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Lời nói đầu 

Ngôn ngữ học phát triển mạnh mẽ trong mấy chục năm qua và các thành tựu của nó đang 

được phản ánh vào sách học từ bậc Đại học cho đến bậc Tiểu học. Hiện nay, trong xu thế mở 

cửa, hội nhập với thế giới về kinh tế, văn hóa, khoa học - kĩ thuật,... ngành ngôn ngữ học Việt 

Nam đã có được cơ hội thuận lợi tiếp thu các thành tựu của ngôn ngữ học thế giới. Cùng với 

sự tiếp thu đó là những khó khăn to lớn : thay đổi nội dung môn học và phương pháp dạy, 

phương pháp học. Đã có thay đổi nội dung tất phải có cái mới. Mà xu hướng cách tân của 

ngôn ngữ học thế giới là đi sâu vào mặt nghĩa và sử dụng của ngôn ngữ, cho nên các hiện 

tượng được đưa ra khảo sát đều đi vào hướng chi tiết và gắn với cảnh huống sử dụng, cũng có 

nghĩa là càng thêm phức tạp và tinh vi. Phức tạp và tinh vi là những cái ít đuợc ưa chuộng ! 

Trước tình hình đó, giáo trình dùng ở bậc đại học phải đủ tầm cỡ, không né tránh các vấn 

đề phức tạp và tinh vi. Để giảm khó khăn cho người dùng sách, sau những phần và những 

chương cần thiết có hệ thống các câu hỏi tương ứng nhằm vào những nội dung cơ bản cần 

nắm. Ngoài những kiến thức cơ bản đó, phần chi tiết trong sách có thể giữ vai trò những tài 

liệu tham khảo tối thiểu giúp người dùng sách giải quyết những vấn đề gặp phải trong sách 

giáo khoa Ngữ văn Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. 

Cuối cùng, người viết xin cảm ơn bạn đọc, và mong muốn được nhận những ý kiến đóng 

góp từ phía quý vị và quý bạn. 

Đặc biệt xin cảm ơn Trung tâm Đào tạo từ xa của Đại học Huế đã tạo điều kiện để sách 

được ra đời. 

Tác giả : 

Diệp Quang Ban 
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Phần một: Từ LOẠI 

 

 

A  KHÁI Quát Về Từ Loại TIẾNG việT 

Từ loại được coi là vấn đề thuộc phạm trù từ vựng - ngữ pháp, hiểu giản đơn là phạm trù 

ngữ pháp của các từ. Trong tuyệt đại đa số các từ đều vừa có phần nghĩa thuộc ngữ pháp vừa 

có phần nghĩa liên quan đến từ vựng. 

Nói đến từ loại là nói đến sự phân lớp các từ trong vốn từ vựng của một ngôn ngữ. Những 

vấn đề lớn trong việc nghiên cứu từ loại gồm có : 

-   Tiêu chuẩn định loại 

-   Danh sách các từ loại 

-   Hiện tượng chuyển di từ loại. 

I - Tiêu chuẩn định loại 

Tiếng Việt là ngôn ngữ thuộc loại hình đơn lập. Những ngôn ngữ thuộc loại hình này có 

những đặc trưng cơ bản là : 

- Tính đơn tiết : mỗi âm tiết được tách riêng ra khi đọc (cũng như trên chữ viết). 

- Hiện tượng không biến hình từ : mỗi từ đều có hình thái giống nhau ở mọi vị trí trong 

câu và với mọi hành vi cú pháp của từ đó. Chẳng hạn động từ đọc bao giờ cũng là đọc, 

không thêm gì, không bớt gì, không thay đổi gì trong bản thân nó. Với từ sách chẳng 

hạn, tình hình cũng như vậy. 

Do đặc điểm loại hình như vậy mà việc định loại từ tiếng Việt ngày nay tuân theo 3 tiêu 

chuẩn sau đây : 

 ý nghĩa khái quát (còn gọi là ý nghĩa phạm trù). 

 Khả năng kết hợp 

 Chức vụ cú pháp (hay thành phần câu). 

1. Về tiêu chuẩn ý nghĩa khái quát 

ý nghĩa khái quát ở đây là ý nghĩa ngữ pháp chung cho mỗi lớp từ nhất định, như ý nghĩa 

chỉ vật ở danh từ, ý nghĩa chỉ hành động ở một kiểu động từ, ý nghĩa chỉ tính chất ở tính từ. 

Nói đúng hơn là : khi có một từ nào đó mang ý nghĩa chỉ “vật” thì từ đó là danh từ, một từ nào 

đó mang ý nghĩa chỉ “hành động” thì từ đó là một kiểu động từ, một từ nào đó mang ý nghĩa 

chỉ “tính chất” thì từ đó là tính từ. Tuy nhiên, chỉ riêng ý nghĩa khái quát không mà thôi thì 

chưa đủ để xác định một từ nào đó thuộc vào từ loại nào. 

2. Về tiêu chuẩn khả năng kết hợp 

Từ tiếng Việt không biến đổi hình thái, do đó phải lấy khả năng kết hợp của từ này với từ 

(những từ) khác làm tiêu chuẩn (dấu hiệu hình thức trong việc định loại). Với những lớp từ lớn 

(về số lượng) như danh từ, động từ, tính từ, người ta đã tìm được những hư từ có tác dụng định 

loại. 
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Với danh từ, những hư từ như vậy gồm có những, các, một (phiếm định) đứng trước danh 

từ, và này, kia, ấy, nọ đứng sau nó. 

Với động từ, có hãy, đừng, chớ đứng trước động từ, và rồi, xong đứng sau nó. 

Với tính từ, có rất, quá đứng trước tính từ, và lắm, quá đứng sau nó. 

Khả năng kết hợp đặc biệt có ích cho việc nhận ra ý nghĩa chỉ vật hay ý nghĩa chỉ hành 

động, chỉ tính chất ở những từ có vỏ âm thanh giống nhau. Chẳng hạn với từ hành động, mặc 

dù có thể biết được đó là từ ghép, nhưng trong tiếng Việt nó có thể là từ thuộc động từ mà 

cũng có thể thuộc danh từ. 

So sánh hai ví dụ sau đây :  

(a) Những hành động ấy thật đáng kính phục. 

(b) Họ đã hành động một cách dũng cảm. 

Trong ví dụ (a), trước hành động là những và sau nó là ấy, vì vậy hành động là danh từ. 

Trong ví dụ (b), từ hành động được dùng tương đương với từ hành động trong câu sau đây : 

(c) Hãy hành động một cách dũng cảm. 

Đối chiếu (b) với (c), có thể rút ra kết luận hành động ở (b) và ở (c) đều là động từ, xét 

theo khả năng kết hợp với hãy, đừng, chớ. 

Qua đó, rõ ràng là từ hành động ở (a) chỉ "vật”, còn ở (b, c) hành động chỉ hành động ; ý 

nghĩa chỉ vật và ý nghĩa chỉ hành động này được hiểu theo ý nghĩa khái quát có tác dụng phân 

loại (ý nghĩa ngữ pháp). 

3. Về tiêu chuẩn chức vụ cú pháp 

Chức vụ cú pháp còn được gọi là thành phần câu. Những chức vụ cú pháp có liên quan đến 

sự phân định từ loại thường được nhắc đến trong câu tiếng Việt là chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ. Khi 

ta nói đến việc một từ loại nào đó thường được dùng vào một chức vụ cú pháp nào đó cũng tức 

là ngoài chức vụ cú pháp đó, từ loại ấy cũng có thể được dùng vào chức vụ cú pháp khác nữa. 

Nói chính xác hơn thì phải nói là một chức vụ cú pháp nào đó thường được thực hiện bởi một 

hay những từ loại nào đó, vì ở đây chức vụ cú pháp là cái "thước đo", cái tiêu chuẩn dùng vào 

việc xác định từ loại. Cụ thể là : 

- Chức vụ chủ ngữ và chức vụ bổ ngữ thường do danh từ đảm nhiệm ; vì vậy động từ và 

tính từ cũng được gọi gộp là vị từ. 

Trên cơ sở đó mà một từ xuất hiện ở chức vụ chủ ngữ và chức vụ bổ ngữ thì có nhiều khả 

năng là danh từ xét ở mặt từ loại của nó. Và một từ nào đó xuất hiện ở chức vụ cú pháp vị ngữ 

thì có nhiều khả năng là một động từ hay tính từ xét ở mặt từ loại. 

II - Danh sách các từ loại 

Kho từ tiếng Việt được phân loại theo hai cách : 

Cách phân loại khái quát xếp tất cả các từ vào một trong hai lớp lớn là thực từ và hư từ. 

Cách phân loại cụ thể xếp các từ vào những từ loại cụ thể với những tên gọi như danh từ, 

động từ,... 

Hai cách phân loại này có liên quan với nhau nhưng khác nhau ở mức độ khái quát, do 

cách vận dụng các tiêu chuẩn định loại có chỗ khác nhau, mặc dù 3 tiêu chuẩn định loại nêu 

trên đều được dùng (một cách trực tiếp hay gián tiếp). 
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1. Thực từ và hư từ 

Sự phân biệt thực từ với hư từ ngày nay(1) căn cứ vào : 

 Cách phản ánh cái ngoài ngôn ngữ 

 Khả năng làm thành tố chính trong cụm từ chính phụ (hay trong đoản ngữ) 

 Tính chất mở hay tính chất đóng của mỗi danh sách. 

Ba căn cứ này làm thành ba đôi nghịch đối sau đây : 

      THỰC Từ           đối        Hư Từ 

- gọi tên            đối  biểu thị kèm theo 

- làm thành tố chính          đối  không làm thành tố chính 

   trong cụm từ chính phụ     trong cụm từ chính phụ 

- danh sách mở            đối   danh sách đóng 

a) Gọi tên đối biểu thị đi kèm 

Thực từ là những từ phản ánh cái ngoài ngôn ngữ theo cách gọi tên. 

Ví dụ : 

 Bàn là tên gọi những vật "bàn" hay khái niệm "bàn". Cũng như thế đối với các cụm từ 

dân tộc, nguyên nhân,... 

 Chạy là tên gọi chung của một kiểu hành động hay khái niệm về hành động ấy. Tương 

tự như vậy đối với các từ ngồi, chảy, đau,... 

 Tốt là tên gọi chung của một thứ tính chất hay khái niệm về tính chất ấy. Tương tự như 

vậy đối các với từ dài, xanh,... 

Hư từ phản ánh các mối quan hệ theo lối biểu thị kèm theo (thực từ hay mệnh đề). 

Ví dụ : 

 Những biểu thị quan hệ về số lượng kèm theo danh từ (những cái bàn kia). 

 Đang biểu thị quan hệ thể trạng của hành động thường kèm theo động từ (đang ăn 

cơm). 

Để thấy rõ hơn sự nghịch đối “gọi tên - biểu thị kèm theo”, có thể đối chiếu chẳng hạn từ 

nguyên nhân với từ vì. Từ nguyên nhân được dùng để gọi tên mối quan hệ “nguyên nhân” và 

bằng cách đó quan hệ nguyên nhân ở từ này được hình dung như một thứ “vật” (Xem lại về 

tiêu chuẩn ý nghĩa khái quát, mục A - Tiêu chuẩn định loại trên đây). Còn từ vì chỉ biểu thị 

quan hệ nguyên nhân theo lối đi kèm, chứ không gọi tên quan hệ đó. 

Đối chiếu các ví dụ sau đây : 

Nói được :  a) Việc gì cũng có nguyên nhân của nó. 

Không nói được :   b) Việc gì cũng có vì của nó. 

Nói được :   c) Xe hỏng là nguyên nhân của việc họ chậm trễ. 

Nói được  :  d) Vì xe hỏng mà họ chậm trễ. 

                                                 
(1) Chú ý : Cơ sở để phân biệt thực từ với hư từ trước kia có khác (trước khi có cách phân loại từ thành các từ 

loại cụ thể như danh từ, động từ,...). 
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Từ vì ở ví dụ (b) không được dùng bởi lẽ ở đó cần tên gọi quan hệ “nguyên nhân” như là 

một “vật” hiện lên trong trí óc của chúng ta, chứ không cần một từ chỉ biểu thị quan hệ 

nguyên nhân nối hai sự việc. Chính từ vì ở ví dụ (d) đáp ứng được yêu cầu vừa nêu : biểu thị 

quan hệ nguyên nhân nối hai sự việc lại với nhau. 

Người ta cũng gọi cách dùng như của từ nguyên nhân trên đây là cách dùng “độc lập”, còn 

cách dùng như của từ vì là cách dùng không độc lập. 

b) Làm thành tố chính của cụm từ chính phụ đối không làm thành tố chính của cụm từ chính 

phụ 

Thực từ là những từ có khả năng làm thành tố chính của cụm từ chính phụ khi xem xét chúng 

ở bậc cụm từ. ở bậc câu, thực từ đứng một mình hoặc đi cùng các thành tố phụ của mình có thể 

giữ những chức vụ cú pháp (thành phần câu) nhất định : các thực từ như danh từ, số từ thường giữ 

chức vụ chủ ngữ hoặc bổ ngữ, các thực từ như động từ, tính từ thường giữ chức vụ vị ngữ. 

Hư từ là những từ không có khả năng làm thành tố chính của cụm từ chính phụ. Trong tổ 

chức của cụm từ chính phụ, hư từ chỉ làm thành tố phụ ; chẳng hạn những, các, một (phiếm 

định) làm thành tố phụ trước ở cụm danh từ ; hãy, đừng, chớ làm thành tố phụ trước ở cụm động 

từ. Bên ngoài tổ chức của cụm từ chính phụ, hư từ còn được dùng làm những yếu tố chỉ quan hệ 

như vì, nếu, tuy,... và còn được dùng để tạo lập kiểu câu phân loại theo mục đích nói, như à, hử 

được dùng để tạo câu nghi vấn, thay được dùng để tạo câu cảm thán,... 

c) Danh sách mở đối danh sách đóng 

Danh sách các thực từ là một danh sách mở, tức là một danh sách mà bất cứ lúc nào cũng 

có thể đón nhận thêm những từ mới. Chẳng hạn khi có một vật hay hiện tượng mới mẻ cần có 

tên gọi thì một (hay một vài) tên gọi được đưa ra để lựa chọn, và tên gọi nào được chọn thì nó 

sẽ được kết nạp vào danh sách các thực từ. Ví dụ các từ máy tính, máy vi tính, máy điện toán 

là những thực từ đã được đề nghị để gọi tên một vật dụng văn phòng ngày càng đắc dụng. 

Danh sách các hư từ là một danh sách đóng, tức là một danh sách khó có thể kết nạp thêm 

từ mới vào mình. Danh sách các hư từ được mở rộng một cách cực kì chậm chạp, đến mức có 

thể coi là một danh sách đóng. Vì vậy, các lớp con hư từ thường là đếm được. Ví dụ như lớp 

con hư từ chỉ quan hệ thời gian của động từ : đã, sẽ, đang ; lớp con hư từ chỉ lượng của danh từ 

: những, các, một ; lớp con tiểu từ dứt câu : µ, ­, nhỉ, nhé, ru, mà,... 

2. Các loại từ cụ thể  

Ngoài việc phân chia kho từ tiếng Việt ra thành hai từ loại khái quát là thực từ và hư từ, 

còn có sự phân chia kho từ này ra thành các từ loại cụ thể hơn. Danh sách các từ loại trong 

bảng phân loại này có thể xê dịch trong khoảng từ 9 đến 12 từ loại tuỳ theo cách phân loại gộp 

lớp từ nào với lớp từ nào. Cách phân loại gộp hay tách sẽ được phản ánh trong bảng phân loại 

sau đây (có kèm theo sự chia thành hai lớp nhỏ hơn trong một lớp nào đó) : 

1. Danh từ 

2. Số từ 

3. Động từ 

4. Tính từ 
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5. Đại từ 

6. Phụ từ    Phụ danh từ (còn gọi là định từ) 

     Phụ vị từ (phó từ) 

7. Quan hệ từ (bao gồm giới từ và liên từ) (còn gọi là kết từ) 

8. Tiểu từ      Trợ từ 

    Tình thái từ(2) (trước đây gọi là ngữ khí từ) 

9. Thán từ 

Trong các từ loại trên, danh từ, số từ, động từ, tính từ thuộc vào lớp thực từ. Phụ từ, quan 

hệ từ, tiểu từ, thán từ thuộc vào lớp hư từ. Đại từ là lớp con có tính chất nước đôi vừa thuộc 

thực từ (do chức năng thay thế) vừa thuộc hư từ (do số lượng thuộc danh sách đóng). 

B - MiêU Tả CÁC Từ LOẠI Cụ THỂ 

Đối với kho từ tiếng Việt, nếu kết hợp sự phân chia thành thực từ, hư từ với sự phân chia 

thành những lớp cụ thể hơn thì kết quả thu được sau đây : 

Tên lớp lớn Tên từ loại 

Khả năng kết hợp 

Chứng tố 
Làm thành tố 

chính cụm từ 

I. Thực từ 

 

 

 

II. Hư từ 

1. Danh từ (D) 

2. Động từ (§) 

3. Tính từ (T) 

4. Số từ  

5. Đại từ 

6. Phụ từ 

7. Quan hệ từ  

8. Tình thái từ  

9. Thán từ 

những, các (D) này, 

nọ ; hãy, đừng, chớ 

(§); rất (T) 

+ 

+ 

+ 

(+)(*) 

(+)(**) 

– 

– 

– 

– 

 (*) và (**) Dấu ngoặc đơn nói lên rằng khả năng này bộc lộ có điều kiện. 

Hai lớp lớn thực từ và hư từ bao gồm 9 từ loại là : danh từ, động từ,tính từ, số từ, đại từ, 

phụ từ, quan hệ từ, tình thái từ, thán từ. Trong số đó, đại từ chiếm vị trí loại trung gian giữa 

thực từ và hư từ : chúng vừa chứa đặc trưng của thực từ và chứa đặc trưng của hư từ. 

Với vai trò từ thay thế, đại từ có nội dung là nội dung của các thực từ, hoặc các ý do tổ 

hợp nhiều từ diễn đạt, nhưng bản thân chúng chỉ là những kí hiệu thay thế, tức là chúng không 

được dùng để gọi tên một cách độc lập trực tiếp. Đại từ thuộc lớp có số lượng hữu hạn và 

thuộc danh sách đóng. 

Về cách kết hợp, nhìn chung đại từ có cách kết hợp của từ loại mà nó thay thế. So sánh : 

 Tất cả những người ở đây - tất cả chúng tôi 

                                                 
(1) Tên gọi tình thái từ không có tác dụng khu biệt vì tất cả các tiểu từ đều thuộc vào lớp tình thái từ (trong 

những cách dùng khác có thể kể vào đây những lớp con từ khác). Có lẽ việc dùng lại tên gọi ngữ khí từ trước đây là 

tốt hơn, khi chưa có một tên gọi thích hợp hơn. 
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 Khoảng mười người - khoảng bao nhiêu người 

Những điều nói trên làm cho đại từ có tính chất vừa thực lại vừa hư. 

Động từ và tính từ trong tiếng Việt thường giữ chức vụ vị ngữ trong câu, nên chúng cũng 

được gọi gộp dưới cái tên chung là vị từ. 

Danh từ, động từ, tính từ là những lớp từ lớn và có tính chất thực hoàn toàn, có thể làm 

thành tố chính của cụm từ chính phụ và thường giữ vai trò hai thành phần chính trong câu : là 

chủ ngữ (đối với danh từ) và vị ngữ (đối với động từ, tính từ), nên có thể gọi chúng là những từ 

loại chủ yếu (còn gọi là từ loại cơ bản). Các lớp từ khác còn lại, để phân biệt, chúng ta sẽ gọi 

là từ loại thứ yếu (còn gọi là từ loại không cơ bản). 

I - Danh Từ 

Xuất phát từ các tiêu chuẩn định loại, có thể định nghĩa danh từ là thực từ có ý nghĩa thực 

thể (ý nghĩa sự vật hiểu rộng) kết hợp được (về phía sau) với các từ chỉ định (này, nọ) và 

thường ít khi tự mình làm vị ngữ (thường phải đứng sau từ là). 

Từ loại danh từ là một lớp lớn và đa dạng về ý nghĩa khái quát, về khả năng kết hợp, về 

công dụng thực tiễn, nên thường được phân ra thành những lớp nhỏ theo những tiêu chuẩn 

khác nhau, thích hợp ở từng bước phân loại. Sau đây là những diện phân chia thường gặp : 

-   Danh từ riêng và danh từ chung ; 

-   Danh từ tổng hợp và danh từ không tổng hợp ; 

-   Danh từ vật thể, danh từ chất thể, danh từ tượng thể. 

- Danh từ đơn vị ; 

- Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. 

1. Danh từ riêng và danh từ chung 

Sự phân biệt danh từ riêng với danh từ chung căn cứ vào chỗ danh từ riêng là tên gọi của 

sự vật cá biệt, duy nhất, còn danh từ chung là tên gọi của từng lớp sự vật đồng chất về một 

phương diện nào đó, tức là ý nghĩa ở danh từ chung là ý nghĩa chung, khái quát cho nhiều vật cụ 

thể thuộc cùng một lớp đồng chất. Đó chính là tính chất trừu tượng từ vựng của danh từ chung. 

Đặc điểm định danh cá biệt sự vật tạo cho danh từ riêng những nét đặc thù về ý nghĩa và 

về ngữ pháp. 

Về mặt ý nghĩa, danh từ riêng là tên người, tên đất, tên sách báo, tên thời đại, tên gọi 

những tổ chức cụ thể... ý nghĩa ở đây là mối liên hệ một - một giữa tên gọi và vật được gọi tên, 

do đó yêu cầu của việc đặt tên riêng là phân biệt được từng vật cụ thể. 

Danh từ riêng có loại thuần Việt và Hán Việt, có loại phiên từ tiếng nước ngoài. Xu hướng 

chung của việc phiên hiện nay là phiên trực tiếp từ tiếng gốc, không thông qua tiếng Hán như ở 

giai đoạn trước. Chẳng hạn có thể so sánh : 

Trước kia : Mạc Tư Khoa    Hiện nay : Mátxcơva 

                  Ba Lê            Pari 
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Có hai cách phiên là phiên âm và chuyển tự. Phiên âm là dựa theo âm nghe được mà ghi 

ra, chuyển tự là căn cứ vào chữ viết trong ngôn ngữ gốc mà ghi lại bằng chữ Việt. Những 

trường hợp âm đọc và chữ viết khớp nhau thì không có vấn đề gì, chẳng hạn : 

Chữ viết 

ở tiếng gốc 

Paris 

Cách đọc 

ở tiếng gốc 

[pa-ri] 

Phiên âm và chuyển 

tự ra tiếng Việt 

Pari 

Đáng bàn là những trường hợp âm đọc từng con chữ rời và tổ hợp chữ ở tiếng gốc khác với 

ở tiếng Việt, hoặc không có trong tiếng Việt. 

Chẳng hạn : 

Chữ viết ở 

tiếng gốc 

Cách đọc ở 

tiếng gốc 

Chuyển tự ra 

tiếng Việt 

Phiên âm ra 

tiếng Việt 

New York 

Mockva 

[niudooc] 

[maxc¬va] 

Niu Yook 

Moskva 

[niu-oãc]  

[m¸t-xc¬-va] 

Nếu trung thành với bảng chữ cái tiếng Việt thì tất nhiên có không ít con chữ của các 

tiếng gốc không phiên chuyển được (ví dụ như w trong New York trên đây). 

Trong sự phiên chuyển tiếng nước ngoài, tiếng Việt có một biệt nhãn đối với tiếng Trung 

Quốc. Tên riêng Trung Quốc được đọc theo chữ viết và được đọc bằng âm Hán Việt (tức là âm 

Hán cổ du nhập từ xưa vào tiếng Việt) chứ không đọc theo âm của tiếng Trung Quốc ngày 

nay. Chẳng hạn : Lí Bạch, Trung Quốc, Bắc Kinh. 

Về việc kết hợp với các từ khác thì danh từ riêng không có khả năng kết hợp rộng rãi như 

các danh từ chung (xem Phần hai, Chương II : Cụm danh từ). 

Danh từ riêng tên người thường đi sau danh từ chỉ chức vụ theo quan hệ đồng vị ngữ hoặc 

đi sau loại từ (danh từ chỉ loại), hoặc đi sau cả loại từ và danh từ chỉ chúc vụ. 

Ví dụ  : 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Hồ Chí Minh ; Cụ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

(Từ chỉ chức vụ và loại từ có thể viết hoa để tỏ sự kính trọng.) 

Danh từ chung là mảng từ lớn và đa dạng cần được xem xét ở một số diện khác nhau 

nhưng ít nhiều có liên quan với nhau. 

2. Danh từ tổng hợp (và danh từ không tổng hợp) 

Trong mảng lớn danh từ chung, việc tách ra lớp con danh từ tổng hợp là cần thiết không 

chỉ bởi lí do ý nghĩa mà còn bởi đặc điểm ngữ pháp của bản thân lớp con này (1). Những danh 

từ chung không mang các đặc điểm ý nghĩa và ngữ pháp của danh từ tổng hợp làm thành lớp 

còn lại đối lập với nó và được gọi là danh từ không tổng hợp. 

Tên gọi danh từ tổng hợp bắt nguồn từ ý nghĩa ngữ pháp chung của lớp con từ này - ý 

nghĩa tổng hợp. 

Danh từ tổng hợp chỉ gộp chung nhiều sự vật đồng chất xét ở một phương diện nào đó, và 

trong khối chung này, đường ranh giới giữa các vật rời bị xoá nhòa, bị nhòe đi. Còn danh từ 

                                                 
(1) ở một số loại từ khác cũng có lớp con mang ý nghĩa tổng hợp. Tuy nhiên việc tách lớp con ấy ra không 

quan trọng bằng ở từ loại danh từ. 
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không tổng hợp chỉ từng lớp sự vật đồng chất xét ở một phương diện nào đó thông qua một cá 

thể sự vật cụ thể hay một cá thể đại diện cho cả lớp, ở đây mỗi vật rời vẫn giữ nguyên đường 

ranh giới của mình như một dấu hiệu hiển nhiên hoặc tiềm ẩn và sẽ được  

bộc lộ trong những điều kiện nhất định. So sánh  : 

    Danh từ tổng hợp        Danh từ không tổng hợp 

cây cối     cây - (cái) cây 

tre pheo     tre - (cây) tre 

bạn bè      bạn - (người) bạn 

xe cộ      xe - (cái) xe 

trâu bò      trâu - (con) trâu 

bò - (con) bò 

Về mặt cấu tạo nghĩa, có thể chia danh từ tổng hợp thành các loại nhỏ : 

1) Loại hợp nghĩa  : áo quần, ruộng vườn, báo chí..., 

2) Loại lặp nghĩa  : binh lính, núi non, cấp bậc,... 

3) Loại đơn nghĩa  : xe cộ, đường sá, vườn tược,... 

Có thể kể vào đây kiểu từ láy mang ý nghĩa tổng hợp như : mùa màng, máy móc. 

Xét ở phương diện ngữ pháp, danh từ tổng hợp cũng có nét riêng. Trước hết, danh từ tổng 

hợp thường là từ song tiết (ít khi từ ba tiếng như : anh chị em ; có thể bốn tiếng do ghép hai từ 

song tiết như : bà con cô bác, hàng xóm láng giềng,... ). 

Danh từ tổng hợp không đứng trực tiếp sau số từ được, phải thông qua sự trung gian của 

danh từ chỉ đơn vị. Ví dụ : 

Không nói :     Có thể nói : 

hai quần áo     hai bộ quần áo 

hai đạn dược     hai tấn đạn dược 

hai tàu đạn dược 

Cả danh từ tổng hợp lẫn danh từ không tổng hợp đều có thể xem xét ở các phương diện 

tiếp theo sau đây. 

3. Các lớp danh từ phân chia theo ý nghĩa 

ý nghĩa chung của từ loại danh từ là ý nghĩa thực thể, tức là ý nghĩa sự vật hiểu rộng như 

là sự vật làm đối tượng tư duy. Xét một cách cụ thể hơn, có thể chia loại danh từ ra thành ba 

lớp : 

a) Danh từ chỉ vật thể, gồm có : 

- Danh từ chỉ đồ vật : cái, ao, nhà,... 

- Danh từ chỉ động vật, thực vật : con, mèo, sư tử, cây, cỏ, lúa,... 

- Danh từ chỉ người : người, thợ, học sinh,... 

Trong ba nhóm danh từ chỉ vật thể này, có thể tách ra một số từ có nghĩa chỉ loại, gọi là 

danh từ chỉ loại hay loại từ, như cái, cây, con, người,... 

b) Danh từ chất thể chỉ các chất thuộc cả ba thể rắn, lỏng và khí, như : sắt, đá, đường, 

muối, nước, mật, dầu, hơi, khói,... 
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c) Danh từ tượng thể chỉ các vật tưởng tượng hay trừu tượng, các khái niệm trừu tượng, như  : 

thần, thánh, ma, quỷ, hồn,... ; tính, thói, tật, trí tuệ, lí luận,... 

Sự phân chia từ loại danh từ thành 3 lớp theo ý nghĩa như trên có liên quan đến cách sử 

dụng đặc thù theo từng nhóm như ta sẽ thấy ở hai điều tiếp theo sau đây. 

4. Danh từ đơn vị 

Trong số danh từ vật thể có thể tách ra những từ sẵn chứa trong mình ý nghĩa "đơn vị rời", 

"cá thể". Chúng có thể tập hợp lại dưới cái tên chung là danh từ đơn vị. Đặc điểm chung của 

danh từ đơn vị là dễ dàng đứng trực tiếp sau số từ số đếm (một số danh từ vật thể cũng có đặc 

điểm này : xem mục tiếp theo : 5. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được). 

Danh từ đơn vị gồm hai nhóm lớn  : 

 Danh từ đơn vị đại lượng (quy ước) 

 Danh từ đơn vị rời (tự nhiên). 

a) Danh từ đơn vị đại lượng 

Có thể chia thành hai nhóm nhỏ : 

- Danh từ đơn vị khoa học là những danh từ đơn vị do các nhà khoa học quy ước đặt ra 

như : mẫu, sào, héc ta, a, mét khối, mét vuông, mét, lít, ki lô gam, gam, vôn, oát, am-pe, át-

mèt-phe... 

- Danh từ đơn vị dân gian là tên gọi các vật chứa hay các hành động tạo lượng do dân gian 

quy ước lấy làm đơn vị như : thùng (thóc), bát (phở), thìa (đường), mâm (cỗ), toa (đạn dược), 

tàu (lương thực), ngụm (rượu), hớp (nước), bó (rạ), sải (dây),... 

b) Danh từ đơn vị rời 

Cũng được chia thành 2 nhóm nhỏ : 

- Danh từ đơn vị rời là danh từ chỉ loại vật có ý nghĩa đơn vị rời như cái, cây, con, người,... 

Kể rộng ra có thể nhắc đến cục, hòn, viên, tấm, bức, sợi, quyển, pho, cơn, trận,... 

- Danh từ tập thể là danh từ chỉ từng tập thể rời của vật chưa có nội dung cụ thể, nội dung 

cụ thể sẽ do danh từ đi sau cung cấp. Ví dụ  : bộ (quần áo), bộ (xa lông), bộ (ấm chén), đàn 

(bò), đàn (quạ), đàn (kiến), đàn (gia súc), bọn (thanh niên), lũ (trẻ con), tụi (ăn cắp),... ; mớ 

(rau), bó (củi), nắm (than), hớp (nước), sải (dây),... 

5. Danh từ đếm được và danh từ không đếm dược 

Khi nói đến danh từ đếm được là nói đến khả năng của danh từ xuất hiện trực tiếp sau số 

từ số đếm chỉ số xác định. 

Với cách hiểu vừa nêu, trong tiếng Việt, trước hết dễ dàng tách ra lớp con danh từ không 

đếm được, sau sẽ bàn đến lớp con danh từ đếm được. 

a) Danh từ không đếm được 

Là những danh từ không có khả năng xuất hiện trực tiếp sau số từ số đếm xác định. Lớp 

con danh từ không đếm được gồm hai nhóm : 

- Danh từ chất thể như muối, dầu, hơi,... Các chất chỉ có thể đo đếm được thông qua các 

loại đơn vị thích hợp biểu thị bằng danh từ đơn vị. Ví dụ : hai lít dầu, hai phao dầu, hai tấn sắt, 

hai xe sắt, hai đống sắt, hai bình ôxi,... 
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 - Danh từ tổng hợp như áo quần, binh lính, xe cộ, máy móc,... Vật do danh từ tổng hợp 

biểu thị không còn giữ ranh giới đơn vị rời của chính mình nữa, do đó những vật do một danh 

từ tổng hợp chỉ có thể đo lường được bằng các đơn vị quy ước hoặc các đơn vị là danh từ tập 

thể. Ví dụ : bốn bộ quần áo, mười đàn gà vịt, ba đám trẻ con, hai tấn quần áo, một ngàn 

kilômét đường sá,... 

b) Danh từ đếm được 

Là những danh từ có khả năng xuất hiện trực tiếp sau số từ số đếm xác định. Trong tiếng 

Việt, lớp con danh từ đếm được có thể và cần chia thành hai nhóm : danh từ đếm được tuyệt đối 

và danh từ đếm được không tuyệt đối. 

- Danh từ đếm được tuyệt đối là danh từ xuất hiện trực tiếp sau số từ số đếm xác định, 

không bao giờ đòi hỏi một điều kiện về cấu trúc hay về sử dụng nào cả. Danh từ đếm được 

tuyệt đối là một số danh từ nằm trong số danh từ vật thể và những danh từ trừu tượng nằm 

trong lớp danh từ tượng thể. Xét về ý nghĩa, có thể thấy nhóm danh từ đếm được tuyệt đối gồm 

có  

10 nhóm con chính sau đây : 

 Danh từ chỉ loại trong cách hiểu rộng nhất, như : cái, con, cây, người, bức, tờ, quyển, 

sợi, thanh, cục, tấm, mẩu, giọt, làn, luồng, cơn, trận, tay, cánh, ngôi, ngọn,... (Cần nhắc 

lại danh từ chỉ loại là một nhóm trong danh từ đơn vị rời). 

 Danh từ tập thể (là một nhóm khác trong danh từ đơn vị rời) như : bộ, bọn, đàn, lũ, tụi,... 

; một số danh từ gốc động từ cũng có ý nghĩa và tư cách danh từ tập thể như : bó, gói, 

mớ, nắm, ôm, vốc,... 

 Danh từ chỉ đơn vị hành chính, tổ chức xã hội và đơn vị nghề nghiệp như : nước, tỉnh, 

xã, đặc khu, ban, hệ, tổ, đoàn, đội, ngành,nghề, môn,... 

 Danh từ chỉ không gian như : chỗ, nơi, chốn, xứ, miền, khoảnh, miếng, vùng, phía, bên, 

hướng, phương,... 

 Danh từ chỉ đơn vị thời gian như : dạo, khi, hồi, lúc, chốc, giây, phút, giờ, buổi, ngày, 

tháng, vụ, mùa, năm,... 

 Danh từ chỉ lần của sự việc như : lần, lượt, phen, chuyến, trận, đợt,... 

 Danh từ chỉ màu sắc, mùi vị, âm thanh như : màu, sắc, mùi, vị, tiếng, giọng,...  

 Danh từ chỉ người như : người, thợ, học trò, nhà văn, nghệ sĩ, giám đốc, chủ tịch,... 

 Danh từ chỉ khái niệm trừu tượng (nằm trong lớp từ tượng thể) như : tính, thói, tật, nết, 

tài năng, trí tuệ, lí lẽ,... 

Ngoài 10 nhóm chính trên đây, cũng còn những nhóm nhỏ và từ lẻ tẻ là danh từ đếm được 

tuyệt đối. 

- Danh từ đếm được không tuyệt đối là những danh từ chỉ đồ vật, thực vật, động vật thường 

xuất hiện sau số từ số đếm xác định thông qua các từ chỉ loại cái, con, cây, sự, cuộc, nỗi, 

niềm,... ; Ví dụ : hai cái bàn, hai cái áo, hai chiếc xe đạp... Tính chất đếm được không tuyệt 

đối của những từ này thể hiện ở chỗ chúng có thể xuất hiện trực tiếp sau số đếm xác định, 

không cần sự trung gian của từ chỉ loại, trong những hoàn cảnh sử dụng nhất định.  

Tiêu biểu nhất là cách sử dụng trong chuỗi liệt kê, chẳng hạn : Làng này có năm ao, ba giếng ; 

Cần mượn thêm hai bàn, sáu ghế ; Nhà ấy có hai xe đạp, một xe máy,... Cũng có tính chất tiêu 
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biểu là cách sử dụng ở chức vụ ngữ pháp định tố kiểu như : đồng hồ ba kim, bàn tám chân, mì 

hai tôm, cờ ba sọc,... 

II - ĐỘNG TỪ 

Động từ là thực từ có ý nghĩa quá trình (bao gồm ý nghĩa hành động, trạng thái động) và 

trạng thái tĩnh, hiểu như là đặc trưng trực tiếp của sự vật, hiện tượng, kết hợp được (về phía 

trước) với các từ hãy, đừng, chớ và thường trực tiếp làm vị ngữ trong câu. 

Lớp động từ thường được chia ra thành những lớp con theo hai tiêu chuẩn sau đây : 

-Tính độc lập trong hoạt động ngữ pháp 

- Khả năng kết hợp. 

1. Động từ không độc lập  

Động từ không độc lập là những động từ mà nội dung của ý nghĩa còn quá nghèo nàn, quá 

chung, chưa diễn tả được một ý cụ thể. 

Động từ không độc lập gồm có bốn nhóm con là : 

a) Những động từ chỉ sự cần thiết và khả năng như : cần, nên, phải, cần phải... ; có thể, không 

thể,... 

b) Những động từ chỉ ý chí - ý muốn như : toan, định, dám, chực, buồn, nỡ... ; muốn, mong, 

chúc,... 

c) Những động từ chỉ sự "chịu đựng" như : bị, được, chịu, mắc, phải,... 

d) Những động từ chỉ sự bắt đầu, sự tiếp diễn, sự chấm dứt như : bắt đầu, tiếp tục, hết, thôi,... 

Ba nhóm đầu được gọi chung dưới cái tên động từ tình thái, tức là những động từ nêu mối 

quan hệ của chủ ngữ hoặc chủ thể nói với nội dung của từ đứng sau động từ tình thái đó. 

Xét ở phương diện quan hệ ngữ pháp, các động từ không độc lập nêu trên giữ vai trò thành 

tố chính của cụm động từ (xem các ví dụ dẫn trên) ; các thực từ khác hoặc cụm chủ - vị đứng 

sau đều là các thành tố phụ sau của chúng. Xét ở phương diện ý nghĩa thì chính các thành tố 

phụ đứng sau lại mang trọng lượng nghĩa lớn hơn. 

2. Động từ độc lập 

Động từ độc lập là những động từ có ý nghĩa từ vựng đủ rõ, tự mình có thể làm thành tố 

chính cụm động từ và không nhất thiết đòi hỏi phải có thực từ khác đứng sau để bổ khuyết ý 

nghĩa cho mình. 

Động từ độc lập có thể được phân loại : 

- Căn cứ vào một số phụ từ đặc biệt thường xuất hiện chung quanh động từ. 

- Căn cứ vào khả năng xuất hiện những thực từ có ý nghĩa riêng ở phía sau để làm rõ thêm, 

cụ thể hóa thêm ý nghĩa cho chúng. 

2.1. Động từ độc lập phân loại theo phụ từ đi kèm 

a) Động từ chỉ hoạt động bao gồm hành động và quá trình vật lí có đặc điểm là có thể nhận 

làm thành tố phụ trước các từ hãy, đừng, chớ ; và không chấp nhận làm thành tố phụ trước các 
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từ rất, hơi, khí ; không chấp nhận làm thành tố phụ sau các từ lắm, quá. Ví dụ : đọc, thực hiện, 

lấy, đi. 

b) Động từ chỉ trạng thái tâm lí vừa chấp nhận hãy, đừng, chớ, vừa chấp nhận rất, hơi, khí làm 

thành tố phụ trước hoặc lắm, quá làm thành tố phụ sau (thay vì rất, hơi, khí). Ví dụ : lo, kính 

nÓ, vui. 

c) Động từ chỉ hoạt động vật lí và hoạt động tâm lí có thể kết hợp về phía sau động từ - phụ tố 

xong, như : đọc xong, nghe xong, tìm hiểu xong, nhận mặt xong.(1)  

Phân biệt với chúng là những động từ chỉ trạng thái (tâm lí, sinh lí, vật lí) không kết hợp 

được với xong, chẳng hạn không nói : thấy xong, kính nể xong... ; ốm xong, mỏi xong... ; sáng 

xong, tối xong... 

2.2. Động từ độc lập phân loại theo khả năng kết hợp với thực từ đứng sau 

Căn cứ vào khả năng xuất hiện thực từ đứng sau động từ để chỉ đối tượng chịu tác dụng 

(hiểu rộng) của ý nghĩa nêu ở động từ, trước hết động từ được chia một cách khái quát thành 

hai khối : động từ nội động và động từ ngoại động. 

Động từ nội động được hiểu là động từ chỉ trạng thái hay hoạt động không tác dụng lên 

một đối tượng khác, mà nằm lại trong bản thân chủ thể hoặc tác dụng trở lại bản thân chủ thể 

của trạng thái hay hoạt động, như : nghĩ ngợi, đau ốm, ngủ, nằm, đứng, đi, chạy,... 

Động từ ngoại động chỉ hoạt động tác dụng lên đối tượng khác một cách trực tiếp làm 

hình thành, biến đổi, tiêu huỷ đối tượng ấy hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng ấy, như xây 

nhà, đọc sách, đào đất, tìm áo, bắt kẻ gian, đánh trẻ con, kính trọng ông bà,... 

Sau đây là những nhóm động từ có đặc trưng riêng : 

a) Động từ chỉ hướng là những động từ có khả năng kết hợp trực tiếp với thực từ chỉ đích hay 

chỉ vật cản (thường là danh từ chỉ nơi chốn) để chỉ hướng có đích như : ra sân, vào nhà, lên 

gác, xuống hầm, về quê, đi chợ, qua sông,... 

Cần lưu ý rằng động từ chỉ hướng chỉ có ý nghĩa "dời chuyển" khi chúng được dùng với 

chủ thể có khả năng dời chuyển và không có mặt động từ dời chuyển, như : Cầu thủ đang ra 

sân. 

Động từ chỉ hướng cũng được dùng sau các động từ khác. Có hai kiểu chính cần phân biệt 

sau đây : 

- Động từ chỉ hướng đứng sau động từ dời chuyển (về động từ dời chuyển, xem mục sau đây) 

như đi ra và đi ra sân, đẩy ra và đẩy ra sân. 

- Động từ chỉ hướng đứng sau động từ không có ý nghĩa dời chuyển. ở đây có hai trường 

hợp khác nhau : 

Trường hợp 1 : Sau động từ chỉ hướng vẫn có khả năng thêm thực từ chỉ đích, như : Tôi 

bỗng nghe tiếng động và tôi nhìn ra ; hoặc Tôi nhìn ra sân ; Tôi nhìn xuống nhà dưới... 

                                                 
(1) Tránh nhầm lẫn từ xong với từ rồi ở cương vị thành tố phụ sau động từ. Trừ trường hợp  rồi được dùng thay 

xong ở một số địa phương, rồi không có tác dụng phân loại như xong nêu ở trên đây.  Rồi có thể đứng sau bất kì 

động từ nào, thậm chí có thể đứng sau một số tính từ có ý nghĩa trạng thái, để chỉ “sự hoàn thành giai đoạn chuyển 

vào hoạt động đó, trạng thái đó” tức là “hoàn thành với ý nghĩa kết thúc toàn bộ quá trình  như ý nghĩa của xong". 
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Trường hợp 2 : Sau động từ chỉ hướng không thể xuất hiện từ chỉ đích, như : mở cửa ra, 

đậy nắp lại, nở ra, quắt lại, cụp xuống... ; nhìn ra vấn đề, hiểu ra sự việc, nhận ra thiếu sót,... 

b) Động từ dời chuyển là những động từ có nội dung ý nghĩa "dời chuyển" và dễ dàng kết hợp 

về phía sau với động từ chỉ hướng (xem mục a trên đây) để chỉ sự dời chuyển có hướng hoặc 

để chỉ sự dời chuyển hướng đích (nếu sau động từ chỉ hướng có từ chỉ đích). Do khả năng kết 

hợp với từ chỉ đối tượng được dời chuyển, động từ dời chuyển chia thành hai nhóm : 

- Động từ tự dời chuyển là những động từ nội động có ý nghĩa dời chuyển, không kết hợp 

được với từ chỉ đối tượng được dời chuyển, như : đi ra, chạy ra, bò ra, lê ra, trèo lên cây, 

tụt xuống đất, lăn ra sân,... 

- Động từ dời chuyển vật là những động từ ngoại động chỉ sự dời chuyển một đối tượng 

nào đó, nên kết hợp được với từ chỉ đối tượng được dời chuyển ấy, như : đẩy xe lên dốc, 

đưa xe vào nhà, kéo quyển sách ra, xắn tay áo lên, (nó) lăn cái thùng ra sân...(1) 

c) Động từ tiếp thụ, chịu đựng là động từ có nội dung ý nghĩa chỉ sự tiếp nhận, chịu đựng một 

cách thụ động, như : Nó bị phạt ; Nó bị đánh ; Nó được khen ; Nó mắc bệnh ; Nó phải tù ; Nó 

chịu nộp phạt. 

Nhóm động từ này ít ỏi về số lượng nhưng hoạt động của chúng đáng được chú ý. 

d) Động từ chi phối hai đối tượng là những động từ cùng một lúc tác động đến hai đối tượng 

(một trực tiếp và một gián tiếp). Cụ thể là : 

- Động từ chỉ sự phát - nhận, như : cho bạn quyển sách, tặng bạn quyển sách, biếu thầy 

quyển sách, mượn (của) bạn quyển sách, lấy của bạn vài tờ giấy, vay của bạn một ít tiền,... 

- Động từ chỉ sự kết nối, như : pha sữa vào cà phê, trộn bột với đường, nối rơ moóc vào xe. Từ 

vào trong các tổ hợp này thay được bằng từ với. 

e) Động từ vừa chi phối đối tượng vừa đòi hỏi nêu đặc trưng của hành động (biểu thị bằng 

động từ ấy) hoặc đặc trưng của đối tượng. Những động từ này gồm có : 

- Động từ chỉ sự dời chuyển vật (xem mục b trên đây). 

- Động từ mang ý nghĩa gây khiến như : bảo em đọc sách, sai em lấy nước, buộc họ nhận 

lỗi, bắt họ thôi việc ; cho phép học sinh nghỉ học, để mèo ăn mất cá,... 

- Động từ mang ý nghĩa nhận xét, đánh giá như : coi nó là bạn, cử người ấy làm đại diện, 

lấy đêm làm ngày, lấy việc đó làm thích thú,... 

III - TÍNH TỪ 

Tính từ là thực từ có ý nghĩa tính chất hiểu như là đặc trưng trực tiếp của sự vật, hiện 

tượng kết hợp được về phía trước với các từ rất, cực kì, hơi, khí, quá ; hoặc về phía sau với 

các từ lắm, quá, cực kì,.. ; thường làm định ngữ, và vị ngữ trong câu. 

                                                 
(1) Động từ chỉ hướng (ra, vào, về,...), động từ tự dời chuyển (đi, chạy, bò,...), động từ dời chuyển vật (đẩy, 

kéo, dắt,...) có thể trao đổi ý nghĩa cho nhau tạo nên những khâu chuyển tiếp đặc thù. Chẳng hạn : 

a) Xe này chạy Hải Phòng. (chạy là động từ chỉ hướng) 

b) Tôi đi con mã, anh về con xe (trong cuộc chơi cờ tướng). (đi, về là động từ dời chuyển vật) 
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Khác với các từ loại danh từ và động từ, nội bộ từ loại tính từ ít phức tạp hơn, sự phân loại từ 

trước đến nay thường chỉ nhắc đến những lớp con dưới đây. 

1. Tính từ tính chất 

Tên gọi tính từ tính chất được dùng phân biệt với tính từ quan hệ (xem về tính từ quan hệ,  

mục 2 sau đây) và được hiểu đó là những tính từ vốn mang ý nghĩa chỉ tính chất, chứ không 

phải vay mượn nó ở lớp từ khác. ý nghĩa tính chất ở đây rất phong phú về nội dung, đó là ý 

nghĩa về các loại phẩm chất (tốt, xấu, đẹp, vụng, trơn, nhám, sạch, bẩn, trong, đục, tầm 

thường, quan trọng, đúng, sai, phải, trái,...), về lượng thuộc nhiều phương diện (nhiều, ít, 

đông, thưa, ngắn, dài, to, nhỏ, béo, gầy, cao, thấp, sâu, cạn, nhanh, chậm,...), về hình dạng 

(méo, tròn, ngay, lệch, thẳng, cong, nhọn, cùn,...), về màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím,...), về âm 

thanh (vang, dội, ồn, lặng, réo rắt, trầm. bổng,...), về hương vị (thơm, nồng, cay, ngọt,...),... 

2. Tính từ quan hệ 

Tính từ (chỉ) quan hệ là tính từ mà ý nghĩa tính chất là ý nghĩa vay mượn từ ý nghĩa khác, 

thường gặp là vay mượn ở ý nghĩa thực thể của danh từ, nói đúng hơn đó là thứ ý nghĩa thực thể 

được "nhào nặn" thành ý nghĩa chỉ tính chất và chấp nhận sự đo đạc ở phương diện mức độ thông 

qua từ rất chứng tố. 

Vấn đề đã từng được đặt ra là trong tiếng Việt có thực tồn tại tính từ quan hệ không ? Hay 

đó là cách miêu tả mô phỏng ngôn ngữ có biến hình từ của ấn - Âu ?(1) 

Theo sự khảo sát của chúng tôi, trong tiếng Việt vẫn tồn tại tính từ quan hệ. Duy số lượng 

tính từ quan hệ ở tiếng Việt không lớn, nói khác đi, sự tạo nên tính từ quan hệ ở tiếng Việt 

không dễ dàng như ở các ngôn ngữ biến hình từ. Chỉ danh từ nào ở cái vị trí sẵn chứa hoặc có 

thể thêm rất vào trước thì nó mới được coi là tính từ. Vị trí này thường là vị trí định ngữ hay vị 

ngữ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần cho danh từ đó có bản tính từ loại của tính từ, chứ 

chưa phải là điều kiện cần và đủ để nó được coi là tính từ quan hệ (về điều kiện cuối cùng này, 

xem tiếp các phần sau). Tính từ quan hệ có thể có gốc là danh từ chung, cũng có thể có gốc là 

danh từ riêng. 

Ví dụ về tính từ có quan hệ với danh từ riêng : giọng (rất) Sài Gòn, cái nhìn (rất) Việt 

Nam, thái độ (rất) Chí Phèo,... 

Ví dụ về tính từ có quan hệ với danh từ chung : tác phong (rất) công nhân, cung cách (rất) 

nhà quê, giọng lưỡi (rất) côn đồ, thái độ (rất) cửa quyền,... 

3. Tính từ không đánh dấu (không trình độ) 

Trong tiếng Việt có một nhóm nhỏ từ, xét cách hoạt động trong câu và xét mặt ý nghĩa, thì 

giống hệt tính từ, nhưng không kết hợp được với các chứng tố chuyên dùng cho tính từ (rất, 

                                                 
(1) Trong số những nhà Việt ngữ học gần đây, có thể kể ra làm ví dụ hai tác giả phủ định (tuy không quyết 

liệt) sự tồn tại tính từ quan hệ trong tiếng Việt : 

“Một điểm khác biệt nữa giữa tính từ ấn - Âu và Việt là ở chỗ : trong các ngôn ngữ trên, nhờ hệ thống từ tố 

phụ gia khá phong phú cho nên có nhiều tính từ quan hệ (ví dụ : ferreux (có chất sắt), annuel (hàng năm), 

quotidien (hàng ngày),... (trong tiếng Pháp) ; còn trong tiếng Việt thì gần như hoàn toàn không có". (Nguyễn 

Kim Thản, Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, tập I, Hà Nội, 1963, tr. 297). 

"... Theo cách phân tích đó có thể nhận xét rằng khái niệm tính từ quan hệ thường gặp trong các ngôn ngữ 

châu Âu dường như vắng mặt trong tiếng Việt. (Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt -  Từ loại, Hà Nội, 1986, tr. 

154). 
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hơi, khí,...). Đó là những từ : công, tư, chung, riêng, chính, quốc doanh, công ích,... như trong 

các tổ hợp sau đây : việc công, đời tư, quyền lợi chung, gia đình riêng, vấn đề chính, hàng  

quốc doanh, quỹ công ích... 

Xét mặt ý nghĩa, có người gọi đây là những tính từ không trình độ(1) với cách hiểu là nội 

dung ý nghĩa của chúng không thể hoặc không cần đưa vào thế so sánh. Cũng xét ở phương 

diện ý nghĩa, từ một góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy những từ đang xét hoặc chỉ tính chất 

hoặc chỉ quan hệ. So sánh : 

Vấn đề chính     vấn đề có tính chất chính (tính chất) 

Hàng quốc doanh    hàng thuộc về khu vực quốc doanh 

 (quan hệ). 

 

Quyền lợi chung 

quyền lợi có tính chất chung  

(tính chất) 

quyền lợi thuộc về chung  

(quan hệ) 

Xét hoạt động ngữ pháp, những từ như vậy thường làm định ngữ (cho danh từ), một chức 

vụ đặc trưng cho từ loại tính từ. 

Bằng chứng về nội dung ý nghĩa và hoạt động ngữ pháp cho phép xếp chúng vào từ loại 

tính từ. Tuy nhiên đây là những tính từ có khả năng kết hợp hạn chế, và trước hết không kết hợp 

được với rất, chứng tố đánh dấu từ loại tính từ. Vì vậy, nếu cần có thể gọi chúng là những tính từ 

không đánh dấu. 

Cũng có thể xếp vào số tính từ không đánh dấu những từ tượng thanh đi với danh từ làm định 

tố(1) như : đùng đùng, ầm ầm, ào ào, leng keng, lép bộp, róc rách, thì thầm,... trong các tổ hợp kiểu 

: tiếng ®× đùng (của pháo Tết), giọng thì thầm, tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng gió ù ù, tiếng róc rách 

(của dòng suối)...(2) 

4. Vài đặc điểm trong hoạt động ngữ pháp của tính từ 

Chúng ta biết rằng tính từ thường làm định ngữ và làm vị ngữ trong câu Chức vụ vị ngữ là 

chức vụ chính chung cho cả tính từ lẫn động từ, từ đó đẻ ra một số đặc điểm trong hoạt động 

ngữ pháp của tính từ mà phần lớn có chỗ tiếp xúc với hoạt động ngữ pháp của động từ. 

a) Khả năng kết hợp với phụ từ 

Do khả năng làm vị ngữ có tính chất thường xuyên của mình, tính từ dễ dàng kết hợp được 

với nhiều phụ từ đặc trưng cho tính vị ngữ, đồng thời cũng đặc trưng cho từ loại động từ, 

                                                 
(1) Tính từ không trình độ là những tính từ chỉ tính chất sự vật, nhưng tính chất ấy hoặc là không có gì để so 

sánh, không có cường độ khác nhau, hoặc là bản thân đã có ý nghĩa tuyệt đối, không cho phép so sánh nữa. (Xem 

: Nguyễn Kim Thản, Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, tập I, Hà Nội, 1963, tr. 300). Cũng có người gọi là tính 

từ không thang độ. 
(1) Lớp từ tượng thanh, tượng hình có bản tính từ loại không rõ ràng, không thuần khiết. Tuy nhiên cũng dễ 

thấy rằng từ tượng hình có nhiều khả năng kết hợp với chứng tố của tính từ, còn từ tượng thanh không có khả 

năng này. Về lớp từ tượng thanh, tượng hình, xem thêm chú thích về lớp từ tượng thanh, tượng hình sau đây. 

(2) Có thể hiểu trong mỗi tổ hợp này hàm ẩn một động từ thích hợp, ví dụ : Tiếng nổ ®× đùng, tiếng xe cộ chạy 

ầm ầm,... 
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thường xuất hiện bên cạnh động từ (phần lớn là đứng trước động từ). Cụ thể đó là những nhóm 

con từ chuyên đứng trước sau đây : 

- Từ chỉ sự tiếp diễn tương tự : đều, cũng, vẫn, cứ,... 

- Từ chỉ quan hệ thời thể : từng, đã, vừa, mới, đang, sẽ,... 

- Từ chỉ mức độ : rất, hơi, khí, quá,... (riêng đối với động từ chỉ trạng thái tâm lí như yêu, kính 

nể, xem thêm mục 3. Tính từ không đánh dấu). 

- Từ nêu ý khẳng định hay phủ định : có, không, chưa, chẳng,... 

- Từ chỉ tần số (số lần) khái quát : thường, hay, ít,... 

Cần lưu ý rằng khả năng kết hợp của các nhóm con, kể cả của từng từ trong mỗi nhóm, với 

tính từ không lớn và đều đặn bằng kết hợp với động từ. Riêng nhóm con các từ chỉ tần số khái 

quát, do sự va chạm về ý nghĩa số lượng như nhiều, ít, đông, đầy, vắng, thưa,... có phần hạn 

chế hơn. 

Ngoài ra nhóm con từ nêu ý sai khiến, khuyên nhủ là hãy, đừng, chớ, vốn là chứng tố của 

động từ, không xuất hiện được trước tính từ nói chung. Thảng hoặc cũng gặp một vài trường 

hợp dùng lẻ tẻ với những cách nói khá đặc biệt. Chẳng hạn câu thơ của Hồ Xuân Hương : 

Có phải duyên nhau thì thắm lại 

Đừng xanh như lá, bạc như vôi(1) 

Hoặc : Anh cho tôi một tờ giấy, đừng xấu quá(2) 

Từ có thể xuất hiện sau phần lớn các tính từ là từ rồi, một từ có khả năng kết hợp dễ dàng 

về phía sau với các động từ. Đáng chú ý là nếu khi đi với động từ chỉ hành động vật lí, rồi có 

thể có nghĩa như xong, thì với tư cách thành tố phụ sau của tính từ, rồi không thể có nghĩa như 

xong, mà bao giờ đó cũng là ý nghĩa "kết thúc giai đoạn, chuyển vào trạng thái mới" hoặc 

"hoàn thành sự bắt đầu". Hơn nữa, với sự xuất hiện của rồi ở phía sau, tính từ có được thêm ý 

nghĩa quá trình ở cương vị vị ngữ của mình. Ví dụ : Cục sắt trong lò đỏ rồi ; Dạo này cô gầy 

rồi ; Con dao cùn rồi ; Bánh xe lệch rồi ; Tiếng súng im rồi,... 

b) Khả năng kết hợp với ra, lên, đi, lại 

Phần lớn các tính từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ hướng ra, lên, đi, lại (có lựa chọn 

tùy theo sự phù hợp về nghĩa) để tạo ra nghĩa quá trình. 

 

                                                 
(1), (2) Thực ra trong hai câu thơ dẫn trên của nữ sĩ họ Hồ, cả ba từ thắm, xanh, bạc đều được dùng với ý nghĩa 

mệnh lệnh nhờ sự hỗ trợ của lại (sau thắm) và đừng. Duy có đừng là chứng tố của động từ nên thường 

được người ta nhắc đến, còn thắm lại thì bỏ quên. Tóm lại, cả ba từ (không phải chỉ hai !) đều được lâm 

thời dùng như động từ.  

ở ví dụ sau có thể hiểu là từ đừng đứng trước một động từ bị tỉnh lược (đừng cho tờ giấy xấu quá). Sở dĩ 

ở đây phải hiểu như vậy là vì xấu được dùng để chỉ đặc trưng của tờ giấy chứ không phải của người nhận 

lời "mệnh lệnh" như ở hai câu thơ trên. Do đó xấu ở đây không phải lâm thời được dùng như động từ. 

Nói một cách chung hơn (không kể trường hợp riêng của từ xấu vừa nêu), từ đừng có thể được dùng 

trước một từ (hay tổ hợp từ) không phải động từ để tạo ra ý nghĩa ngữ pháp "mệnh lệnh" và làm chứng tố 

cho tính chất động từ lâm thời (riêng trong trường hợp dùng đó) của nó. Ví dụ thêm : 

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia 

Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai. 

(Nguyễn Du) 

Comment [T1]:  
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Có thể nói    Không thể nói 

đẹp ra, đẹp lên     * đẹp đi, đẹp lại 

sạch ra, sạch đi, sạch lên   * sạch lại 

bẩn ra, bẩn đi    * bẩn lên, bẩn lại(1) 

nhỏ lại, nhỏ đi    * nhỏ ra, nhỏ lên 

to ra, to lên     * to đi, to lại 

Trong sự kết hợp với các từ vốn chỉ hướng này, tính từ khác với động từ ở mấy điểm sau 

đây : 

 - Số lượng từ chỉ hướng có thể kết hợp với tính từ thường chỉ hạn chế ở bốn từ ra, lên, đi, 

lại. 

- ý nghĩa chỉ hướng ở các từ này khi đi với tính từ mờ nhạt hơn khi đi với các động từ dời 

chuyển. Đi kèm sau tính từ, chúng chỉ ra hướng chung của sự diễn biến tính chất nêu ở tính từ, 

và thường hàm chứa một tiền giả định từ vựng có nội dung nghịch đối. Khi người ta nói gầy đi 

thì hàm ý trước đó "không gầy” hoặc "béo, mập". ý nghĩa của các từ ra, lên gợi lên hướng gia 

tăng, phát triển của đặc trưng nêu ở tính từ ; ý nghĩa của các từ đi, lại lại gợi lên hướng thu 

giảm, quy về của đặc trưng nêu ở tính từ. 

- So với từ ra, đi đứng sau một số động từ chỉ hoạt động tâm lí (như hiểu ra, nghĩ ra, tìm 

ra (đáp số bài toán), thông minh ra, quên đi, lú lẫn đi, ngu muội đi,...) hoặc chỉ hoạt động vật 

lí, nhưng không phải hoạt động dời chuyển (như nói ra, tìm ra (cây bút), đánh mất đi,...) thì ý 

nghĩa chỉ hướng của các từ ra, lên, đi, lại xuất hiện sau tính từ còn rõ hơn, chưa lộ rõ sắc thái 

chỉ kết quả như ở các động từ nêu trên. Có thể nhận ra điều này khi có thể thay ra bằng được ; 

đi bằng mất ở khá nhiều tổ hợp động từ vừa nêu và ý nghĩa về cơ bản vẫn không thay đổi. Hãy 

so sánh : 

hiểu ra vấn đề      hiểu được vấn đề 

nghĩ ra một câu thơ hay     nghĩ được một câu thơ hay 

quên đi        quên mất 

đánh mất đi      đánh mất mất 

Sự thay đổi ra với được, đi với mất đối với tính từ có hạn chế (hoàn cảnh sử dụng chặt chẽ 

hơn) và ý nghĩa khác nhau rõ rệt. Hãy so sánh : 

gầy đi (ý nghĩa quá trình) - gầy mất (ý nghĩa kết quả) ; nhỏ đi (ý nghĩa quá trình) – nhỏ 

mất (ý nghĩa kết quả)...(1) 

                                                 
(1) Tránh lầm với bẩn lại là "bẩn lần thứ hai, lần thứ ba...". 
(1) Nhân đây cũng cần nhắc rằng sự kết hợp của tính từ với các từ chỉ hướng này không có tác dụng chuyển 

tính từ thành động từ ghép (so sánh : béo với béo ra) ít ra là vì những lẽ sau đây : 

– Giữa hai yếu tố này không có được tính chất cố kết đủ lớn như giữa hai yếu tố của từ ghép. ở đây ta chỉ 

có một sự kết hợp thông thường của một yếu tố chính và một yếu tố phụ. Cụ thể là rất dễ đặt xen vào giữa 

chúng những yếu tố rõ nghĩa từ vựng. Một ví dụ  : gầy đi - gầy rạc đi - gầy hẳn đi - gầy rạc hẳn đi -gầy 

nhom đi - gầy quắt đi - gầy xơ gầy xác đi,... 

– Về mặt ý nghĩa, như đã thấy, các từ chỉ hướng ở đây vẫn còn gợi lên ý nghĩa về hướng, tuy không rõ 

bằng khi chúng đứng sau động từ dời chuyển (so sánh : chạy ra, mập ra) nhưng vẫn rõ hơn so với khi chúng 

đứng sau nhiều động từ khác (chẳng hạn : hiểu ra, quên đi ). 
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c) Khả năng kết hợp với thực từ làm bổ ngữ 

Cũng giống như nhiều động từ, phần lớn các tính từ do nội dung của mình có thể kết hợp 

lại với thực từ (hoặc tổ hợp từ có thực từ làm thành tố chính) về phía sau với tư cách bổ ngữ 

của tính từ. 

ở đây cần phân biệt hai trường hợp khác nhau : trường hợp sự xuất hiện thực từ do nội 

dung ý nghĩa của tính từ trực tiếp đòi hỏi và sự xuất hiện thực từ không do nội dung ý nghĩa 

của tính từ trực tiếp đòi hỏi. Loại sau phổ biến là những bổ ngữ (hay trạng ngữ trong quan 

niệm của một số người nghiên cứu), thời gian, không gian, phương thức do hoàn cảnh khách 

quan quy định, ví dụ : Dạo này cô ấy đẹp hơn mấy năm trước ; Ca sĩ ấy nổi tiếng khắp cả vùng 

này ; Cái lá nhọn hình mũi mác... Chúng ta sẽ không bàn đến trường hợp thứ hai này vì nó quá 

đa dạng và nó biến động theo tình huống. 

Sau đây là những kiểu kết hợp của tính từ với thực từ bổ ngữ (đứng sau) có nhiều tính chất 

đều đặn (tính chất quy tắc). 

- Tính từ chỉ khối lượng kết hợp với danh từ làm bổ ngữ - chủ thể : 

Các tính từ chỉ khối lượng như nhiều, lắm, ít, đông, đầy, vắng, thưa,... có khả năng kết hợp 

với danh từ làm bổ ngữ chỉ chủ thể của từ mang ý nghĩa khối lượng, ví dụ : Ngoài đường đông 

người ; Hôm nay cửa hàng vắng khách. 

- Nhiều tính từ có thể kết hợp với danh từ làm bổ ngữ - chủ thể trong quan hệ chính thể - 

bộ phận (hiển ngôn hoặc hàm ẩn) : 

Khá nhiều tính từ chỉ tính chất (thuộc nhiều lớp con khác nhau) có thể kết hợp về phía sau 

với danh từ ; danh từ này chỉ vật là chủ thể của đặc trưng nêu ở tính từ. Vì vậy nó là bổ ngữ - 

chủ thể. Kiểu kết hợp này thường gặp khi có quan hệ chỉnh thể - bộ phận (được nêu rõ hoặc 

hàm ẩn). Đây là cách dùng đặc trưng của bộ phận để mô tả chỉnh thể. Ví dụ : Vải này  

rộng khổ ; Cây này sai quả ; Cây này vàng lá ; áo này ngắn tay ; Thùng này méo miệng ;... 

Có một số tổ hợp thuộc kiểu này có tính cố định và tính thành ngữ cao và đã là hoặc có thể 

trở thành từ ghép, nhất là khi yếu tố đứng sau không phải là danh từ. So với các tổ hợp từ tự do 

thuộc kiểu này thì số đó không phải là nhiều, ví dụ : mát tay, vụng tính, cả gan, lớn mật,... 

- Những tính từ mang ý nghĩa chỉ lượng về phương diện đo lường có thể kết hợp về phía 

sau với từ chỉ số và từ chỉ đơn vị đo lường, ví dụ : cao 1m60, nặng 50 kg, dài 100 km. 

Nhìn chung tính từ (trừ tính từ không trình độ) có thể kết hợp về phía sau với các từ và các 

tổ hợp mang ý nghĩa so sánh, chẳng hạn : dài hơn, đẹp ra hơn, đẹp gần bằng, tròn hơn trước, 

vàng hơn cả, trắng nhất, cao gấp đôi, thấp bằng một nửa,... 

IV - Số từ  

Phạm vi lớp số từ thường chỉ gồm những từ chỉ số đếm, hoặc số đếm xác định như một, 

hai, ba, bốn... ; hoặc số đếm phỏng chừng như một vài, dăm ba, dăm bảy... và số từ thứ tự. 

Những từ như đôi, cặp, chục, trăm, ngàn, vạn, triệu, tỉ,... không được coi là số từ mà 

thường gọi là danh từ chỉ số, vì hoạt động ngữ pháp của nó gần với danh từ hơn. Chẳng hạn 

                                                                                                                                                         
– Vả lại, tác dụng tạo ý nghĩa quá trình cho tính từ còn thấy có cả ở một vài từ khác nữa, đâu phải chỉ có ở 

mấy từ chỉ hướng này. Ví dụ : (Cục sắt trong lò) đã đỏ ; (Cục sắt trong lò) đỏ rồi. Và chẳng ai nghĩ rằng 

đã, rồi là những phụ tố cấu tạo động từ cho chính từ đỏ cả. 
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chúng kết hợp được trực tiếp với phụ từ chỉ định này, nọ,... Ví dụ khi mua trái cây có thể nói : 

Hai chục này ngon hơn hai chục kia, mà không nói Hai mươi này ngon hơn hai mươi kia. 

Trong tổ chức của cụm danh từ, thuộc cùng vị trí với số từ số đếm còn có các từ những, 

các ; mọi, mỗi, từng, mấy,... Những từ này tuy có hàm ý nói về số lượng, nhưng không được 

coi là số từ, vì chúng có tính chất hư rõ rệt (không thể một mình làm thành câu trong điều kiện 

sử dụng bình thường). Chúng là những phụ từ của danh từ. 

1. Số từ số đếm 

Như đã nói, số từ số đếm gồm hai nhóm nhỏ : số từ chỉ số đếm xác định ta sẽ gọi là số từ 

xác định, và số từ chỉ số đếm phỏng chừng, ta sẽ gọi là số từ phỏng định. Cả hai nhóm nhỏ này 

đều có thể đứng trước danh từ để chỉ số đếm của vật nêu ở danh từ. (ở mục : Danh từ đếm 

được và không đếm được đã nêu các trường hợp số từ số đếm trực tiếp đứng trước danh từ và 

các trường hợp số từ số đếm không thể trực tiếp đứng trước danh từ). 

Giữa hai nhóm nhỏ số từ xác định và số từ phỏng định cũng có điểm khác biệt. Thông 

thường, số từ xác định dễ đứng sau danh từ làm định ngữ chỉ số lượng cho danh từ ấy. Ví dụ : 

đi hàng ba, hai mâm sáu. Có thể hiểu đây là cách rút gọn danh từ đã biết sau số từ cuối. (So 

sánh với : (đi) hàng ba người, hai mâm sáu người). 

Với số từ phỏng định chỉ có thể tạo ra những tổ hợp đầy đủ (có danh từ đi sau nó), so sánh 

: một bọn năm người với một bọn dăm ba người, một bộ bốn cái với một bộ bốn năm cái. 

Cả nhóm số từ xác định và số từ phỏng định, thường với những số tương đối lớn, đều có 

thể kết hợp về phía trước mình những từ : độ, khoảng, gần, hơn, chưa đến để tạo ra ý nghĩa 

"ước chừng", như : độ mười người; khoảng bảy tám người, chưa đến mươi người,... 

Cũng với những số tương đối lớn, số từ xác định và số từ phỏng định kết hợp được về phía 

sau, thường là sau cả danh từ, với từ hơn để chỉ ý "lớn hơn", "quá" cái số lượng đã nêu một ít. 

Ví dụ : hai mươi hơn, vài mươi người hơn.  

2. Số từ thứ tự 

Số từ thứ tự thường đứng sau danh từ làm định tố chỉ cái thứ tự mà vật nêu ở danh từ 

chiếm giữ trong chuỗi vật được đem so sánh. Số từ thứ tự có hai cách biểu hiện đồng nghĩa : 

có dùng từ thứ và không dùng từ thứ đứng trước. Với các số thứ tự nhỏ (dưới 10) thường dễ 

xuất hiện từ thứ, nhất là với các số từ gốc Hán : nhất (một), nhì (hai), tư (bốn). Ví dụ : thứ 

nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư,...  

Cách biểu hiện vắng từ thứ bề ngoài có thể lẫn lộn với trường hợp số từ xác định làm định 

ngữ đứng sau danh từ và không có danh từ sau số từ đó. So sánh : 

bàn sáu bàn sáu người (số từ đếm) 

bàn thứ sáu (số từ thứ tự) 

Riêng khi từ một được dùng với ý nghĩa số thứ tự thì không bao giờ có từ thứ đứng trước. 

So sánh : 

hàng một  Hàng một người (số từ đếm) 

 

Hàng thứ nhất (không nói hàng thứ một (số từ thứ tự) 
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Thay vì từ thứ trước số từ để đánh dấu số từ thứ tự, người ta cũng dùng từ số trong cùng 

chức năng đó. Đáng chú ý là từ số với chức năng này có thể xuất hiện cả trước từ một, ví dụ : 

bàn số một - bàn thứ nhất, bàn một 

bàn số hai  - bàn thứ hai, bàn hai 

bàn số ba - bàn thứ ba, bàn ba 

V - ĐẠI TỪ 

Đại từ, theo đúng tên gọi, là từ thay thế, đại diện. Trong tiếng Việt hai kiểu thay thế sau đây là 

cơ sở để phân biệt rõ hai lớp con đại từ khác nhau này : 

- Thay thế trong việc nêu ra người hay vật tham gia quá trình giao tiếp, tức là chỉ ra một 

cách chung nhất người hay vật tham gia quá trình giao tiếp. Kiểu thay thế này cho ta những 

đại từ nhân xưng. 

- Thay thế từ, cụm từ, câu, đoạn nhiều câu. Để tiện việc trình bày và để phân biệt với đại 

từ nhân xưng, chúng tôi sẽ gọi lớp con thứ hai này là đại từ thay thế, mặc dù cách gọi này có 

vẻ như lặp thừa. 

1. Đại từ nhân xưng 

Đại từ nhân xưng là từ dùng để chỉ ra người hay vật tham gia quá trình giao tiếp. Đại từ 

nhân xưng tiếng Việt rất khó nhận diện và sử dụng đối với người học tiếng Việt như một ngoại 

ngữ. Thế nhưng đối với người Việt học tiếng Việt thì vấn đề tỏ ra giản đơn hơn, vì một cách tự 

nhiên, người Việt đã sử dụng thành thạo các đại từ với những sắc thái tế nhị đến mức khó tả của 

chúng. 

Đại từ nhân xưng được phân loại căn cứ vào vai trò của người hay vật tham gia một quá 

trình giao tiếp nhất định, đồng thời cũng căn cứ vào số lượng người hay vật ở mỗi vai trò đó.  

Để có ấn tượng trực quan về tình hình này một cách gọn ghẽ, chúng tôi nêu một số đại từ nhân 

xưng tiêu biểu trong quan hệ với vai trò các nhân vật trong giao tiếp thành bảng tóm tắt sau 

đây :  

 Mối liên hệ của đại từ nhân xưng với các vai trò nhân vật trong giao tiếp 

Nhân vật trong giao tiếp 

được nêu ra 

Đại từ (hay gặp hiện nay) 
Biệt chú 

Số đơn Số nhiều 

Người nói : ngôi thứ nhất 
tôi, tao, tớ, 

(ta), mình 

chúng tôi, 

chúng tao, 

chúng tớ 

chúng ta, ta 

(ngôi thứ nhất 

bao gộp) 

Người cùng nói 

(người nghe) :  

ngôi thứ hai 

mày, mi 

chúng mày, 

bay, chúng 

bay 

Người,vật được nói đến : 

ngôi thứ ba 
nó, hắn, y 

chúng nó, 

chúng 

Trong bảng trên, từ ta hoặc được dùng ở ngôi thứ nhất số đơn (tương đương tôi, tao, tớ với 

sắc thái ý nghĩa ngạo mạn, trịch thượng, hoặc được dùng ở ngôi thứ nhất số nhiều bao gộp 

(tương đương với chúng ta). Ngôi thứ nhất bao gộp là ngôi thứ nhất số nhiều gồm chung cả 

người nói lẫn người đang nghe. 
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Ngoài bảng trên, cần lưu ý một số điểm sau đây : 

- Có thể dùng các danh từ chỉ quan hệ thân thuộc làm đại từ nhân xưng (rõ nhất là ở ngôi 

thứ nhất và ngôi thứ hai). Ví dụ : ông, bà, bố, mẹ, chú, bác, cô, dì, cậu, dượng, anh, chị, em, 

con cháu,... (trừ vợ, chồng) ; thậm chí cả từ bạn, đồng chí, ngài, vị,... 

Cũng thường gặp trong khẩu ngữ cách kết hợp một danh từ chỉ quan hệ thân thuộc với một 

trong các từ sau đây (lựa chọn tuỳ hoàn cảnh và thái độ người nói) về phía sau để tạo dạng 

nhân xưng ngôi thứ hai : cháu, em, nó, mình. Ví dụ : ông cháu, thầy nó, u em, chú mình,...  

– Muốn tạo dạng nhân xưng ngôi thứ ba có thể kết hợp danh từ chỉ quan hệ thân thuộc với 

từ ta (đứng sau), ví dụ : ông ta, bà ta, bác ta, cậu ta, cô ta, anh ta, chị ta. Ta cũng có thể kết 

hợp với một số danh từ chỉ người theo độ tuổi và giới tính để chỉ ngôi nhân xưng thứ ba, như : 

lão ta, mụ ta,... 

Cần lưu ý là cách kết hợp với ta chỉ dùng cho người cùng lứa tuổi hoặc cao tuổi hơn, 

không dùng cho người ít tuổi, bề dưới (không nói : con ta, em ta,... trong ý nghĩa của ngôi 

nhân xưng thứ ba)(1). 

Ta còn kết hợp với hắn (đại từ ngôi thứ ba) để nhấn mạnh : hắn ta. Ta kết hợp với người 

tạo thành đại từ phiếm chỉ (chỉ những người nào đó không xác định và cũng có thể có một 

người thôi, tức phiếm chỉ cả về mặt số lượng). Người ta cũng được dùng thay tôi khi nói dỗi. 

1.1. Đại từ phản thân mình 

Đại từ phản thân mình dùng chỉ hành động nêu ở động từ đứng trước tác dụng trở lại chủ 

thể của hành động. Tuỳ sự chi phối về ý nghĩa của động từ mà không cần hoặc cần thêm vào 

trước mình những quan hệ từ thích hợp. Từ mình có thể chỉ cả số đơn lẫn số nhiều. Trong tiếng 

Việt, thay vì từ mình có thể dùng đại từ nhân xưng hoặc các dạng nhân xưng thích hợp để biểu 

thị ý nghĩa phản thân.  

Với tư cách đại từ, ngoài đại từ phản thân mình, còn có đại từ mình chỉ ngôi nhân xưng thứ 

nhất số đơn. Để phân biệt với đại từ ngôi thứ nhất hoặc để nhấn mạnh ý phản thân, đại từ phản 

thân thường được dùng kèm với phó từ tự đứng trước động từ. 

Ví dụ : 

Anh ta (tự) trách mình   =  Anh ta (tự) trách anh ta 

Ông (tự) mua cho mình...  = Ông (tự) mua cho ông...  

Tôi (tự) khuyên mình...   = Tôi (tự) khuyên tôi... 

Cậu thử (tự) hỏi mình...   =  Cậu thử (tự) hỏi cậu... 

Nó cũng biết (tự) phủ   =  Nó cũng biết (tự) phủ định nó 

định mình 

(Tự) đánh giá đúng mình   Không có dạng tương ứng vì không 

                                                 
(1) Từ ta khi đi sau danh từ tập thể thì tạo ra ý nghĩa nhân xưng ngôi thứ nhất, tương đương với chúng ta ; so 

sánh : bọn ta = bọn chúng ta. Khi đi sau những số từ xác định (thường chỉ số nhỏ dưới 10), thì ta có thể 

phân biệt số đơn, số nhiều, so sánh :  

một (mình) ta  -  hai chúng ta 

một (mình) mày  -  hai chúng mày 

một (mình) nó  -  hai chúng nó 

một (mình) hắn  -  (không có) 
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đâu phải dễ.    có chủ thể của hành động đánh giá. 

1.2. Đại từ tương hỗ nhau 

Đại từ tương hỗ nhau chỉ nhiều đối tượng có quan hệ qua lại hoặc quan hệ cùng phối hợp 

thông qua tác dụng của động từ hữu quan.  

Ví dụ(1) :  

Chúng gặp nhau trên đường quần ngựa. (Nam Cao) ; 

Bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc...  (Ngô Tất Tố) ;  

Thầy trò mày hùa với nhau để xỏ ngầm ông. (Nguyễn Công Hoan) ;  

Con tưởng con không chửi nhau với nó thì nó kiện thế nào được ? (Nguyễn Công Hoan) ;  

Nó đi chửi nhau, đánh nhau cả ngày. 

Như các ví dụ cho thấy, do ý nghĩa "tương hỗ" nên chủ ngữ của câu thường hàm ý số 

nhiều (tức là danh từ có kèm từ chỉ số lượng lớn hơn 1, hoặc danh từ tập thể). Tuy nhiên cũng 

gặp trường hợp chủ ngữ nêu rõ ý nghĩa số đơn (như ở hai ví dụ cuối), còn đối tượng khác tham 

gia vàohành động được nêu thêm ở bổ ngữ (với  nó) hoặc được hiểu ngầm (ở ví dụ cuối cùng). 

ý "tương hỗ" giữa nhiều người có thể hiểu ngầm nên từ nhau cũng xuất hiện được trong 

câu vắng chủ ngữ : Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, Thất bát sông cũng lội, cửu thập đèo cũng 

qua (Ca dao). 

Quan hệ “qua lại” hay “cùng chung” của đại từ nhau cũng có thể phát huy tác dụng dựa 

trên cơ sở những danh từ thích hợp : trong trường hợp này, đại từ nhau giữ chức vụ ngữ pháp 

định ngữ cho danh từ. Ví dụ : Còn nhiều ân oán với nhau (Nguyễn Du) ; tấm lòng đối với nhau, 

hoàn cảnh của nhau. 

2. Đại từ thay thế 
Như đã nói, đại từ thay thế là từ dùng thay từ, cụm từ, câu hay đoạn nhiều câu. Trong số 

các đại từ nhân xưng, thì đại từ ngôi thứ ba cũng có khả năng thay thế theo kiểu này. ở đây 

chủ yếu đề cập những từ khác với đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. 

Cần phân biệt hai khía cạnh ý nghĩa khác nhau của cách nói “dùng thay”  hay gặp khi nói 

về những đại từ này. Nếu không phân biệt ý này thì có thể nảy sinh những điều rắc rối.  

Cách thứ nhất hiểu "dùng thay" theo lối tạm gọi là tương ứng chặt, tức là đại từ có ý nghĩa 

tương ứng với cái nó thay thế, đồng thời có giá trị từ loại tương đương từ loại của từ được thay. 

Cụ thể là đây, đó thay cho danh từ, cụm danh từ,... ; thế, vậy... thay cho động từ, tính từ và 

cụm động từ, cụm tính từ (vị từ và cụm vị từ).  

ý thứ hai hiểu “dùng thay” theo lối tạm gọi là tương ứng thích nghi, tức là đại từ có ý 

nghĩa tương ứng với cái nó thay thế nhưng lại có giá trị từ loại thích nghi với vai trò ngữ pháp 

nó đảm nhận trong câu chứa nó. Còn cái được nó thay thế có thể là một từ, một cụm từ, một 

câu hay một đoạn nhiều câu. Quả vậy, chúng ta thử so sánh : 

Ông X vừa mất. Đó là điều đáng 

buồn cho chúng ta. 

– Ông X vừa mất, anh đã biết chưa ? 

– Sao lại thế được ! Tuần trước tôi 

gặp, ông ta vẫn còn khoẻ mạnh mà ! 

                                                 
(1) Loạt ví dụ này dẫn theo Nguyễn Kim Thản, Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, tập một, Hà Nội, 1963, tr. 

327. 
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Đó và thế ở đây đều tương ứng về ý nghĩa với "ông X vừa mất”, thế nhưng do vai trò phải 

đảm nhiệm trong câu mà xuất hiện đại từ chỉ định đó (tương đương danh từ) hay đại từ - vị từ 

thế. Đây là ví dụ về sự thay thế tương ứng thích nghi. 

Các sách ngữ pháp từ trước đến nay chưa chú ý đầy đủ việc phân biệt hai khía cạnh ý 

nghĩa này, thành thử khi đưa ví dụ thì hạn chế ở cách hiểu thứ nhất, khi phân loại đại từ thay 

thế thì mặc nhiên theo cách hiểu thứ hai. 

Rõ ràng chỉ có cách hiểu thứ hai mới bao quát được trường hợp đại từ thay cho cả câu hay 

cả đoạn gồm nhiều câu. Và cũng chính theo cách hiểu thứ hai mà đại từ được tách riêng thành 

một từ loại, chứ không bị xé nhỏ ra và gộp từng nhóm con vào từ loại tương ứng hoặc bị coi 

như những biến thể của các từ trong từng từ loại đó. 

Trong tiếng Việt có những nhóm nhỏ đại từ thay thế sau đây xét theo ý nghĩa hoặc tác 

dụng ngữ pháp : 

- Đại từ chỉ thời gian 

- Đại từ chỉ số lượng 

- Đại từ chỉ định 

- Đại từ - vị từ 

- Đại từ nghi vấn. 

Chúng ta sẽ điểm qua các nhóm nhỏ này. 

2.1. Đại từ chỉ thời gian 

Hiện nay đại từ chỉ thời gian được dùng phổ biến là hai từ bây giờ và bấy giờ. Bấy dùng 

riêng để chỉ thời gian chỉ tồn tại trong tổ hợp có tính chất quán ngữ : từ bấy đến nay. 

Bây giờ chỉ thời gian hiện tại. Nó có thể được dùng một mình mà cũng có thể dùng phụ 

vào một danh từ khác, như : thời bây giờ, thời cuộc bây giờ, giá cả bây giờ,... 

Bấy giờ chỉ thời gian không phải hiện tại và có thể dùng cả trong ý nghĩa quá khứ lẫn 

trong ý nghĩa tương lai. Nó cũng được dùng một mình và cũng dễ dùng phụ vào một danh từ 

khác, như thời bấy giờ, thời cuộc bấy giờ, giá cả bấy giờ,... Ví dụ về cách dùng bấy giờ chỉ quá 

khứ và chỉ tương lai : Hồi bấy giờ tôi còn nhỏ (trong quá khứ). Lúc bấy giờ tình hình sẽ khác. 

Từ nay cho đến bấy giờ còn lâu (trong tương lai). 

Bấy chỉ quá khứ ghép với nay chỉ hiện tại làm thành đại từ ghép bấy nay, có nghĩa là "từ 

hồi bấy giờ đến ngày nay. 

2.2. Đại từ chỉ số lượng 

Đại từ chỉ số lượng bao gồm những từ như bấy nhiêu, tất cả, tất thảy, cả thảy..., cả. 

 Từ bấy nhiêu chỉ một số lượng hạn chế cụ thể trong từng trường hợp dùng. Hoạt động ngữ 

pháp của bấy nhiêu khá giống số từ xác định, nó thường đứng trực tiếp trước danh từ, kể cả 

danh từ không đếm được(1) và có thể đứng sau các từ chỉ tổng lượng tất cả, tất thảy,... 

Ví dụ : Bấy nhiêu đường đủ chưa ? Tiền, tôi chỉ có tất cả bấy nhiêu thôi. 

Tất cả, tất thảy, cả thảy,... chỉ toàn bộ số lượng, chỉ một tổng lượng. Trong tổ chức của 

cụm danh từ, vị trí của các từ này là đứng trước số từ số đếm (hoặc những từ khác thuộc vị trí 

                                                 
(1) Xem về danh từ không đếm được ở mục I.5 chương này. Đứng trước danh từ không đếm được là nét khác 

biệt của bấy nhiêu so với số từ xác định và là nét chung của nó với các từ tất cả, tất thảy,... 
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của số từ số đếm), tức là vị trí mở đầu cụm danh từ. Thế nhưng những từ này cũng dễ dàng 

đứng liền sau danh từ và cũng để chỉ ý nghĩa tổng lượng. 

Trong những trường hợp nhất định, vị trí trước hay sau danh từ của những từ này là có 

thêm khía cạnh ý nghĩa khác nhau. Thử so sánh : 

Họ mua tất cả mười con vịt. Họ mua mười con vịt tất cả. 

 Hai câu này có thể đồng nghĩa hoàn toàn với nhau trong ý nghĩa "tổng số vịt họ mua là 

mười con". Hai câu này cũng có thể có khía cạnh ý nghĩa khác nhau. Câu bên trái chỉ tổng số 

vịt có ở người bán là mười con. Với ý nghĩa vừa nêu, có thể thêm từ này vào cuối câu. (Tuy 

nhiên, sự có mặt từ này ở đây lại đẻ ra sự phân biệt mới tế nhị hơn !). Câu bên phải chỉ nói về 

tổng số vịt họ mua được là mười con, họ có thể mua ở nhiều người bán, cũng có thể ở một 

người bán và ở người bán này số vịt có thể hơn mười con. 

Cũng cần lưu ý là những từ tất cả, tất thảy, cả thảy,... có hoạt động ngữ pháp không hề 

giống nhau hoàn toàn. Chúng chỉ giống nhau về đại thể, nhưng về chi tiết thì có thể khác nhau. 

Từ cả có hai khía cạnh ý nghĩa rõ rệt : chỉ toàn bộ số lượng nhiều vật và chỉ toàn bộ khối 

lượng một vật rời tức là chỉ một khối nguyên vẹn(1). ý nghĩa thứ hai giúp cho giữa cả với danh 

từ đi sau xuất hiện được số từ một. Ví dụ : ăn cả một con gà luộc, không nói ăn tất cả một con 

gà luộc. 

Vị trí của từ cả trong cụm danh từ giống như từ tất cả, chỗ khác nhau chỉ là đối với số từ 

một như vừa nêu. 

2.3. Đại từ chỉ định 

Đại từ chỉ định là từ dùng để chỉ trỏ. Trong sự chỉ trỏ này có hai cách dùng đại từ : một là 

dùng đại từ chỉ sự vật, hiện tượng ở vị trí độc lập thay vì gọi tên sự vật, hiện tượng ; hai là 

dùng đại từ chỉ đặc trưng của sự vật, hiện tượng thay vì dùng định ngữ miêu tả cụ thể đi kèm 

sau danh từ. 

Trong cách dùng thứ nhất thường gặp các từ đây, đó, kia, kìa, ấy. Đây chỉ sự vật hoặc địa 

điểm ở gần, các từ còn lại chỉ sự vật hoặc địa điểm ở xa trong sự so sánh tương đối. Với cách 

dùng này đại từ chỉ định gần với đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, đại 

từ nhân xưng ngôi thứ ba thường dùng để chỉ người, chưa quen dùng nhiều để chỉ vật,  

hiện tượng(2). Trong lúc đó thì các đại từ đang xét lại có thể dùng chỉ cả người. Cách dùng các 

đại từ này khá đa dạng, sau đây là một vài ví dụ(3). Đây là cậu lệ trên huyện. (Nguyễn Công 

Hoan) ; Quạt đây, bà ơi (Nguyễn Công Hoan) ; Mặc, đây không biết (Ngô Tất Tố) ; Đấy là 

một ý kiến hay (Trần Dân Tiên) ; Đó là chuyện tháng sau (Nam Cao) ; Từ đó, dân ta càng cực 

                                                 
(1) Những từ như tất cả có thể gặp dùng với ý nghĩa thứ hai này, nhưng ý nghĩa này ở chúng không phổ biến 

và không rõ. Trong mọi trường hợp dùng với nghĩa này, tất cả đều thay được bằng cả. Ví dụ : Quay tất cả 

con (bê) = Quay cả con (bê). 

(2) Đại từ nhân xưng tiếng Việt mang quá nhiều sắc thái tình cảm đối xử. ở ngôi thứ ba, từ có tính chất trung 

hòa hơn cả là nó (số đơn) và chúng, chúng nó (số nhiều). Do không có hiện tượng biến hình chỉ số đơn, số 

nhiều một cách chặt chẽ, nên người ta dễ dùng nó khi nói về số nhiều. Và khi nói về vật ở số nhiều người 

ta cũng thường dùng chúng hơn chúng nó (chúng nó thường dùng để chỉ người hơn). 
(3) Trừ 2 ví dụ cuối, các ví dụ này dẫn theo Nguyễn Kim Thản (sđd), tr.335 – 337. 
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khổ, nghèo nàn (Hồ Chủ tịch) ; lên đấy thì biết (Ngô Tất Tố) ; Từ đấy, nhà đỡ nhộn (Nam 

Cao) ; Kia là cái gì ; Nó kìa(1). 

Như các ví dụ cho thấy, tại cách dùng thứ nhất này, đại từ chỉ định tương ứng rõ rệt với 

các thực từ làm thành tố chính trong các cụm từ chính phụ. Thế nhưng những đại từ chỉ định 

này không có khả năng kết hợp với các phụ từ tương ứng của các từ thuộc từ loại thực từ. 

ở cách dùng thứ hai có mặt đủ tất cả các đại từ chỉ định đã dẫn ở cách dùng thứ nhất, 

đồng thời còn có thêm đại từ này, nọ(2). Ví dụ : người này, người ấy, người đó, người nọ, người 

kia. 

Đáng chú ý là các đại từ đây, đấy có hàm ý "nơi chốn" khá rõ, cho nên trong cách dùng 

thứ hai này chúng thường dễ xuất hiện sau các từ có ý "nơi chốn" hơn sau những từ khác. 

Chẳng hạn như : Anh ngồi ghế đấy, ghế đây có người rồi ; Chỗ đấy thuộc về làng nào? 

Đại từ chỉ định dùng ở cách thứ hai này tương ứng với các thành tố phụ làm định ngữ. 

Chúng được coi là chứng tố của từ loại danh từ. Hiểu chứng tố như hư từ, có người gần đây 

muốn xếp các đại từ chỉ định dùng ở cách thứ hai này vào số các phụ từ của danh từ. 

2.4. Đại từ - vị từ  

Đại từ – vị từ là những từ thay thế có nét riêng về mặt nghĩa, đồng thời cũng là nét phân 

biệt với đại từ chỉ định, là hàm chứa một nội dung khá phong phú, phản ánh dưới hình thức 

hàm súc một đặc trưng phức tạp hơn sự chỉ trỏ, thay thế đơn thuần như ở đại từ chỉ định và đại 

từ nhân xưng. Trong không ít trường hợp, nội dung của đại từ vị từ còn mang cả sắc thái tình 

cảm, sự đánh giá của người dùng nữa. Do vậy, nội dung này thường tương ứng với cả cụm từ, 

cả câu hoặc cả đoạn nhiều câu hơn là tương ứng với một từ. 

Cũng có thể phân biệt hai cách dùng đại từ - vị từ như đối với đại từ chỉ định. Chỗ khác 

với đại từ chỉ định, là khi được dùng như thực từ làm thành tố chính cụm vị từ thì đại từ - vị từ 

kết hợp được với nhiều phụ từ chuyên đi kèm vị từ, ví dụ : đã thế, cũng vậy, vẫn thế, không 

thế, chẳng vậy, cũng đã vậy rồi,...  

Chỗ khác với đại từ chỉ định nữa là đại từ - vị từ chẳng những chỉ có thể làm thành tố phụ 

cho danh từ mà còn có thể làm thành tố phụ cho vị từ. Đặc biệt khi đi với động từ, đại từ - vị từ 

có thể tương đương với những thành phần phụ khác nhau của động từ. Chẳng hạn, cùng đứng 

sau động từ nói, từ vậy có thể tương đương bổ ngữ đối tượng mà cũng có thể tương đương bổ 

ngữ cách thức : 

- Nói vậy, biết vậy, đừng nói lại với ai làm gì. (Bổ ngữ đối tượng) 

- Nói vậy mà nghe được µ ? (Bổ ngữ cách thức) 

Sự phân biệt cách dùng như thành tố chính với cách dùng như thành tố phụ trong cụm từ 

cho thấy nét gần gũi và khác biệt của đại từ - vị từ với đại từ chỉ định, nhưng không có tác 

                                                 
(1) Để nhấn mạnh, người ta cũng thường dùng kia kìa. 

(2) ở một vài địa phương hiện nay vẫn còn dùng ni, dạng cổ của này. Việc dùng theo kiểu thứ nhất trong mấy 

câu thơ sau đây từ trước đến nay đều hiếm gặp : 

Này chồng này mẹ này cha, 

Này là em ruột này là em dâu. 

   (Nguyễn Du) 
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dụng phân loại bổ ích như đối với đại từ chỉ định. Vì vậy, chúng tôi sẽ bàn về đại từ - vị từ 

theo một hướng khác. 

Có thể coi thế và vậy hiện nay là hai đại từ - vị từ gốc và đồng nghĩa với nhau không hoàn 

toàn (hiểu theo ba mức độ : có trường hợp thay thế được cho nhau một cách tuyệt đối ; có 

trường hợp thay thế cho nhau được nhưng có kèm sự khác nhau ở sắc thái ý nghĩa nào đó ; có 

trường hợp không thay thế được cho nhau vì ý nghĩa đã tách xa nhau). 

Từ hai từ gốc trên có thể thêm như vào trước để có như thế và như vậy. Dạng không như 

và có như trong phần lớn trường hợp là thay thế được cho nhau, cho nên như ở đây không 

mang rõ ý nghĩa so sánh. 

Đi xa hơn thế và vậy đã có cách kết hợp khác biệt. Thế có thể kết hợp về phía sau với một số 

đại từ chỉ định để cho những tổ hợp như thế này, thế kia, thế nọ, thế đấy, thế đó, thế ấy (không nói 

thế đây). Khả năng kết hợp theo kiểu này của vậy rất hạn chế, ví dụ : vậy đấy, vậy kia, vậy nè 

(không nói vậy này !). 

Khả năng kết hợp dễ dàng với đại từ chỉ định của thế dẫn đến kiểu kết hợp thành ngữ tính thế 

này, thế nọ, kiểu kết hợp này không có được đối với vậy. 

Sau đây là một số ví dụ(1) 

- Hè này tôi không đi nghỉ mát được. Nó cũng thế. 

- Vậy là thế nào ? 

- Thế có lạ không ? (Nam Cao) 

- Thế là hết. (Nguyên Hồng) 

- Đứa nào cũng vậy... (Nguyễn Công Hoan) 

- Cái khổ thì vẫn vậy. (Nam Cao) 

- Lạy ông, không phải thế. (Nguyễn Công Hoan) 

- Tổ hợp "đại từ [...] cũng”. So sánh : 

Đại từ nghi vấn Đại từ phiếm định 

(câu nghi vấn phủ/khẳng định) (câu phủ/khẳng định tuyệt đối) 

Ai (không) biết nó ? Ai cũng (không) biết nó. 

Ai nó (không) biết ? Ai nó cũng (không) biết. 

Bao giờ nó (không) đọc quyển  

sách này ? 

Bao giờ nó cũng (không) đọc quyển 

sách này. 

ở đâu (không) mưa ? ở đâu cũng (không) mưa. 

- Đứng sau các đại từ phiếm định : bất kì, bất cứ, bất luận, vô luận. Ví dụ : đi bất cứ đâu, hỏi 

bất kì ai, bất luận người nào, vô luận lúc nào,... 

- Dùng  trong câu bác bỏ(2). Chẳng hạn : Có ai việc gì đâu ! trong câu này, có... đâu là 

khuôn bác bỏ, và đâu không phải là đại từ với ý nghĩa nghi vấn, mà là đại từ với ý nghĩa phiếm 

định. 

                                                 
(1)  Các ví dụ có xuất xứ ở đây dẫn theo Nguyễn Kim Thản, sđd, tr.338 – 339.  
(2) Câu bác bỏ là một kiểu diễn tả ý phủ định. Về câu bác bỏ trong tiếng Việt, xem thêm   

Nguyễn Đức Dân : 1) Phủ định và bác bỏ, tạp chí Ngôn ngữ, Hà Nội, Số1, 1983 ; 2) Lôgích – ngữ nghĩa – cú 

pháp, NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1987 (Phần III : Sự phủ định. Đặc biệt từ trang 286 đến 307). 
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VI - PHỤ TỪ 

Phụ từ là những từ chuyên đi kèm các từ khác, tự mình không có khả năng làm thành tố 

chính trong cụm từ chính phụ và cũng không có khả năng thay thế (như đại từ). 

Căn cứ vào hoạt động ngữ pháp, có thể chia phụ từ thành hai lớp nhỏ : 

- Phụ từ chuyên đi kèm danh từ, sẽ được gọi là định từ (hay phụdanh từ). 

- Phụ từ chuyên đi kèm vị từ (động từ và tính từ) sẽ được gọi là phó từ (hay phụ vị từ). 

1. Định từ 

Định từ chuyên đi kèm về phía trước danh từ và chỉ quan hệ về số lượng. Các định từ 

thường gặp là : các, những, một, mọi, mỗi, từng, mấy(1),... 

Ba từ những, một, các và dạng zêrô làm thành một đối hệ và được gọi là các quán từ.  

Các từ mọi, mỗi, từng có ý nghĩa phân phối. 

Từ mấy dùng như những, các, thường gặp ở phía Nam và làm mất ranh giới của sự đối lập 

về thế thiết định (các không đặt sự vật vào thế đối lập với sự vật khác, những thường đặt sự vật 

vào thế đối lập với sự vật khác ; ở mấy có mặt cả hai trường hợp này). 

2. Phó từ 

Phó từ chuyên đi kèm vị từ về phía trước và về phía sau (ít hơn). Xét về mặt ý nghĩa khái 

quát, có thể phân biệt hai kiểu quan hệ cơ bản sau đây ở phó từ : 

- Quan hệ của nội dung vị từ hay của nội dung câu với hiện thực khách quan bên ngoài ; 

những mối quan hệ này sẽ được gọi là quan hệ tình thái khách quan. 

- Quan hệ của nội dung vị từ hay của nội dung câu với người nói hay quan hệ giữa người 

nói với người nghe ; những mối quan hệ này sẽ được gọi là tính tình thái chủ quan. 

Sự phân biệt này không phải bao giờ cũng dễ nhận ra được, tồn tại những trường hợp sự 

đánh giá quan hệ khách quan thông qua chủ thể,lệ thuộc vào từng cá nhân, đồng thời tồn tại 

những yếu tố ngôn ngữ vừa chứa đựng quan hệ khách quan và chứa đựng tính tình thái chủ 

quan (như cũng, mới, đã, ...). 

Những phó từ chỉ quan hệ khách quan thường gặp là : 

- Những từ chỉ sự tiếp diễn, sự tương tự của hoạt động, trạng thái, tính chất, quan hệ nêu ở 

vị từ như : đều, cũng, cùng, vẫn, cứ, còn, mải, lại, ... đứng trước vị từ và mãi, nữa, lại, cùng 

đứng sau vị từ. 

- Những từ chỉ quan hệ thời gian như từng, đã, mới, đang, sẽ, sắp, ... đứng trước vị từ, và 

rồi, đã, hẵng, ... đứng sau vị từ.  

- Những từ chỉ tần số như : thường, hay, năng, ít, hiếm đứng trước vị từ. 

- Những từ chỉ kết quả như : mất, được, ra, đi đứng sau một số vị từ (ví dụ : quên mất, 

quên đi, hiểu ra, hiểu được, nhỏ mất - chẳng hạn trong đẽo đi nhiều thế thì nhỏ mất). 

- Những từ chỉ hướng diễn biến của tính chất nêu ở tính từ như ra, lên, đi, lại đứng sau 

một số tính từ (ví dụ : béo ra, phình lên, gầy đi, quắt lại). 

                                                 
(1) Từ mấy nói ở đây nằm trong ý nghĩa chỉ số lượng cùng với những, các ; không phải ý nghĩa nghi vấn như 

bao nhiêu hay ý nghĩa phỏng định như dăm ba. 



 33 

- Những từ chỉ mức độ như rất, hơi, khí, quá ; trong đó từ quá có thể đứng sau và đứng 

trước vị từ, các từ khác chỉ đứng trước vị từ. 

- Những từ nêu ý khẳng định, phủ định, như có, không, chưa, chẳng, ... đứng trước vị từ, 

và đâu đứng sau vị từ hoặc cùng với có, không, lập thành khuôn có vị từ đứng giữa kiểu có... 

đâu, không... đâu để chỉ ý bác bỏ. 

Những từ chỉ tính tình thái chủ quan thường gặp là : 

- Những từ tạo ý nghĩa mệnh lệnh như hãy, đừng, chớ đứng trước vị từ. 

- Từ chỉ hướng có lợi hay bất lợi cho đứng sau động từ (ví dụ về hướng có lợi : mua (giùm) 

cho, nói (giùm) cho, thương cho ; hướng bất lợi : nói cho, cười cho, ghét cho, ...  

Như có thể thấy, một số phó từ vốn là động từ chuyển hoá thành (như được, mất, ra, lên, 

đi, lại, cho). Những động từ này chỉ được coi là phụ từ khi chúng dùng phụ vào vị từ khác và 

bản thân chúng mất khả năng kết hợp với các phó từ khác theo kiểu vị từ kết hợp với các phó 

từ. 

Một số phụ từ của vị từ (phó từ) có thể phối hợp với nhau tạo thành những khuôn nêu mối 

liên hệ hô ứng trong hai vế của một câu, ví dụ  : càng... càng, vừa... vừa, vừa... đã, mới... đã, 

chưa... đã, có... cũng, đã... vẫn... 

VII - QUAN HỆ TỪ 

Quan hệ từ (còn gọi là kết từ) là những hư từ dùng để liên kết các từ với nhau hoặc các vế 

trong câu. Trong nhiều ngôn ngữ, quan hệ từ được phân biệt rõ thành giới từ và liên từ. Cách 

phân biệt này không thuận lợi đối với tiếng Việt, tuy nhiên ở những chỗ cần thiết người ta vẫn 

phải nhắc đến tên gọi giới từ và liên từ. 

1. Giới từ 

Giới từ dùng để nối với danh từ - thành tố chính hoặc bổ ngữ gián tiếp với động từ - thành 

tố chính, một số bổ ngữ cảnh huống với động từ - thành tố chính.  

Xét quan hệ ý nghĩa sâu xa, giới từ có điểm chung với các vị từ cùng nghĩa. Điều này càng 

rõ hơn trong tiếng Việt, một thứ tiếng có nhiều giới từ có cùng vỏ âm thanh và ý nghĩa với vị 

từ (có trường hợp là danh từ như từ của). Vì vậy, trong tiếng Việt, việc nhận diện giới từ gắn 

liền với việc xác định thành phần câu của từ đứng sau nó trong mối quan hệ với danh từ hay vị 

từ làm thành tố chính, và đồng thời gắn liền với vai trò của bản thân từ cần nhận diện đó. 

Sau đây là một số giới từ hay gặp và một số ví dụ : 

- Của : Nó mượn quyển sách của tôi ; Họ rất thích hàng của chúng tôi làm ra ; Nó mượn 

của tôi hai quyển sách. 

- Bằng : Anh ấy mua một cái vành xe bằng sắt mạ ; Cái ấm này người ta làm bằng nhôm ; 

Họ chở lúa bằng xe ba gác. 

- Do, vì, tại, bởi : Việc do nó gây ra, nó phải chịu ; Góc tạo thành bởi hai đường thẳng AB 

và AC là một góc tù. 

- Để : Nhà nào cũng có bộ bàn ghế để tiếp khách ; Nhà này xây để làm trường học ; Họ 

đóng bàn ghế để các em ngồi học. 
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- Từ, đến : Họ làm việc từ 7h sáng ; Nó đi từ nhà đến trường mất 20 phút. 

- ở : Cô ấy sinh ra và lớn lên ở quê mẹ ; Bố tôi làm việc ở bệnh viện ; Họ là công nhân ở 

nhà máy điện. 

- Trong, ngoài, trên, dưới (đứng trước danh từ)(1) : Nó nằm ngủ ngoài sân ; Sách để ở trên 

bàn (trong ví dụ này, ở và trên làm thành chuỗi kết từ) ; Lấy quyển sách trên bàn, đừng lấy 

quyển sách trong ngăn kéo ;Nó đứng phía ngoài cửa (trong ví dụ này, phía ngoài là một kết từ 

kép(2)). 

- Đối với, với (= đối với) : Anh ấy rất hào hiệp đối với bạn bè ; Với súng đạn phải cẩn 

thận. 

- Với : Hoàng kết bạn với Lan ; Hoàng và Lan kết bạn với nhau ; Từ rày trở đi mày không 

được chơi với nó nữa ! 

- Như : Lặng nghe lời nói như ru (Nguyễn Du) ; cô ấy đẹp như tiên ; Chòng chành như 

nón không quai/ Như thuyền không lái, như ai không chồng (Ca dao). 

- Về : Đọc bản tin về tình hình thế giới ; Họ đang bàn về sản xuất hàng thủ công nghiệp. 

- Cho : Quà cho các bạn đã sẵn sàng ; Tôi đã mượn được cho anh quyển sách ấy rồi ; 

Anh chuyển giùm cho tôi bức thư này cho bác Long ! 

- Mà : Đây là tấm ảnh mà tôi đã nói với anh ; Anh cầm cái áo này theo, khi nào mà rét 

thì dùng ; Khi mà tàu đến Nam Định thì anh gọi tôi nhé (Kết từ mà trong những trường hợp 

này thường có thể vắng mặt._ 

Chú thích : Các từ của, bằng, do, vì, tại, bởi, để khi dùng làm vị ngữ sẽ có tư cách của 

động từ thành tố chính chỉ quan hệ, các yếu tố đứng sau chúng sẽ là những bổ ngữ. Ví dụ : 

Cây bút này của em tôi ; Cái ấm ấy bằng nhôm ; Việc này tại nó ; Bàn này để tiếp khách, 

bàn kia để các em ngồi học. 

2. Liên từ 

Liên từ dùng để nối các yếu tố ngôn ngữ có quan hệ bình đẳng với nhau về ngữ pháp hoặc 

quan hệ qua lại về ngữ pháp và về ý. Loại thứ nhất là liên từ bình đẳng, loại thứ hai là liên từ 

qua lại hoặc chính phụ. 

Liên từ bình đẳng có hai nhóm xét theo ý nghĩa của mối quan hệ : Liên từ liên hợp và liên 

từ lựa chọn. 

Những liên từ liên hợp thường dùng là : 

- Và : sách và vở ; viết và nói ; mới và cũ ; đã, đang và sẽ có những thành tựu to lớn. 

- Với : Tôi sẽ đi với anh ; Hoàng với Lan vừa đi xong. 

- Cùng, cùng với : Tôi cùng anh mai lên nhà Hoàng chơi đi ! ; Trên bàn ngổn ngang 

những sách cùng với giấy bút. 

- Cũng như : Vấn đề ăn cũng như vấn đề ở là những vấn đề bức thiết của mọi xã hội. 

- Còn : Tôi đọc báo, còn Hoàng thì viết thư. 

                                                 
(1) Khi trong, ngoài, trên, dưới,... đứng trước từ có ý nghĩa từ vựng mờ nhạt hơn (như này, kia, ấy, đây, đấy, ...) 

thì chúng là những danh từ thành tố chính, những từ sau là thành tố phụ, theo quy tắc chuyển nghĩa từ rõ 

sang mờ và ngược lại. Về vấn đề này, xem thêm : Diệp Quang Ban, Câu đơn tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà 

Nội, 1981, tr. 52 – 60. 
(2)Xem thêm  Diệp Quang Ban, Sđd. 
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- Mà : Thưởng người có công mà phạt kẻ có tội ; Ta đến bây giờ là vừa, không sớm mà 

cũng không muộn. 

Những liên từ lựa chọn thường gặp là : 

- Hay, hay là : Cười người chẳng ngẫm đến ta / Thử sờ lên gáy xem xa hay gần ; Trông anh 

như thể sao mai / Biết rằng trong có như ngoài hay không ; Hay là khổ tận đến ngày cam lai. 

- Hoặc, hoặc là, hoặc giả, hoặc giả là(1) : Hoặc học nữa, hoặc đi lao động sản xuất cũng 

đều tốt cả ; Anh có thể đi hoặc ở nhà. 

Chú thích :  

1. Với là liên từ liên hợp khác với với là giới từ chỉ đối tượng tiếp xúc ở chỗ liên từ liên 

hợp với có thể được thay thế bằng và. Với có ý nghĩa tương đương đối với thì bao giờ cũng là 

giới từ. Với trong “Cho nó đi với!” là phụ từ của động từ. 

2. Cùng, cùng với là liên từ liên hợp khi có thể thay thế được bằng và. Cùng đứng trước 

hoặc đứng sau động từ để chỉ ý “tương tự”, “chung chạ” là phụ từ của động từ (trạng từ) (như : 

cùng ăn, cùng ở, cùng làm ; đi cùng). Cùng có thể là danh từ đồng âm chỉ sự kết thúc (như 

cùng đường, đường cùng, truy đến cùng). 

Liên từ qua lại có hai nhóm khái quát là liên từ tương phản và liên từ kéo theo. Mỗi nhóm 

có thể chia ra thành những kiểu nhỏ khác nhau về ý nghĩa và cách biểu hiện. 

+ Liên từ tương phản : hai yếu tố ngôn ngữ (từ, cụm từ, câu) có thể tương phản nhau thông 

qua liên từ nhưng, song, mà, nhưng mà, huống hồ, huống chi, nữa là. 

Ví dụ : 

Tuy vào học muộn nhưng bạn Hoàng vẫn theo kịp các bạn khác ; Bạn Hoàng vẫn theo 

kịp các bạn khác, tuy (bạn ấy) vào học muộn. 

Thà rằng chẳng biết cho xong / Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu ; Thà chết không 

chịu nhục ; Chịu chết chứ không chịu nhục ; Thà chết chứ không chịu nhục. 

+ Liên từ kéo theo : Quan hệ kéo theo có ba kiểu cụ thể. Với các liên từ chuyên dùng là 

quan hệ điều kiện (giả thiết) - hệ quả ; nguyên nhân - hệ quả ; hành động - mục đích. 

Quan hệ điều kiện (giả thiết) - hệ quả dùng các liên từ nếu, giá, mà, nếu mà, nếu như, giá 

mà, giá như, miễn là, giả thử, giả sử, giả dụ, như, hễ, ... ở vế chỉ điều kiện, và liên từ thì hoặc 

là (ít hơn) ở vế chỉ hệ quả, làm thành những cặp ổn định. Trong các khuôn này, sự có mặt của 

liên từ thì, là không bắt buộc : nếu... (thì/là)... ; hễ... (thì/là)... 

Khi vế sau của khuôn chỉ hệ quả được chuyển lên trước (trước vế chỉ điều kiện, giả thiết) 

thì phải xóa từ thì, là :... nếu... ;... giá mà... 

Ví dụ : 

Nếu anh không đi thì tôi cũng không đi   Tôi cũng không đi nếu anh không đi. 

Quan hệ nguyên nhân - hệ quả biểu thị bằng các liên từ vì, do, tại, bởi ở vế chỉ nguyên nhân 

và nên, cho nên ở vế chỉ hệ quả và làm thành cặp liên từ : 

vì... nên...; do... (cho) nên... 

                                                 
(1) Từ hoặc giả trước kia có nghĩa là “có khi” : Thấy việc phải cứ làm, hoặc giả có người biết cho (Xem Việt 

Nam Từ điển, Hội Khai - Trí - Tiến - Đức khởi thảo, Sài Gòn, Hà Nội, Văn Mới, 1954), nay dùng nhiều 

hơn với tư cách là liên từ tự chọn. 
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Trong các khuôn này, từ nên, cho nên thường có mặt. Tuy nhiên ở đây chúng không phải 

là những yếu tố bắt buộc. Khi vế chỉ hệ quả chuyển lên trước vế chỉ nguyên nhân thì phải xóa 

các từ nên, cho nên : 

... vì... ; ... do... 

Ví dụ : Vì xe hỏng cho nên chúng tôi đến muộn   Chúng tôi đến muộn vì xe hỏng. 

Quan hệ hành động - mục đích biểu thị bằng kết từ để, để mà, để cho ở vế chỉ mục đích. 

Vế chỉ mục đích có thể được chuyển lên trước vế chỉ hành động và vẫn giữ nguyên từ (1). 

Ví dụ : Để mở rộng việc tuyên truyền (...) ông Nguyễn và những đồng chí của ông ra tờ 

báo "Người cùng khổ". (Trần Dân Tiên) 

Sự phân biệt giới từ với liên từ trong tiếng Việt là một vấn đề nan giải. Lấy kiểu quan hệ 

làm cơ sở phân biệt là một bước tiến, tuy nhiên không có nghĩa là đã giải quyết được toàn bộ 

vấn đề. 

VIII - TÌNH THÁI TỪ 

Tình thái từ là hư từ chỉ mối quan hệ của người nói (sự nhấn mạnh, độ tin cậy, thái độ, 

đánh giá, ...) với nội dung câu nói hay người nghe. Khác với các phụ từ (định từ và phó từ) – 

là những từ nằm trong cấu tạo cụm từ, tình thái từ thường chỉ xuất hiện ở bậc câu, tuy về mặt 

nội dung thì có thể liên hệ với một từ, một cụm từ hay cả câu. 

Tình thái từ được chia thành hai nhóm là trợ từ (nhấn mạnh) và tiểu từ tình thái. 

1. Trợ từ 

Trợ từ là những từ dùng để nhấn mạnh vào một từ, một cụm từ, một câu nào đó mà nó đi 

kèm. Trợ từ không có ý nghĩa riêng của mình. Hai trợ từ nhấn mạnh hay gặp là mà và thì. Cần 

chú ý rằng hai từ này có nhiều công dụng ngữ pháp khác nhau, nhiều khi rất khó phân biệt. 

Với tư cách trợ từ, mà và thì chỉ có tác dụng nhấn mạnh hay đánh dấu một ranh giới nào đó vì 

có thể được rút bỏ ra khỏi câu, và không gợi lên một kết từ tương ứng hay thay được bằng một 

kết từ tương ứng. 

Ví dụ : Ai mà chẳng biết việc ấy ; Trời hôm nay khi thì mưa, khi thì nắng ; Nó thì hay ăn 

chơi lắm ; Tôi thì xin chịu ; Đọc thì đọc cũng được, nhưng chẳng hiểu là bao(1) ; Thì tôi đã 

bảo mà ! 

Mà hay đi kèm với các liên từ làm thành một khối, trong khối này nó có tác dụng nhấn 

mạnh, ví dụ : nếu mà, để mà ; tuy nhiên khi vắng liên từ thì mà đảm nhiệm vai trò của liên từ, 

vì vậy không coi mà ở đây là trợ từ. 

Ví dụ : Làm mà ăn   Làm lấy để mà ăn ; Thầy mà biết thì thầy trách cho   Nếu thầy mà 

biết...    Nếu mà thầy biết... 

2. Tiểu từ tình thái 

Tiểu từ tình thái là những từ dùng tạo dạng cho câu phân biệt theo mục đích nói (câu nghi 

vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán) và bày tỏ quan hệ của người nói với nội dung câu nói hay 

                                                 
(1) Với trật tự mục đích – hành động, thay vì dùng để, để cho, có thể dùng muốn, muốn cho. Tuy nhiên muốn, 

muốn cho không phải là kết từ. Vế câu có muốn, muốn cho là thành phần phụ của câu chỉ tình hình. Xem 

thêm về hiện tượng này : Diệp Quang Ban, Câu đơn tiếng Việt, Sđd, tr.181 – 182. 
(1) Trong câu này, là cũng là trợ từ nhấn mạnh. 
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với người nghe (trừ sự nhấn mạnh đơn thuần mà trợ từ đã đảm nhận). Trong tiếng Việt, tiểu từ 

khá phong phú về số lượng và chủng loại. Chúng có thể tập hợp thành những nhóm nhỏ (đối 

hệ) trong đó mỗi nhóm có chung một công dụng lớn và các thành viên trong nhóm lại phân 

biệt với nhau bằng những ý nghĩa rất tế nhị. Có thể chia chúng thành hai nhóm : 

- Tiểu từ tạo dạng câu theo mục đích nói. 

- Tiểu từ biểu thị thái độ người nói. 

2.1. Tiểu từ tạo dạng câu theo mục đích nói 

Để tạo dạng cho câu nghi vấn thường dùng các tiểu từ µ, ­, nhỉ, nhé, chứ, hả, chăng, phỏng. Ví 

dụ : Cậu đi µ ? Tôi đọc lại nhé ? Hay đấy nhỉ ? Anh về hả ? 

Để tạo dạng cho câu cầu khiến thường dùng các tiểu từ đi, nào, thôi, với nhé. Ví dụ : Ta đi 

đi ! Ta đi thôi ! Ta đi nào ! Anh mua giùm tôi tờ báo với ! Hỏi lại cho tôi với ! Im lặng nhé ! 

Để tạo dạng cho câu cảm thán thì dùng từ thay, thật. Ví dụ : Thương thay cũng một kiếp 

người ! Hại thay mang lấy sắc tài làm chi ! (Nguyễn Du) ; Chán thật ! Vui thật ! 

Trong tiếng Việt có những tiểu từ mà ý nghĩa chỉ lộ rõ trong trường hợp sử dụng cụ thể, có 

những tiểu từ có ý nghĩa nước đôi. 

Chẳng hạn từ nhé có thể tạo ý hỏi trong câu “Anh đi nhé ? Hay là tôi đi vậy ?” ; có thể tạo ý 

cầu khiến trong câu “Hỏi lại nhé ? Mai trả lời cho tôi“. 

Từ a vừa có nghĩa ngữ pháp nghi vấn lại vừa có nghĩa ngữ pháp cảm thán, chẳng hạn trong 

câu "Tôi phải đi a !". 

2.2. Tiểu từ biểu thị thái độ người nói 

Xét mặt ý nghĩa, những tiểu từ này vừa tế nhị vừa phong phú, có khi ý nghĩa tách bạch 

nhau, có khi đan quyện vào nhau rất phức tạp. Sau đây là một số ví dụ : 

a) Bày tỏ sự kính trọng hay thân thương thì dùng ạ ở cuối câu hoặc sau tiếng gọi. Ví dụ : 

Con về ¹ !; Đừng khóc nữa cháu ¹ ! 

b) Bày tỏ một hướng khác của ý, hướng không lường trước, thì dùng kia ở cuối câu. Ví dụ: 

Ông ấy không nhận cho mà còn trách kia ; Nó còn nói tiếng Pháp được kia ; Ông hỏi ai 

kia ? 

c) Bày tỏ sự miễn cưỡng, sự tất yếu phải nhận, thì dùng vậy ở cuối câu.  

ví dụ : 

Thôi thì đừng cho chúng nó lấy nhau vậy ; Anh cố cho vài hôm nữa vậy ; Ông biết chữ thì 

ông đọc vậy. 

d) Bày tỏ sự phân trần, giải thích, nài nỉ thì dùng từ mà ở cuối câu. 

Ví dụ : Tôi đã bảo mà ! Được một ngày nghỉ mà ! Hết rồi mà ! Mai mới đi mà ! 

e) Nhấn mạnh sự hạn chế về lượng thì dùng từ chỉ đứng trước từ hay cụm từ cần nhấn 

mạnh. Ví dụ : Nó chỉ biết thế thôi ; Nó chỉ lấy hai quyển sách ; Nó lấy chỉ hai quyển sách. 

f) Nhấn mạnh sự “quá ngưỡng” về mức độ, về lượng thì dùng từ những (hay những là). Ví 

dụ  : 
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Những là rày ước mai ao / mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình ! (Nguyễn Du) ; Người 

ấy thì những lo đã đủ ốm ; Nó mua được những năm vé xem đá bóng. 

g) Nhấn mạnh ý xác tín thì dùng từ chính, chính thị, đích, đích thị, ngay cả, cả đứng trước 

từ, cụm từ được nhấn mạnh. Ví dụ : 

Chính nó nói với tôi ; Tôi gặp đích thị người này ; Chúng tôi thảo luận ngay cả những 

việc làm cụ thể ; Họ mời cả anh, cả tôi đi xem hát. 

h) Các đại từ chỉ định đây, đấy, ấy, này, nào cũng được dùng làm tiểu từ tình thái với những ý 

nghĩa hết sức phức tạp. Sau đây là một vài ví dụ :  

Tôi đi đây ; Hàng về rồi đây ; Tôi đang bực mình đây ; Làm thế nó giận đấy ; Cậu không 

nghe tớ, tớ sẽ giận đấy ; Nó làm như ông tướng ấy ; Nhè nhẹ tay ấy, kẻo vỡ ; Này nghịch ; 

Này thì nghịch ! Này thì nghịch này ; Nào tôi có biết ; Nào (là) bàn ghế, nào (là) giường tủ, 

thôi thì đủ cả ! 

i) Ngoài ra nhiều từ ngữ khác cũng được chuyển dùng với ý nghĩa tình thái và cũng xuất 

hiện ở bậc câu, chẳng hạn như : có thể, có lẽ, chắc hẳn, chắc chắn, hình như, hẳn là, chẳng 

hạn, có chăng,... Những từ ngữ này có thể xếp vào loại từ tình thái. 

IX - THÁN TỪ 

Thán từ là từ - tín hiệu phản ánh các trạng thái tâm sinh lí. So sánh với tình thái từ, sự 

phản ánh của thán từ trực tiếp hơn ; nhưng nếu so với từ tượng thanh thì sự phản ánh của thán 

từ không trực tiếp bằng, vì cơ sở của sự phản ánh (tức là vật chiếu) ở đây không phải là những 

âm thanh vật lí, mà là những trạng thái tâm sinh lí. 

Thán từ có đặc trưng riêng là có thể một mình làm thành câu hoặc làm thành phần phụ 

biệt lập của câu. Thán từ (trừ các từ gọi đáp) khi làm thành phần phụ biệt lập trong một câu 

thường có tác dụng biến câu ấy thành câu cảm thán. 

Do đặc trưng phản ánh và đặc trưng sử dụng như trên nên bản tính từ loại của thán từ là 

vấn đề đang còn phải thảo luận. 

Có thể chia lớp thán từ thành 3 nhóm : 

- Thán từ đích thực 

- Thán từ không đích thực 

- Từ gọi - đáp 

Thán từ đích thực là những từ chỉ chuyên dùng hoặc trước hết dùng cho sự cảm thán. Đó 

là những từ như ôi, ối, a, ô, ồ, á, ái, ấy, ái chà, ói, ói chà, eo ôi, ... Ví dụ : 

A ! Mẹ về kia kìa ! ; ¤, cái anh này hay nhỉ ! ; Ôi, đau quá ! ; ấy, dẫm chân lên người ta ! ; ói 

chà, việc chả ra làm sao. 

Thán từ không đích thực (hay thán từ vay mượn) là những từ có ý nghĩa từ vựng rõ được 

mượn dùng một mình hoặc dùng ghép với thán từ đích thực để bày tỏ sự cảm thán và tình thái. 

Chúng ta thường gặp những từ ngữ như trời, trời ơi, trời phật ơi, mẹ cha ơi, làng nước ơi, tội 

nghiệp, khổ thân nó, gớm, gớm chưa, chết, hoan hô, hoan nghênh, muôn năm, ... Ví dụ : 
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Khổ ! Thằng bé mới có tí tuổi đầu. ; Chết, Tôi quên khuấy mất. ; Gớm, đi những đâu mà 

bây giờ mới về ? 

Từ gọi - đáp là từ dùng để gọi người khác và đáp lại lời gọi. Từ gọi - đáp không phản ánh 

tình cảm trực tiếp như thán từ đích thực. Sắc thái tình cảm ở từ gọi - đáp thể hiện thái độ của 

người nói đối với người nghe và thông qua việc chọn dùng từ gọi - đáp thích hợp. 

Những từ dùng để gọi thường gặp là hỡi, cùng, ơi, ới... ơi, bớ, này, nè, (anh) kia, ª, ... Ví 

dụ : 

Hỡi các bạn ; Cùng các bạn ; Lan ơi ; Bớ Lan ; £ tránh ra ; Anh kia, cho xem giấy xe ! 

Những từ dùng để đáp thường gặp là vâng, ừ, dạ, hử, ơi,... Ví dụ : 

Dạ, con đây ¹. ; Vâng, ông cứ bảo. ; Hử, mày nói gì ?; ừ nói nghe cũng được. ;  Ơi, ai gọi tôi 

đấy ? 

Người ta cũng dùng một số động từ rõ nghĩa để làm từ gọi - đáp hoặc dùng kèm với từ gọi 

- đáp, đem lại cho từ gọi - đáp những sắc thái ý nghĩa nào đó, như : thưa quý ông, quý bà ; 

bẩm cụ ¹ ; lạy cụ ; trình thủ trưởng ; báo  cáo đồng chí ; xin vâng ¹ ; có tôi ; có mặt... 

 

hướng dẫn học tập Phần một 

1. Từ loại tiếng Việt được phân định theo những tiêu chuẩn nào ? 

2. Thực từ và hư từ khác nhau như thế nào ? 

3. Các từ loại cụ thể trong tiếng Việt là những từ loại nào ? 

4. Từ loại danh từ có những tiểu loại chính nào ? 

5. Từ loại động từ có những tiểu loại chính nào ? 

6. Tại sao đại từ là từ loại vừa thuộc thực từ vừa thuộc hư từ ? 

7. Phụ từ có hai lớp, đó là những lớp nào ? 

8. Quan hệ từ gồm hai lớp, đó là những lớp nào ? 

9. Tình thái từ là những từ như thế nào ? Có thể phân chia tình thái từ thành những lớp 

con nào ? 
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Phần hai: CỤM Từ 

 

Chương I: KHÁI QUÁT Về cụM Từ 

 

I -  Tổ HỢP từ Tự DO 

Từ kết hợp với từ một cách có tổ chức và có ý nghĩa làm thành những tổ hợp từ, tức là 

những kiến trúc lớn hơn từ. Mỗi từ trong tổ hợp từ là một thành tố. Tổ hợp từ có thể là một 

câu, có thể là một kiến trúc tương đương với câu nhưng chưa thành câu, cũng có thể là một 

đoạn có nghĩa của câu. 

Các tổ hợp từ chưa thành câu (bao gồm tổ hợp từ tương đương câu và đoạn có ý nghĩa của 

câu) được gọi chung là tổ hợp từ tự do. Về nguyên tắc, tổ hợp từ tự do có thể chứa kết từ ở đầu 

để chỉ chức vụ ngữ pháp của toàn bộ phần còn lại trong tổ hợp từ này. Những tổ hợp từ có kết 

từ ở đầu như vậy mang tên là giới ngữ. Trái lại, tổ hợp từ tự do không chứa kết từ chỉ chức vụ 

ngữ pháp như vậy, được gọi là cụm từ. Ví dụ về tổ hợp từ tự do : 

(1)  về những quyển sách của anh   - giới ngữ 

(2)  (chuyện) tôi đã nói với anh hôm qua  

(bây giờ họ mới biết)       cụm từ 

(3)  đã đọc xong  

(4)  nghèo nhưng tốt bụng. 

Khi xem xét tổ hợp từ tự do, nếu không vì lí do riêng, thông thường người ta chỉ quan tâm 

đến các cụm từ. 

II - cụm từ và NGỮ Cố ĐỊNH 

Khi phân tích câu, chúng ta thường phải dừng lại trước những tổ hợp từ chưa thành câu. 

Những tổ hợp từ này có thể là những tổ hợp từ tự do như đã nói ở trên, cũng có thể là những tổ 

hợp từ không tự do, những ngữ cố định. 

Như đã biết, tổ hợp từ tự do không có kết từ đứng trước còn có tên gọi là cụm từ. Vậy cụm 

từ là những kiến trúc gồm hai từ trở lên kết hợp "tự do" với nhau theo những quan hệ ngữ pháp 

hiển nhiên nhất định và không chứa kết từ ở đầu (để chỉ chức vụ ngữ pháp của kiến trúc này). 

Ngữ cố định (cũng gọi là tổ hợp từ cố định) là những kiến trúc cho sẵn gồm hai từ trở lên, 

có tính chất bền vững về từ vựng và ngữ pháp, thường được sử dụng như những khuôn dấu, 

không thay đổi, hoặc thay đổi trong một khuôn khổ hạn hẹp có tính chất cố định ở phương 

diện ý nghĩa từ vựng lẫn ở phương diện quan hệ ngữ pháp, và ở trong câu, nó thường hoạt 

động thành một khối, tương đương với chức năng của một từ. Quan hệ giữa các từ trong ngữ 

cố định, vì vậy cũng được gọi là quan hệ chặt. 

Ví dụ : 

(5) múa rìu qua mắt thợ 

(6) ông chẳng bà chuộc 
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(7) (dai) như đỉa đói 

(8) (chạy) long tóc gáy 

Cùng với sự phân giới cụm từ và ngữ cố định, trong tiếng Việt còn có vấn đề phân giới 

cụm từ với từ ghép, nhất là từ ghép chính phụ. Cụm từ và từ ghép thường có cách cấu tạo giống 

nhau, rất khó phân biệt. Điều này dễ hiểu, vì từ ghép có thể là kết quả của sự rút gọn và cố 

định hóa các cụm từ hoặc các câu. 

Ví dụ : 

(9) cơm tám  < cơm gạo tám  < cơm nấu bằng gạo tám thơm 

(10) xe máy  < xe, máy   < xe cộ và máy móc 

(11) xe máy  < xe có máy   < xe có gắn máy ; xe chạy bằng 

sức máy (so sánh với xe đạp) 

Do đó không ít trường hợp cùng một tổ hợp có vỏ ngữ âm giống nhau mà ở chỗ này thì 

được phân tích như một cụm từ còn ở chỗ khác lại có tư cách một từ ghép. So sánh : 

(12) Chiếc áo dài của chị tôi treo trong tủ. 

(13) Chiếc áo dài của chị tôi, còn chiếc áo ngắn của tôi. 

Trong câu (12), áo dài là từ ghép, trong câu (13) ta có cụm từ. 

Tuy có sự giống nhau bề ngoài như vậy, song ở đây chúng ta vẫn đối diện với hai thực thể 

khác nhau. Từ ghép là đơn vị cho sẵn, bất biến, còn tổ hợp từ tự do, như đã biết, không có 

những tính chất ấy. 

III - CỤM từ NỬA Cố ĐỊNH HAY Là "NGỮ” 

Giữa một bên là cụm từ (tổ hợp từ tự do) với bên kia là ngữ cố định và từ ghép, có một 

hiện tượng ngôn ngữ chuyển tiếp mà chúng tôi gọi là "ngữ” (1). 

Ngữ là một cụm từ chính phụ có thành tố chính (một từ hay vài ba từ) cho sẵn và thành tố 

phụ thay đổi theo một khuôn ngữ pháp cố định. Quan hệ ngữ pháp giữa các bộ phận này 

không hoàn toàn hiển hiện trong ý thức người dùng như ở cụm từ, nhưng cũng không núp sâu 

đến mức khó khăn lắm mới tìm ra được như ở một số đáng kể ngữ cố định. Người dùng chúng 

thường có ý thức về quan hệ ngữ pháp đó, nhưng ý thức về nó rất mơ hồ. Trong hoạt động của 

mình nó vừa có tính chất như từ ghép, lại cũng vừa dễ rã ra như cụm từ, hoặc những yếu tố 

trong nó cũng có thể hoạt động tách rời và vẫn giữ nguyên nghĩa như từ rời. Ví dụ (thành tố 

chính in nghiêng) : 

(14)  cái nhà, cây tre, con mèo, người thợ, niềm vui, cuộc họp, vẻ đẹp,... 

(15)  màu đỏ, số bốn, ngày mai, hôm nay, ... 

(16)  đi làm, đi săn, đi chơi, đi ngủ, đi học, ngồi xem, nằm nghỉ, đứng nhìn, ... 

                                                 
(1) Tên gọi này chúng tôi mượn của Trương Văn Chình – Nguyễn Hiến Lê trong Khảo luận về ngữ pháp Việt 

Nam (Huế, 1963) với cách hiểu rộng rãi hơn. 

    Trong nhiều sách ngữ pháp Việt Nam, “ngữ” được dùng như tên gọi thay “cụm từ” nói ở đây. Riêng tên gọi 

“ngữ” với tư cách dạng rút gọn của “đoản ngữ” theo Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn có một nội dung khác : đó là kiểu 

“cụm từ” chính phụ nêu lên cách tổ chức nội bộ của thành phần câu hơn là một tổ hợp gồm từ kết hợp với từ nói 

chung. 
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(17)  đi Hải Phòng về, đi ra phố về, đi lấy sách về, chạy ra phố về, về quê ra, vào trong nhà 

ra, về Long An xuống, đưa con đi học về, tiễn bạn ra ga về (1). 

Vốn là cụm từ chính phụ, nên căn cứ vào từ loại của thành tố chính, có thể phân biệt ngữ 

danh từ (ví dụ 14, 15), ngữ động từ (ví dụ 16, 17)... 

IV - CỤM TỪ CHỦ VỊ, CỤM TỪ ĐẲNG LẬP, CỤM TỪ CHÍNH PHỤ 

Quan hệ giữa các thành tố trong tổ hợp từ, ngoài tính chất lỏng (tổ hợp từ tự do, cụm từ) 

và chặt (ngữ cố định), còn được xét ở mặt kiểu quan hệ có tính chất chuyên môn trong việc 

nghiên cứu ngữ pháp. ở mặt này, ngữ cố định không làm thành một đối tượng cần xem xét. 

Các thành tố trong một cụm từ nhỏ nhất của tiếng Việt có thể có một trong ba kiểu quan 

hệ cú pháp phổ biến sau đây : 

- Quan hệ giữa chủ ngữ với vị ngữ, gọi tắt là quan hệ chủ - vị ; 

- Quan hệ giữa thành tố chính với thành tố phụ về ngữ pháp, gọi là quan hệ chính phụ. 

- Quan hệ giữa hai yếu tố chính bình đẳng với nhau về ngữ pháp gọi là quan hệ bình đẳng. 

Quan hệ chủ - vị là mối quan hệ giữa từ chỉ đối tượng được nói đến với từ nêu đặc trưng 

mà người ta muốn nói lên về cái đối tượng đã nêu như một dấu hiệu tách rời khỏi nó trong tư 

duy. 

Quan hệ bình đẳng là mối quan hệ giữa các từ cùng giữ một chức vụ ngữ pháp như nhau 

trong câu. Các từ nằm trong quan hệ bình đẳng thường cùng thuộc về một từ loại, tuy nhiên 

không phải bao giờ cũng bắt buộc phải là như vậy. Quan hệ chính phụ là quan hệ giữa hai từ, 

trong đó một từ giữ vai trò thành tố chính về ngữ pháp. Trong cụm từ chính phụ, chức vụ ngữ 

pháp của thành tố chính quyết định chức vụ ngữ pháp của toàn cụm từ, vì vậy thành tố chính 

có tư cách đại diện cho toàn cụm từ trong mối liên hệ với các thành tố khác nằm ngoài cụm từ 

đang xét. Chức vụ ngữ pháp của các thành tố phụ bộc lộ qua khả năng chi phối của chúng đối 

với thành tố chính. Do đó, thông thường có thể xác định được chức vụ ngữ pháp của thành tố 

phụ ngay cả khi cụm từ chưa tham gia vào việc tạo lập câu. (Tuy nhiên, điều này không phải 

hiển nhiên trong mọi trường hợp). Còn cụm từ, trong cách hiểu là tổ hợp từ không chứa kết từ, 

chỉ có chức vụ ngữ pháp xác định khi tham gia vào câu hoặc các tổ hợp từ lớn hơn chính bản 

thân nó. Cần lưu ý rằng quan hệ chính phụ đang bàn là quan hệ chính phụ về ngữ pháp, trong 

đó thành tố chính, như tên gọi cho thấy, là chỗ dựa, là phần quan trọng của tổ chức cụm từ. 

Tuy nhiên, về mặt ý nghĩa thì thành tố phụ lại có thể tỏ ra quan trọng hơn ; chính nó thường 

mang những tin quan trọng trong nhiệm vụ giao tiếp. 

Trong việc nghiên cứu cú pháp, ba kiểu cụm từ chủ - vị, đẳng lập, chính phụ không phải 

có vai trò hoàn toàn như nhau. 

Cụm chủ - vị thường giữ vai trò nòng cốt trong câu đơn hai thành phần, nó là cơ sở của 

một thứ đơn vị riêng của ngôn ngữ - đối tượng trực tiếp của việc nghiên cứu câu. Cho nên đưa 

                                                 
(1) Những tổ hợp này được làm thành từ một động từ dời chuyển hoặc một động từ chỉ hướng có thành tố phụ 

sau chỉ điểm đến hay chỉ mục đích, cộng với một động từ chỉ hướng hàm ý ngược lại chiều của động từ 

đứng trước, để cùng nhau tạo ra ý "khứ hồi". Động từ đứng trước và động từ đứng sau thoạt nhìn tựa hồ có 

quan hệ bình đẳng với nhau. Kì thực động từ đứng sau là thành tố chính, bởi vì ngoài cách định hình bằng 

thành tố phụ chung, nó dễ dàng được định hình bằng thành tố phụ riêng không liên quan về ý nghĩa với 

động từ đứng trước. 

   Ví dụ : về quê vừa mới ra ; về Đà Nẵng mới đến bằng ô tô ; về Vũng Tàu lên hôm qua, ... 

    Do ý nghĩa khứ hồi như đã phân tích, chúng tôi tạm gọi đây là những ngữ khứ hồi. 
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việc nghiên cứu cụm từ chủ - vị vào phần cú pháp học về câu là điều vừa hợp lí, vừa tránh 

được sự trùng lặp không cần thiết. 

Cụm từ đẳng lập, theo quan điểm cú pháp, trước hết cần được xem xét ở hai phương diện 

sau đây : 

- Mối quan hệ giữa các yếu tố ngôn ngữ với nhau trong cụm từ đẳng lập. 

- Mối quan hệ giữa một bên là các yếu tố ngôn ngữ trong cụm từ với một bên là yếu tố 

ngôn ngữ ngoài cụm từ. 

Vì chưa có điều kiện đi sâu vào cụm từ đẳng lập cũng như quan hệ bình đẳng nói chung trong 

tiếng Việt, trong hai phương diện vừa nêu, chúng tôi tạm dừng lại ở cách nêu và phân tích một số 

ví dụ cụ thể, và không coi đó là tất cả. 

a) Phương diện thứ nhất. Mối quan hệ giữa các yếu tố ngôn ngữ bình đẳng với nhau 

trong cụm từ đẳng lập có thể có cơ sở duy lí xác định, cũng có thể do hoàn cảnh nói quy định.  

Chẳng hạn hai chuỗi yếu tố ngôn ngữ bình đẳng (1) sau đây có cơ sở duy lí xác định, và 

mọi sự thay đổi trật tự các yếu tố trong chuỗi đều làm tổn hại ý nghĩa chung của câu : 

(18)  Nhơ nháp, hôi hám, ngứa ngáy, bứt rứt, bực mình. Chửi tục, cạu nhạu, thở dài. (Nam 

Cao) 

Có thể phân tích như sau : 

Nhơ nháp là trạng thái vật lí cụ thể, nhìn thấy dễ dàng. 

Hôi hám là trạng thái vật lí cụ thể ít hơn, tiếp nhận được bằng khứu giác. 

Ngứa ngáy là trạng thái sinh lí. 

Bứt rứt là trạng thái sinh - tâm lí. 

Bực mình là trạng thái tâm lí. 

Với chuỗi yếu tố ngôn ngữ bình đẳng thứ nhất, tác giả đưa chúng ta đi từ trạng thái vật lí 

cụ thể sang trạng thái sinh lí và chuyển hẳn vào trạng thái tâm lí. Nói cách khác, chúng ta 

đang được tác giả cho cảm nhận cái bên ngoài con người, dần dần, qua lớp bên ngoài của con 

người (da thịt) để cảm nhận nội tâm của con người (bực mình). 

Như vậy là trật tự của chuỗi yếu tố ngôn ngữ này tự nó có lôgíc nội tại của nó. 

Sự bực mình với tư cách một trạng thái tâm lí được tác giả cho tích tụ lại bằng cái dấu 

chấm tài tình, sẽ phải bùng nổ ra bằng một hành động vật lí : chửi tục. Sau cái cơn "tức nước 

vỡ bờ" ấy, "dòng nước tâm lí” dịu đi thành hành động yếu đuối hơn : cạu nhạu. Và cuối cùng 

lắng đọng lại trong tiếng thở dài (bất lực ?!). 

Chúng ta cũng nhận thấy sự miêu tả hoàn cảnh bằng các yếu tố ngôn ngữ có quan hệ bình 

đẳng với nhau, được sắp xếp theo một trình tự duy lí rõ rệt trong ví dụ sau đây : 

(19)  Trên thềm, dưới bậc, giữa đường, non nghìn thiếu niên nam nữ túm tụm lại, tìm chỗ để 

ngắm nhau cho đỡ nóng ruột lúc chờ đợi. (Nguyễn Công Hoan) 

Những trình tự của các yếu tố ngôn ngữ đẳng lập nêu trên đều là những trình tự của lôgíc  

sự việc. 

Ví dụ sau đây lấy trong Tắt đèn : 

(20) Ông Nghị, bà Nghị mỗi người nhúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một 

lượt, rồi cùng uống nước, xỉa răng.   

                                                 
(1) ở đây, chúng tôi tạm gác lại vấn đề hai chuỗi này là hai chuỗi từ hay hai chuỗi câu đơn đặc biệt (câu đơn một 

từ) vì sự phân biệt này không có tác dụng lớn trong việc phân tích ở đây. 
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(Ngô Tất Tố) 

Tuy rằng ở đây nói về việc ăn uống trong gia đình, nhưng ở cái thời buổi ấy (thời buổi 

Ngô Tất Tố nói trong Tắt đèn), vai trò chính của ông Nghị trong xã hội vẫn lớn hơn bà Nghị, 

và nó quy định ngòi bút của tác giả ở những chỗ không cần nêu ra sự lấn quyền của bà Nghị. 

Xã hội chấp nhận trình tự ông - bà và nó là hiển nhiên ở đoạn miêu tả này. 

Trong lúc đó, tại Bài ca chúc Tết thanh niên, với lời kêu gọi đổi mới, ta thấy : 

(21) Thưa các cô, các cậu lại các anh : 

Đời đã mới, người càng nên đổi mới 

(Phan Bội Châu) 

Tác giả đã đổi mới ngay trong cái trật tự  các cô - các cậu - các anh, có thế mới phù hợp 

với "đời đã mới, người càng nên đổi mới"! 

Hiểu hoàn cảnh một cách rộng rãi, ta có thể thấy các yếu tố ngôn ngữ bình đẳng sau đây 

nói lên thái độ rẻ rúng con người biết bao nhiêu của bà Nghị Quế : 

(22) Thôi, thế này : chó con tao cũng mua vậy. Bắt cả con chó cái và đàn chó con sang 

đây, tao trả cho một đồng nữa. Với con bé kia một đồng là hai... Thế là nhà mày đủ 

tiền nộp sưu lại khỏi nuôi chó, khỏi nuôi con. Sướng nhé ! (Ngô Tất Tố) 

b) Phương diện thứ hai. Phương diện thứ hai của việc xem xét cụm từ đẳng lập không 

còn là vấn đề riêng thuộc nội bộ cụm từ đẳng lập, mà là vấn đề liên quan đến các kiểu cụm từ 

khác, rõ nhất là cụm từ chính phụ. 

Xét ví dụ : 

(23) Hai thầy giáo và cô giáo đi tham quan với học sinh ngày mai. 

Cụm từ đẳng lập thầy giáo và cô giáo trong mối quan hệ với thành tố phụ hai có thể hiểu 

theo hai cách : 

- Một thầy giáo và một cô giáo (gộp lại thành hai).  

- Hai thầy giáo và một cô giáo (gộp lại thành ba). 

- Hai thầy giáo và hai cô giáo (gộp lại thành bốn). 

Cũng vậy, người ta hay nhắc đến ví dụ sau đây : 

(24) Người đàn ông và người đàn bà đứng tuổi... 

Gặp những trường hợp có thể hiểu ba cách như vậy, nếu ngữ cảnh chưa đủ sức giúp xác 

định được cái ý nghĩa cần đưa ra, thì nên thêm từ ngữ hoặc thay đổi trật tự từ để làm bộc lộ cái 

ý nghĩa đó. 

Chẳng hạn có thể nói : 

- Một thầy giáo và một cô giáo 

- Hai thầy giáo và một cô giáo 

- Hai thầy giáo và hai cô giáo 

- Người đàn ông và người đàn bà, cả hai đều đã đứng tuổi 

- Người đàn bà đứng tuổi và một người đàn ông 

- ... 

ở những chỗ nào ngữ cảnh đã đủ sức khống chế cách hiểu một nghĩa nhất định, thì không 

cần thiết phải làm rườm rà thêm câu nói. 

Tóm lại, việc sử dụng quan hệ bình đẳng nói chung trong ngữ pháp có những khó khăn 

nhất định, vì về mặt cú pháp, quan hệ này vốn "lỏng lẻo", không có những "quy tắc" cứng rắn. 
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Việc nghiên cứu các cụm từ đẳng lập như đã thấy không phải là không có ích cho cú pháp 

học. Tuy nhiên, việc phân tích mối quan hệ của các thành tố trong cụm từ đẳng lập không cho 

ta những cái khác chất về mặt ngữ pháp. Còn việc phân tích cụm chủ - vị với tư cách một nòng 

cốt câu hoặc tương đương một nòng cốt câu, cho ta những hiểu biết về hai thành phần chính 

của câu là chủ ngữ và vị ngữ ; phân tích cụm từ chính phụ giúp ta phân xuất được những từ 

làm thành tố phụ của từ làm thành tố chính trong hoạt động với tư cách những thành phần 

mang những chức vụ khác nhau trong câu. Phải thừa nhận rằng, về phương diện này, cụm từ 

đẳng lập phải nhường bước hai kiểu cụm từ chủ - vị và chính phụ. 

Hơn nữa, việc nghiên cứu cụm từ chính phụ còn có những điểm riêng quan trọng, cần thiết 

cho việc hiểu biết cũng như sử dụng hệ thốngngôn ngữ. Đó là : 

- Thông qua việc nghiên cứu cấu tạo của cụm từ chính phụ, lấy nó làm dấu hiệu bên 

ngoài, ta có thể phân định được nhiều từ loại và nhiều tiểu loại của từ, điều không thể thiếu 

được trong công tác phân định từ loại, tiểu loại từ trong một ngôn ngữ không biến hình như 

tiếng Việt.  

- Nắm được các kiểu cấu tạo của các cụm từ chính phụ cũng tức là nắm được những cách 

triển khai câu bằng con đường mở rộng các thành phần trong câu, hoặc ngược lại, rút gọn 

câu, mô hình hóa câu giúp cho việc phân tích câu, hiểu câu được dễ dàng hơn. 

Những điều trình bày trên đây xác nhận vai trò riêng của cụm từ chính phụ trong cú pháp học 

cụm từ. Vì tính chất riêng biệt đó, trong cuốn sách này chúng tôi chỉ bàn thêm về cụm từ chính 

phụ trong phần nói về cụm từ. 

V - CẤU TẠO CHUNG CỦA CỤM TỪ 

Cụm từ thường được gọi tên theo từ loại của thành tố chính trong cụm. Trong tiếng Việt, 

chúng ta có thể gặp những loại cụm từ sau đây : 

1) Cụm từ có danh từ làm thành tố chính gọi là cụm danh từ. 

Ví dụ : mấy người này, hai người, người nọ, ... 

2) Cụm từ có động từ làm thành tố chính gọi là cụm động từ. 

Ví dụ : đã đọc rồi, vừa đọc, đọc được, ... 

3) Cụm từ có tính từ làm thành tố chính gọi là cụm tính từ. 

Ví dụ : vẫn tốt hơn, rất tốt, tốt quá, ... 

4) Cụm từ có số từ làm thành tố chính gọi là cụm số từ. 

Ví dụ : hơn ba mươi một chút, độ ba mươi, ba mươi hơn, ... 

5) Cụm từ có đại từ làm thành tố chính gọi là cụm đại từ. 

Ví dụ : tất cả chúng tôi đây, hai chúng tôi, ... 

Trong số 5 loại cụm từ kể trên, cụm danh từ, cụm tính từ và cụm động từ là những cụm từ 

có cấu tạo đa dạng hơn hẳn hai loại cụm từ nói sau. Vì vậy, thông thường người ta chỉ xét hai 

loại cụm từ này với tư cách là những hiện tượng tiêu biểu (cụm tính từ có nhiều nét giống cụm 

động từ). 

Mỗi loại cụm từ thông thường có thể chia thành ba bộ phận rõ rệt : 

- Phần phụ trước : đứng trước thành tố chính. 

- Phần trung tâm : tức là phần chứa thành tố chính. 

- Phần phụ sau : đứng sau thành tố chính. 
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Mỗi bộ phận có thể chứa nhiều yếu tố, mỗi yếu tố được gọi là mộtthành tố. Một cụm từ 

chứa đủ ba bộ phận vừa nêu là cụm từ đầy đủ. Trong hoạt động của mình, cụm từ có thể có 

mọi biến dạng cần thiết dựa trên cơ sở dạng đầy đủ, kể cả dạng vắng trung tâm. 

VI - THÀNH TỐ CHÍNH CỦA CỤM TỪ 

Thành tố chính giữ vai trò quan trọng về ngữ pháp đối với cụm từ. Tính chất quan trọng 

thể hiện ở những điểm sau đây : 

1) Thành tố chính là thành tố cần thiết về mặt tổ chức của cụm từ. Trong một câu nói cô 

lập, tách rời tình huống nói năng, sự có mặt của thành tố chính có tính chất bắt buộc. 

Thành tố chính của cụm từ có thể lược bỏ được trong những điều kiện khắt khe về tình 

huống sử dụng. 

2) Thành tố chính là thành tố đại diện cho toàn bộ cụm từ trong mối liên hệ với các yếu 

tố khác nằm ngoài cụm từ. Do đó, chức vụ cú pháp của toàn bộ cụm từ trong kiến trúc 

lớn hơn nó gắn bó mật thiết với chức vụ cú pháp của thành tố chính. 

3) Trong quan hệ nội bộ cụm từ, thành tố chính chi phối tất cả các thành tố trực tiếp phụ 

thuộc vào mình ; nó quyết định chức vụ cú pháp của tất cả các thành tố phụ có liên 

quan. 

4) Về phương diện ý nghĩa, nội dung ý nghĩa của thành tố chính quyết định khả năng gia 

nhập các kiến trúc lớn hơn của toàn bộ cụm từ. Mặt khác, cũng chính nội dung ý nghĩa 

của thành tố chính quyết định khả năng xuất hiện kiểu thành tố phụ. Nhờ đó chúng ta 

có thể dựa vào khả năng xuất hiện của các thành tố phụ như là dựa vào một dấu hiệu 

chính thức để xác định từ loại, tiểu loại và thậm chí cả ý nghĩa của lớp từ hay của từ 

giữ vai trò thành tố chính. 

VII - THÀNH TỐ PHỤ CỦA CỤM TỪ 

Về thành tố phụ của cụm từ, có thể nêu mấy đặc điểm sau đây :  

1. Về vị trí 

Xét vị trí tương đối với thành tố chính, có thể phân biệt thành tố phụ trước với thành tố 

phụ sau. Nhìn chung, vị trí trước và vị trí sau phần trung tâm của thành tố phụ là ổn định, nhất 

là các từ có tính chất hư, chuyên làm thành tố phụ đi kèm các thực từ.  

Những từ có khả năng khi thì làm thành tố phụ sau, khi thì làm thành tố phụ trước trong 

cùng một loại cụm từ không nhiều. Vả lại, khả năng chiếm hai vị trí như vậy thường kèm theo 

những biến đổi về ý nghĩa hoặc về chức năng (công dụng).  

2. Về từ loại 

Các từ làm thành tố phụ trong các loại cụm từ có thể thuộc lớp từ có tính chất hư, cũng có 

thể thuộc lớp từ thực hoàn toàn. Dù thuộc lớp từ nào chúng cũng đều góp phần giúp ta xác 

định được bản chất từ loại, tiểu loại và thậm chí ý nghĩa của từ làm thành tố chính. 

Ngược lại, trong khả năng kết hợp của thành tố chính với các kiểu thành tố phụ khác nhau, 

chúng ta cũng nhận ra được những lớp con khác nhau ở những từ chuyên dùng làm thành tố 

phụ đi kèm. 
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3. Về thành tố phụ trước 

Nhìn chung, các thành tố phụ trước khá thuần nhất về mặt cấu tạo, về mặt từ loại và về 

mặt ý nghĩa khái quát. Đó là những từ riêng lẻ, ít gặp những cụm từ chính phụ tại vị trí trước 

trung tâm, lại càng khó gặp những cụm từ chủ - vị ở vị trí ấy. 

Về từ loại, đó thường là những phụ từ chuyên dụng, chuyên dụng đến mức có thể lập 

thành những nhóm nhỏ có cùng kiểu ý nghĩa khái quát và chuyên đi kèm với những từ loại, 

tiểu loại từ nhất định. Về ý nghĩa thì phần lớn các từ làm thành tố phụ trước thường biểu thị 

(chứ không trực tiếp gọi tên) những quan hệ của hiện thực khách quan đi kèm theo nội dung ý 

nghĩa của từ làm thành tố chính. Chẳng hạn, vừa, đã... chỉ quan hệ thời gian đi kèm với hành 

động, trạng thái biểu thị bằng động từ hoặc tính từ làm thành tố chính ; từ chỉ số lượng khái 

quát những, mấy, tất cả, ... biểu thị số lượng khái quát của sự vật được gọi tên bằng danh từ 

giữ vai trò thành tố chính... Xét một cách khái quát có thể nói rằng các thành tố phụ trước ở 

cụm động từ và cụm tính từ thường là những từ biểu thị quan hệ định vị và định tính thời gian, 

còn các thành tố phụ trước ở cụm danh từ thường là những từ biểu thị quan hệ số lượng. 

4. Về thành tố phụ sau 

Các thành tố phụ sau của cụm từ thường rất đa dạng và phức tạp về cấu tạo, về từ loại và 

về ý nghĩa. Tại vị trí này, chúng ta không chỉ gặp các từ rời mà cũng thường gặp đủ mặt các 

loại cụm từ trong nghĩa rộng (cụm từ chủ - vị, cụm từ bình đẳng, cụm từ chính phụ), cũng như 

đủ loại cụm từ trong nghĩa hẹp (cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, cụm số từ, cụm đại 

từ). Nhìn một cách khái quát, về mặt từ loại có thể và nên chia các thành tố phụ sau ra thành 

hai lớp từ lớn : Lớp từ có tính chất hư (không dùng làm thành tố chính của cụm từ được) hoặc 

bị hư hóa ở vị trí này và chuyên biểu thị các ý nghĩa ngữ pháp đi kèm các thực từ làm thành tố 

chính ; lớp gồm các thực từ phản ánh sự vật trong hiện thực hoặc trong tư duy và dễ dàng phát 

triển lên thành những cụm từ nhỏ nằm trong lòng cụm từ ban đầu. Về mặt ý nghĩa, 

cả các thành tố phụ hư từ lẫn các thành tố phụ thực từ đều có tác dụng làm rõ, bổ sung thêm 

nội dung của thành tố chính, cụ thể hóa nội dung ấy hoặc về phương diện ngữ pháp, hoặc về 

phương diện từ vựng. Các thành tố phụ sau là thực từ có thêm đặc điểm riêng cần chú ý nữa là 

có thể kết hợp với thành tố chính theo những cách khác nhau : không dùng  kết từ, phải dùng 

kết từ hoặc dùng hay không dùng kết từ tuỳ những trường hợp cụ thể, có khi có quy tắc, có khi 

không có quy tắc nào chi phối một cách chặt chẽ cả. 

5. Vai trò nghĩa của thành tố phụ 

Thành tố chính, như đã thấy, là thành tố cực kì quan trọng về mặt tổ chức ngôn pháp của 

cụm từ. Tuy nhiên, về phương diện ý nghĩa thì trong phần lớn trường hợp, chính thành tố phụ 

là yếu tố quan trọng hơn, bởi lẽ ý nghĩa của thành tố chính thông thường là đã được biết. Do 

đó, trong lời nói, lắm khi có thể chỉ dùng một mình thành tố phụ đã đủ để truyền đi những nội 

dung cần thiết. Nhìn chung, cách sử dụng này bao giờ cũng gắn với những tình huống cụ thể, 

nằm trong những phong cách nhất định. Cách dùng này thường thấy trong những đối thoại 

giữa những người cùng trang lứa, trong những mệnh lệnh phổ biến ở những tình huống quen 

thuộc đối với người nói và người nghe. Chẳng hạn :  

- Anh đã đọc quyển sách này chưa ? 

- Đã. 

Hoặc trong hiệu cà phê có thể nghe : 

- Hai đen ! (Cho hai cốc cà phê đen !) 
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Hoặc công thức ngâm thóc giống được rút gọn lại : ba sôi, hai lạnh (tức là ngâm với ba 

phần nước sôi và hai phần nước lạnh). 

6. Hai kiểu liên hệ nghĩa của các thành tố phụ với thành tố chính 

Trong việc nghiên cứu cụm từ, các nhà nghiên cứu thường cố gắng sắp xếp trật tự của các 

thành tố phụ, cố gắng tìm cho chúng những vị trí xác định trong mối liên hệ với thành tố 

chính. Điều này chúng tôi sẽ bàn đến trong từng loại cụm từ cụ thể. ở đây chúng ta bàn đến 

những trường hợp tại mỗi phần phụ trước hay mỗi phần phụ sau của cụm từ cùng một lúc chứa 

hơn một thành tố, xét xem những thành tố có mặt đồng thời này quan hệ như thế nào với thành 

tố chính về mặt quan hệ nghĩa khái quát. Trước hết cần nhắc lại là cụm từ chủ - vị và cụm từ 

chính phụ khi đứng làm thành tố phụ (thường là thành tố phụ sau) trong một cụm từ lớn hơn, 

thì chỉ có tư cách của một thành tố mà thôi. Với cụm từ đẳng lập cần phải được làm rõ thêm. 

Một đặc điểm riêng của cụm từ đẳng lập là mỗi yếu tố bộ phận trong đó đều có thể đại 

diện cho toàn cụm từ, đồng thời đều có thể tự mình tham gia vào mối quan hệ với các yếu tố 

khác nằm bên ngoài cụm từ. Như vậy, cụm từ đẳng lập khi làm thành tố phụ cho thành tố 

chính của một cụm từ chính phụ thì vừa có quan hệ bình đẳng giữa các yếu tố trong chính 

chúng đối với nhau, vừa có mối quan hệ nghĩa như nhau với thành tố chính. Chúng ta sẽ gọi 

kiểu liên hệ nghĩa như vậy là liên hệ đẳng nghĩa. Ví dụ : 

đã đang và sẽ thực hiện     mua sách, giấy   và bút 

                                             (và)                                     (và) 

 

Với việc xem xét mối quan hệ bình đẳng vừa nêu, trên thực tế người ta đã sắp xếp cụm từ 

chủ - vị, cụm từ chính phụ, cụm từ đẳng lập vào cùng một kiểu khi chúng xuất hiện với vai trò 

thành tố phụ trong cụm từ chính phụ chứa chúng. 

Tại phần phụ trước hay phần phụ sau của cụm từ chính phụ thực sự có nhiều thành tố là 

khi giữa các từ có mặt tại đây không có quan hệ ngữ pháp với nhau (quan hệ chủ - vị, quan hệ 

chính phụ, quan hệ bình đẳng) và cũng không có quan hệ nghĩa trực tiếp với nhau. Sở dĩ chúng 

đứng cạnh nhau là vì chúng cùng có quan hệ với thành tố chính. Tất nhiên chúng cùng nằm 

trong cụm từ chính phụ và cùng giữ vai trò thành tố phụ đối với thành tố chính. Và trong nhiều 

trường hợp, khó có thể xác định thành tố phụ nào phải đứng trước thành tố phụ nào, vì xét về ý 

nghĩa thì các thành tố này đều có cùng quan hệ với thành tố chính, trong đó không thể nói 

quan hệ nào có vai trò lớn hơn quan hệ nào về mặt tư duy. Chẳng hạn chúng ta có một ý biểu 

diễn bằng sơ đồ như sau : 

hai thìa đường   (bổ ngữ chỉ đối tượng) 

đổ  

vào cốc sữa   (bổ ngữ chỉ hướng có đích) 

Sơ đồ của ý này được phản ánh bằng hai cụm từ chính phụ đồng nghĩa. 

- Đổ hai thìa đường vào cốc sữa. 

- Đổ vào cốc sữa hai thìa đường. 

Nội dung ngữ pháp (xem phần chú thích trong ngoặc đơn ở sơ đồ) ở hai thành tố có khác 

nhau trong mối quan hệ với thành tố chính là từ đổ, nhưng về mặt tư duy (cấu trúc nghĩa) nhìn 
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chung không có cơ sở nào để coi hai thìa đường quan trọng hơn vào cốc sữa hoặc ngược lại. 

Hai thành tố phụ này không có quan hệ bình đẳng với nhau, nhưng đều có quan hệ chính phụ 

với thành tố chính. Trật tự trước sau giữa chúng lệ thuộc vào tình huống sử dụng ngôn ngữ và 

mối quan hệ của chúng với thành tố chính sẽ do trật tự hiện hữu quy định : thành tố phụ đứng 

trước gần thành tố chính sẽ bổ sung nghĩa cho nó trước, thành tố phụ đứng xa hơn sẽ bổ sung 

nghĩa cho cả khối gồm thành tố chính và thành tố phụ đứng gần thành tố chính hơn. Kiểu liên 

hệ nghĩa này được gọi là liên hệ đệ gia. Ví dụ : 

đổ /      hai thìa đường/ vào cốc sữa 

 

đổ/       vào cốc sữa /  hai thìa đường 

 

tất cả /         những /   học sinh 

 

VIII - PHÂN TÍCH CÂU RA THÀNH CỤM TỪ 

Phân tích cụm từ là bước quá độ trong quá trình phân tích câu ra thành các từ tạo nên câu. 

Đây không phải là thao tác bắt buộc đối với tất cả các câu. Nó chỉ cần đối với câu nào có 

thành tố trực tiếp cấu tạo nên câu ấy mà không phải là từ rời, hoặc ngữ cố định, hoặc ngữ nửa 

cố định. Một cụm từ, cũng như một từ rời, chỉ có khả năng thường hay giữ một chức vụ nào đó 

trong câu nhiều hơn, chứ chưa gắn chặt hẳn với một chức vụ nào. Muốn xác định chức vụ cú 

pháp của từ rời và cụm từ phải : 

1) Xét vai trò ngữ pháp của nó trong kiến trúc lớn hơn chính nó. 

2) Căn cứ vào những kết từ chỉ chức vụ đi kèm với nó (những kết từ này không nằm trong 

tổ chức của cụm từ). Căn cứ thứ hai không phải bao giờ cũng cho ta một lời giải duy 

nhất, bởi vì kết từ chỉ chức vụ có thể có nhiều nghĩa. 

Khi phân tích câu, điều cần được đặc biệt chú ý là phân biệt rạch ròi các bước phân tích. 

Mỗi bước phân tích chỉ được phép tách ra những thành tố trực tiếp cấu tạo nên kiến trúc đang 

được phân tích đó mà thôi. Cụm từ không chỉ có thể được tách ra ngay ở bước phân tích thứ 

nhất, vì, như chúng ta đã biết, thành tố của cụm từ cũng có thể là một cụm từ nhỏ hơn, bị bao 

chứa trong cụm từ lớn. Nói cách khác, khi phân tích một cụm từ chúng ta cũng có thể nhận 

được một hay những cụm từ nhỏ hơn.  
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Chương II: CỤM dANH Từ 

 

I - NHẬN XÉT CHUNG VỀ CỤM DANH TỪ 

Cụm danh từ là tổ hợp từ tự do không có kết từ đứng đầu, có quan hệ chính phụ giữa 

thành tố chính với thành tố phụ, và thành tố chính là danh từ.  

Cấu tạo chung của cụm danh từ gồm có ba phần : phần trung tâm, phần phụ trước, phần 

phụ sau. Tại phần trung tâm thường là một danh từ hoặc một ngữ danh từ. Ngữ danh từ gồm 

một danh từ chỉ loại đứng trước và một danh từ chỉ sự vật hay một động từ, tính từ chỉ hoạt 

động, trạng thái, tính chất, quan hệ đứng sau, và cả hai cùng gộp lại để chỉ một sự vật (chẳng 

hạn cái nhà, cây tre, con mèo, người thợ, niềm vui, cuộc họp, vẻ đẹp (1)). ở đây chúng ta chỉ 

bàn đến kiểu thành tố chính ở phần trung tâm như vừa nêu, không bàn đến những trường hợp 

thuộc kiểu khác như tổ hợp hai danh từ có quan hệ bình đẳng.  

Trong phần phụ trước người ta đã xác định được ba vị trí khác nhau sắp xếp theo một trật 

tự nhất định. ở phần phụ sau thường nhận ra được hai vị trí có trật tự ổn định. Phần phụ trước 

cụm danh từ chuyên dùng chỉ mặt số lượng của sự vật nêu ở trung tâm, phần phụ sau chủ yếu 

dùng chỉ mặt chất lượng của sự vật nêu ở trung tâm. Chúng ta sẽ quy ước đánh số các vị trí tại 

các phần như trong lược đồ sau đây (2) : 

tất cả những cái con mèo đen ấy 

- 3 - 2 - 1 0 1 2 

Trong cụm danh từ, như ta thấy, sự phân bố các thành tố phụ trước và các thành tố phụ sau 

khá chặt chẽ. Đó là những lớp con từ khác nhau khá rõ về bản chất từ loại (tiểu loại) và về 

chức vụ cú pháp. Tuy nhiên, trong tổ chức và trong hoạt động của cụm từ cũng tồn tại một số 

hiện tượng không hoàn toàn đơn giản. 

II - PHẦN TRUNG TÂM CỤM DANH TỪ 

Khi bàn đến phần trung tâm của cụm danh từ cần chú ý phân biệt hai trường hợp : 

- Phần trung tâm ở cụm danh từ không chứa phần phụ trước. 

- Phần trung tâm ở cụm danh từ có phần phụ trước. 

Sau đây chúng tôi sẽ xem xét trường hợp danh từ thành tố chính đứng trực tiếp sau số từ 

đếm, vì đây là kiểu dùng phức tạp hơn cả trong việc xem xét cụm danh từ. 

§1. NHỮNG LỚP CON DANH Từ - THÀNH Tố CHÍNH Có THỂ ĐỨNG liền 

SAU số từ số ĐếM 

Vị trí - 2 trong lược đồ cụm danh từ nêu tại mục I là vị trí của những từ chỉ số lượng. 

Những từ chỉ số lượng ở vị trí này có thể chia thành hai loại : 

- Từ chỉ số lượng khái quát, bao gồm những quán từ những, các, một và những từ như mọi, 

mỗi, từng. 

                                                 
(1)  Về khái niệm “ngữ”, xem thêm chương I, mục III. 
(2)  Theo : Nguyễn Tài Cẩn, Từ loại danh từ trong tiếng Việt hiện đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975. 
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 Số từ đếm, bao gồm số từ xác định như một, hai, ba, bốn,... và số từ phỏng định như 

vài ba, năm bảy, mươi, mươi lăm, mấy (1). 

Trong mục này chúng ta chỉ bàn đến trường hợp danh từ xuất hiện trực tiếp sau số từ đếm, 

và chủ yếu là sau số từ xác định. 

Như đã nói, chúng ta thừa nhận tồn tại một kiểu cụm từ nửa cố định gọi là ngữ, trong đó 

có một danh từ chỉ loại đứng trước và một danh từ hay động từ, tính từ đứng sau. Ví dụ : 

(18)  cái nhà, cây tre, con mèo, người thợ, ông tiên, cục đất, ... 

(19)  niềm vui, nỗi buồn, sự sống, cuộc tranh chấp, ... 

(20)  vẻ đẹp, nết tốt, lẽ phải, ... 

Tất cả các ngữ, do sẵn chứa danh từ chỉ loại ở đầu đều có thể trực tiếp xuất hiện sau các số 

từ. Ví dụ : 

(21)  hai cái nhà, hai cây tre, ... 

(22)  hai cuộc tranh chấp, hai vẻ đẹp, hai nết tốt, ... 

Ngoài các ngữ ra, có thể trực tiếp đứng sau số từ là những danh từ sẵn chứa ý nghĩa đơn vị 

rời (1). Những danh từ có thể trực tiếp đứng sau số từ số đếm trong mọi trường hợp sẽ được gọi 

là danh từ đếm được tuyệt đối (xem mục §.3 sau đây). Cụ thể chúng ta có 10 lớp con danh từ 

đếm được tuyệt đối dưới đây có thể làm thành tố chính của cụm danh từ. 

1. Danh từ chỉ loại 

Danh từ chỉ loại hiểu rộng là tất cả những từ có tính chất của từ loại danh từ và có nội 

dung ý nghĩa chỉ thứ, loại, hạng của sự vật, kể cả những danh từ có ý nghĩa từ vựng trực tiếp 

chỉ loại là các từ như thứ, loại, hạng, kiểu, ... Đây là cách hiểu rộng nhất và là cách hiểu cần 

thiết cho việc phân biệt danh từ đếm được tuyệt đối và danh từ đếm được không tuyệt đối, và 

phân biệt với danh từ không đếm được(2). 

Ví dụ về các danh từ chỉ loại thường gặp với vai trò thành tố chính trong cụm danh từ và 

trực tiếp đứng sau số từ số đếm : 

(23)  hai cái này, hai người kia, hai tờ ấy 

(24)  hai cục ấy, hai tấm kia, hai vụn này 

(25)  hai trận nọ, hai tiếng lớn 

(26)  hai tên kia, hai trái này 

(27)  hai thứ này, hai kiểu nọ. 

                                                 
(1) Từ mấy còn có những ý nghĩa khác như ý nghĩa tương đương với các và những :  Mấy / các / anh đi đâu 

đấy ?... Tôi lấy mấy / những / quyển sách này, ý nghĩa tương đương với bao nhiêu, hỏi về số lượng : Mấy / 

bao nhiêu người ? Trong ý nghĩa sau, mấy chỉ đứng trước các danh từ đếm được tuyệt đối, không nói mấy 

muối, mấy tiền. 

(1) Về ý nghĩa đơn vị rời, xem mục §.3 sau đây. 
(2) Ngoài cách hiểu rộng vừa nêu, danh từ chỉ loại còn được hiểu theo bốn mức độ sau đây dưới tên gọi "loại 

từ”  : 

  – Loại từ chỉ gồm có hai từ : cái, con (cái nhà, con mèo). 

  – Loại từ gồm có bốn từ : cái, con, cây, người (thêm : cây tre, người thợ). 

  – Loại từ, ngoài bốn từ trên còn có nỗi, niềm, sự, cuộc,... (nỗi buồn, niềm vui, sự sống). 

  – Loại từ, ngoài tất cả các từ kể trên, còn có cục, tấm, mẩu,... (cục đất, tấm vải, mẩu gỗ). 
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2. Danh từ tập thể 

Danh từ tập thể là tên gọi những tập hợp vật thể rời gộp lại thành từng đơn vị rời như : 

bọn, tụi, lũ, đàn, bầy, bộ, tổ, đội, đoàn, ... 

Một số danh từ gốc động từ hoạt động với tư cách từ chỉ đơn vị đại lượng dân gian cũng 

xếp được vào số danh từ tập thể, chẳng hạn : bó, gói, nắm, ôm, vốc, ... Ví dụ : 

(28) hai bọn (cướp) kia, hai đàn (vịt) nọ, hai bó (đũa) ấy, hai nắm (ngô) này, ... 

3. Danh từ đơn vị đại lượng 

Danh từ đơn vị đại lượng là danh từ mang ý nghĩa chỉ các phần xác định trong việc đo 

lường. Trong tiếng Việt tồn tại hai lớp con danh từ đơn vị đại lượng. 

a) Danh từ đơn vị khoa học chỉ các đơn vị do các nhà khoa học quy ước đặt ra như : mẫu, 

sào, thước, mét, mét vuông, lít, kilôgam, tạ, tấn, ... Ví dụ : 

(29) hai mẫu này, hai mét kia, ... 

b) Danh từ đơn vị dân gian chỉ các đơn vị do dân gian quy ước đặt ra để sử dụng lâu dài 

hoặc nhất thời. Các đơn vị dân gian này thuộc hai kiểu : 

 Kiểu đơn vị là lượng chứa các vật thể, như thúng, thùng, nồi, cốc, thìa, đĩa, bát, ... Ví 

dụ : 

(30) hai thúng (thóc) này, hai thìa (đường) kia, hai đĩa (cá) nọ, ... 

 Kiểu đơn vị là kết quả tạo dạng, tạo lượng của các hành động như : sải, gang, nắm, 

vốc, hớp, gói, ngụm, bó, ôm, ... Ví dụ : 

(31) hai sải (dây) ấy, hai nắm (than) này,... 

4. Danh từ đơn vị hành chính, nghề nghiệp 

Danh từ đơn vị hành chính nghề nghiệp thường gặp là : nước, khu, tỉnh, huyện, xã, làng, 

thôn, xóm, ấp, thành phố, quận, phường, bạn bè, lớp, môn, ngành, nghề, ... Ví dụ : 

(32) hai tỉnh nọ, hai ngành kia,... 

5. Danh từ chỉ không gian 

Danh từ chỉ không gian bao gồm những danh từ chỉ miền đất (như một thứ đơn vị không 

gian) và những danh từ chỉ phương hướng : chỗ nơi, chốn, xứ, miền, khu, khoảnh, vùng, miếng, 

mảnh, ... ; phương, hướng, phía, bên, đằng, ... Ví dụ  : 

(33)  hai chỗ ấy, hai miếng (vườn này), bốn phương, hai hướng, hai bên nọ,... 

6. Danh từ đơn vị thời gian 

Danh từ đơn vị thời gian bao gồm danh từ chỉ đơn vị thời gian xác định và danh từ chỉ 

khoảng thời gian không xác định : thiên niên kỉ, thế kỉ, thập kỉ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, 

phút, giây,... ; dạo, khi, hồi, lúc, chốc, hôm, vụ, mùa,... Ví dụ : 

(34)  hai thế kỉ nay, hai tháng ấy, một đôi khi, dạo nọ, ... 
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 7. Danh từ chỉ lần tồn tại của hoạt động, trạng thái 

Những danh từ này có thể chỉ từng hoạt động, trạng thái rời hoặc chỉ chuỗi hoạt động, 

trạng thái liên tục làm thành từng nhóm tách rời : lần, lượt, phen, chuyến, trận, đợt, vụ, mùa, 

mẻ (khẩu ngữ), ... Ví dụ : 

(35)  hai lần về phép, hai lượt đến thăm, hai phen đọ sức, hai chuyến công tác, hai cơn sốt, hai 

trận đánh, hai đợt thi đua, hai vụ cãi nhau, ... 

Một số khá lớn trong những danh từ này có nét riêng là dùng được theo khuôn "động từ - 

một - danh từ”, chẳng hạn : 

(36)  đọ sức một phen, choảng nhau một mẻ, ốm một trận, ... 

Cách nói này thường nặng về biểu thị tính chất quyết liệt của hoạt động, trạng thái, ý 

nghĩa về số lần thường biểu hiện rõ hơn (có kèm sắc thái nhấn mạnh) khi số từ dùng trong 

khuôn này khác “một”. 

8. Danh từ chỉ màu sắc, mùi vị, âm thanh 

Trong tiếng Việt có một số ít từ dùng làm cơ sở cho việc gọi tên màu sắc, mùi vị, âm 

thanh, như : màu, sắc, mùi, hương, vị, tiếng, giọng. Ví dụ : 

(37) hai màu ấy, hai sắc này, hai vị ấy, hai tiếng đó, ... 

9. Danh từ chỉ người 

Danh từ chỉ người trong tiếng Việt khá phức tạp về cấu tạo. Nhìn chung, danh từ chỉ người 

dễ dàng đứng trực tiếp sau số từ. Việc sử dụng danh từ chỉ loại người có khi là lặp thừa, có khi 

do sắc thái biểu cảm, có khi là bắt buộc (trong phần lớn trường hợp danh từ là từ đơn tiết) 

chúng ta sẽ không bàn sâu về vấn đề này. Ví dụ : 

(38)  hai người này, hai trò này, hai học sinh này, hai nhà văn này, hai học giả này, ... 

(39)  hai thợ nề này (không nói : hai thợ này) ; có thể nói hai thợ trong khi liệt kê). 

10. Danh từ trừu tượng 

Danh từ trừu tượng là tên gọi chung các danh từ chỉ khái niệm trừu tượng, vật tưởng tượng. 

Khả năng kết hợp trực tiếp sau số từ của các danh từ chỉ vật tưởng tượng tuân theo quy tắc kết 

hợp của danh từ chỉ vật thực tương đương (chẳng hạn : hai ông tiên, hai con ma). Vì vậy, ở 

đây chỉ đề cập đến các danh từ chỉ khái niệm trừu tượng (không chỉ vật tưởng tượng). Cụ thể là 

các danh từ như : thói, tật, nết, ý nghĩ, tư tưởng, tài năng, trí tuệ, khả năng, tập quán, tâm lí,... 

Ví dụ : 

(40)  hai thói ấy, hai ý nghĩa ấy, hai khả năng này, ... 

Ngoài 10 lớp con danh từ nêu trên, cũng còn những từ hoặc những nhóm từ lẻ tẻ có thể 

tính vào số những từ có thể trực tiếp đứng sau từ số đếm (những danh từ đếm được tuyệt đối). 

Ví dụ : 

(41) hai cảnh này, hai từ này, hai món (ăn) này, ... 

 

§2. DÙNG DANH từ SAU Số Từ KHÔNG CẦN Từ CHỈ LOẠI 

 

Trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ cũng gặp một số trường hợp có thể nêu thành quy tắc 

trong việc dùng danh từ chỉ đồ vật sau số từ mà không cần từ chỉ loại. 

Trường hợp 1 : Dùng danh từ trong chuỗi liệt kê gồm nhiều thứ đồ vật. Ví dụ : 



 54 

(59) Cần mượn thêm hai bàn và sáu ghế. 

Trường hợp 2 : Dùng tổ hợp số từ và danh từ để nêu đặc trưng cho vật. Ví dụ : 

(60) Nay người ta không thích đồng hồ hai kim. 

(61) Cái bàn này ba chân. 

III - PHẦN PHỤ TRƯỚC CỦA CỤM DANH TỪ 

Trong phần phụ trước của cụm danh từ có thể có mặt đồng thời nhiều thành tố. Các thành 

tố này có thể được phân bố vào những vị trí xác định. Vị trí trong ngôn ngữ học được hiểu là 

cái khâu do một hoặc nhiều yếu tố đảm nhiệm trong mối quan hệ với các yếu tố nằm ngoài 

khâu ấy. Các yếu tố thuộc cùng một vị trí và có bản chất từ loại (hoặc tiểu loại) giống nhau 

thường liên hệ với nhau làm thành một danh sách, danh sách này được gọi là đối hệ. Chẳng 

hạn, tập hợp các số từ số đếm là một đối hệ. 

Ví dụ về vị trí : Chúng ta có nhiều mẩu đối thoại sau đây : 

 - Cần mấy người đi ? 

 - Hai hay ba người cũng được. 

Con số hai và con số ba cùng có mặt ở đây làm thành một cụm từ đẳng lập theo quan hệ 

lựa chọn (thông qua liên từ hay). 

Cùng câu hỏi trên, ta có thể nghe trả lời : 

 - Mười người. 

Quan sát hai câu trả lời trên, chúng ta thấy rằng hai hay ba và mười nằm trong cùng một 

vị trí xét mối quan hệ với từ người. 

Với cách hiểu như vậy, ở phần đầu cụm danh từ có tối đa là ba vị trí Trong việc sử dụng 

ngôn ngữ, ba vị trí này có thể đều được thể hiện bằng các thành tố trong cùng một lúc, mà 

cũng có thể chỉ một hay hai vị trí, hay không vị trí nào được thể hiện ra cả. 

Ba vị trí trong phần phụ trước có trật tự rất ổn định, chúng không thể chuyển đổi cho nhau. 

Vị trí ngay liền trước phần trung tâm là vị trí của “từ chỉ xuất”, thường gặp tại vị trí này từ cái. 

Vị trí từ chỉ xuất thường được kí hiệu bằng - 1. Vị trí ngay liền trước từ chỉ xuất là vị trí của từ 

chỉ số lượng, vị trí này được kí hiệu bằng - 2. Vị trí liền ngay trước từ chỉ số lượng là vị trí của 

từ chỉ tổng lượng và thường được kí hiệu bằng - 3. Có thể minh họa các vị trí trên thành lược 

đồ sau : 

Vị trí - 3 Vị trí - 2 Vị trí - 1 phần trung tâm 

tất cả những cái con mèo 

Chú thích : Sự có mặt đồng thời tất cả các thành tố lấp đầy ba vị trí là trường hợp "lí 

tưởng”, trường hợp "tối ưu”  đối với nhà nghiên cứu. 

§1. vị tRí từ CHỈ XUẤT (Vị TRÍ - 1) 

 Chỉ xuất sự vật là tách riêng vật ấy ra, làm cho người ta chú ý hơn đến nó, nhấn mạnh vào 

nó. Từ chỉ xuất là từ có tác dụng như vậy. Từ chỉ xuất thường dùng là từ cái, cũng có khi gặp 

từ khác như sẽ thấy sau đây. Do tác dụng của mình, từ chỉ xuất bao giờ cũng là danh từ chỉ 

loại. Sau đây là những cách chỉ xuất thường gặp. 

1. Từ chỉ xuất thường được dùng là từ cái đứng ngay trước danh từ chỉ vật cần chỉ xuất, sau 

danh từ này thường thấy kèm từ chỉ định này, kia, ấy, ... 
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2. Dùng từ cái chỉ xuất ngay trước một trong những lớp con từ có thể đứng liền sau từ chỉ 

số lượng, nhất là trước một danh từ chỉ loại hay trước một ngữ. Tất nhiên, trong trường 

hợp dùng này, nếu cần có mặt từ chỉ số lượng thì nó phải đứng trước từ chỉ xuất, tức là 

đứng ở vị trí của nó (- 2). Ví dụ : 

      (62)  cái cây tre này, cái con mèo này, cái người thợ này, cái cô học sinh này,... 

(63)  cái cây này, cái con này, cái anh này, cái mẫu (đất) ấy, cái cốc (sữa) ấy, cái xã 

ấy, cái ngày ấy, cái chuyến ấy, cái chỗ ấy, cái màu ấy, cái ý nghĩ ấy, cái bọn ấy, 

cái thứ ấy,... 

3. Dùng từ cái chỉ xuất ngay trước danh từ chất thể không cần có mặt danh từ chỉ loại. 

Kiểu dùng này hay gặp trong khẩu ngữ, ít gặp trong văn viết, ví dụ : 

(64)  cái thép này (thế mà tốt), cái đất này, cái vải này,... 

4. Sử dụng từ cái chỉ xuất không kèm định ngữ đi sau danh từ là cách dùng hay gặp trong 

khẩu ngữ theo cách "nói lửng", không nói hết lời, và thường hay nói về người ngang 

hàng hoặc bề dưới. Ví dụ : 

(65) cái thằng..., cái con bé..., cái anh, ... 

Việc sử dụng từ cái để chỉ xuất không phải bao giờ cũng mang ý nghĩa tiêu cực, tuy nhiên 

nội dung ý nghĩa tiêu cực quả thực thường gặp hơn. 

Ngoài những cách sử dụng từ cái chỉ xuất vừa nêu, thỉnh thoảng cũng gặp cách dùng danh 

từ riêng đứng sau danh từ chỉ loại và từ chỉ xuất cái : 

(66) Cái thằng Mới áo thật ! (Ngô Tất Tố) 

Cũng có khi người ta dùng danh từ chỉ loại khác để làm từ chỉ xuất, chẳng hạn : 

(67) Thì con người ấy ai cầu làm chi. (Nguyễn Du) 

(68) Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời. (Tố Hữu) 

 

§2. Vị TRÍ từ CHỈ Số LUỢNG (Vị TRÍ - 2) 

Căn cứ vào ý nghĩa và phần nào cách hoạt động, có thể chia những từ chỉ số lượng dùng ở vị 

trí - 2 của lược đồ cụm danh từ thành những hạng sau đây : 

1) Số từ xác định (số đếm) : một, hai, ba, bốn, mười, hai trăm... 

2) Số từ phỏng định : vài, ba, dăm, dăm ba, mươi, mươi lăm, vài ba chục, dăm trăm,... 

3) Từ hàm ý phân phối : mỗi (1), từng, mọi 

4) Quán từ : những (2), các, một (3) 

5) Từ : mấy 

Về khả năng kết hợp của danh từ - thành tố chính với số từ xác định, chúng tôi đã trình 

bày khá kĩ ở mục §1. Những lớp con danh từ - thành tố chính có thể đứng liền sau số từ số 

đếm (cũng tức là số từ xác định). 

Trong 5 hạng từ chỉ số lượng kể trên, đáng chú ý hơn là các quán từ những, các, một và từ 

mấy. 

                                                 
(1) Không nhầm với trợ từ nhấn mạnh mỗi có nghĩa như chỉ, đối với những, như trong : Mua được mỗi hai vé. 

(2) Không nhầm với trợ từ nhấn mạnh những có nghĩa như đến đối với chỉ, mỗi, như trong : Mua được những 

năm vé. 
(3) Một là quán từ có thêm ý nghĩa “phiếm định", ngoài ý nghĩa số đơn (đối lập với số nhiều, chứ không phải 

số “một” với tư cách số từ xác định thuần túy). 
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a) Về các từ những, các, một 

Ba từ những, các, một thường được gọi là quán từ. 

Ba quán từ này cùng với dạng "zêrô" (quán từ) làm thành một hệ thống bốn thành viên. 

Những thành viên này (kể cả thành viên "zêrô") liên quan chặt chẽ với từ chỉ loại đi sau chúng. 

Ví dụ : 

(69) 

(a) những  

con mèo 

(c) các  

con mèo 

(b) một  

con mèo 

(d) zªr« + 

 con mèo 

 

 

 

 

 

Năm kiến trúc nêu trên đối lập với nhau về hai phương diện. Xét theo chiều thẳng đứng (từ 

trên xuống theo lược đồ), chúng ta thấy có sự đối lập về mặt số lượng : (a) và (c) chỉ số nhiều, 

(b) và (d) chỉ số đơn, (e) chỉ số trung (hiểu là sự trung hoà hoá về số lượng) (1). Số trung được 

dùng trong trường hợp không cần chỉ số hoặc chưa dứt khoát là số nhiều hay số đơn. Ví dụ : 

(70)  Mèo là động vật ăn thịt. (Không cần chỉ số) 

(71)  Mèo kìa ! (Có thể là số nhiều hay số đơn). 

Sự đối lập về mặt số lượng này có thể tóm tắt như sau xét trong mối liên hệ với lược đồ 

(69). 

(72) 

(a, c) số nhiều 

(b, d) số đơn 

Xét theo chiều nằm ngang, ta thấy có sự khác biệt trong mối liên tưởng với sự vật không 

được trực tiếp nói đến. Khi dùng những, một là ta đặt sự vật đang được nói đến vào thế đối lập 

với sự vật khác có liên quan nhưng không được trực tiếp nhắc đến : tách sự vật đang được nói 

đến ra khỏi tập hợp sự vật lớn hơn chứa chúng và đối chiếu với sự vật còn lại không được nói 

đến. Chính ý đối chiếu đó gây nên tính chất phiếm định cho những từ những, một trong cách 

dùng đang bàn (sở dĩ phiếm định là vì còn có những sự vật khác nữa để đối chiếu ; số đồ vật 

được nói đến chưa xác định, chưa phải là tất cả). Những, một là những quán từ phiếm định. 

Khi dùng các, và dạng zêrô là ta đặt sự vật ngoài thế đối lập với sự vật khác, nói về chúng 

mà không có ý đối chiếu với những cái khác ngay cả khi những cái khác đó vẫn đang song 

song tồn tại. Nói cách khác, trong trường hợp này ta hàm ý nói tới một tập hợp trọn vẹn xác 

định các đối tượng (khi dùng các), hay một đối tượng xác định (khi dùng dạng zêrô) ; ngoài sự 

vật được nói đến, ta không ngụ ý đối chiếu chúng với những sự vật khác. Như vậy, sự vật được 

                                                 
(1) Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Tiếng – Từ ghép – Đoản ngữ, NXB Đại học và Trung học chuyên 

nghiệp, Hà Nội, 1975, tr. 232 – 233. 

(e) số trung 

(e)   vắng    vắng 

        quán    +      từ        + mèo 

        từ                 chỉ 

      loại 
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nói đến luôn luôn là xác định. Các và dạng zêrô được dùng chỉ ý này, nên các được gọi là 

quán từ xác định. 

Ví dụ về quán từ phiếm định và quán từ xác định : 

(73)  Thầy giáo đang hỏi những học sinh chưa nộp bài. (Có ý đối chiếu với số học sinh đã 

nộp bài). 

(74)  Còn một cái tình yêu nào mạnh và đẹp hơn thế nữa (Nam Cao). (Có ý đối chiếu với 

những tình yêu khác). 

(75)  Thưa các bạn ! (Không có ý đối chiếu với ai khác nữa) 

(76)  Anh tìm gì vậy ? 

  - Tôi tìm con mèo. (Thường hiểu là "con mèo của tôi”) 

Ngay cả trong trường hợp thoạt nhìn thấy dùng các cũng được mà dùng những cũng được, lắm 

khi suy cho cùng vẫn thấy có sự phân biệt như vậy. Ví dụ : 

(77)  

- Xin mời 
các 

những 
bạn đến trước ngồi vào trong. 

ở đây khi dùng các là có ý không nhắc đến những người đến sau, khi dùng những là có 

thể hàm ý đối chiếu hai số người này với nhau, cùng một lúc hướng đến hai đối tượng. 

Có thể bổ sung rằng khi dùng các thì tính chất cô lập của sự vật thể hiện rõ hơn khi dùng 

những. Đối với "zêrô" và một cũng vậy. 

Tuy nhiên cũng phải ghi nhận rằng thế đối lập phiếm định, xác định vừa nêu không phải là 

tuyệt đối. Bởi vì có những kiểu kết hợp không được sử dụng như : các cái nhà, các con mèo, 

lại có những trường hợp sự phân biệt quá yếu ớt, như ở ví dụ (77). 

Tiếp tục xét theo chiều nằm ngang : Khi dùng kiến trúc kiểu (e), tức là dạng vắng quán từ 

và vắng cả danh từ chỉ loại (chú ý : vắng không có nghĩa là "dạng zêrô"), thì sự vật nêu ở danh 

từ đứng sau không rõ là ý đối chiếu với những sự vật khác hay không. Ta gọi sự vật trong trường 

hợp này là được đặt ở thế trung lập (hiểu là thế đối lập phiếm định / xác định đã bị trung hoà hoá).  

Ví dụ : 

(78)  Mèo khen mèo dài đuôi. (Tục ngữ) 

Không phải là tất cả mèo - xác định, cũng không phải là một số mèo nào đó - phiếm định, tức 

là thế đối lập này không có tác dụng, bị cắt bỏ ở đây. 

Cách sử dụng quán từ với nội dung đặt sự vật trong thế đối lập (phiếm định), đặt sự vật 

ngoài thế đối lập (xác định), đặt sự vật ở thế trung lập (phiếm định, xác định bất phân) làm 

thành một kiểu ý nghĩa ngữ pháp. Đây là ý nghĩa về cách đặt sự vật, cách "thiết định" sự vật nêu 

ở danh từ (1). Trong mối liên hệ với lược đồ (69), có thể hình dung phạm trù thiết định như sau : 

(79) 

(a), (b) Đặt sự vật trong thế đối lập (c), (d) Đặt sự vật ngoài thế đối lập  

 

  

 

                                                 
(1) Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Tiếng - Từ ghép -  Đoản ngữ, Sđd, tr. 232 – 233. 

(®) Đặt sự vật trong thế 

trung lập 
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b) Về từ mấy : 

Từ mấy là một từ có nhiều cách dùng, và ý nghĩa trong những cách dùng khác nhau như 

vậy không hoàn toàn giống nhau. Có thể nêu những chỗ khác nhau của từ mấy thuộc phạm vi 

vấn đề đang xét như sau : 

- Mấy dùng để hỏi chung về số lượng. Sự phân biệt số lượng lớn với số lượng bé ở đây 

thường không rõ, nhưng vẫn thiên về phía một số lượng không lớn lắm. Ví dụ : 

(80) Đây về nhà anh mấy kilômét ? 

- Mấy dùng với tư cách một từ chỉ số phỏng định không lớn lắm và không có định mức (so 

sánh với vài ba, mươi, vài trăm,...). Với tư cách này, mấy được dùng như các số từ phỏng 

định vừa nêu. Ví dụ : 

(81) Trên đường về đây tôi gặp mấy người bạn cũ.  

 - Mấy có thể được dùng như những hoặc như các, với tư cách này, mấy có thể giống hai từ 

kia, mà cũng có thể khác. Chỗ khác là mấy có thể đặt sự vật vào thế trung lập (không rõ là đặt 

trong thế đối lập như những, hay không đặt vào thế đối lập như các), đồng thời không bị hạn chế 

về kết hợp như các (1). Ví dụ : 

(82) Mời mấy anh vào nhà tôi chơi ! (Mấy tương đương các. Cách nói này hay gặp ở 

phương ngữ miền Trung và miền Nam). 

(83) Trong giờ nghỉ tôi đã nói chuyện với mấy vị đại biểu ấy rồi. (Mấy tương đương với 

những và các). 

(84) Mấy cái nhà kia cũ quá rồi. (mấy tương đương với những, đồng thời có thể hiểu như các 

– không đặt trong thế đối lập ; nhưng các không có khả năng kết hợp với cái nhà như thế 

này). 

§3. Vị TRÍ từ Chỉ TỔNG LƯỢNG (Vị Trí - 3) 

Các từ chỉ tổng lượng (lượng toàn bộ) ở vị trí - 3 là hết thảy, tất thảy, hết cả, tất cả, cả(2)...  

Các từ chỉ tổng lượng không thể đi với các số từ phỏng định (vài, dăm, mươi,... và mấy 

trong ý nghĩa này), chúng thường có thể đứng trước : 

-   Số từ xác định : một, hai, ba, bốn,... 

-   Danh từ tập hợp : đàn, lũ, bộ, bó, nắm,... 

-   Danh từ tổng hợp : quần áo, binh lính, xe cộ, máy móc,... 

-   Cách diễn đạt theo lối tổng hợp nhiều sự vật, một tập hợp sự vật với số lượng xác định, 

trong những hoàn cảnh nhất định, ví dụ : những con gà lồng này, gà lồng này, một con 

gà và ba con vịt,... 

ý nghĩa tổng lượng có hai khía cạnh khác biệt nhau : 

-   Toàn bộ vật rời gộp lại (= số nhiều) 

                                                 
(1)  Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Tiếng - Từ ghép - Đoản ngữ, sđd, tr. 232 – 233. 

(2) Gần đây thấy xuất hiện cách nói gọn và không cần phân biệt chính xác loại vật như mười con trâu bò, với 

ý này trước đây chỉ nói mười con cả trâu lẫn bò hoặc mười con vừa trâu vừa bò. 
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-   Toàn bộ một tập hợp đơn vị rời nguyên vẹn (= số đơn). 

Các tiếng hết, tất, thảy là những từ rời có nghĩa và nghĩa của chúng lại gần giống nhau, 

cho nên khi chúng kết hợp với nhau để làm thành những từ ghép thì sự khác biệt giữa những từ 

ghép này rất khó nắm bắt. Hơn nữa sự khác biệt có khi gắn liền với chức vụ cú pháp của tổ 

hợp từ chứa chúng trong câu. Sau đây là một số trường hợp dẫn làm ví dụ, đồng thời cũng là 

những trường hợp khá hiển nhiên. 

- Chẳng hạn ở vị trí bổ ngữ và trước từ mọi có thể dùng tất thảy, hết thảy, tất cả, hết cả, cả và 

thậm chí hết tất cả, hết tất thảy (trong cùng ý nghĩa "bao gồm toàn bộ"). Ví dụ : có thể thay vào 

câu sau đây những từ vừa dẫn : 

(85) Anh ta làm tất cả mọi việc. 

Tuy nhiên cũng một tổ hợp tương tự, nếu đứng ở vị trí chủ ngữ, thì thường chỉ dùng ba câu 

đầu. Ví dụ : 

(86) Tất cả (hết thảy, tất thảy) mọi việc đều đến tay anh ấy. 

- Có thể đứng liền trước danh từ tổng hợp là những từ ghép không chứa tiếng thảy (tất cả, 

hết cả hoặc hết tất cả), không kể khống chế về chức vụ cú pháp như đã nói. Riêng từ cả chỉ có 

thể dùng dễ dàng hơn trong ý nghĩa "bao gồm toàn bộ", khi nó đứng trước những danh từ tổng 

hợp có hai tiếng, mà mỗi tiếng còn được dùng như từ đơn rời. Đứng trước danh từ tổng hợp chứa 

một tiếng đã phai mờ nghĩa, cả (nếu tách ra khỏi ngữ cảnh) dễ được hiểu là tương đương với 

ngay đến, khó được hiểu là "bao gồm toàn bộ". Ví dụ : 

(87) Ướt tất thảy (hết cả, hết tất cả, cả) quần áo. (So sánh với “ướt cả quần lẫn áo.”) 

(88) Cấm cả chợ búa (= cấm đến chợ búa). 

- Khả năng kết hợp của những từ chỉ tổng lượng nêu trên với những cách diễn đạt theo lối tổng 

hợp nhiều sự vật có thể tóm tắt thành bảng như sau : 

Bảng khả năng kết hợp của từ chỉ tổng lượng 

với những cách diễn đạt tổng hợp nhiều sự vật 

Cách diễn đạt  

tổng hợp 
gà  

(lồng này) 

những (con) 

gà này 

một (con) gà 

và một con 

vịt/ hai con gà 

(một) con gà 

Từ chỉ tổng lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tất cả 

Hết cả 

Tất thảy 

Hết thảy 

Cả 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+(1) 

+ 

– 

– 

+ 

 Nhiều vật rời gộp lại (số nhiều) Một khối đơn 

nguyên vẹn (số 

đơn) 
Cả(2) + + + 

Chú thích cho bảng :  Dấu + : chỉ “kết hợp được” 

                                                 
(1) Thường kết hợp không có một : tất cả con gà 

(2) Chúng tôi đưa từ cả tương đương ngay đến (“bao gồm luôn cái này”) vào đây để tiện đối chiếu. 
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Dấu - : “không kết hợp được” 

Dấu / : chỉ “hoặc”, 

Dấu ( ) : chỉ “không bắt buộc”. 

Với những ví dụ trên về cách kết hợp của từ chỉ tổng lượng với bộ phận chỉ số lượng hoặc 

danh từ chỉ sự vật đứng sau, chúng ta thấy về mặt dụng học ở đây còn có những việc cần xem 

xét. 

IV - PHẦN PHỤ SAU CỦA CỤM DANH TỪ 

Trong phần phụ sau của cụm danh từ có thể có mặt cùng một lúc nhiều thành tố. Những 

thành tố có thể xuất hiện ở phần phụ sau cụm danh từ thường được phân bố vào một trong hai vị 

trí : vị trí các thực từ hay các kiến trúc chứa thực từ nêu đặc trưng miêu tả, và vị trí các từ chỉ định 

này, kia, nọ, ấy,... 

Vị trí của các thực từ nêu đặc trưng miêu tả thường được quy ước kí hiệu là vị trí 1, vị trí 

của các từ chỉ định là vị trí 2. Theo đó ta có lược đồ như sau : 

... Phần trung tâm Vị trí 1 Vị trí 2 

... con mèo đen 

của nhà bạn Nam 

tôi mới xin hôm qua 

ấy 

Trong lược đồ, tại vị trí 1 có ba thành tố phụ sau. Chúng cùng có quan hệ phụ thuộc vào 

thành tố chính con mèo. Trật tự trước sau trên tuyến hình của chúng sẽ quy định cách chúng 

lần lượt liên kết với thành tố chính : Thành tố phụ đứng gần thành tố chính hơn liên kết với 

thành tố chính trước, thành tố phụ đứng liền sau đó sẽ liên hệ với cả cụm từ gồm thành tố 

chính và thành tố phụ trước nó. Và cứ thế tiếp tục cho đến lượt thành tố ở vị trí 2. Cách liên hệ 

nghĩa như vậy được gọi là liên hệ đệ gia(1). Cụ thể là với ví dụ nêu trên ta có : 

Con mèo    đen của     nhà bạn Nam tôi      mới xin hôm qua ấy 

 

 

 

 

§1. Vị TRÍ từ NÊU ĐặC TRƯNG MiêU Tả (Vị TRÍ 1) 

Số lượng thành tố phụ sau của cụm danh từ ở vị trí của những thực từ nêu đặc trưng miêu 

tả có mặt đồng thời là không hạn chế, tuy nhiên thông thường là từ một đến ba. 

Có thể xem xét thành tố phụ sau cụm danh từ ở các phương diện sau đây. 

1. Về mặt từ loại 

Tại vị trí này có thể gặp từ thuộc nhiều từ loại khác nhau : danh từ, động từ, tính từ, các số 

từ xác định và số từ thứ tự, đại từ, thời - vị từ. Chẳng hạn : 

 

phòng tạp chí 

                                                 
(1)  Về liên hệ đệ gia, xem Chương I, mục VII điểm 6. 
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phòng đọc 

phòng hẹp 

phòng mười bốn 

phòng ngoài 

phòng (của) chúng tôi 

chuyến trước. 

2. Về cấu tạo 

Các thực từ vừa nêu có thể tự mình làm thành tố phụ như ví dụ (89), cũng có thể kết hợp 

với nhau hoặc với các từ khác thành những cụm từ đảm nhiệm vai trò thành tố phụ này. ở đây 

có thể gặp cả ba kiểu cụm từ : 

 Cụm từ chính phụ, ví dụ : 

(90) cửa hàng sách ngoại văn 

 Cụm từ đẳng lập, ví dụ : 

(91) sách báo trong nước và nước ngoài 

 Cụm từ chủ - vị, ví dụ : 

(92) sách báo thư viện đặt mua 

Các kiến trúc này, tại vị trí đang bàn, có thể liên hệ với nhau theo những kiểu rất đa dạng 

làm thành chuỗi thành tố nối tiếp nhau mà khi phân tích không được nhầm lẫn, ví dụ : 

(93) sách báo ngoại văn / trong nước và nước ngoài / thư viện đặt mua cho bạn đọc trẻ 

Trong ví dụ (93), tại vị trí 1 chúng ta có ba thành tố phụ sau là : ngoại văn, trong nước và 

nước ngoài, thư viện đặt mua cho bạn đọc trẻ. Tổ hợp từ cho bạn đọc trẻ chỉ là bộ phận trong 

thành tố phụ cuối cùng (nó là thành tố phụ sau của động từ mua, và điều này sẽ được đề cập ở 

Chương II : Cụm động từ). 

Có thể xếp trường hợp thành ngữ giữ vai trò thành tố phụ sau ở vị trí 1 vào kiểu cấu tạo 

riêng của loại thành tố này. Ví dụ : 

(94) cuộc đời ba chìm bảy nổi. 

3. Về kiểu liên kết 

Thành tố phụ sau ở vị trí 1 có thể liên kết với thành tố chính theo hai kiểu chính là : 

- Liên kết trực tiếp 

- Liên kết gián tiếp thông qua kết từ. 

Liên kết trực tiếp được hiểu là kiểu liên kết không có mặt và không thể thêm kết từ. Liên 

kết gián tiếp là kiểu liên kết có mặt hoặc có thể thêm kết từ. Đáng chú ý là việc sử dụng kết từ 

trong tiếng Việt rất phức tạp, khó nêu thành những quy tắc ổn định. Vì vậy, nên bàn đến 

những xu thế chung hơn là những công thức cứng nhắc.  

(95) gà mẹ, nước chanh, kỉ luật sắt, râu quai nón (danh từ) 

(96) lệnh sản xuất, đơn tình nguyện, công bừa đất (động từ) 

(97) chuyện cũ, cơm mới, hoa đẹp (tính từ) 

(98) tuổi năm mươi, nhà hai (số từ định tính) 

(99) cổng sau, lần trước (thời - vị từ) 
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Trong kiểu liên kết gián tiếp, các kết từ được dùng là của, bằng, cho, để, do, ở, mà và từ 

so sánh như : 

(100) hàng mà (do, của) chúng tôi sản xuất 

(101) bàn mà (để) các em ngồi học 

(102) chuyện mà tôi nói với anh lúc nãy. 

4. Về trật tự của các thành tố phụ sau thuộc vị trí 1 

Tại vị trí 1, như chúng ta đã thấy, có thể đồng thời xuất hiện nhiều thành tố. 

- Những thành tố phụ nêu các đặc trưng có tính chất thường xuyên hơn của vật nói ở thành tố 

chính thì thường đứng gần thành tố chính hơn. Những thành tố phụ nêu những đặc trưng có tính 

chất lâm thời, gắn liền với tình huống cụ thể, thì thường đứng sau những thành tố phụ nói trên khi 

chúng có mặt. 

Chẳng hạn : 

(l03)  chiếc áo túi hộp / đẹp 

(l04)  chiếc áo tám khóa / mới mua 

- Giữa các thành tố phụ nêu đặc trưng lâm thời với nhau có thể ghi nhận một trật tự thường 

gặp là : 

a) Trước hết là các thành tố phụ một từ : danh từ hay động từ hay tính từ, rồi đến số từ, từ 

chỉ vị trí. Ví dụ : 

(l05) đường tránh / số 4 / ở giữa 

b) Tiếp theo là các thành tố phụ có kết từ mở đầu (trừ kết từ bằng chỉ đặc trưng thường 

xuyên), hoặc những thành tố phụ là những cụm từ chính phụ, cũng tức là những thành 

tố phụ thường có độ dài lớn hơn.  

Ví dụ : 

(106) vấn đề cấp bách / số 1 / về sản xuất hàng tiêu dùng 

Các thành tố phụ mở đầu bằng kết từ của hoặc ở thường đứng cuối vị trí 1 này. Nếu có 

mặt từ chỉ định này, kia,... (vị trí 2) thì thành tố phụ mở đầu bằng của thường đứng sau từ chỉ 

định để tránh hiểu lầm (so sánh : việc ấy của anh và việc của anh ấy). 

§2. VỊ TRÍ TỪ CHỈ ĐỊNH (VỊ TRÍ 2) 

Các từ chỉ định thường xuất hiện ở vị trí 2 là này, kia, nọ, ấy, đấy, đó. Đối với danh từ 

thành tố chính, các từ chỉ định cũng được dùng nêu đặc trưng miêu tả, nhưng nội dung đã được 

chuyên môn hóa - chỉ định. ý nghĩa "chỉ định" và dấu hiệu kết thúc cụm danh từ (ở phần cuối) 

là đặc điểm riêng của các từ chỉ định ở vị trí 2 trong phần phụ sau của cụm danh từ. 

Trong tiếng Việt, việc xác định biên giới của cụm từ nói chung, cụm danh từ nói riêng, 

trong không ít trường hợp có tác dụng đáng kể đối với việc hiểu câu, nói cụ thể hơn là đối với 

việc phân định thành phần câu. Các từ chỉ định, vì vậy, thường thấy xuất hiện nhiều hơn so với 

những ngôn ngữ khác loại hình. So sánh : 

(107) bài thơ hay - cụm từ rõ rệt hay câu trong những tình huống nói xác định. 

(108) bài thơ này hay - câu rõ rệt, vì từ bài thơ đã được quy chiếu về một vật (một bài thơ) 

cụ thể. 
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Chương III: CỤM ĐỘNG Từ 

 

I -  NHẬN XÉT CHUNG VỀ CỤM ĐỘNG TỪ 

Cụm động từ là tổ hợp từ tự do không có kết từ đứng đầu, có quan hệ chính phụ giữa thành 

tố chính với thành tố phụ, và thành tố chính là động từ. 

Cấu tạo chung của cụm động từ gồm có ba phần : phần trung tâm, phần phụ trước, phần 

phụ sau. ở phần trung tâm có thể gặp một động từ hoặc những tổ hợp gồm nhiều động từ. 

Các thành tố phụ của cụm động từ có thể chia được thành hai loại : thành tố phụ là các 

phụ từ và thành tố phụ là các thực từ. Thành tố phụ phụ từ chuyên biểu thị mối quan hệ của 

hành động, trạng thái,... nêu ở động từ - thành tố chính với thời gian và biểu thị cái trạng thể 

của hành động, trạng thái,... (tức là khả năng, kết quả, sự chuyển đổi, tình trạng của hành 

động, trạng thái). Thành tố phụ thực từ có tác dụng mở rộng nội dung ý nghĩa của hành động, 

trạng thái,... nêu ở động từ - thành tố chính, cụ thể là cho biết cách thức, môi trường không gian 

- thời gian, đối tượng chịu tác dụng của động từ làm thành tố chính hay tác dụng đến động từ làm 

thành tố chính.  

Tại phần phụ trước cụm động từ, tập hợp chủ yếu loại thành tố phụ là phụ từ chỉ mối quan 

hệ với thời gian, tại phần phụ sau tập hợp chủ yếu các thành tố phụ thực từ mở rộng nội dung 

động từ - thành tố chính. Như vậy, có thể nói, về cơ bản phần phụ trước của cụm động từ có 

tác dụng định tính mối quan hệ về thời gian và thể trạng của hành động, trạng thái nêu ở động 

từ thành tố chính. Phần phụ sau về cơ bản có tác dụng mở rộng nội dung từ vựng của động từ - 

thành tố chính. 

Động từ là một từ loại rất phong phú và rất phức tạp. Tùy theo mức độ khái quát về ý 

nghĩa và về ngữ pháp, có thể chia từ loại này ra những lớp hạng khác nhau. Hơn nữa, ý nghĩa 

khái quát của từng lớp hạng không phải là cố định hoàn toàn, mà có thể chuyển hóa cho nhau, 

khiến cho cùng một vỏ âm thanh, trong cách dùng này, động từ thuộc lớp hạng này, trong cách 

dùng kia nó lại có thể thuộc lớp hạng khác. Ví dụ : 

(109) Tấm ván võng xuống. 

(110) Họ võng người ốm đi bệnh viện. 

Rõ ràng võng ở (109) là động từ chỉ trạng thái động từ (hay quá trình, còn võng ở (110) là 

động từ chỉ hành động ngoại động. Hơn nữa, võng còn có thể là động từ chỉ trạng thái tĩnh. So 

sánh  

(111) Hễ có người đi qua thì tấm ván võng xuống. (Trạng thái động hay quá trình.) 

(112) Tấm ván võng nhiều thế thì còn làm được gì. (Trạng thái tĩnh hay trạng thái - đối 

chiếu với quá trình). 

II - PHẦN TRUNG TÂM CỦA CỤM ĐỘNG TỪ 

Đối với cụm động từ, khi xem xét phần trung tâm, chúng ta cũng tạm không bàn đến 

những thành tố chính là cụm từ đẳng lập hiển nhiên. Ví dụ :  

(113) Thanh niên hãy sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ kính yêu. 

Khi bàn đến phần trung tâm của cụm động từ, cần phân biệt hai trường hợp (không kể 

trường hợp của cụm động từ đẳng lập hiển nhiên nêu ở ví dụ 113) : thành tố chính là một động 
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từ và thành tố chính là một chuỗi động từ. Việc xác định thành tố chính đối với trường hợp 

chuỗi động từ, nhất là chuỗi hai động từ thực từ, thường lệ thuộc vào hoàn cảnh sử dụng. 

Chẳng hạn, chuỗi động từ ngồi xem có quan hệ bình đẳng nếu hiểu được là ngồi và xem, ví dụ : 

(114) Họ đang ngồi xem sách đằng kia. 

Những chuỗi động từ này sẽ có quan hệ chính phụ nếu hiểu được là ngồi (để) xem, ví dụ : 

(115) Vội đi làm gì, ngồi xem đã. 

Vì lẽ đó, sau đây chúng tôi chỉ nêu trường hợp thành tố chính của cụm động từ như sau : 

(116) - đang muốn viết thư 

- đã mắc bệnh 

- đang đọc một bài báo hay 

Trường hợp thành tố chính là một tổ hợp từ đặc biệt có ý nghĩa "khứ hồi", chúng tôi tạm 

gọi là ngữ khứ hồi. Sẽ không được xét kĩ. 

Ví dụ : 

(117) vừa đi Nam Định về hôm qua 

Thành tố chính là thành ngữ, ví dụ : 

(118) cứ chỉ tay năm ngón hoài. 

Sau đây chúng ta sẽ xem xét hai kiểu đầu một cách chi tiết hơn. 

Khi xem xét kiểu thành tố chính là một động từ, tất nhiên vấn đề đầu tiên vấp phải là phân 

biệt động từ tự mình có thể làm thành tố chính của cụm từ với động từ, trong điều kiện sử 

dụng bình thường, đòi hỏi phải có một từ khác đi sau để bổ sung ý nghĩa. Những động từ 

thuộc hạng thứ nhất là động từ có ý nghĩa từ vựng đầy đủ, chúng là những động từ độc lập 

(người ta còn gọi là động từ trọn ý, động từ viên ý). Những động từ thuộc hạng thứ hai tự mình 

không có ý nghĩa từ vựng đầy đủ, chúng thường được gọi là động từ không độc lập, động từ 

khuyết ý. 

§1. Động từ không độc lập ở cương vị thành tố chính cụm 

động từ 

Động từ không độc lập có thể chia thành những nhóm do ý nghĩa khái quát khác nhau của 

chúng.  

Nhóm động từ không độc lập lớn nhất là những động từ tình thái. Động từ tình thái là 

động từ chỉ mối quan hệ của chủ thể nêu ở chủ ngữ hoặc của chủ thể nói với nội dung của từ 

đứng sau động từ tình thái.  

Có thể chia động từ tình thái theo ý nghĩa thành những nhóm con sau đây : 

 Những động từ chỉ sự cần thiết và khả năng như : cần, nên, phải, cần phải,... ; có thể, 

không,... 

 Những động từ chỉ ý chí - ý muốn như : toan, định, dám, chịu, buồn, nỡ,... ; muốn, 

mong chúc. 

 Những động từ chỉ sự “chịu đựng” như : bị, được, chịu, mắc, phải,... 
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Ngoài các động từ tình thái kể trên, những động từ chỉ sự bắt đầu, sự tiếp diễn, sự chấm 

dứt cũng thuộc vào số những động từ không độc lập. Đó là các động từ bắt đầu, tiếp tục, hết, 

thôi,... 

Cuối cùng cũng cần nhắc đến động từ xong với ý nghĩa ngữ pháp "kết thúc" là động từ ít 

gặp ở vị trí thành tố chính. 

(Khi từ xong làm thành tố phụ đứng sau những động từ chỉ hoạt động vật lí, và từ được với 

ý nghĩa ngữ pháp “kết quả, khả năng” chuyên đứng sau với tư cách thành tố phụ cho động từ 

khác, thì xong và được giữ vai trò thành tố phụ sau). 

Khi xét những động từ không độc lập kể trên trong vai trò thành tố chính của cụm động 

từ, cần chú ý hai trường hợp : 

-   Động từ không độc lập đứng trước danh từ. 

-   Động từ không độc lập đứng trước cụm chủ - vị. 

1. Động từ không độc lập đứng trước danh từ 

Trừ một số từ (cụ thể là các từ nên, có thể, không thể, toan, định, dám, buồn, nỡ, thôi,...), 

còn phần lớn động từ không độc lập đều có thể giữ vai trò thành tố chính của cụm động từ khi 

có danh từ đứng sau với tư cách thành tố phụ, có khi không cần danh từ – thành tố phụ. Ví dụ : 

(119)  Thế thì Oanh không phải khó nhọc gì, không phải một trách nhiệm gì, cái trách nhiệm 

hiệu trưởng hoàn toàn Thứ phải đương, mà được lợi về cái trường mỗi tháng trăm bạc. 

(Nam Cao) 

(120)  đang cần hai thợ mộc. 

(121)  đang mong thư nhà, đang chúc sức khoẻ nhau. 

(122)  vừa bị tai nạn ; đã mắc một bệnh hiểm nghèo ; vừa được một cây bút, không phải 

điều tai tiếng. 

(123) Thứ đã xong, y đánh dấu những trang cần dùng bằng những mảnh giấy con, rồi gấp 

vào. (Nam Cao) ; đã xong việc. 

2. Động từ không độc lập đứng trước cụm chủ – vị 

Một số động từ không độc lập chỉ sự cần thiết, chỉ ý muốn, chỉ sự "chịu đựng" có thể đứng 

trước cụm chủ - vị. Ví dụ : 

(124) Chúng tôi cần các anh giúp cho một hôm nữa. 

(125) Việc này phải nhiều người cùng làm. 

(126) Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập 

tự do. (Hồ Chí Minh) 

(127)  Chúc các đồng chí thu nhiều thành tích trong công tác văn hóa và luôn luôn phấn 

khởi, vui vẻ. (Phạm Văn Đồng). 

(128)  bị nước cuốn phăng đi, được nhiều người khen ngợi 

Đáng lưu ý là những động từ chỉ sự cần thiết, ý chí và chỉ ý muốn còn có cách dùng thể 

hiện sự đòi hỏi việc nêu ở cụm chủ - vị đáng được thực hiện. Đó là cách dùng có kết từ cho, để 

(cho), sao (cho) xen vào giữa. 

Ví dụ : 

(129) đang cần để cho các anh ấy nghỉ một lát 
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(130) đã phải để cho anh ấy về phép 

(131) đang mong sao cho công việc trôi chảy 

(132) chúc cho anh gặp nhiều may mắn. 

Cuối cùng cần nhắc rằng một số động từ chỉ sự cần thiết chỉ ý muốn, có đặc điểm riêng là 

có thể đứng sau từ rất hoặc đứng trước từ lắm, quá là những từ dùng chỉ mức độ cao của một 

trạng thái, một tính chất. 

Ví dụ : 

(133) đang rất cần để (cho) các bạn ấy nghỉ một lát 

(134) đang mong thư nhà lắm 

(135) đang rất được người ta hâm mộ 

(136) đang được người ta hâm mộ lắm 

Cách dùng động từ không độc lập liền trước danh từ và cách dùng nó trước cụm chủ – vị 

khiến có thể coi những động từ không độc lập nêu trên là thành tố chính của cụm động từ 

ngay cả khi những động từ này đứng liền trước một động từ – thực từ. 

§2. Động từ độc lập ở cương vị thành tố chính cụm động từ 

Sự phân loại các động từ độc lập có khả năng một mình giữ cương vị thành tố chính cụm 

động từ, có thể căn cứ vào khả năng kết hợp của chúng với các yếu tố (các từ) khác có thể xuất 

hiện trong cụm từ chứa chúng. Các yếu tố có thể xuất hiện với tư cách thành tố phụ cho các 

động từ - thành tố chính thực từ chia được thành hai nhóm : 

-   Các yếu tố mang nhiều ý nghĩa ngữ pháp, được gọi là các phụ từ. 

-   Các yếu tố mang nhiều ý nghĩa từ vựng – các thực từ. 

1. Các lớp động từ - thành tố chính phân loại dựa vào khả năng kết hợp 

với các phụ từ 

Các phụ từ mang nhiều ý nghĩa ngữ pháp giúp chúng ta phân biệt các động từ - thành tố 

chính thành những lớp căn cứ vào khả năng kết hợp với chúng và ý nghĩa khái quát trong sự 

kết hợp đó. Chúng ta có những nhóm khác nhau sau đây : 

a) Những động từ có thể chấp nhận các từ hãy, đừng, chớ, làm thành tố phụ trước và 

không chấp nhận các từ rất, hơi, khí làm thành tố phụ trước, lắm, quá làm thành tố phụ sau, là 

những động từ chỉ hoạt động vật lí.  

Ví dụ : 

(137) đọc, thực hiện, lấy, đi, ... 

Những động từ có thể chấp nhận các từ rất, hơi, khí và lắm, quá là những động từ chỉ hoạt 

động và trạng thái tâm lí (chú ý thêm những động từ chỉ sự cần thiết, chỉ ý muốn đã được nói 

đến ở mục Đl). 

Ví dụ : 

(138) lo, kính nể, vui, ... 

b) Những động từ có thể kết hợp với các phụ từ chỉ hướng ra, vào, lên, xuống, ... với tư 

cách thành tố phụ sau chia làm hai nhóm : 

- Nhóm những động từ mang ý nghĩa dời chuyển khi kết hợp với từ chỉ hướng cho ta ý 

nghĩa dời chuyển có hướng. Ví dụ : 
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(139) đi ra, chạy vào, trèo lên, bước xuống, đẩy ra, đậy lại, ... 

- Những động từ không có ý nghĩa dời chuyển khi kết hợp với các phụ từ chỉ hướng cho 

thấy hướng khai triển, mở ra hay rút lại, quy lại của hoạt động hay trạng thái. Ví dụ : 

(140) hiểu ra, nói ra, nói lên, dựng lên, bàn vào, héo đi, quắt lại, ... 

c) Những động từ chỉ sự nối kết, tháo gỡ (hàm chứa ý nghĩa về điểm 

không gian, điểm tụ) cũng kết hợp được với các phụ từ chỉ hướng đứng sau. Ví dụ : 

(141) nối vào, tháo ra, kết lại, chắp lại, tháo xuống, treo lên, ... 

d) Những động từ có thể kết hợp với phụ từ xong làm thành tố phụ sau là những động từ 

chỉ hoạt động vật lí và hoạt động tâm lí, phân biệt với những động từ chỉ trạng thái (tâm lí, 

sinh lí, vật lí) và những động từ không kết hợp được với xong theo kiểu như vậy. 

Ví dụ : 

(142) đọc xong, nghe xong, tìm hiểu xong vấn đề, nhận mặt xong, ... 

Không nói : 

(143) thấy xong, hiểu xong, kính nể xong, ốm xong, mỏi xong,... 

sáng xong, tối xong, ... 

(Khi xong được dùng không có những động từ thực từ đi trước, thì nó là động từ thực từ). 

2. Các lớp động từ - thành tố chính phân loại dựa vào khả năng  

kết hợp với các thực từ 

Căn cứ vào khả năng kết hợp với các thực từ, cũng chia được các động từ - thành tố chính ra 

thành những lớp khác nhau. 

a) Các động từ mang ý nghĩa dời chuyển, như đã thấy trên đây, có thể dễ dàng kết hợp với 

các phụ từ chỉ hướng (ra, vào, lên xuống, ...). Trong số các động từ dời chuyển nói chung, có 

những động từ kết hợp được với danh từ chỉ đối tượng tạo thành một lớp con từ riêng là những 

động từ  

ngoại động mang ý nghĩa dời chuyển vật, phân biệt với những động từ tự dời chuyển không có 

khả năng kết hợp với danh từ chỉ đối tượng. Ví dụ : 

(144) đi ra, bước xuống - động từ tự dời chuyển (xem mục 1, điểm b trên đây). 

 (145) đẩy xe ra, kéo đèn lên, kéo ghế lại - động từ dời chuyển vật. 

b) Trong cách dùng không có vị từ thực từ (như đi, hiểu, béo,...) đứng trước, các từ chỉ 

hướng có tư cách động từ thực từ. Động từ chỉ hướng kết hợp được với danh từ chỉ vị trí với tư 

cách là điểm đích của hướng dời chuyển. Ví dụ : 

(146) ra sân, đến trường, xuống Hải Phòng, lên Kon Tum, ... 

c) Một số lớp con động từ cùng một lúc có thể chi phối hai đối tượng. Cụ thể là : 

- Động từ mang ý nghĩa phát nhận như cho, tặng, biếu, lấy, mượn, vay, ...  

Ví dụ :  

(147) tặng bạn một quyển sách, mượn của thư viện hai tờ tạp chí, ... 

- Động từ mang ý nghĩa nối kết như pha, trộn, nối,... Ví dụ : 

(148) pha sữa vào cà phê, trộn cơm với ruốc thịt, nối rơ moóc vào xe tải, ...  
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Khác với các động từ dời chuyển vật, trong tổ hợp từ có động từ kết nối làm thành tố 

chính, có thể thay từ vào bằng từ với, tức là từ vào ở đây không phải chủ yếu có ý nghĩa chỉ 

hướng. Do đó các từ chỉ hướng khác không xuất hiện được ở đây. 

d) Một số lớp con từ có thể cùng một lúc chi phối đối tượng và đòi hỏi nêu đặc trưng của 

hành động hoặc đối tượng. Cụ thể là : 

- Động từ chỉ sự dời chuyển vật thường có thành tố phụ là danh từ chỉ vật dời chuyển và 

thành tố phụ là phụ từ chỉ hướng hoặc hướng có đích của sự dời chuyển, như mang, đẩy, tra, 

gí. Ví dụ : 

(149) đẩy xe vào, đẩy xe vào sân, gí súng vào tai, ... 

- Động từ mang ý nghĩa khiến động cùng một lúc đòi hỏi danh từ chỉ đối tượng sai khiến 

và động từ chỉ nội dung sự sai khiến, như : bảo, sai, khiến, bắt buộc, cho phép, để, ... Ví dụ : 

(150) sai em đi lấy sách, buộc công nhân thôi việc, ... 

Động từ mang ý nghĩa nhận xét, đánh giá thường kết hợp với danh từ chỉ đối tượng nhận 

xét, đánh giá và kết hợp với động từ nêu đặc trưng là nội dung sự nhận xét, đánh giá (yếu tố 

này thường là một động từ chỉ quan hệ đi với một từ mang nội dung ý nghĩa từ vựng) như coi, 

xem, cử, bầu, lấy,... Ví dụ : 

(151) coi tôi là bạn, cử hai người làm đại biểu, lấy ngày làm đêm, lấy việc đó làm thích 

thú.  

III -  PHẦN PHỤ TRước CỦA CỤM ĐỘNG Từ 

Thực tiễn sử dụng ngôn ngữ cho thấy tại phần phụ trước của cụm động từ có thể gặp hai 

lớp từ khác nhau rõ rệt : 

- Những từ mang nhiều ý nghĩa ngữ pháp, chuyên đi kèm động từ (hoặc tính từ), có thể 

gọi chung là những phụ từ. 

- Một số từ rõ nghĩa từ vựng, những thực từ.  

Chúng ta sẽ lần lượt xem xét hai lớp từ này. 

§1. NHỮNG PHỤ từ LÀM THÀNH Tố PHỤ TRƯỚC CỤM ĐỘNG Từ 

Phụ từ nói chung là những từ mang nhiều ý nghĩa ngữ pháp, không có khả năng làm thành tố 

chính cho một cụm từ và thường đi kèm thực từ - thành tố chính. Trong cụm động từ có một số 

phụ từ chuyên đi kèm động từ - thành tố chính và phần lớn tuyệt đối được phân bố về phía trước 

động từ - thành tố chính, tức là chuyên giữ vai trò thành tố phụ trước. 

Có thể chia các phụ từ đứng trước động từ - thành tố chính ra thành những nhóm con sau 

đây : 

a) Những từ chỉ sự tiếp diễn, tương tự của hoạt động, trạng thái, như đều, cũng vẫn, cứ, 

còn, ... 

b) Những từ chỉ quan hệ thời gian của hoạt động, trạng thái như từng, đã, vừa, mới, đang, 

sẽ, ... 

c) Những từ chỉ tần số (số lần) khái quát của sự xuất hiện hoạt động trạng thái như thường, 

hay, năng, ít, hiếm, ... 

d) Những từ chỉ mức độ của trạng thái như rất, hơi, khí, quá, ...  

e)  Những từ nêu ý khẳng định hay phủ định như có, không, chưa, chẳng, ... 
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g)  Những từ nêu ý sai khiến, khuyên nhủ, như hãy, đừng, chớ, ... 

Theo cách nhìn này có thể kết luận các từ thuộc nhóm (a, b, c) là những từ biểu thị quan 

hệ ngữ pháp thời – thể, các từ thuộc nhóm (g) biểu thị thức mệnh lệnh (hay cầu khiến). 

Trong nội bộ từng nhóm, thường ý nghĩa của các yếu tố khác nhau rất tinh tế, thậm chí giống 

nhau ở trường hợp này mà lại khác nhau ở trường hợp khác. 

Chẳng hạn, so sánh : 

(152) Nói rồi mà nó vẫn làm. 

(153) Nói rồi mà nó cứ làm. 

Chúng ta thấy hai từ vẫn, cứ có ý nghĩa rất gần nhau, tuy nhiên cũng có thể nói rằng trong 

(152) vẫn hàm ý kiên trì, còn trong (l53) cứ hàm ý ngang bướng, ương ngạnh. 

Mặt khác, có thể dễ dàng nói : 

(154) Con vẫn khoẻ mạnh. 

nhưng lại không ai nói :  

(155) Con cứ khoẻ mạnh. 

Thế nhưng nếu kết hợp hai yếu tố đang xét lại thành vẫn cứ hoặc cứ vẫn thì lại có thể sử 

dụng được trong cùng vị trí ấy : 

(156) Tuy thời tiết thay đổi đột ngột, con vẫn cứ / cứ vẫn khoẻ mạnh như thường. 

Tính chất phức tạp ở đây thể hiện dưới nhiều khía cạnh tinh vi. Nhiều người đã nhận xét 

về việc từ đều chỉ xuất hiện khi có liên hệ đến một nghĩa số nhiều nào đó đã nêu (không nhất 

thiết đó phải là chủ ngữ). Chẳng hạn : 

(157) Trong tất cả các môn học, em học sinh này đều tỏ ra rất xuất sắc. 

Cần nói thêm là ý nghĩa số nhiều đó phải chứa đựng khía cạnh “toàn bộ" và "xác định".  

Ta có thể dẫn câu sau đây với tư cách câu đồng nghĩa với (157).  

(158) Trong / bất kì / môn học nào, em học sinh này cũng tỏ ra xuất sắc. 

Trong hai câu trên, hai từ đều, cũng không thể thay thế cho nhau. Thế nhưng trong (158), 

thay vì cũng có thể dùng cũng đều hoặc đều cũng, điều này không thể xảy ra với (157) ở vị trí 

cô lập đang xét. Như vậy có thể nói trong (158) từ đều bổ sung ý nghĩa cho cũng và trong 

những kết hợp này, cũng lấn át ý nghĩa của đều. 

Ngoài ra từ cũng trong mối liên hệ với một đại từ nghi vấn đứng về phía trước nó, thường 

có tác dụng biến câu nghi vấn khẳng định, phủ định thành câu tường thuật khẳng định / phủ 

định tuyệt đối. Quả vậy, nếu ở câu (158) ta bỏ đi từ bất kì và từ cũng, thì câu này sẽ trở thành 

câu nghi vấn đích thực (do vậy, lúc bấy giờ cần thêm dấu hỏi ở cuối câu). So sánh thêm hai 

loạt câu sau đây : 

(159) Câu nghi vấn khẳng định 

(phủ định) 

Câu tường thuật khẳng định 

(phủ định) 

- Ai (không) biết ? - Ai cũng (không biết). 

- Quyển sách nào (không) hay ? - Quyển sách nào cũng (không hay). 

- Quyển sách nào anh (không) đọc 

?   

- Quyển sách nào anh cũng (không) 

đọc. 
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- ở đâu (không) có cây này ? - ở đâu cũng (không) có cây này. 

- Ngày nào nó (không) đi làm ? - Ngày nào nó cũng (không) đi làm. 

 Việc cần xem xét tiếp theo là trật tự sắp xếp của các từ trong một nhóm này đối với các từ 

trong một nhóm khác, hiện tượng này ở cụm danh từ được gọi là "vị trí". Cho đến nay khi nhắc 

đến trật tự sắp xếp của các phụ từ  thành tố phụ trước này người ta thường chỉ nêu lên cái xu 

thế chung thường gặp mà thôi. Thế nhưng cái xu thế chung này cũng không có tính ổn định 

cao do nhiều nhân tố. 

Trước tình hình thực tiễn như vậy, tạm bằng lòng với một cách khái quát không phản ánh 

đầy đủ tất cả các nhóm và tất cả các yếu tố trong từng nhóm, chúng ta có thể hình dung một 

trật tự sắp xếp chung nhất theo lược đồ dưới đây cho những phụ từ làm thành tố phụ trước cụm 

động từ (có lẽ cần một loạt lược đồ mới phản ánh được phần nào trung thực cách dùng của các 

phụ từ này) : 

Nhóm : đều, 

cũng, vẫn, cứ 

Nhóm : từng, đã, 

đang, sẽ 

Nhóm : không, 

chưa Nhóm : hay, 

năng, ít Nhóm : rất, hơi 

Nhóm : đừng, chớ 

Trong lược đồ trên, tại phần giữa, những nhóm nằm trong cùng một cột thẳng đứng là 

những nhóm bài trừ lẫn nhau, không xuất hiện đồng thời trong một cụm từ. 

 

§2. NHỮNG THỰC TỪ LÀM THÀNH TỐ PHỤ TRƯỚC CỤM ĐỘNG TỪ 

Tại phần phụ trước cụm động từ, có thể gặp hai kiểu thực từ thành tố phụ sau đây : 

1. Những từ tượng thanh tượng hình và một số tính từ có tác dụngmiêu tả hành động, 

trạng thái nêu ở động từ - thành tố chính. Ví dụ : 

(160) ào ào chảy 

(161) lác đác rơi 

(162) khẽ kêu, ôn tồn đáp, nhẹ nhàng khuyên bảo, chóng phai, lâu mòn, tích cực làm 

việc, căn bản hoàn thành. 

2. Kiến trúc gồm một kết từ với một danh từ chỉ điểm xuất phát. Kiến trúc này thường 

đứng trước các động từ chỉ hướng (ra, vào, lên, xuống, ...) các kết từ thường gặp là từ, 

ở, dưới, trên, trong, ngoài, ... 

Các kết từ vốn là từ chỉ vị trí (trong, dưới) ở đây có thể nhận vào trước mình những kết từ 

như ở, từ, tận làm thành chuỗi kết từ với ý nhấn mạnh. Ví dụ : 

(163) từ quê ra, ở Bắc vô, dưới Hải Phòng lên, ở trong Nam ra, ở tận trong Nam ra. 

Vị trí thường gặp của các thực từ - thành tố phụ trước là vị trí liền ngay trước động từ - 

thành tố chính, nhất là đối với các từ tượng thanh tượng hình và các tính từ một tiếng (đơn 

tiết). Tuy nhiên cũng gặp trường hợp có phụ từ chen vào giữa. Ví dụ : 

(164) căn bản chưa hoàn thành, từ Thái vừa mới về. 
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IV - PhầN PHỤ SAU CỦA CỤM ĐỘNG Từ  

Cũng giống như trong tổ chức của cụm danh từ, phần phụ sau cụm động từ phức tạp hơn về 

nhiều phương diện so với phần phụ trước. Các thành tố phụ sau của cụm động từ, nhìn chung có 

bốn phương diện cần được xem xét : 

-  Chức vụ cú pháp ; 
-  Từ loại ;  
-  Kiểu cấu tạo ;  
- Cách liên kết với thành tố chính. 
 

§1. về CHỨC Vụ Cú PHÁP CỦA THÀNH Tố PHỤ SAU CỤM ĐỘNG Từ 

Trong cụm từ chính phụ, do sự chi phối về ý nghĩa và vai trò của thành tố chính, việc xác 

định chức vụ cú pháp của các thành tố phụ có thể thực hiện được không khó khăn mấy. Tuy 

nhiên, như chúng ta sẽ thấy khi bàn về câu, việc xác định chức vụ cú pháp của các từ trong câu 

tốt nhất là tiến hành ở bậc câu. Vì tại bậc câu, cấu tạo của các cụm từ có thể do nhu cầu giao 

tiếp mà biến đổi hoặc thay đổi vị trí của những yếu tố nào đó (chẳng hạn dịch chuyển từ làm 

bổ ngữ trực tiếp lên trước động từ - thành tố chính ; hoặc thu nhận vào khu vực riêng của mình 

những yếu tố vốn không phải thuộc cấu tạo riêng của mình, như phụ ngữ tình thái : có lẽ, chắc 

là, ...). 

Mặt khác, cùng một chức vụ cú pháp có thể được thực hiện bằng những từ thuộc những 

lớp (từ loại và tiểu loại) rất khác nhau, chưa kể có thể có sự khác nhau về cách tổ chức (một từ 

hay một cụm từ). Chẳng hạn để chỉ cách thức cho động từ ăn có thể dùng những từ khác nhau 

về bản tính từ loại vào cùng một cương vị ngữ pháp là bổ ngữ chỉ phương thức, ví dụ : 

(165) - tính từ : ăn nhanh - phụ từ : ăn rồi 

 - động từ : ăn đứng  ăn cho 

  ăn xong  ăn với 

 - danh từ : ăn đũa   

Như vậy, tính chất từ loại của từ - thành tố phụ ở đây không trực tiếp giúp làm rõ chức vụ 

cú pháp cụ thể của bản thân thành tố phụ được. 

Vì những lẽ trên, trong những phần tới chúng ta sẽ không xem xét vấn đề chức vụ cú pháp 

của thành tố phụ sau cụm động từ. 

 

§2. THÀNH Tố PHỤ SAU CỤM ĐỘNG Từ  XÉT ở PHƯƠNG DIỆN từ LOẠI 

Xét về phương diện từ loại, thành tố phụ sau của cụm động từ có thể là những yếu tố thuộc 

mọi từ loại có thể có, chẳng hạn: đọc sách (danh từ), ăn đứng (động từ), đi nhanh (tính từ), lại 

đây (chỉ định từ), hỏi ai (đại từ nghi vấn), chia ba (số từ), hiểu rồi (phụ từ), nói trước (thời - vị 

từ), kêu ối (lên) (thán từ), ... Sự đa dạng này bắt nguồn từ tính đa dạng trong ý nghĩa từ vựng 

và ý nghĩa ngữ pháp của động từ - thành tố chính. Về phương diện ngữ pháp, có thể chia các 

yếu tố giữ vai trò thành tố phụ sau cụm động từ thành hai lớp xếp theo từ loại hiểu theo nghĩa 

rộng (đối chiếu với sự phân loại tương tự các thành tố phụ trước). 

-   Những từ mang nhiều ý nghĩa ngữ pháp và chuyên đi kèm các phụ từ. 
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-   Những từ có ý nghĩa từ vựng đầy đủ - các thực từ. 

1. Những phụ từ làm thành tố phụ sau cụm động từ 

ở cụm động từ, các phụ từ - thành tố phụ sau có thể chia thành những nhóm nhỏ với 

những ý nghĩa ngữ pháp riêng như sau : 

1.1. Nhóm từ chỉ ý kết thúc gồm có rồi, đã 

 Từ rồi chỉ ý kết thúc giai đoạn chuyển vào một hành động trạng thái mới do động từ 

đứng trước biểu thị. Có thể gọi nội dung ý nghĩa này là kết thúc giai đoạn mở đầu. ý 

nghĩa này bộc lộ rõ nhất khi rồi đứng sau các động từ chỉ trạng thái, ví dụ : 

(166) ốm rồi (= đã chuyển xong vào trạng thái "ốm", đã bắt đầu ốm) 

- cục sắt đỏ rồi (= đã bắt đầu đỏ) 

- có rồi   (= đã bắt đầu có) 

- hết rồi  (= đã bắt đầu hết) 

- xong rồi  (= đã chuyển vào trạng thái "xong") 

- xuất hiện rồi  (= đã bắt đầu có mặt) 

- biến mất rồi  (= đã bắt đầu không có mặt nữa) 

Với các động từ chỉ trạng thái tâm lí cũng vậy. 

(167) - sợ rồi  (= đã bắt đầu sợ) 

       - hiểu rồi  (= đã bắt đầu hiểu ra) 

Với các động từ chỉ hoạt động, ý nghĩa này khó nhận ra hơn, song vẫn có thể làm bộc lộ 

được một cách rõ rệt, chẳng hạn : 

(168) - làm rồi mà chưa xong  (= đã bắt đầu làm) 

- học bài rồi mà chưa thuộc (= đã bắt đầu học) 

- nghĩ rồi mà chưa ra  (= đã bắt đầu nghĩ đến) 

Chính ý nghĩa kết thúc giai đoạn chuyển vào trạng thái mới này khống chế sự kết hợp của 

từ còn với từ rồi, bởi lẽ còn có nghĩa là duy trì hoạt động, trạng thái đang có. 

Từ rồi với ý nghĩa đang xét là một từ có nhiều tính chất của hư từ. Vô luận đi với loại 

động từ nào, rồi trong ý nghĩa này không nhận vào trước mình các phụ từ như không, chưa, 

đã, ... Khi có thể xuất hiện những phụ từ như vậy trước rồi thì rồi có ý nghĩa tương đương 

xong(1). 

Trong sự thay thế tương đương này đôi khi cũng hàm chứa sự khác biệt : xong nói đến sự 

hoàn thành còn rồi chỉ nói về sự chấm dứt mà không rõ đã hoàn thành hay chưa.  

- Từ xong chỉ ý kết thúc, chỉ hoàn ý tất, hoàn thành. Những động từ biểu thị hoạt động (vật 

lí và tâm lí) dễ dàng kết hợp với từ xong trong ý nghĩa vừa nêu. Những động từ chỉ trạng thái 

tĩnh không kết hợp được với xong vì chúng không thể chấp nhận ý nghĩa kết thúc, hoàn thành : 

một trạng thái thường chỉ có thể bắt đầu, được duy trì và chấm dứt, biến mất. Chẳng hạn, 

thường nói : đọc xong, nghe xong, tìm hiểu xong vấn đề, nhận mặt xong nhưng không nói : 

thấy xong, hiểu xong, kính nể xong. 

                                                 
(1) Nhiều nơi ở miền Trung và miền Nam người ta thường dùng rồi thay vì xong, trong  

ý nghĩa của xong. Vì vậy có thể gặp cách nói "làm rồi rồi", trong đó từ rồi thứ nhất tương đương với xong 

(= "làm xong rồi”). 
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Trong hoạt động của mình, từ xong còn giữ nhiều tính chất thực từ, xong có thể đứng làm 

thành tố chính cụm động từ hoặc có thể nhận những phụ từ chuyên dụng cho động từ vào vị trí 

trước hay sau của mình. Ví dụ : 

  Thứ đã xong, y đánh dấu những trang cần dùng bằng những mảnh giấy con, rồi gấp 

giấy vào. (Nam Cao) 

 Tóc cắt đã xong. (Nguyễn Công Hoan) 

 Từ đã bàn ở đây là từ đã đứng sau động từ – thành tố chính không có quan hệ từ cho 

(hiển nhiên, hoặc hàm ẩn khi có tiểu từ đi tiếp sau đã) xen vào giữa(1). Ví dụ : 

(169) ăn đã, rồi hẵng làm ! 

(170) Hắn bảo rằng hắn nghỉ một lát đã. 

Từ đã dùng trong các ví dụ trên thường được giải thích như từ trước : 

Câu (169) hiểu là "ăn trước, sau hẵng làm". Hành động có đã đi kèm không chỉ diễn ra 

trước hành động nói ở sau, mà còn ngụ ý là kết thúc rồi thì hành động sau mới bắt đầu hoặc 

bắt đầu tiếp tục. Vả lại, hành động tiếp theo sau đó có thể không được nhắc đến, thậm chí 

chưa được dự kiến. Mặt khác, trong kiểu câu mà động từ có đã kèm sau thường mang ý nghĩa 

về thời tương lai ngữ pháp. Vậy có thể kết luận từ đã đang bàn có ý nghĩa ngữ pháp "kết thúc 

trong tương lai" (một kiểu thời ngữ pháp : quá khứ trong tương lai). 

1.2. Nhóm từ chỉ ý cầu khiến (mệnh lệnh, mời mọc, rủ rê) dùng với người ngang hàng 

hoặc bề dưới gồm có : đi, nào, thôi... Ví dụ : 

(171) đọc đi, đi nào, nghỉ thôi, ... 

1.3. Nhóm từ chỉ kết quả gồm ba từ : 

- Chỉ sự vừa ý thì dùng từ được. Ví dụ : 

(172) mua được chiếc áo đẹp. 

(173) đọc được tiếng Anh, đọc tiếng Anh được, có thể đọc được tiếng Anh. 

Cần lưu ý từ được đứng sau động từ - thành tố chính có thể hàm ý khả năng hiểu như một 

kết quả tích cực đang diễn ra hoặc đang tiềm ẩn. Với ý nghĩa này thường có thể tách được ra 

khỏi động từ và dễ dàng thêm từ có thể vào trước động từ (xem ví dụ 173). 

- Chỉ sự tiếc thì dùng từ mất. Ví dụ : 

(174) rơi mất cây bút, chết mất con chó. 

Chúng ta có đánh mất, làm mất, trong đó đánh, làm không còn rõ nghĩa từ vựng nên 

không thể tách rời khỏi yếu tố mất, vì vậy nên coi những kiến trúc này là những từ ghép (so 

sánh : rơi cây bút mất, chết con chó mất). 

Cũng cần lưu ý rằng từ mất là thực từ vẫn có thể nhận phụ từ mất làm thành tố phụ sau ; 

(175) mất mất cây bút, mất cây bút mất. 

- Chỉ ý không mong muốn thì dùng từ phải. Ví dụ : 

(176) gặp phải ông X, mua phải hàng giả. 

                                                 
(1) Ví dụ : (a) ăn cho đã đi, (b) ăn chưa đã thèm. Từ đã này còn đầy đủ tính chất thực từ : bao giờ cũng thu hút 

trọng âm về mình và dễ dàng nhận các phụ từ đi kèm như đi, chưa trong các ví dụ này, thậm chí có cả thực 

từ làm bổ ngữ như thèm trong ví dụ (b), hoặc trong ví dụ sau đây : (c) ăn cho đã cái sự thèm. 
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    Hắn xéo phải chân một bà sang trọng. (Nam Cao) 

Từ phải không dùng tách rời động từ – thành tố chính. 

1.4. Chỉ sự tự lực thì dùng từ lấy. Ví dụ : 

(177) làm lấy, viết lấy, đóng vở lấy 

Từ lấy có khi hàm ý "cho chính mình". ý này từ lấy có thể bộc lộ riêng hoặc phối hợp với 

từ tự (từ gốc Hán có nghĩa là “chính mình”, đặt trước động từ ). Ví dụ : 

(178) Em bé tự đóng vở lấy. 

 ý "cho chính mình" và ý "tự lực" có khi phân biệt rất rõ : thậm chí "cho chính mình" 

cũng có thể là bất đắc dĩ, chẳng hạn : 

(179) Xót mình cửa các buồng khuê 

Vỡ lòng học lấy những nghề nghiệp hay ? (Nguyễn Du) 

Với ý nghĩa "cho chính mình”,  từ lấy gần với thực từ hơn.  

Hãy so sánh hai câu sau đây : 

(180) Tôi lấy một quyển sách. (Thực từ) 

(181) Cầm lấy mà đọc. (Phụ từ) 

1.5. Nhóm từ chỉ sự cùng chung gồm có với, cùng. Ví dụ : 

(182) Chàng đi thiếp cũng đi cùng 

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. (Ca dao) 

(183) Cho nó chơi với ! 

(184) Cho nó chơi tú lơ khơ với ! 

1.6. Từ nhau chỉ sự qua lại “tương hỗ”. Ví dụ : 

(185) Yêu nhau xin nhớ lời nhau (Ca dao) 

(186) nói với nhau những lời tốt đẹp, gửi thư cho nhau,... 

Từ nhau đi liền sau từ với, cùng cũng tạo ra ý "cùng chung" hoặc ý "qua lại trong một 

khối chung". 

(187) làm việc với nhau, làm việc cùng nhau, bàn bạc với nhau,... 

1.7. Nhóm từ chỉ hướng như ra, vào, tới, lui, qua, lại,... đi với động từ không chỉ sự dời 

chuyển để nêu diễn biến của hoạt động có liên quan đến hướng một cách trừu tượng và 

tinh tế(1). Có thể nêu một số sắc thái ý nghĩa làm ví dụ như sau : 

(188) - ý góp thêm, như : nói vào, bàn vào, góp vào, thêm vào,...  

- ý giảm bớt, như : nói ra, ngãng ra, bàn lui, bớt ra, bỏ ra,...  

- ý gia tăng, như : bàn tới, làm tới, giục tơi tới,... 

- ý sơ lược, như : nhìn qua, hỏi qua, đọc qua, làm qua lấy lệ,... 

- ý lặp, như : làm lại, đọc lại, viết lại,(1)... 

                                                 
(1) Cũng những từ chỉ hướng này, khi đứng sau những động từ dời chuyển (đi, chạy, dẫn, ...), với tác dụng chỉ hướng 

dời chuyển, thì vẫn còn giữ nhiều tính chất của thực từ, vì vậy chúng thay thế được cho động từ dời chuyển, 

chúng có thể nhận thêm những phụ tố đi kèm như đã, chưa. Do đó, chúng ta không coi chúng như những phụ 

từ. 

(1) Tránh lầm lẫn với lại nghĩa là “không đi chỗ khác". Chẳng hạn, ngủ lại có thể hiểu theo hai cách : (a) đã 

ngủ, nhưng thức giấc rồi, ngủ tiếp thêm nữa (= lặp) ; (b) không đi về, ở lại chỗ đang ở mà ngủ, so sánh với 

lưu lại, ở lại. 
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Đặc biệt phải kể vào đây cả từ cho chỉ hướng tâm lí như là sự gán ghép có lợi hay bất lợi 

(cho đối tượng hoặc chủ thể). Ví dụ : 

(189)  tôi đọc cho, người ta cười cho.  

a) Nhóm từ chỉ mức độ như : lắm, quá(2). Ví dụ : 

(190)   thương quá, nghĩ ngợi quá, nể quá, thương lắm, nể lắm, hiểu lắm,... 

b) Nhóm từ chỉ cách thức diễn ra trong thời gian của hoạt động, trạng thái, gồm có : 

 ý chỉ tính chất cấp thời, như : ngay, liền, tức khắc, tức thì,... và tính chất không cấp 

thời như dần dần, từ từ,... Ví dụ : 

(191)  đi ngay ; ốm liền ; giảm dần. 

 ý chỉ sự duy trì trong thời gian, như : nữa, hoài, luôn, mãi,... Ví dụ :  

(192)  Học, học nữa, học mãi. (Lênin) 

Một số trong nhóm từ này, nhất là ở hình thái từ láy, có thể sử dụng làm thành phần biệt 

lập của câu (phụ ngữ câu), như : tức khắc, tức thì, dần dần,... 

Trong cương vị này chúng là những thực từ. Nhìn chung, những từ thuộc nhóm 9 này tuy 

thường được dùng với tư cách thành phần phụ của cụm từ, nhưng còn rõ nghĩa từ vựng. Đây là 

một trong những nhóm có tính chất chuyển tiếp rõ giữa thực từ với hư từ. 

2. Những thực từ làm thành tố phụ sau cụm động từ 

Cũng như với các phụ từ (từ có nhiều tính chất ngữ pháp), khả năng xuất hiện thực từ tại 

phần phụ sau cụm động từ lệ thuộc nội dung ý nghĩa của từ làm thành tố chính và lệ thuộc 

nhiệm vụ phản ánh hiện thực ngoài ngôn ngữ. Thực tế là thực từ làm thành tố phụ sau của cụm 

động từ có thể đảm nhiệm nhiều chức vụ cú pháp khác nhau, các chức vụ này sẽ được đề cập ở 

phần nói về câu. Tại đây, chúng tôi chỉ nêu xu thế chung của khả năng xuất hiện các thực từ 

trong vai trò thành tố phụ sau cụm động từ. 

Về phương diện này, có thể chia thực từ - thành tố phụ ra thành hai loại : 

 Thực từ - thành tố phụ xuất hiện trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ - thành tố 

chính đòi hỏi. 

 Thực từ - thành tố phụ xuất hiện không trực tiếp (chỉ có thể gián tiếp) do nội dung từ 

vựng của động từ - thành tố chính quy định. 

Trước khi xem xét hai loại thực từ - thành tố phụ vừa nêu, chúng ta gặp vấn đề phân biệt 

động từ trực tiếp đòi hỏi sự có mặt thực từ - thành tố phụ sau với động từ không có một nhu 

cầu như vậy. 

Đối với lớp các động từ thứ hai vẫn có thể xuất hiện thực từ - thành tố phụ sau, nhưng đây 

là loại thành tố phụ không trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ - thành tố chính quy định. 

Chúng ta có những lớp con động từ dưới đây nhìn chung không đòi hỏi thực từ - thành tố 

phụ sau : 

 Những động từ chỉ hoạt động tự dời chuyển như : đi, chạy(1), nhảy bò, ngã,... 

                                                 
(2) Tại vị trí này cũng có thể gặp các từ nhiều, ít. Tuy nhiên hai từ này vẫn còn đầy đủ tính chất thực từ. Ví 

dụ : làm việc cũng không ít, hiểu biết cũng đã nhiều, đọc nhiều, đọc rất ít. 

(1) Động từ đi, chạy có thể được dùng như động từ chỉ hướng, trong ý nghĩa này chúng đòi hỏi từ chỉ đích 

chẳng hạn : đi thư viện, xe này chạy Hải Phòng. 
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 Những động từ chỉ tư thế tĩnh tại của vật như : nằm, đứng, ngồi, quỳ,... 

 Những động từ chỉ trạng thái sinh lí như : ngủ, thức, ốm, khoẻ mạnh,... 

+   Những động từ vốn là những từ láy tượng thanh, tượng hình chỉ hoạt động vật lí, tâm lí, 

sinh lí khi không có động từ chỉ hoạt động, trạng thái cụ thể đi kèm như : quằn quại, càu 

nhàu, bực bội, hậm hực, nhức nhối,... 

Ngoài ra, ba lớp con động từ đặc biệt sau đây cũng không đòi hỏi thực từ - thành tố phụ 

sau trong những điều kiện dùng nhất định. 

 Những động từ chỉ hoạt động, trạng thái của bộ phận trong chỉnh thể khi danh từ chỉ 

bộ phận đứng trước động từ, chẳng hạn : (chân) duỗi, (tay) co, (mắt) nhắm, (tai) vểnh, 

(tim) nhói, (mắt) đau, (chân) gãy, (trần nhà) sập, (vai áo) rách,... 

 Những động từ chỉ một số trạng thái của vật khi có danh từ chỉ chủ thể của trạng thái 

đứng trước động từ, như : (mây) tan, (đê) vỡ, (nhà) cháy, (mực) đổ,... 

 Những động từ chỉ sự tồn tại, tiêu biến khi có danh từ chủ thể của trạng thái đứng 

trước động từ như: (giấy) còn, (mực) hết, (hai người) xuất hiện, (hai người) biến mất,... 

Ba lớp con động từ vừa nêu có đặc điểm chung là danh từ chủ thể hoạt động, trạng thái 

đứng trước chúng dễ dàng chuyển ra sau chúng, để giữ nhiệm vụ một số thành tố phụ sau (bổ 

ngữ - chủ thể), ví dụ : duỗi tay, sập trần nhà, cháy nhà, đổ mực, còn giấy, biến mất hai người. 

Hai lớp con cuối cùng trong số này còn có đặc điểm riêng là với trật tự động từ - danh từ 

chúng có thể làm câu đặc biệt kiểu : Đổ mực kìa ! Hết giờ... 

Tất nhiên việc tách ra những lớp con động từ không trực tiếp đòi hỏi thực từ - thành tố phụ 

sau trên đây không phải là tuyệt đối. 

2.1. Thực từ - thành tố phụ sau trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ - thành tố 

chính đòi hỏi. 

Tự thân các động từ đòi hỏi sự có mặt thực từ - thành tố phụ sau chia được thành hai lớp 

chính : 

 Những động từ không hoạt động một mình, tức là những động từ không độc lập nói ở 

mục II, điểm §2 chương này. 

 Những động từ có thể hoạt động một mình, tức là những động từ có nội dung ý nghĩa 

từ vựng đầy đủ. 

a) Thực từ - thành tố phụ sau ở động từ không độc lập 

Những động từ không độc lập là động từ tình thái và động từ chỉ sự bắt đầu, tiếp tục và 

chấm dứt. Thực từ - thành tố phụ sau của những động từ không độc lập này có thể là : 

 danh từ (hay cụm danh từ chính phụ, đẳng lập) 

 động từ - thực từ 

 cụm chủ - vị 

Những hiện tượng này đã được xem xét ở mục II, điểm  §1 chương này. 

b) Thực từ - thành tố phụ sau ở động từ có ý nghĩa từ vựng đầy đủ 

Thực từ - thành tố phụ sau ở động từ có ý nghĩa từ vựng đầy đủ là một hệ thống phức tạp 

các kiểu bổ ngữ của động từ. Để tránh sự trùng lặp không cần thiết, ở đây trong phạm vi cụm 
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động từ, chúng ta chỉ nêu một số hiện tượng làm ví dụ, không đặt vấn đề bao quát càng nhiều 

hiện tượng càng tốt. (Sẽ bàn chi tiết hơn ở phần nói về bổ ngữ của từ). 

Những thực từ - thành tố phụ sau ở động từ có ý nghĩa đầy đủ nói ở điểm này có thể là 

danh từ, động từ hay cụm chủ - vị, với ý nghĩa khái quát là chỉ đối tượng của hoạt động, trạng 

thái nêu ở động từ - thành tố chính. 

Ví dụ về thực từ - thành tố phụ là danh từ : 

(193) đào đất, đọc sách, nghiên cứu giống lúa, vào nhà, thương bạn, co tay, rụng lá, đau 

tim(1), nghe nhạc. 

Ví dụ về thực từ - thành tố phụ là động từ : 

(194)  nghe hát, xem đấu bóng, thực hiện đấu tranh ngoại giao, hướng dẫn nuôi cá nước 

ngọt. 

Cần lưu ý là trong tình hình phát triển tiếng Việt hiện nay, xu hướng lược bỏ những từ như 

sự, việc,... dẫn đến cách ghép trực tiếp động từ - thành tố chính với động từ - thành tố phụ ở 

những nơi trước kia thường dùng  các từ sự, việc,... đứng trước động từ, chẳng hạn : 

(195) nghiên cứu trồng cây công nghiệp (so với : nghiên cứu việc trồng cây công nghiệp). 

Ví dụ về cụm chủ - vị làm thành tố phụ do động từ - thành tố chính đòi hỏi (thường là 

những động từ cảm nghĩ, nói năng như biết, cảm thấy, nghĩ,... nói, bảo,... ). 

(196) biết bạn sắp đi xa, nghĩ (rằng/là) bạn đi về quê, nghe thầy giảng bài, nói (rằng/là) 

các anh không thích xem phim này. 

Còn có những trường hợp nội dung động từ - thành tố chính đòi hỏi phải dùng  một lúc hai 

thành tố phụ : 

 Những động từ chỉ sự phát nhận đòi hỏi thành tố phụ chỉ đối tượng trực tiếp của hành 

động và thành tố phụ chỉ người nhận (khi động từ - thành tố chính có ý nghĩa "phát”) 

hoặc chỉ người phát (khi động từ ấy có ý nghĩa "nhận"), như đưa, cho, biếu, bồi thường, 

cấp, dành, gửi ; vay, mượn, hỏi, giật,... Ví dụ : 

(197)  đưa (cho) bà cụ phong thư, đưa phong thư cho bà cụ. 

(198)  mượn (của) bạn quyển sách. 

 Những động từ chỉ sự nối kết đòi hỏi thành tố phụ chỉ đối tượng trực tiếp của hành 

động và thành tố phụ chỉ vật là điểm nối kết vào, như buộc, nối, kết, lắp, pha, trộn,... 

Ví dụ  : 

(199) pha sữa vào cà phê, trộn bột với đường, kết cúc vào áo, nối rơ - moóc vào xe tải. 

 Những động từ khiến động, ngoài thành tố phụ chỉ đối tượng chịu sai khiến còn đòi 

hỏi thành tố phụ chỉ nội dung điều sai khiến, như sai, bảo, xúi, giục, ngăn, cấm,... Ví 

dụ  : 

(200) bảo bạn chép bài hộ, cấm người ngoài vào nhà máy. 

 Những động từ chỉ sự đánh giá, thừa nhận, ngoài thành tố phụ chỉ đối tượng của hành 

động, còn đòi hỏi thành tố phụ nêu đặc trưng là nội dung điều đánh giá - thừa nhận 

như coi, gọi, lấy, nhận, công nhận, biến,... Ví dụ : 

                                                 
(1) Trong co tay, rụng lá, đau tim, nếu những danh từ này đứng trước động từ thì động từ không đòi hỏi có 

thành tố phụ sau, như đã nói ở điểm §2 trên đây.  
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(201) coi nó như bạn, gọi người ấy bằng anh, công nhận bác là người tử tế, biến cậu ấy 

thành người tốt, lấy đêm làm ngày, lấy người ấy làm vợ. 

2.2. Thực từ - thành tố phụ sau không trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ - 

thành tố chính đòi hỏi 

Thực từ - thành tố phụ sau không trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ - thành tố 

chính đòi hỏi nằm trong hệ thống các kiểu trạng ngữ của động từ và vì vậy cũng không xem 

xét kĩ ở đây (sẽ bàn chi tiết hơn ở phần nói về trạng ngữ của từ). Những thực từ - thành tố phụ 

sau loại này có ý nghĩa khái quát là chỉ hoàn cảnh trong cách hiểu rộng. Đó có thể là phương 

thức, nguyên nhân, mục đích, hệ quả, là hoàn cảnh thời gian, hoàn cảnh không gian. 

Về mặt từ loại (chỉ xét trong phạm vi thực từ), những thành tố phụ sau này có thể là danh 

từ, động từ, tính từ. ở đây cũng gặp cả cụm từ chủ - vị. 

Một số ví dụ  : 

(202) Hắn thu xếp đồ đạc rất vội vàng. (Nam Cao) (Chỉ phương thức) 

(203) Bà Hai cười bằng cái thứ tiếng cười nằng nặc mỡ. (Nam Cao) (Chỉ phương thức) 

(204) ngồi tay chống cằm ; vỗ tay như pháo nổ,... (Chỉ phương thức bằng cụm chủ  vị),... 

(205) chết bệnh, nghỉ ốm,... (Chỉ nguyên nhân) 

(206) hỏi cho biết, mua biếu,... (Chỉ mục đích) 

(207) bẻ gãy, đánh chết,... (Chỉ hệ quả)  

(208) Đám cưới vừa đi qua đây hôm nọ. (Nam Cao) (Chỉ thời gian) 

(209) Ninh thấy thầy quạt rất khuya. (Nam Cao) (Chỉ thời gian) 

(210) ra sân, lên gác, xuống hầm,... (Chỉ không gian : chỉ đích sau động từ chỉ hướng) 

(211) chạy ra, bò đi, kéo lại, đẩy tới,... (Chỉ không gian : chỉ hướng sau động từ dời 

chuyển) 

(212) chạy vô ga ra, dắt ra sân, đưa lên nhà trên,.. (Chỉ không gian : chỉ hướng có đích 

sau động từ dời chuyển) 

(213) Chỉ sợ lại được chôn vệ đường. (Nam Cao) (Chỉ không gian : nơi chốn) 

(214)  ngồi chung quanh bàn cờ,... (Chỉ không gian : nơi chốn) 

(215) Tôi đứng đợi ở ngoài, không dám vào. (Nam Cao) (Chỉ không gian : nơi chốn) 

Những thành tố phụ sau là thực từ ở đây không trực tiếp do nội dung từ vựng của động từ  

thành tố chính đòi hỏi, điều đó không có nghĩa là chúng không chịu sự chi phối, sự quy định 

nào của ý nghĩa từ vựng ở động từ  thành tố chính cả. Thực vậy, bằng cách gián tiếp, trong 

không ít trường hợp sự quy định này thể hiện khá rõ. Chẳng hạn, có thể nói chạy bốn chân mà 

không thể nói *hát bốn chân, ngược lại nói hát to mà không nói *chạy to ; cũng vậy, nói bẻ 

cong, uốn cong, mà không nói *chặt cong... 

 

§3. Kiểu CẤU TẠO CỦA THÀNH Tố PHỤ SAU CỤM ĐỘNG Từ 

Thành tố phụ sau cụm động từ thường là một từ hoặc một cụm từ đẳng lập, hay chính phụ, 

hay chủ - vị. Do nội dung ý nghĩa của động từ thành tố chính cũng như do nhiệm vụ phản ánh 
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hiện tượng ngoài ngôn ngữ, tại phần phụ sau cụm động từ có thể và thường hay xuất hiện cùng 

một lúc nhiều thành tố phụ sau. Những thành tố phụ sau này cùng có quan hệ với động từ - 

thành tố chính, nhưng giữa chúng với nhau lại không có quan hệ ngữ pháp (quan hệ bình đẳng, 

quan hệ chính phụ, quan hệ chủ - vị). Điều này đã được đề cập tại Mục VII, Chương I, phần 

nói về cụm từ này. Đáng chú ý là hai trường hợp sau đây  : 

1. Thành tố phụ song hành 

Thành tố phụ song hành là trường hợp hai thành tố phụ đồng thời xuất hiện và cũng có 

những quan hệ xác định với động từ - thành tố chính. Có thể gặp thành tố phụ song hành là hai 

danh từ chỉ đối tượng (một chỉ đối tượng trực tiếp và một chỉ đối tượng gián tiếp), lại cũng gặp 

thành tố phụ song hành là một danh từ nêu đối tượng và một động từ nêu đặc trưng của hành 

động hoặc của đối tượng.  

Những thành tố phụ song hành gồm hai danh từ - thành tố phụ đi với những lớp con động 

từ sau đây : 

Động từ phát - nhận. Ví dụ :  

(216) đưa (cho) bà cụ phong thư, đưa phong thư cho bà cụ,... 

(217) mượn (của) bạn quyển sách,... 

- Động từ chỉ sự kết nối. Ví dụ : 

(218) pha sữa vào cà phê, trộn bột với đường, kết cúc vào áo, nối rơ- moóc vào xe tải,...  

2. Những thành tố phụ song hành gồm một danh từ - thành tố phụ và một động từ - thành 

tố phụ đứng sau những lớp con động từ sau đây : 

- Động từ khiến động. Ví dụ : 

(219) bảo bạn chép bài hộ, cấm người ngoài vào nhà máy,... 

- Động từ chỉ sự đánh giá - thừa nhận. Ví dụ : 

(220) coi nó như bạn, gọi người ấy bằng anh, công nhận bác là người tử tế, biến cậu ấy 

thành người tốt, lấy người ấy làm vợ,... 

- Động từ chỉ sự dời chuyển vật như chở, đẩy, tiễn, thường có một thành tố phụ sau là 

danh từ chỉ đối tượng và thành tố phụ sau là động từ chỉ hướng (ra, vào, lên, xuống,...) hay 

hướng có đích (ra ga, vào nhà, lên gác, xuống biển,...). Ví dụ : 

(221) chở hàng về, đẩy xe ra, tiễn bạn đi, chở hàng về kho, đẩy xe ra đường, tiễn bạn đi 

Đà Nẵng,... 

2. Thành tố phụ là cụm từ chủ - vị 

Rải rác trên kia chúng tôi đã nêu hiện tượng cụm chủ - vị làm thành tố phụ sau cụm động 

từ. ở đây nhắc lại một cách tập trung để thấy được trọn vẹn hơn một cách tổ chức riêng của 

thành tố sau cụm động từ. Thành tố phụ sau là cụm chủ - vị thường có thể xuất hiện sau những 

lớp con động từ sau đây  : 

Những động từ không độc lập chỉ sự cần thiết, chỉ ý muốn, chỉ sự "chịu đựng”, chẳng hạn: 

(222) Chúng tôi cần các anh giúp cho một hôm nữa. 

(223) Việc này phải nhiều người cùng làm. 
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(224) Mong các cháu mai sau lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập 

tự do. (Hồ Chí Minh) 

(225) Chúc các đồng chí thu nhiều thành tích trong công tác văn hoá và luôn luôn phấn 

khởi, vui vẻ. (Phạm Văn Đồng) 

(226) bị nước cuốn phăng đi, được nhiều người khen ngợi. 

- Những động từ chỉ sự cảm nghĩ, nói năng, chẳng hạn : 

(227) biết bạn sắp đi xa, nghĩ (rằng/1à) bạn đi về quê, nghe thầy giảng bài, bảo (rằng/1à) 

các anh không thích xem phim này. 

Ngoài hai lớp con động từ nêu trên, phải lưu ý đến trường hợp cụm chủ - vị làm thành tố phụ 

sau nằm trong quan hệ chỉnh thể - bộ phận để chỉ phương thức của hành động, trạng thái nêu ở 

động từ - thành tố chính, ví dụ : 

(228) ngồi tay chống cằm. 

§ 4. CÁCH Liên KẾT CỦA THÀNH Tố PHỤ SAU Với  

ĐỘNG từ - THÀNH Tố CHÍNH 

Tại phần phụ sau cụm động từ có thể đồng thời xuất hiện nhiều thành tố mà cho đến nay 

khó có thể nói đến một trật tự sắp xếp nào dù chỉ là tương đối ổn định. Vì vậy, việc thường 

được nhắc đến ở đây là cách liên kết của thành tố phụ sau với động từ - thành tố chính. 

ở đây có hai kiểu liên kết  : liên kết trực tiếp và liên kết gián tiếp. Liên kết trực tiếp được 

hiểu là liên kết không có mặt và không thể có mặt kết từ giữa động từ - thành tố chính với 

thành tố phụ. Liên kết gián tiếp là kiểu liên kết có mặt hoặc có thể thêm kết từ. 

Sự phân biệt thành tố phụ sau trực tiếp do nội dung ý nghĩa từ vựng của động từ - thành tố 

chính đòi hỏi với thành tố phụ không trực tiếp do nội dung động từ - thành tố chính đòi hỏi 

cũng có tác dụng phần nào trong việc xem xét cách liên kết của thành tố phụ với thành tố 

chính. Nhìn chung sự liên kết với thành tố chính của những thành tố phụ loại thứ nhất, dù là  

liên kết trực tiếp hay gián tiếp, vẫn có tính chất ổn định hơn so với những thành tố phụ thuộc 

loại thứ hai. 

Có thể nói một cách tổng quát về kiểu liên kết như sau  : 

 Kiểu liên kết do nội dung ý nghĩa của động từ - thành tố chính và nội dung ý nghĩa 

của thành tố phụ quy định. 

 Riêng trong kiểu liên kết gián tiếp, việc có dùng  hay không dùng kết từ, trước hết, lệ 

thuộc vào những điều kiện sau đây  : 

1. Dùng kết từ để tránh hiểu lầm. Ví dụ : cụm từ mượn tôi cuốn sách có thể hiểu theo hai 

cách : “mượn cho tôi cuốn sách” hoặc “mượn của tôi cuốn sách”. Dùng kết từ cho và kết từ 

của những khi có thể gây ra hiểu lầm. Chẳng hạn với câu "Nó mượn tôi cuốn sách mà chưa 

thấy trả”, sự có mặt của kết từ của không bắt buộc. Trái lại, trong một trường hợp tưởng chừng 

là tương tự : “Nó mượn tôi cuốn sách mà chưa thấy đưa”, ngoài tình huống nói, có thể hiểu 

“nó mượn của tôi” và cũng có thể hiểu “nó mượn cho tôi”. Trong trường hợp này nên dùng 

hoặc của hoặc cho nếu thấy cần thiết. 
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2. Dùng kết từ, trong một số trường hợp, do trật tự sắp xếp của nhiều thành tố phụ cùng có 

mặt quy định. Ví dụ, so sánh "Tặng (cho) bạn cây bút” với “Tặng cây bút cho bạn”.  

3. Dùng kết từ để nhấn mạnh. Ví dụ, so sánh câu “Phải gắn bằng xi măng mới chắc" với 

câu "Phải gắn xi măng mới chắc”. 

4. Dùng kết từ do tiết tấu của lời nói, làm cho lời nói cân đối dễ nghe. Chẳng hạn nói 

"Mua cho con nào bánh nào quà” dễ nghe hơn nói “Mua con cái bánh” với tư cách câu tường 

thuật (.), câu hỏi (?) hoặc câu cầu khiến (!). 

Tất nhiên, một số điều kiện nêu trên chưa thấm vào đâu với sự linh hoạt trong cách dùng kết 

từ của tiếng Việt, dù chỉ mới nói trong phạm vi hẹp này. 
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Chương IV: CỤM TÍNH Từ 

 

I - NHẬN xét CHUNG về CỤM tíNH Từ 

Cụm tính từ là tổ hợp từ tự do không có kết từ đứng đầu, có quan hệ chính phụ giữa thành 

tố chính với thành tố phụ, và thành tố chính là tính từ. 

Cấu tạo chung của cụm tính từ cũng gồm có ba phần : phần trung tâm, phần phụ trước, 

phần phụ sau. 

Các thành tố phụ của cụm tính từ gồm có hai loại : thành tố phụ là phụ từ và thành tố phụ 

là thực từ. 

Phần lớn những thành tố phụ là phụ từ xuất hiện ở cụm động từ đồng thời cũng có thể làm 

thành tố phụ trong cụm tính từ. Cụ thể như : đã, sẽ đang, vừa, cũng, đều, mới, vẫn, cứ, cùng,... 

với tư cách thành tố phụ trước ; rồi với tư cách là thành tố phụ sau. Một vài thành tố phụ có tác 

dụng đánh dấu từ loại động từ, không thể xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện với những điều kiện 

nhất định ở cụm tính từ, như hãy, đừng (thành tố phụ trước), đã (thành tố phụ sau). 

Để tránh trùng lặp, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ không nhắc lại những thành tố phụ 

đã được nói ở cụm động từ.  

II - PHẦN TRUNG TÂM CỦA CỤM TÍNH TỪ 

Xét tính từ ở vị trí trung tâm cụm từ trong mối quan hệ với hai loại thành tố phụ là hư từ, 

có thể phân biệt hai trường hợp sau đây, trong mỗi trường hợp đó, có sự phân biệt giữa hai lớp 

con tính từ đối với nhau  : 

1. Trường hợp thứ nhất là trường hợp xét ở khả năng kết hợp với những phụ từ chỉ mức 

độ như rất, lắm, quá, cực kì,... 

ở đây phân biệt được 2 lớp con tính từ là : 

- Những tính từ có thể kết hợp được với những phụ từ chỉ mức độ, (rất, hơi, khí), chẳng 

hạn những tính từ như : tốt, đẹp, xấu, đúng, sai, trúng, to, nhỏ, vừa, đỏ, xanh, thơm, sạch, 

chung chung, phụ,... Những tính từ loại này được gọi là những tính từ có thang độ (hay tính từ 

tương đối). 

- Những tính từ không thể kết hợp với những phụ từ chỉ mức độ, chẳng hạn : riêng tư, công 

(= chung), chính, đỏ au, thơm ngát, chín nẫu,... (1).  Những tính từ thuộc loại này được gọi là 

những tính từ không có thang độ (hay tính từ tuyệt đối). 

2. Trường hợp thứ hai là trường hợp xét ở khả năng kết hợp với thực từ về phía sau. Có 

thể phân biệt hai lớp con tính từ : 

                                                 
(1) Đáng lưu ý là tồn tại những tính từ trái nghĩa nhau từng đôi một, trong đó một từ thuộc tiểu loại thứ nhất, 

một từ thuộc tiểu loại thứ hai. Ví dụ  : 

Tiểu loại 1 : Tiểu loại 2 : 

phụ chính 

trúng trật 

Cũng có từ đang chuyển dần từ tiểu loại này sang tiểu loại khác. Chẳng hạn từ chung ngày càng được nói 

rất chung, quá chung. Ví dụ : Nêu những nhận xét rất chung (quá chung). 
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  Những tính từ có thực từ làm rõ nghĩa(2), tức là có bổ ngữ. Bổ ngữ ở đây là bổ ngữ do 

nội dung của tính từ đòi hỏi trong cách dùng nào đó. Chúng ta không bàn đến những 

cái quen gọi là trạng ngữ của từ do hoàn cảnh bên ngoài nội dung của tính từ quy định 

(không gian, thời gian, cách thức,... - những yếu tố ngôn ngữ này đã được nhắc đến ở 

cụm động từ). 

Về bổ ngữ của tính từ, chúng tôi sẽ nói rõ hơn khi bàn về phần phụ sau của tính từ. ở phần 

này chỉ nêu một vài ví dụ về tính từ có bổ ngữ như sau : 

 Những tính từ chỉ lượng như : đông, đầy, vắng, thưa, mau, nhiều, ít. Ví dụ : 

(229) Ngoài đường đông người. 

Trong mối quan hệ chỉnh thể - bộ phận, những tính từ có tác dụng nêu tình trạng của bộ 

phận trong chỉnh thể cũng thường đòi hỏi có bổ ngữ (bổ ngữ - chủ thể). Ví dụ : 

(230) Cây này vàng lá. 

(231) Nhãn này mỏng cùi. 

 Tính từ có bổ ngữ (bổ ngữ - đối thể của quan hệ) là những tính từ chỉ quan hệ định vị 

(không gian và thời gian). Ví dụ : 

(232) Nhà tôi xa trường. 

(233) Hôm nay đã gần Tết rồi. 

 Tính từ có bổ ngữ (bổ ngữ - phương diện và bổ ngữ - nội dung) còn là những tính từ 

đòi hỏi làm rõ phương diện mà nội dung tính từ phát huy tác dụng. Ví dụ : 

(234) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn - (Tục ngữ) 

(235) chăm làm, lười học, giỏi toán, dễ ăn, mê đi xem hát, chuộng hàng mới. 

III - PHẦN PHỤ TRƯỚC CỦA CỤM tíNH Từ 

Những từ làm thành tố phụ chuyên dụng của tính từ là rất(1), hơi, khí(2). Những từ cực (cực 

kì), tuyệt, quá vốn cũng là những từ có thể đứng trước tính từ, nay có xu hướng đứng sau nhiều 

hơn, do đó khi chuyển lên trước thường có tác dụng nhấn mạnh. 

Từ rất ở vị trí trước tính từ và từ cực, cực kì, tuyệt, quá ở cả 2 vị trí trước và sau tính từ, từ 

lắm ở sau tính từ có thể phân bổ sung với nhau : tức là khi đã có mặt từ đứng trước tính từ thì 

những từ đứng sau không xuất hiện nữa. 

Ví dụ về phụ từ đứng trước : 

(236)  rất đẹp, cực đẹp, cực kì đẹp, tuyệt đẹp, quá đẹp,... 

(237)  hơi vụng, khí vụng,... 

                                                 
(2) Nguyễn Kim Thản, Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1981, tr.83. 

(1) Trong Cung oán ngâm khúc (Nguyễn Gia Thiều), hai lần dùng từ rất sau tính từ : 

Câu 286 : Mùi quyền môn thắm rất nên phai. 

Câu 311 : Sinh li đòi rất thời Ngâu. 

Hiện tượng này phải chăng là hiện tượng có thực một thời (ít ra trong khẩu ngữ) hay đó chỉ là ý thích riêng 

của tác giả ? Chúng tôi chưa có cơ sở để bàn về nó, chỉ nêu để lưu ý người đọc. 
(2) Những từ này cũng đứng trước các động từ chỉ tâm lí tình cảm. Cho nên giữa hai lớp từ này (tính từ và 

động từ chỉ tâm lí – tình cảm) đường ranh giới rất nhoè, mặc dù với tư cách động từ thì có thể đặt hãy, 

đừng ở phía trước. 
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Ngoài những từ có tính chất chuyên dụng vừa nêu, tại phần phụ trước cụm tính từ, như đã 

nói, có thể xuất hiện hầu hết các phụ từ đi với động từ (trừ hãy, đừng, chớ(1)). 

IV - PHẦN PHỤ SAU CỦA CỤM tíNH Từ 

Cũng như tại phần phụ sau cụm động từ, trong phần phụ sau cụm tính từ có thể phân biệt : 

- Những từ có tính chất hư - những phụ từ, 

- Những thực từ. 

ở đây không bạn đến những thành tố phụ sau chung với động từ. 

1. Những phụ từ làm thành tố phụ sau cụm tính từ 

Phụ từ chuyên dụng làm thành tố phụ sau cụm tính từ là từ lắm. Những từ cực, cực kì, 

tuyệt, quá, như đã nói trên kia, thường đứng sau tính từ, nhưng cũng dễ dàng chuyển lên trước 

tính từ với sắc thái nhấn mạnh. 

Ví dụ về phụ từ đứng sau : 

(238) đẹp lắm, đẹp cực kì, đẹp cực (khẩu ngữ), đẹp tuyệt, đẹp quá. 

2.  Những thực từ làm thành tố phụ sau của cụm tính từ 

Đặt trong mối quan hệ với tính từ làm thành tố chính, chúng ta có thể chia những thực từ 

thành tố phụ sau (với tư cách bổ ngữ của tính từ) ra thành những nhóm nhỏ để tiện miêu tả.  

a) Thực từ - bổ ngữ làm thành tố phụ sau của tính từ chỉ lượng và tính từ chỉ tình trạng của 

bộ phận trong chỉnh thể, thường là những danh từ chỉ chủ thể của nội dung ý nghĩa nêu ở tính 

từ (xem lại các ví dụ 229, 230, 231). 

Vốn chỉ chủ thể trong cách dùng này, cho nên khi những danh từ đó được chuyển lên 

trước tính từ thì chúng dễ dàng có tư cách của chủ ngữ, và tính từ lúc bấy giờ không đòi hỏi bổ 

ngữ chỉ chủ thể nữa. 

Ví dụ : 

(239) Người đông ngoài đường. 

(240) Lá cây này vàng. 

(241) Cùi nhãn này mỏng. 

b) Thực từ - bổ ngữ làm thành tố phụ sau của tính từ chỉ quan hệ định vị có nhiệm vụ nêu 

lên cái mốc, cái điểm không gian hoặc thời gian của một phía trong quan hệ định vị đó (xem lại 

các ví dụ 232, 233) 

 Với quan hệ định vị trong không gian, khi hoàn cảnh nói đủ rõ thì có thể không dùng 

thành tố phụ - bổ ngữ. Ví dụ : 

(242) Nhà tôi xa. (so sánh với ví dụ 232). 

                                                 
(1) Chúng ta cũng gặp từ đừng trước tính từ như trong câu thơ quen thuộc của Hồ Xuân Hương : 

Đừng xanh như lá bạc như vôi. 

Hoặc câu thơ của Nguyễn Du : 

Đừng điều nguyệt nọ hoa kia. 

Trong khẩu ngữ cũng cho phép nói : 

Cho tôi một tờ giấy, đừng xấu quá. 

Những trường hợp dùng đừng này cho thấy vai trò yếu tố đánh dấu từ loại động từ của đừng (và, do đó, 

của chớ) thấp hơn hãy. Mặt khác cũng qua đó mà thấy được rằng từ đừng có một năng lực đáng kể trong 

việc tạo lập cụm từ làm vị ngữ (hoặc có tính chất vị ngữ) cả khi đi với tính từ hoặc cụm danh từ. 
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c) Thực từ - bổ ngữ làm thành tố phụ sau để chỉ phương diện, nội dung trong quan hệ với ý 

nghĩa của tính từ, xét về mặt cú pháp, có quan hệ với tính từ không chặt bằng hai kiểu trên. Cụ 

thể là giữa tính từ với thực từ - bổ ngữ, thường có thể thêm kết từ hoặc thêm những từ ngữ tạo 

ra sự miêu tả chi tiết hơn. 

Ví dụ : 

(243) giỏi về toán, giỏi ở môn toán, giỏi ở phương diện toán (so sánh với giỏi toán). 

Để kết thúc, cần nhắc thêm rằng ở cụm tính từ cũng có vấn đề hiện tượng thành tố phụ sau 

kết hợp trực tiếp với thành tố chính và kết hợp gián tiếp với nó (có kết từ hoặc có thể có kết từ) 

như ở cụm động từ. Xu thế chung của hiện tượng này cũng giống như là ở cụm động từ, vì vậy 

chúng tôi không lặp lại ở đây. 

hướng dẫn học tập Phần hai 

1. Xét về quan hệ cú pháp, cụm từ gồm những kiểu nào ? 

2. Cụm từ chính phụ được phân thành những lớp con căn cứ vào cái gì ? Kể ra những lớp 

con có số lượng lớn và cho ví dụ. 

3. Cấu tạo của cụm từ gồm có mấy phần ? 

4. Giải thích hiện tượng ở phần phụ trước và phần phụ sau của cụm từ (cụm danh từ chẳng 

hạn) có những vị trí khác nhau. 

5. Miêu tả khái quát cụm danh từ. 

6. Miêu tả khái quát cụm động từ. 

7. Phân tích phạm trù số của các phần được gạch dưới trong các ví dụ sau đây (có thể vận 

dụng thêm phạm trù phiếm định/xác định) : 

a) Tôi muốn mua một cái tủ (đựng quần áo). 

b) Cái tủ (đựng quần áo) nhà tôi hỏng rồi. 

c) ở cửa hàng này tủ đẹp lắm. 
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Phần ba : CẤU TẠO NGỮ PHÁP CỦA CÂU 

 

Dẫn LUẬN 

A  Câu và việc nghiên cứu câu 

I - Câu 

Hiểu một cách chặt chẽ thì câu là đơn vị cấu trúc lớn nhất trong tổ chức ngữ pháp của 

một ngôn ngữ. Theo đó thì việc nghiên cứu câu chỉ dừng lại ở đặc trưng cấu trúc của nó. 

Nhưng câu được dùng trong thực tiễn giao tiếp là một phát ngôn ngắn, hay phát ngôn có độ 

dài bằng câu, chứ không phải câu cấu trúc. 

Việc nghiên cứu ngôn ngữ ngày nay không chỉ dừng lại ở mặt cấu trúc của ngôn ngữ, và 

đối với câu cũng vậy. Nói cách khác, đối tượng xem xét ở đây là câu phát ngôn, trong đó có 

phần thuộc cấu trúc ngữ pháp và cũng có phần không thuộc cấu trúc ngữ pháp. Lẽ ra cần gọi 

đơn vị nghiên cứu này là câu phát ngôn hoặc phát ngôn câu, nhưng để giản tiện vẫn có thể gọi 

gọn là câu và hiểu đó là câu trong hiện thực giao tiếp. (Câu với tư cách đơn vị cấu trúc đã được 

nói đến ở đầu điểm này). 

Với cách giải thuyết như vậy, trong phần thứ ba này chúng ta sẽ xem xét mặt cấu tạo của 

câu ở cả phương diện cấu trúc lẫn những yếu tố có mặt trong câu nhưng không thuộc cấu trúc 

ngữ pháp của câu. Đồng thời cũng đưa cả một số vấn đề thuộc mặt nghĩa và thuộc mặt sử dụng 

của câu vào xem xét để làm rõ thêm cấu tạo chung của câu. 

Quá trình tìm hiểu câu (phát ngôn) cho thấy câu có những đặc trưng cơ bản sau đây :   

- Về phương diện chức năng (giao tiếp), câu được dùng để thực hiện hành động ngôn ngữ 

cơ sở (hành động ngôn ngữ được thực hiện chỉ bằng một câu). Câu được dùng như vậy có thể 

coi là một phát ngôn nhỏ nhất. 

- Về phương diện nghĩa, câu có nội dung là một ý nghĩ, tư tưởng tương đối trọn vẹn (hiểu 

được) và thái độ, tình cảm, cảm xúc của người tạo lời (người nói hay người viết). 

- Về phương diện hình thức, câu có một cấu trúc hình thức nội tại và có một ngữ điệu kết 

thúc (người nghe không chờ đợi). 

Chẳng hạn chúng ta có câu (hiểu một cách thông thường) :  

 Sửu ơi ! Giáp về rồi µ ? Mình có chút việc muốn gặp Giáp. 

Đoạn lời nói in đậm là đoạn lời nói có kết thúc phân biệt được với một từ đứng trong đó - 

từ trong câu không có ngữ điệu kết thúc vì không có sự đối chiếu giữa các phần trong ngữ điệu 

; đoạn lời có kết thúc này là nhỏ nhất, tách mình ra được khỏi đoạn lời đứng trước nó và đoạn 

lời đứng sau nó. Đoạn lời nói in đậm, vì vậy, là một câu.  

Các đặc trưng “câu” của nó như sau : 

- Về chức năng giao tiếp, câu này diễn đạt hành động ngôn ngữ hỏi : người nói dùng câu 

này để hỏi, tức là muốn người nghe cung cấp cho mình một "tin" mà mình chưa biết. Từ µ 

giúp làm rõ cái ý về hành động hỏi này. 
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Về nội dung, câu này chứa ý nghĩa chỉ một sự việc, đó là "Giáp về” và người nói cho rằng 

việc này đã xảy ra : "rồi". Thái độ của người nói đối với sự việc này là "ngờ vực" ; thái độ đối 

với người nghe là “thân tình”, do đó trong câu không có những từ thưa gửi như đối với người 

bề trên hay người xa lạ (loại như thưa bác, xin hỏi anh,...). 

- Về hình thức, câu này có một cấu trúc hình thức nội tại, trong đó Giáp là chủ ngữ, về rồi 

là vị ngữ, và một ngữ điệu kết thúc : người nghe không có cảm giác chờ đợi thêm gì vào bản 

thân câu này nữa. 

Cách hiểu "câu” như trên là hiểu câu trong hoạt động giao tiếp, không chỉ bó hẹp ở cấu 

trúc ngữ pháp hình thức của nó. 

II - Các phương diện nghiên cứu câu  

Câu hiện nay được nghiên cứu trên ba phương diện : 

- Kết học 

- Nghĩa học 

- Dụng học. 

1. Kết học 

Kết học là một bộ môn nghiên cứu những mối quan hệ giữa các kí hiệu ngôn ngữ trong 

chuỗi lời nói và nói chung là trong trình tự trước sau về thời gian của chúng. Trong câu đơn, 

các kí hiệu đó là các từ, các cụm từ. Trong câu ghép, các kí hiệu đó là các mệnh đề. Trong văn 

bản, các kí hiệu đó là các câu. Kết học trong phạm vi nghiên cứu câu được gọi là cú pháp, và 

gồm có cú pháp câu và cú pháp cụm từ.  

Nhiệm vụ của cú pháp câu là nghiên cứu cấu trúc cú pháp của câu bằng các thuật ngữ chủ 

ngữ, vị ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, đề ngữ, trạng ngữ,... và các kiểu cấu tạo câu phủ định (xét về mặt 

ngữ pháp). 

Nhiệm vụ trước hết của cú pháp cụm từ là nghiên cứu cấu tạo ngữ pháp của các loại cụm 

từ, đặc biệt là cụm từ chính phụ với các thuật ngữ thành tố chính, thành tố phụ. Cần lưu ý rằng 

cùng với tên gọi cụm từ còn có những tên gọi tương đương khác nữa, xét ở phương diện đối 

tượng nghiên cứu, không xét ở góc nhìn lí thuyết xuất phát điểm.  

2. Nghĩa học 

Nghĩa học là bộ môn nghiên cứu về ý nghĩa, và ý nghĩa được hiểu là cái ở giữa các từ, các 

câu, với cái mà các từ, các câu... này diễn tả ; đó cũng là phần nghiên cứu mối quan hệ giữa 

các câu và các ý nghĩ mà câu biểu hiện.  

Ví dụ, chúng ta có từ bàn để chỉ một thứ đồ vật. Từ này có cái vỏ âm thanh [bàn] được 

dùng làm tên gọi. Nghĩa của từ bàn không phải là cái bàn cụ thể nào mà là phần kinh nghiệm, 

phần hiểu biết chung của chúng ta về các cái bàn đã thấy hoặc đã nghe nói đến. Đó là phần ở 

giữa vỏ âm thanh [bàn] và các "vật bàn”. Muốn nói về một cái bàn cụ thể ta phải xác lập mối 

quan hệ của từ bàn nói chung này với cái bàn cụ thể được nói tới đó bằng cách dùng tay chỉ, 

hay dùng thêm các từ mô tả rõ nó, hay dùng thêm các từ này (khi cái bàn ở gần ta và không có 

cái bàn khác để có thể lẫn lộn) hoặc từ kia (khi cái bàn ở xa ta và không có cái khác đứng gần 

nó). Làm như vậy là quy chiếu từ bàn về với vật bàn cụ thể đang được nói. Qua đó có thể thấy 

nghĩa khác với quy chiếu. 

Nghĩa học ngày nay (nghĩa học đời thứ hai) không chỉ nghiên cứu nghĩa của từ riêng lẻ 

mà nghiên cứu cả nghĩa của câu, của văn bản. Và nghĩa của từ, câu, văn bản không bó hẹp 
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trong phạm vi sự vật, sự việc được diễn đạt, mà còn tính đến cả các thành phần ý khác cùng có 

mặt khi từ, câu, văn bản được sử dụng. Nói vắn tắt, ngoài nghĩa từ vựng, còn phải nói đến 

nghĩa  

ngữ pháp, nghĩa trong sử dụng ngôn ngữ. Các thành phần nghĩa khác nhau có thể được nghiên 

cứu ở những bộ phận liên quan đến chúng : nghĩa có cả trong kết học lẫn trong dụng học, không 

chỉ riêng trong nghĩa sự vật, sự việc. 

Phần nghĩa trong câu ở đây tập trung trước hết vào việc xem xét nghĩa miêu tả bằng các 

tên gọi “vật thể tạo hành động”, “vật thể chịu tác dụng của hành động”, “vật thể nhận vật 

trao”, “phương tiện”,... ; xem xét một số loại sự thể chính như sự thể động, sự thể không 

động,... Ngoài ra, cũng xem xét phần nghĩa ở hành động ngôn ngữ, ở cách đánh giá, thái độ 

của người nói đối với điều được nói đến trong câu và thái độ của người nói đối với người nghe, 

bao gồm trong thuật ngữ (nghĩa) tình thái. (Nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái được xem xét 

trong chương này ở phần tiếp theo). 

3. Dụng học 

Dụng học là bộ môn nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ trong mối quan hệ với ngữ cảnh 

xã hội, đặc biệt là những ý nghĩa của câu (phát ngôn) xuất hiện trong các tình huống.  

Chẳng hạn như sau một cuộc họp và nhiều người đã ra về, Giáp gặp lại ất và Giáp nói với 

ất câu sau đây : 

+  Cậu chưa về µ ? 

Chỉ có tình huống cụ thể lúc bấy giờ mới giúp ất hiểu câu của Giáp có "ý" gì : đó là hành 

động "chào", hay hành động "biểu lộ sự ngạc nhiên", hay "biểu lộ sự ngờ vực" về một điều 

gì... được thực hiện bằng câu nói ấy. Tình huống nói ở đây không chỉ giản đơn là hoàn cảnh 

không gian, thời gian mà còn là quan hệ "xã hội" giữa hai người, sự hiểu biết, thái độ đối với 

nhau, trạng thái tâm lí lúc bấy giờ... của mỗi người. Bởi vậy, người đoán ra được ý định của 

Giáp trong câu này, nhìn chung, trước hết là ất  người nhận lời nói đó. (Phần này cũng được 

nhắc đến trong nghĩa tình thái). 

ở đây, về mặt dụng học, trước hết là làm quen với một số hành động ngôn ngữ dễ nhận 

biết và đặt chúng trong mối quan hệ với các kiểu câu phân loại theo mục đích nói như là 

những phương tiện dễ nhận biết và thường dùng (nhưng không phải là duy nhất !) để diễn đạt 

hành động ngôn ngữ. Đồng thời việc xem xét cách chọn phần đề (điểm xuất phát) cho câu, tìm 

hiểu cấu trúc tin "cũ  mới", "điểm nhấn" ("tiêu điểm") cũng là nhiệm vụ cần thiết (phần này 

được xem xét trong Phần bốn : Câu trong hoạt động giao tiếp). 

Ba mặt nghiên cứu trên có thể được đưa ra xem xét riêng ở chỗ nào có thể, hoặc phối hợp 

ở chỗ nào cần thiết. Trong thực tế hoạt động của ngôn ngữ, ba mặt này không tách bạch nhau 

mà hoà quyện vào nhau, vả lại không phải theo một tỉ lệ xác định nào cả.  

B  Khái quát về cấu tạo ngữ pháp của câu 

1. Về hai phương diện phân loại câu 

Câu có thể được phân loại theo hai phương diện : 

-   Phương diện cấu tạo ngữ pháp 

-   Phương diện mục đích nói (còn gọi là mục đích phát ngôn) 

Câu phân loại theo mục đích nói sẽ được bàn đến ở Phần thứ tư : Câu trong hoạt động 

giao tiếp. 
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2. Cấu tạo ngữ pháp của câu 

Cấu tạo ngữ pháp của câu được xem xét trên cơ sở câu đơn hai thành phần (tương đương 

với một mệnh đề giản đơn). 

Trên cơ sở đó câu được phân loại thành câu đơn hai thành phần và câu đơn đặc biệt, câu 

phức, câu ghép. 

Bên trong câu đơn, đối tượng xem xét là cấu trúc cú pháp của câu, bao gồm các thành 

phần (cú pháp) của câu, tức là các chức vụ cú pháp của các yếu tố ngôn ngữ làm thành cấu 

trúc của câu. Nằm ngoài cấu trúc cú pháp của câu (gồm các thành phần câu), trong câu phát 

ngôn hiện thực còn chứa những bộ phận khác (không thuộc mặt cấu trúc của câu) nữa như 

phần phụ tình thái, từ gọi - đáp, phấn phụ khác, phần nối kết (nối câu này với câu lân cận hữu 

quan). Những bộ phận này không có tư cách thành phần (cú pháp của câu) và ngữ pháp trước 

đây đã gọi khá chính xác là phần phụ biệt lập, để giản đơn có thể gọi gộp là phần phụ của câu 

khi cần. Những phần phụ này có tác dụng rất đáng kể khi xem xét câu trong hoạt động giao 

tiếp. 

3. Cấu trúc cú pháp của câu và nghĩa miêu tả của câu 

Cấu trúc cú pháp và nghĩa của câu là hai phương diện khác nhau, nhưng có liên quan đến 

nhau. Chỗ khác nhau lớn nhất là nghĩa bao gồm những lĩnh vực khác nhau, trong đó chỉ có 

nghĩa miêu tả (còn gọi là nghĩa quan niệm, nghĩa mệnh đề, nghĩa hạt nhân) là có quan hệ 

khăng khít với cấu trúc cú pháp của câu. Trong mối quan hệ này, các vai nghĩa giúp cho việc 

phân định các thành phần câu và ngược lại, cấu trúc cú pháp giúp cho việc phân định các loại 

hình sự việc (hay loại hình sự thể) của nghĩa miêu tả. 



 90 

Chương I: CÂU ĐƠN 

Trong chương này các đối tượng xem xét là : 

 Câu đơn hai thành phần 

 Câu đơn đặc biệt 

 Câu tỉnh lược. 

I - CÂU ĐƠN HAI THÀNH PHẦN 

Câu đơn hai thành phần là câu đơn có một kết cấu chủ ngữ - vị ngữ và kết cấu ấy đồng 

thời cũng là nòng cốt câu. Thuật ngữ nòng cốt câu giúp phân biệt một tổ hợp từ có chứa một 

kết cấu chủ - vị và là câu đơn hai thành phần với một tổ hợp từ có chứa một kết cấu chủ - vị 

nhưng chưa phải là câu đơn hai thành phần. 

So sánh (C = chủ ngữ; V = vị ngữ) : 

(1) Giáp đang đọc sách 

 C                V 

(2) sách Giáp đang đọc 

           C           V 

Ví dụ (1) là câu đơn hai thành phần có chủ ngữ Giáp và vị ngữ đang đọc sách làm nòng 

cốt câu. 

Trong điều kiện bình thường, ví dụ (2) chưa phải là một câu, đó chỉ là một cụm từ chính 

phụ, trong đó có kết cấu chủ - vị Giáp đang đọc làm định ngữ cho từ sách. 

Sau đây là phần xem xét : 

 Cấu tạo ngữ pháp - ngữ nghĩa của câu đơn hai thành phần. 

 Phân biệt câu đơn hai thành phần nêu đặc trưng và câu đơn hai thành phần chỉ quan 

hệ. 

1. Cấu tạo ngữ pháp - ngữ nghĩa của câu đơn hai thành phần 

Việc xem xét câu đơn hai thành phần về ngữ pháp - ngữ nghĩa dưới đây bao gồm việc xem 

xét các chức vụ cú pháp (thành phần câu) và các bộ phận nằm ngoài cấu trúc cú pháp của câu, 

cùng với các vai nghĩa, các chức năng nghĩa tương ứng của chúng và cách thể hiện chúng bằng 

từ ngữ. 

Các chức vụ cú pháp trong cấu trúc của câu đơn gồm có : 

 Chủ ngữ 

 Vị ngữ 

 Đề ngữ 

 Trạng ngữ 

Các bộ phận nằm ngoài cấu trúc cú pháp của câu gồm có : 

 Phần tình thái 

 Phần phụ chú 

 Phần nối kết. 
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1.1. Chủ ngữ 

Ngôn ngữ học truyền thống chia câu đơn ra thành hai bộ phận là chủ ngữ và vị ngữ, và gọi 

đó là hai thành phần chính của câu. Quan hệ giữa chủ ngữ và vị ngữ hiện nay là một vấn đề 

đang được bàn bạc. Quan điểm truyền thống cho rằng giữa chủ ngữ với vị ngữ có mối quan hệ 

ngữ pháp qua lại quy định lẫn nhau. Quan hệ qua lại được hiểu là chủ ngữ có quan hệ với vị 

ngữ và vị ngữ có quan hệ với chủ ngữ ; quy định lẫn nhau có nghĩa là có chủ ngữ thì mới có vị 

ngữ và có vị ngữ thì mới có chủ ngữ. Mối quan hệ như vậy được coi là quan hệ phụ thuộc hai 

chiều. Nó khác với mối quan hệ phụ thuộc một chiều là quan hệ chính phụ như ta thường gọi 

trong cụm từ chính phụ chẳng hạn, và nó cũng khác với quan hệ không phụ thuộc, hay quan 

hệ bình đẳng (như trong cụm từ đẳng lập chẳng hạn). 

Chủ ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, nêu ra cái đề tài mà câu nói đề cập 

đến và hàm chứa hoặc có thể chấp nhận các đặc trưng (tính chất, trạng thái, tư thế, quá trình, 

hành động) và quan hệ sẽ được nói đến trong vị ngữ. (1) 

Về chủ ngữ của câu, trong sách này chúng ta sẽ tìm hiểu : 

- Vai nghĩa của chủ ngữ 

- Phương tiện thể hiện chủ ngữ. 

a) Vai nghĩa của chủ ngữ 

Chủ ngữ là thuật ngữ thuộc cú pháp. Về phương diện nghĩa, chủ ngữ trong những câu diễn 

đạt sự thể thường giữ những vai nghĩa sau đây (tên vai nghĩa đặt sau dấu ngang nối). 

Ví dụ (chủ ngữ in đậm) : 

[1] Chủ ngữ - thể hành động 

(1) Con mèo vồ con chuột. 

(2) Con mèo đi rón rén. 

(3) Con mèo ngồi xuống. 

[2] Chủ ngữ - lực 

(4) Gió đẩy thuyền. 

[3] Chủ ngữ - thể (chịu) quá trình : 

(5) Xe chạy rất nhanh. 

(6) Nước chảy xiết. 

(7) Cây này héo rồi. 

(8) Thuyền đẩy xa. 

(9) Bàn đóng xong rồi. 

[4] Chủ ngữ - thể (trong) tư thế 

(10) Người đứng im, người quỳ trước bàn thờ. 

(11) Con mèo đang rình chuột. 

[5] Chủ ngữ - thể (trong) trạng thái 

                                                 
(1) Do mối quan hệ qua lại quy định lẫn nhau của chủ ngữ và vị ngữ mà việc định nghĩa chủ ngữ không thể 

tách rời khỏi vị ngữ, không thể không nhắc đến vị ngữ ; cũng ví như khi định nghĩa vợ thì không thể 

không nhắc đến chồng và ngược lại. 
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(12) Hòn đá nằm giữa đường. 

(13) Bức tranh treo ở trên tường. 

(14) Cậu bé ốm nặng. 

(15) Con mèo ngủ ở thềm nhà. 

(16) Nước đầy (trong) thùng. 

[6] Chủ ngữ - thể cảm nghĩ 

(17) Cậu bé nhìn ngó con mèo. 

(18) Họ đang nghe nhạc. 

(19) Cậu bé nghĩ về bài tập toán. 

(20) Nhiều em bé chưa thấy voi. 

(21) Tôi thấy ngứa ở bả vai. 

(22) Tôi (cảm thấy) lạnh lắm. 

(23) Cậu bé sợ rắn. 

[7] Chủ ngữ - thể nói năng. 

(24) Cậu bé nói là không biết việc đó. 

(25) Họ hỏi đường ra bến xe. 

[8] Chủ ngữ - thể đối tượng 

(26) Giáp được khen. 

(27) Cây rừng bị chặt phá. 

[9] Chủ ngữ - thể tiếp nhận 

(28) Giáp được tặng một số tiền về môn bơi lội. 

(29) Thuyền đã được lắp máy mới. 

[10] Chủ ngữ - (thể) vị trí 

(30) Thùng đầy nước. 

(31) Tường bong sơn. 

(32) Tường này đóng đinh được. 

(33) Chỗ này để xe được. 

(34) Cái xe ấy hỏng máy. 

[11] Chủ ngữ - phương tiện 

(35) Chìa khóa này mở phòng số 4. 

(36) Xà phòng này giặt tốt lắm. 

[12] Chủ ngữ - nguyên nhân 

(37) Bão đổ cây. 

(38) Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng. (Nguyễn Du) 

(39) Gió hiu hiu làm xào xạc bụi tre. (Nguyễn Công Hoan) 

(40) Dọn đến căn nhà lá, mẹ con Hiền đã làm khó chịu một người. 

(Nam Cao) 
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b) Phương tiện thể hiện chủ ngữ 

Về phương tiện thể hiện chủ ngữ trong tiếng Việt, trước hết phải nói đến trật tự chủ ngữ 

đứng trước vị ngữ trong kết cấu chủ - vị. Tiếp theo là việc xem xét các mặt : 

- Từ loại của từ làm chủ ngữ. 

- Cấu tạo cú pháp, hay là tổ chức cú pháp, của chủ ngữ. 

Những từ chủ yếu được dùng ở vị trí chủ ngữ thường là danh từ, đại từ nhân xưng. Ngoài 

ra cũng gặp ở vị trí chủ ngữ cả số từ, động từ, tính từ và các đại từ thay thế. 

Về cấu tạo cú pháp, chủ ngữ có thể được làm thành một từ hoặc một cụm từ đẳng lập, cụm 

từ chính phụ, cụm từ chủ - vị hay còn gọi là kết cấu chủ vị. Khi chủ ngữ có cấu tạo là cụm từ 

chủ - vị thì câu sẽ là câu phức, vì trong câu đã có đến hai kết cấu chủ - vị và trong số đó chỉ 

một kết cấu chủ - vị làm nòng cốt câu (xem thêm Chương II, Câu phức). 

Sau đây là một số ví dụ có kèm chú thích về từ loại và cấu tạo cú pháp của chủ ngữ trong 

ngoặc đơn đặt sau mỗi câu ví dụ, chủ ngữ được in đậm : 

(1) Mèo là động vật ăn thịt. (Danh từ) 

(2)  Tôi không biết người này. (Đại từ) 

(3) Mười lớn hơn chín. (Số từ) 

(4) Tập thể dục rất có ích. (Cụm động từ chính phụ) 

(5) Tốt danh hơn lành áo. (Tục ngữ) (Cụm tính từ chính phụ) 

(6) Bàn, ghế, giường, tủ đều còn tốt cả. (Cụm danh từ đẳng lập) 

(7)  Đây thuộc về huyện nào. (Đại từ) 

(8) Cơn bão ấy to quá làm ngã khá nhiều cây. (Kết cấu chủ - vị.  Câu này là câu phức !). 

1.2. Vị ngữ 

Quan hệ giữa vị ngữ với chủ ngữ là quan hệ qua lại và quy định lẫn nhau (xem thêm mục 

1.1. Chủ ngữ ở trên).  

Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, nêu lên đặc trưng hoặc quan hệ vốn 

có ở đề tài nêu ở chủ ngữ, hoặc có thể áp đặt chúng một cách có cơ sở cho đề tài đó. 

Vị ngữ trong kết cấu chủ - vị được thể hiện trước hết bằng trật tự vị ngữ đứng sau chủ ngữ. 

Tiếp theo cần xem xét các mặt. 

- Từ loại của từ làm vị ngữ  

- Cấu tạo cú pháp của vị ngữ. 

Những từ được dùng vào vị trí vị ngữ trước hết là động từ và tính từ. Đó cũng là lí do để 

gọi gộp động từ và tính từ thành vị từ (1). Tuy nhiên, ở vị trí vị ngữ có thể được làm thành một 

từ, hoặc một cụm từ đẳng lập, cụm từ chính phụ, cụm từ chủ – vị. Khi vị ngữ có cấu tạo là cụm 

                                                 
(1) Cách gọi gộp động từ và tính từ thành vị từ chỉ là cách khái quát tiện dùng ở chỗ nào không đặt ra yêu cầu 

phân biệt động từ với tính từ. Còn ở chỗ nào cần phân biệt động từ và tính từ thì vẫn phải phân biệt, dù 

trên thực tế không phải dễ phân biệt chúng một cách thật rạch ròi. Tuy nhiên, hiện tượng “không thật rạch 

ròi" là phổ biến và cần thiết cho ngôn ngữ thực hiện chức năng giao tiếp của nó. 
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từ chủ - vị thì câu sẽ là câu phức, vì trong câu đã có đến hai kết cấu chủ - vị, trong số đó chỉ 

một kết cấu chủ - vị làm nòng cốt câu (xem Chương II : Câu phức). 

Sau đây là một số ví dụ có chú thích về đặc điểm của vị ngữ trong ngoặc đơn sau mỗi câu 

ví dụ, vị ngữ được in đậm : 

(1) Gà gáy. (Động từ). 

(2) Bông hoa này đẹp. (Tính từ) 

(3) Con gà mái vừa kêu cục cục vừa bới rác. (Cụm động từ đẳng lập được cấu tạo từ hai 

cụm từ chính phụ) 

(4) Họ mới đến đây hôm qua. (Cụm động từ chính phụ) 

(5) Cảnh vật ở đó nhộn nhịp như ngày hội. (Cụm từ chính phụ) 

(6) Họ thế đấy. (Đại từ) 

(7) Hôm nay chủ nhật. (Danh từ) 

(8) Giáp đang là sinh viên năm thứ hai. (Trợ động từ là + cụm danh từ chính phụ) 

(9) Giáp sinh viên năm thứ hai, còn Sửu sinh viên năm thứ nhất. (Cụm danh từ chính 

phụ) 

(10) Hai với ba là năm. (Trợ động từ + số từ) 

(11) Xe này máy hỏng. (Kết cấu chủ - vị. Câu này là câu phức.) 

1.3. Bổ ngữ 

Bổ ngữ là thành phần phụ và trong phần lớn trường hợp có quan hệ với động từ hay tính từ, 

vì vậy bổ ngữ là thành phần phụ của từ trong câu. Bổ ngữ trong tiếng Việt thường đứng sau 

động từ, tính từ ; đôi khi nó cũng được đặt trước động từ, tính từ một cách có điều kiện, và 

trong trường hợp đó, bổ ngữ vẫn phải đứng sau chủ ngữ nếu có.  

Tiếng Việt không có hiện tượng biến hình từ, các chức năng nghĩa của bổ ngữ không được 

đánh dấu trong từ làm bổ ngữ, vì vậy phải căn cứ vào các vai nghĩa để phân công các bổ ngữ 

(xem về các vai nghĩa, Phần bốn, mục II.2. Các vai nghĩa : tham thể và cảnh huống). 

Một cách khái quát có thể phân biệt ba loại bổ ngữ sau đây :  

 Bổ ngữ trực tiếp (còn gọi là tân ngữ trực tiếp) 

 Bổ ngữ gián tiếp (còn gọi là tân ngữ gián tiếp) 

 Bổ ngữ cảnh huống (còn gọi là trạng ngữ của từ, để phân biệt với trạng ngữ của câu). 

Đối với bổ ngữ, những vấn đề lớn cần xem xét là : 

 Vai nghĩa của bổ ngữ. 

 Phương tiện thể hiện bổ ngữ. 

a) vai nghĩa của bổ ngữ 

Bổ ngữ là thuật ngữ thuộc cú pháp. Mỗi loại bổ ngữ sẽ được cụ thể hoá bằng các vai nghĩa 

(hay chức năng nghĩa) mà nó đảm nhiệm. Như vậy chúng ta sẽ có một tên gọi kép gồm có bổ 
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ngữ là thuật ngữ của cú pháp và tên gọi của vai nghĩa thuộc về phương diện nghĩa, ví dụ : bổ 

ngữ - thể đối tượng, bổ ngữ - thể tiếp nhận,... như đã làm đối với chủ ngữ trên kia.  

Sau đây là một số ví dụ minh hoạ từng loại bổ ngữ nêu trên (bổ ngữ được in đậm) : 

3. [1] Bổ ngữ trực tiếp : bổ ngữ - thể đối tượng 

(1) Cậu bé đào đất. (Vật chịu tác động) 

(2) Cậu bé đào khoai. (Vật cần đạt đến) 

(3) Cậu bé đào mương. (Vật được hình thành) 

(4) Gió đẩy cánh cửa. (Vật chịu tác động) 

[2] Bổ ngữ gián tiếp : bổ ngữ - thể tiếp nhận và bổ ngữ thuộc tính : 

(5) Ông Giáp tặng ông ất một chiếc xe đạp thể thao. (Thể tiếp nhận) 

(6) Cậu bé đưa tờ báo cho tôi. (Thể tiếp nhận) 

(7) Chính phủ tặng bà cụ ấy danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". (Thể tiếp nhận) 

(8) Họ cử ông ấy làm giám đốc. (Thuộc tính) 

(9) Tôi gọi ông ấy bằng bác. (Thuộc tính) 

[3] Bổ ngữ cảnh huống  

(10) Ông ấy đang ở ngoài vườn. (Thể vị trí) 

(11) Họ đang chơi cờ ngoài vườn. (Cảnh huống : vị trí) 

(12) Cô Lụa đi chợ. (Thể đích đến) 

(13) Xe này đi Vinh. (Thể đích đến) 

(14) Con mèo tha chuột vào bếp. (Cảnh huống : hướng) 

(15) Ông ấy đi Pháp qua đường Thái Lan. (Pháp : thể hướng ; (qua) đường Thái Lan : 

cảnh huống : đường đi). 

(16) Họ vừa đến đây hôm qua. (Cảnh huống : thời gian (thời điểm)). 

(17) Họ học ở đại học bốn năm. (Cảnh huống : thời gian (thời hạn)) 

(18) Họ dọn vệ sinh từ 6 giờ đến 8 giờ. (Cảnh huống : thời gian (thời hạn)) 

(19) Giáp đi chơi rất thường xuyên/ rất đều đặn. (Cảnh huống : thời gian (tần số)) 

(20) Dần đi bơi mỗi tuần một lần. (Cảnh huống : thời gian (tần số)) 

(21) Nó chép bài cho Giáp. (Thể được lợi) 

(22) Mẹ rửa chân cho con. (Thể được lợi) 

(23) Cậu bé đi chơi với tôi. (Thể liên đới) 

(24) Giáp mở cửa bằng chìa khóa riêng. (Cảnh huống : phương tiện) 

(25) Giáp gửi thư qua một người bạn. (Cảnh huống : phương tiện) 

(26) Xe chạy rất nhanh. (Cảnh huống : cách thức) 

(27) Họ làm việc rất tốt. (Cảnh huống : cách thức)  

(28) Mọi người trò chuyện rất vui vẻ. (Cảnh huống : cách thức) 

(29) Con gà chết đói. (Cảnh huống : nguyên nhân) 

(30) Giáp mua chiếc áo để tặng bạn. (Cảnh huống : mục đích) 
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(31) Cậu bé làm đổ chiếc xe đạp. (Cảnh huống : kết quả) 

(32) Cậu bé làm chiếc xe đạp đổ. (Cảnh huống : kết quả) 

(33) Tôi sẽ đến anh chơi nếu được. (Cảnh huống : điều kiện) 

(34) Nó vẫn đi học tuy còn mệt. (Cảnh huống : nhượng bộ hay nghịch đối 

(35) Cái bàn ấy gãy chân. (Thể (trong) trạng thái) 

(36) Con mèo kia cụt đuôi. (Thể (trong) trạng thái) 

(37) Cây này vàng lá. (Thể (trong) trạng thái) 

(38) Giáp nói về cuộc họp lớp chiều mai. (Hiện tượng) 

(39) Giáp rất sợ rắn. (Nguyên nhân) 

(40) Giáp nói Giáp sẽ về quê. (Hiện tượng) 

(41) Giáp sợ rắn cắn. (Nguyên nhân) 

Chú thích : Các hiện tượng được cấu tạo từ vị tố và các vai nghĩa sẽ được phân tích tiếp về 

mặt nghĩa như những sự thể. 

b) Phương tiện thể hiện bổ ngữ 

Bổ ngữ được thể hiện trước hết bằng các thực từ như danh từ, số từ, động từ, tính từ và đại 

từ nhân xưng hoặc đại từ thay thế (cho danh từ, động từ, tính từ) ; bổ ngữ cũng được thể hiện 

bằng một số phụ từ như hay, năng, ít. 

Về cấu tạo, bổ ngữ có thể là một từ, một cụm từ đẳng lập hay một cụm từ chính phụ, và 

cũng có những trường hợp có giới từ đứng trước (xem các ví dụ nêu trên). 

Bổ ngữ đi với các động từ cảm nghĩ nói năng, thường có thể là một kết cấu chủ vị (một 

dạng cấu trúc đơn hai thành phần hay câu ghép). Trong trường hợp này, câu không còn là câu 

đơn nữa, mà là câu phức. 

(1) Giáp bảo mai Giáp về quê. (Kết cấu chủ vị hay dạng câu đơn) 

(2) Bạn ấy hẹn nếu trời không mưa thì bạn ấy sẽ đến chơi. 

(Câu ghép) 

(Xem thêm Chương II : Câu  phức) 

1.4. Đề ngữ 

Đề ngữ được coi là một thứ thành phần phụ của câu do vị trí đứng trước kết cấu chủ - vị 

trong câu đơn hai thành phần (và đứng đầu câu trong những kiểu câu khác) của nó. Chức năng 

thành phần phụ của câu của đề ngữ là chức vụ cú pháp trong câu. Về mặt sử dụng, đề ngữ 

được dùng để nêu lên đề tài của câu nói chứa nó, với tư cách là điểm xuất phát của câu nói. Về  

mặt nghĩa, đề ngữ cũng được dùng để diễn đạt một số vai nghĩa nhất định. 

Một vài ví dụ về đề ngữ (đề ngữ được in đậm) : 

- Sách này tôi đọc rồi. 

- Còn chị, chị công tác ở đây µ ? (Nguyễn Đình Thi) 

- Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế. (Nguyễn Công Hoan) 

Giữa đề ngữ với phần câu còn lại có thể có mặt hoặc có thể thêm vào trợ từ thì, là hoặc 

mà.  

Sau đây là phần bàn về các vai nghĩa của đề ngữ và những phương tiện thể hiện đề ngữ. 
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a) Vai nghĩa của đề ngữ 

Về phương diện cú pháp, đề ngữ đứng ngoài nòng cốt chủ - vị của câu như một bộ phận 

tách rời nòng cốt câu, nhưng về phương diện nghĩa thì nó có quan hệ chặt chẽ với câu trong tư 

cách đề tài của câu như đã nói trên kia. Do đó đề ngữ giữ những vai nghĩa có quan hệ với các 

yếu tố trong nòng cốt câu.  

Sau đây là một số ví dụ và chú thích vai nghĩa của đề ngữ sau mỗi ví dụ (đề ngữ được in 

đậm) : 

(1) Sách này tôi đọc rồi. (Đối thể) 

(2) Còn chị, chị công tác ở đây µ ? (Thể hành động) 

   (Nguyễn Đình Thi) 

(3) Tôi thì tôi xin chịu. (Thể cảm nghĩ) 

(4) Nhà, bà ấy có hàng dãy ở khắp các phố. Ruộng, bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê. 

(Thể sở thuộc, tức thuộc thể ; nhà, ruộng là ở vật sở thuộc vào bà ấy). (Nguyễn Công 

Hoan) 

(5) Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi. (Phương tiện [miệng ông] ; vị trí [đình 

làng]) (Ngô Tất Tố) 

(6) Cho cuộc đời, cho Tổ quốc thương yêu. Ta đã làm gì ? và được bao nhiêu ? (Thể 

được lợi). (Tố Hữu) 

(7) Trẻ con, phải giữ nhất cho nó cái cổ, cái ngực. (Thể được lợi) 

(8) Đối với Giáp, những bài toán như thế này không phải là khó. (Thể đối đãi) 

(9) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin tưởng ở tiếng ta, không sợ 

nó thiếu giàu và đẹp (...). (Hiện tượng, hay là đối tượng của sự cảm nghĩ) (Phạm Văn Đồng) 

(10) Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế. Nghị Lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền. 

(Hiện tượng, đối tượng cảm nghĩ) (Nguyễn Công Hoan) 

(11) Viết, anh ấy cẩn thận lắm. (Hiện tượng) 

(12) Giàu, tôi cũng giàu rồi. Sang, tôi cũng sang rồi. (Hiện tượng) (Nguyễn Công Hoan) 

(13) Kiện ở huyện, bất quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được. (Hiện tượng) (Nguyễn 

Công Hoan) 

Vai nghĩa của đề ngữ được xác định theo nguyên tắc chung sau đây : 

(a) Trường hợp vai nghĩa của đề ngữ trùng hợp với vai nghĩa trong cấu trúc chủ ngữ - vị 

ngữ (nói đúng hơn là trong cấu trúc vị tố - tham thể (xem các ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10). Trong trường hợp này, vai nghĩa tương đương trong cấu trúc chủ - vị có thể bị 

tỉnh lược (như ở ví dụ l), có thể được lặp lại (như ở ví dụ 2, 3, 4, 7), có thể không cần 

lặp lại (như trong ví dụ 5, 6). 

(b) Vai nghĩa của đề ngữ là hiện tượng trong những trường hợp sau đây (vai hiện tượng có 

quan hệ với động từ cảm nghĩ, nói năng trong vị ngữ như ở các ví dụ 9, 10 thì trùng với 

trường hợp (a) nêu trên đây). 

 Khi nó có thể lặp lại được (có mặt hay tỉnh lược) ở động từ, tính từ làm thành tố chính 

trong vị ngữ (xem ví dụ 11, 12). 

 Khi nó không phải là vai nghĩa của động từ, tính từ ở vị ngữ, nói cách khác, khi nó 

không do động từ, tính từ ở vị ngữ chi phối về mặt nghĩa (xem ví dụ 13). 
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b) Phương tiện thể hiện đề ngữ 

Về phương diện từ loại, đề ngữ có thể do danh từ, số từ, động từ, tính từ đảm nhiệm. Về 

phương diện cấu tạo, đề ngữ có thể được làm thành từ một từ, một cụm từ đẳng lập, cụm từ 

chính phụ hoặc cụm từ chủ - vị (kết cấu chủ - vị). Cần lưu ý rằng khi đề ngữ được làm thành từ 

cụm chủ - vị thì câu chứa nó không còn là câu đơn nữa, vì câu đó đã chứa hai kết cấu chủ vị  

trở lên (trong nhiều trường hợp đó thường là câu phức). Đề ngữ cũng có thể có quan hệ từ 

đứng trước. Sau đề ngữ và trước nòng cốt câu (nói chung thường có mặt hoặc có thể thêm) trợ 

từ thì, mà, có khi là trợ từ là. 

Các phương tiện thể hiện đề ngữ vừa nêu có thể tìm thấy trong loạt ví dụ nêu trên kia. 

Riêng trường hợp câu phức có kết cấu chủ - vị làm đề ngữ được minh hoạ bằng ví dụ sau đây 

(đề ngữ in đậm) : 

- Cuộc sống trong những năm chiến tranh vất vả như thế nào, nhiều bạn trẻ ngày nay 

không hình dung được. 

Về mặt nghĩa, đề ngữ ở đây là hiện tượng, tức là vai nghĩa có quan hệ với động từ cảm 

nghĩ hình dung. 

Chú thích về vị trí của đề ngữ trong câu : 

Vị trí thường gặp của đề ngữ trong câu là vị trí đứng trước nòng cốt chủ - vị của câu. Trong 

một số trường hợp, đề ngữ cũng xuất hiện sau chủ ngữ và trước vị ngữ. Ví dụ (đề ngữ in đậm) : 

- Ông giáo ấy thuốc không hút, rượu không uống. 

Vai nghĩa của thuốc và rượu ở ví dụ này là thể đối tượng (đối thể). Ngoài ra cũng gặp 

trường hợp trong một câu chứa hai đề ngữ khác bậc nhau. Trong trường hợp đó đề ngữ thứ 

nhất là đề ngữ chính, đề ngữ thứ hai là đề ngữ thứ. Ví dụ : 

- Cái cổng đằng trước mở thì cũng mở được đấy, nhưng có mở ra cũng chẳng ích gì. Nam 

Cao) 

Vai nghĩa của cái cổng đằng trước là thể đối tượng, vai nghĩa của mở là hiện tượng. 

1.5. Trạng ngữ 

Trạng ngữ (có người gọi là định ngữ của câu) được coi là một thứ thành phần phụ của câu trong 

tiếng Việt, trước hết bởi vị trí đứng trước kết cấu chủ - vị trong câu đơn hai thành phần (và đứng 

đầu câu trong những kiểu câu khác). Ví dụ : trạng ngữ được in đậm : 

Hôm qua, Giáp đi câu cá. 

Vị trí thường gặp của trạng ngữ là vị trí trước kết cấu chủ - vị. Ngoài ra, cũng gặp trường 

hợp trạng ngữ được đưa vào vị trí sau chủ ngữ hoặc sau cả vị ngữ. Trong những trường hợp đó, 

trạng ngữ được phân biệt nhờ quan hệ nghĩa của nó với toàn câu và trên chữ viết thường có 

dấu phẩy ngăn cách nó, tuy nhiên không phải bao giờ cũng phân biệt được rạch ròi trạng ngữ  

(của câu) với bổ ngữ của từ trong những trường hợp như thế này. 

Ví dụ : 

- Giáp, hôm qua, đi câu cá cả ngày. 

- Nó về quê ngoại, ngày mai kia. 

Sau đây là phần bàn về các vai nghĩa của trạng ngữ và những phương tiện thể hiện trạng 

ngữ. 
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a) Vai nghĩa của trạng ngữ 

Về phương diện ý nghĩa, trạng ngữ là thành phần bổ sung ý nghĩa cho toàn kết cấu chủ - 

vị trong câu đơn hai thành phần (hay bổ sung ý nghĩa cho phần còn lại trong những kiểu câu 

khác). 

Cũng như bổ ngữ, trạng ngữ cũng được phân biệt theo các vai nghĩa mà trạng ngữ đảm 

nhiệm. Phần lớn các vai nghĩa của trạng ngữ trùng với nhiều vai nghĩa của bổ ngữ cảnh huống. 

Sau đây là một số ví dụ và chú thích vai nghĩa của trạng ngữ ở sau mỗi ví dụ (trạng ngữ 

được in đậm). 

(1) Hôm qua, Giáp đi câu cá. (Cảnh huống : thời gian, thời điểm)  

(2) Đã hai ngày rồi, nó không ăn gì cả. (Cảnh huống : thời gian (thời hạn)) 

(3) Ngoài sân, hai con mèo đang vờn nhau. (Cảnh huống : vị trí) 

(4) Ra bến xe, Bác đi lối này ạ. (Cảnh huống : hướng) 

(5) Vì mưa, họ đến muộn. (Cảnh huống : nguyên nhân) 

(6) Nếu mưa, thì tôi sẽ không đến. (Cảnh huống : điều kiện (nguyên nhân giả định)) 

(7) Tuy mưa, họ vẫn đến đông đủ cả. (Cảnh huống : nhượng bộ (nghịch đối)) 

(8) Muốn thi đỗ, thì phải học tập tốt. (Cảnh huống : mục đích) 

(9) Rón rén và hồi hộp, cậu bé tiến lại gần con chuồn chuồn. (Cảnh huống : cách thức) 

(10) Với món tiền này, anh có thể mua được một chiếc xe tốt. (Cảnh huống : phương tiện) 

b) Phương tiện thể hiện trạng ngữ 

Về phương diện từ loại, trạng ngữ có thể được diễn đạt bằng danh từ (xem các ví dụ (l, 2, 

3, 6, 7, 10), bằng động từ (các ví dụ 4, 8), bằng tính từ (ví dụ 9). Về cấu tạo, trạng ngữ có thể 

được làm thành từ một từ (ví dụ l, 3, 5, 6, 7 - không tính quan hệ từ), cụm từ đẳng lập (ví dụ 9), 

cụm từ chính phụ (ví dụ 2, 4, 8, 10), và thường có quan hệ từ đưa trạng ngữ vào câu (dẫn nhập) 

như ở các ví dụ 3, 5, 6, 7, 10. 

Khi bản thân trạng ngữ được cấu tạo bằng một kết cấu chủ - vị thì câu sẽ là câu ghép. 

(1) Vì trời mưa, họ đến muộn. 

Riêng trường hợp sau đây được coi là câu đơn có trạng ngữ : 

(2) Tay xách nón, chị ấy bước lên thềm nhà. 

Giữa tay với chị ấy có mối quan hệ bộ phận - chỉnh thể nên kết cấu chủ - vị tay xách nón có thể 

coi là trạng ngữ - (cảnh huống) cách thức của kết cấu chủ - vị chị ấy bước lên thềm nhà đứng 

sau nó. 

1.6. Định ngữ 

Bộ phận trước đây gọi là định ngữ không có tư cách thành phần câu trong cách hiểu thành 

phần câu hiện nay vì nó không đóng một vai nghĩa nào cả trong quan hệ với động từ hay tính 

từ làm thành tố chính ở vị ngữ. 

Định ngữ có tác dụng làm rõ nghĩa cho danh từ mà nó phụ thuộc, nhờ đó có thể phân biệt 

các vật được dễ dàng hơn. Chẳng hạn, cái bàn mới và cái bàn cũ được nhận biết là khác nhau 

nhờ ở các từ mới, cũ làm định ngữ. Và cả tổ hợp từ cái bàn mới hay cái bàn cũ mới có thể 

đóng một vai nghĩa nào đó (như thể tư thế, thể đối tượng,...) và giữ một chức vụ cú pháp nào 

đó, tức là làm một thành phần câu nào đó (như chủ ngữ, bổ ngữ). 
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Về phương diện cấu tạo, định ngữ có thể là một từ và cũng có thể là một tổ hợp từ như các 

loại cụm từ hoặc một tổ hợp từ có giới từ đứng đầu (gọi tắt là giới ngữ).  

Sau đây là một số ví dụ (định ngữ được in đậm và các đặc điểm cấu tạo được đặt trong 

ngoặc đơn cuối mỗi ví dụ) :  

(1) Trăng rằm vừa tròn vừa sáng. (Danh từ) 

(2) Người thợ mộc mặc áo xanh(1) là anh của Giáp(2). (Cụm động từ : (1) ; Giới ngữ : (2)) 

(3) Nhà Giáp có một con mèo rất đẹp. (Cụm tính từ) 

(4) Tôi vừa mượn được mấy quyển sách của Giáp và của ất. (Giới ngữ chứa một cụm từ 

đẳng lập) 

* 

*        * 

Ngoài các chức vụ cú pháp (thành phần câu) và định ngữ nói trên, trong câu còn có những bộ 

phận không thuộc cấu trúc cú pháp của câu nêu dưới đây. 

1.7. Phần tình thái trong câu 

Phần tình thái trong câu là bộ phận không nằm trong cấu trúc nòng cốt chủ – vị, và nhìn 

toàn bộ, nó không chiếm một vị trí xác định trong câu. Phần tình thái được dùng để nêu các ý 

nghĩa về quan hệ có liên quan với nội dung phần câu còn lại. Chính với tác dụng này mà nó 

được xem xét như một bộ phận cần thiết trong một câu nói sống động. 

Những mối quan hệ do phần tình thái diễn đạt thuộc hai loại chính sau đây : 

 Quan hệ, thái độ của người nói đối với điều được nói đến trong câu. 

 Quan hệ, thái độ của người nói với người nghe diễn đạt trong câu. 

Theo đó, phần tình thái trong câu thuộc về hai khía cạnh, hay là nằm trong hai mối quan 

hệ khác nhau. 

a) Các kiểu phần tình thái 

Tương ứng với hai kiểu quan hệ vừa nói trên là hai kiểu phần tình thái : 

 Phần tình thái chỉ quan hệ, thái độ, cách đánh giá của người nói đối với điều được nói 

đến trong câu. 

 Phần tình thái chỉ quan hệ của người nói đối với người nghe.  

 Các từ ngữ diễn đạt (đánh dấu) tình thái có thể gọi chung là những biểu thức tình thái. 

a.1. Phần tình thái chỉ quan hệ, thái độ, cách đánh giá của người nói đối với điều được nói đến 

trong câu có thể nhận biết qua các kiểu thường gặp sau đây : 

+ Tình thái khẳng định 

+ Tình thái phủ định - bác bỏ 

+ Tình thái độ tin cậy 

+ Tình thái ý kiến 

–  Ví dụ về tình thái khẳng định (biểu thức tình thái in đậm) : 

(1) Đúng (là) chiếc xe này của tôi. 

(2) Chiếc xe này của tôi, đúng đấy. 

(3) Chiếc xe này của tôi thật. 
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(4) Đúng (là) nó nói thế. 

(5) Nó nói thế thật. 

(6) Đúng (là) nó mượn xe của tôi. 

(7) Nó mượn xe của tôi, đúng thế thật. 

(8) Bây giờ vừa sang tháng chạp ta, đã nghe gió Tết hây hẩy lùa trong nắng. (Anh Đức) 

(9)   Đã nghe nước chảy lên non. 

Đã nghe đất chuyển thành con sông dài. (Tố Hữu) 

(10) Từ năm đầu công nguyên đến ngày nay tính ra gần 2 thiên niên kỉ hay là hơn 19 thế kỉ 

rưỡi. (Lịch sử, lớp 5, 1975, tr. 9) 

- Ví dụ về tình thái phủ định - bác bỏ : 

(1) Không phải (là) chiếc xe đạp này của tôi. 

(2) Chiếc xe đạp này (mà là) của tôi (?) không phải. 

(3) Chẳng phải (là) nó nói thế. 

(4) Không phải nó mượn xe của tôi. 

- Ví dụ về tình thái độ tin cậy : 

(1)  Hình như những nhà văn của chúng ta nói chung chưa có những cố gắng đầy đủ về 

mặt này. (Phạm Văn Đồng) 

(2) Có lẽ (là) chiều nay mưa. 

(3) ông ấy bận, chắc hẳn thế. 

(4) Chẳng lẽ ông ấy không biết. 

(5) Đã hẳn là anh ấy không biết. 

(6) Tất nhiên (là) ông ấy sẽ đến. 

- Ví dụ về tình thái ý kiến : 

(1) Nói trộm bóng từ ngày nó lên bốn, nó [...] hãm đáo để.  

(Nguyễn Công Hoan) 

(2) Nói của đáng tội, mẹ con tôi cũng chẳng muốn đi [... ]. (Nam Cao) 

(3) Theo chỗ tôi biết (thì) ông ấy đang bận một việc khác. 

(4) Cứ như ý ông ấy (thì) làm như vậy là được rồi. 

(5) Làm như vậy, theo ý tôi, 1à được rồi. 

(6) Kể người ta giàu cũng sướng. (Nguyễn Công Hoan) 

(7) Nghĩ người ta cũng buồn cười. (Nam Cao) 

(8) Những tưởng bây giờ chú đã là kĩ sư rồi. 

(9) Những mong họ trở về bình yên. 

(10) Không, cháu phải cố gắng lên, không được nản. 

(11) Đúng, nên làm như thế. 

(12) Phải, nghĩ như vậy là đúng. 

(13) Chết thật, tôi không nhận ra. (Nguyễn Đình Thi) 

(14) Tiếc thay nước đã đánh phèn [... ] (Nguyễn Du) 

(15) Nó ăn chỉ một cái bánh. (Người nói cho là ít.) 
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(16) Nó ăn những bốn cái bánh. (Người nói cho là nhiều) 

(17) Họ mời cả Giáp đến dự họp. (Cho là bất ngờ) 

a.2. Phần tình thái chỉ quan hệ thái độ của người nói đối với người nghe là thứ tình thái luôn 

luôn có mặt trong câu phát ngôn. Tuy nhiên, không phải ở câu phát ngôn nào tình thái cũng 

đều được đánh dấu bằng những từ ngữ chuyên dụng. Nó thường được diễn đạt rõ nhất trong 

các từ ngữ gọi - đáp, từ ngữ dùng với chức năng đưa đẩy, trong số này thường gặp các ngữ khí 

từ (loại như µ, ¹, ¸, a, ­, ừ, hử, hở, nhé, nhá, nhỉ, mà) và một số từ khác nữa tương tự ở cuối 

câu. 

Chức năng chính của các từ ngữ gọi - đáp là thiết lập quan hệ giao tiếp. Các ngữ khí từ 

thường cũng được dùng với chức năng tạo hành động ngôn ngữ, chẳng hạn, với sự có mặt của 

một trong các từ µ, ­, hử, hở, hả ở cuối câu thì câu sẽ là câu nghi vấn và thường được dùng để 

diễn đạt hành động từ ngôn ngữ hỏi. Tuy nhiên, việc chọn dùng các từ ngữ gọi - đáp, từ ngữ đưa 

đẩy, ngữ khí từ lại có tác dụng diễn đạt quan hệ giữa người nói và người nghe.  

Chẳng hạn, khi người bề dưới muốn thiết lập quan hệ giao tiếp với người bề trên, thường 

dùng lối gọi có kèm từ ngữ thưa gửi, loại như thưa bác, thưa anh, thưa chị. Cũng vậy, khi 

người bề dưới hỏi người bề trên bằng kiểu câu nghi vấn, thì thường từ ạ được dùng thay vị từ 

µ, ­, hử, hở, hả. 

Ví dụ so sánh : 

-  Thưa bác, bác hỏi cháu ¹ ? (Người bề dưới hỏi) 

- Nè anh, anh hỏi tôi hử ? (Người bề trên hỏi) 

Một số ví dụ khác (biểu thức tình thái in đậm) : 

(l) Anh Giáp, cho tôi gặp anh một chút. 

(2) Cho tôi gặp anh một chút, anh Giáp. 

(3) Nè, lấy cho bố ấm nước. 

(4) Vâng, có ngay đây ¹. 

(5) Phải, không dám bác chơi. (Nguyễn Công Hoan) 

 (6)   Bầu ơi thương lấy bí cùng 

 Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn ! (Ca dao) 

(7) Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan [...]. (Tố Hữu) 

(8)   Nuôi đi em, cho đến lớn đến già 

       Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu. (Tố Hữu) 

(9) Cố mà học lấy mấy chữ nghen con ! 

(10) Kìa, tiền nong gì, thưa ông ! (Nguyễn Công Hoan) 

(11) Xin lỗi, anh xem giúp mấy giờ rồi ? (Từ xin lỗi ở đây không dùng để diễn đạt hành 

động biểu lộ, mà dùng với chức năng đưa đẩy, thiết lập quan hệ giao tiếp.) 

(12) Phiền anh giúp tôi một tay. (Xem chú thích ở ví dụ 11) 

(13) Cảm ơn, tôi tự làm lấy được. (Xem chú thích ở ví dụ 11) 

(14) Tôi tự làm lấy được anh ¹. 

(15) Chờ tôi với nhá. 

(16) Thầy chờ em với ¹. 
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(17) Chờ nó một chút mà. 

(18) Ta đi nhỉ. 

Chú thích : 

Dùng cách nói phần tình thái trong câu là nhằm tránh sự phân biệt quá rạch ròi tầm tác 

dụng câu với tầm tác dụng từ của phần tình thái nào đó đang xét đối với học sinh lớp thấp, 

mặc dù sự phân biệt đó là có thể và thậm chí cần thiết khi xem xét cấu trúc tin của câu - phát 

ngôn. 

b) Phương tiện thể hiện phần tình thái 

Phần tình thái, như đã biết, là bộ phận nêu nghĩa tình thái, không phải là nghĩa sự việc mà 

là nghĩa về quan hệ. Hơn nữa, nghĩa tình thái do phần tình thái diễn đạt là thứ nghĩa đi kèm với 

nghĩa sự việc trong câu (tức nghĩa miêu tả hay còn gọi là nghĩa biểu hiện, nghĩa mệnh đề). 

Trong câu không có nghĩa sự việc thì nghĩa tình thái vẫn là thứ nghĩa quan hệ đi kèm với tình 

huống nói, nhờ đó mà người nghe cảm nhận được. Vì lẽ đó việc xem xét phương tiện thể hiện 

nghĩa tình thái không thể đi theo hướng xem xét từ loại và cấu tạo cú pháp như đối với các 

thành phần cú pháp trong câu (chủ ngữ, bổ ngữ,...). Tiện hơn cả là quy ước gọi các phương 

tiện thể hiện tình thái trong câu là những biểu thức tình thái. 

Ví dụ (phần tình thái in đậm) : 

(l) Kể người ta giàu cũng sướng. (Nguyễn Công Hoan) 

(2)  Đã nghe nước chảy lên non. 

        Đã nghe đất chuyển thành con sông dài [...]. (Tố Hữu ) 

(3) Nói trộm bóng từ ngày nó lên bốn, nó [...] hãm đáo để.(Nguyễn Công Hoan) 

(4) Chết thật, tôi không nhận ra. (Nguyễn Đình Thi) 

(5) Tiếc thay nước đã đánh phèn [...]. (Nguyễn Du) 

(6) Phải, không dám, bác chơi. (Nguyễn Công Hoan) 

Rõ ràng là không thể xét các từ kể (l), nghe (2), nói (3), chết (4), tiếc (5), dám (6) như 

những động từ thành tố chính và cũng không nên cố gắng giải thích quan hệ cú pháp của các 

từ đó với những từ sau chúng như là kiểu quan hệ chính phụ. 

1.8. Phần phụ chú trong câu 

Phần phụ chú trong câu là bộ phận không nằm trong cấu trúc của nòng cốt chủ - vị và nhìn 

toàn bộ nó không chiếm một vị trí xác định trong câu. Phần phụ chú được dùng để làm sáng tỏ 

thêm phương diện nào đó có liên quan gián tiếp đến nội dung câu, giúp cho người nghe hiểu 

rõ hơn, hiểu đúng hơn nội dung của câu hoặc ý định của người nói. Thông thường, nội dung 

của phần phụ chú là bổ sung điều chi tiết làm rõ xuất xứ của câu, bình phẩm về việc được nói 

trong câu, làm rõ cách thức, thái độ đi kèm khi câu được diễn đạt, gợi ra ý định hay mục đích 

dùng lời của người nói và có thể còn có những nội dung khác nữa. Đó cũng chính là các đặc 

trưng nghĩa của phần phụ chú trong câu. 

Xét về mặt hành động ngôn ngữ, phần phụ chú thực hiện hành động ngôn ngữ riêng, nó 

không phải là bộ phận của hành động ngôn ngữ được diễn đạt bằng phần câu còn lại. Thử xét 

ví dụ sau đây : 
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(l)  Cô gái nhà bên (có ai ngờ) 

Cũng vào du kích 

Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích 

Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi). 

(Giang Nam) 

Mấy câu thơ này được dùng để thực hiện hành động biểu hiện (miêu tả, kể lại chuyện 

người con gái láng giềng), trong đó các phần phụ chú (in đậm) lại được dùng để thực hiện 

hành động biểu lộ (diễn đạt tình cảm của người nói).  

Về phương tiện thể hiện, phần phụ chú có khi được diễn đạt bằng một từ hoặc bằng cụm 

từ (chính phụ, đẳng lập, chủ - vị), có khi được diễn đạt bằng một tổ hợp gồm nhiều câu. Phần 

phụ chú trên chữ viết được ngăn cách với phần câu còn lại bằng dấu phẩy hoặc bằng dấu 

ngang cách, cũng có khi bằng dấu hai chấm. Sau đây là một số ví dụ khác : 

(2) Bởi vì... bởi vì... (San cúi mặt và bỏ tiếng Nam dùng tiếng Pháp) người ta lừa dối anh. 

(Nam Cao) 

(3) Thế rồi bỗng một hôm - chắc rằng hai cậu bàn nhau mãi - hai cậu chợt nghĩ ra kế rủ 

Oanh chung tiền mở cái trường [...]. (Nam Cao) 

(4) ở thành thị thì trong xí nghiệp khác, trong trường học khác [...] nghĩa là mỗi nơi có 

một nội dung cụ thể khác nhau. 

(Phạm Văn Đồng) 

(5) Tiếng Việt Nam ta giàu lắm, phong phú lắm (đây là nói về làm văn, chớ còn về các 

môn học khác : khoa học - kĩ thuật, kinh tế học, triết học, thì tiếng ta còn nghèo, 

phải dùng chữ nước ngoài, nhưng chỉ nên dùng danh từ gì thật cần thiết và tiếng ta 

không có. Chúng ta nên bỏ thói quen dùng chữ nước ngoài thay tiếng Việt Nam 

theo kiểu dùng chữ "kiều lộ" thay chữ "cầu đường" ; "cầu đường" là tiếng Việt Nam dễ 

nghe, dễ hiểu lại hay, vì sao lại không dùng ? ở đây có nhiều chuyện nói nhưng chỉ 

ngoặc nói đôi câu...) (Phạm Văn Đồng) 

(6) Mọi lĩnh vực của khoa học xã hội : triết học, kinh tế học, sử học, dân tộc học, văn 

học, ngôn ngữ học, khoa học pháp lí... đều là những mặt trận đánh địch và thắng 

địch.  

 (Phạm Văn Đồng) 

(7) Vì những lẽ trên, chúng tôi - Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng 

hòa - tuyên bố với thế giới rằng [...].  

 (Hồ Chí Minh) 

(8) Rồi bà cười ha hả, cái cười ích kỉ, vơ vào. 

 (Nguyễn Công Hoan) 

Không loại trừ trường hợp bên trong một phần phụ giải thích tồn tại một phần phụ giải 

thích khác. 

(9) Nguyễn Trãi suốt đời mang một hoài bão lớn : làm gì cho dân, người dân lầm than 

cực khổ.           (Phạm Văn Đồng) 
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1.9. Phần nối kết 

Câu trong đời sống hiện thực của nó, tức là trong hoạt động giao tiếp, không chỉ cần được 

xem xét những hiện tượng trong bản thân nó, mà còn cần phải xem xét mối quan hệ của nó với 

tình huống sử dụng và mối quan hệ của câu đó với câu khác. Một trong những hiện tượng cho 

thấy rõ mối quan hệ của câu này với câu khác là những từ ngữ chỉ quan hệ chuyên được dùng  

để nối kết chúng lại với nhau. Những từ ngữ này không tham gia vào cấu trúc nghĩa miêu tả 

(hay nghĩa biểu hiện, nghĩa mệnh đề) của câu, cho nên nó không có tư cách một chức vụ cú 

pháp (một thành phần câu), do đó nó được gọi là phần nối kết (hay là từ ngữ nối kết). 

Về mặt tác dụng, phần nối kết được dùng để nối ý của câu chứa nó với ý của câu đi trước 

hoặc đi sau, của toàn phần văn bản đi trước hoặc đi sau. Nhờ những từ ngữ nối kết này mà các 

câu có liên quan gắn bó nhau, nội dung mối quan hệ giữa chúng lộ rõ. Tuy vậy, không nên 

lạm dụng các từ ngữ nối kết, vì dùng chúng vào chỗ không thật cần thiết thì văn bản trở nên 

rườm rà, có khi thêm nặng nề.  

Về phương tiện diễn đạt, phần nối kết (hay từ ngữ nối kết) thường gồm có : 

- Quan hệ từ 

- Tổ hợp đại từ và quan hệ từ 

- Từ ngữ khác, không chứa quan hệ từ. 

Sau đây là một số ví dụ : 

(l) Tôi đương nói với các đồng chí về văn : viết văn thì phải cố gắng viết cho hay. Vì nếu 

không cố gắng thì làm sao có văn hay, tuy rằng không nhất định có cố gắng thì có văn 

hay.   

(Quan hệ từ)      (Phạm Văn Đồng) 

(2) Tôi đã bảo Đích nên về quê đã mấy lần. Nhưng Đích không nghe. (Quan hệ từ) 

        (Nam Cao) 

(3) Nguyễn Trãi sẽ sống mãi mãi trong trí nhớ và tình cảm của người Việt Nam ta. Và 

chúng ta còn phải làm cho tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Trãi rạng rỡ ra ngoài bờ 

cõi nước ta.  

(Quan hệ từ)      (Phạm Văn Đồng) 

(4) Y [= San] ôn tồn bảo Thứ : 

- Không, anh ạ... Tôi chắc người ta cũng không lấy mình nhiều quá thế đâu ! Làm gì 

người ta chả biết ? Giáo khổ trường tư thì giết ai ra tiền mà trả mỗi tháng ba chục bạc. Vả 

lại, người ta thiếu gì tiền ? Người ta có cho anh trọ để cầu lợi đâu ? Cụ Hải Nam có vẻ 

rất săn sóc đến việc học của thằng Phong. Có lẽ cụ ấy cho chúng mình trọ, là nghĩ đến 

việc học của nó nhiều hơn nghĩ đến tiền. 

 (Quan hệ từ)      (Nam Cao) 

(5) Mô vẫn kể. Nó kể bằng cái giọng ngắc ngứ, lúng túng, ấp úng, có khi ngượng nghịu, vì 

en thẹn và sung sướng. Nhưng Thứ hiểu chuyện của nó một cách rất rõ ràng. Chỉ vì 

những lời nói của Mô được tô điểm thêm bằng những kỉ niệm của y.  

(Quan hệ từ)  (Nam Cao) 
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 (6) Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác 

đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận rằng đã là 

con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc.  

(Đại từ và quan hệ từ).  (Hồ Chí Minh) 

(7) Thứ đã phải ngấm ngầm ghê sợ cho sự tính toán thấu đáo và lòng ích kỉ của người đàn 

bà nham hiểm ấy. Y càng ghét nhưng cho rằng Oanh đã bàn bạc với y tức là tin cẩn ở 

y, y không nỡ đem cái chuyện nói với Mô ra. Tuy vậy, Mô cũng đã lấy làm bất bình 

lắm rồi.  

(Đại từ và quan hệ từ)  (Nam Cao) 

(8) Lí thuyết và phương pháp khoa học của Hồ Chủ tịch, tóm lại, là kháng chiến giành 

độc lập, thực hiện nền dân chủ cộng hoà, xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, 

hạnh phúc.  

(Từ ngữ khác)      (Phạm Văn Đồng) 

(9) Hồ Chủ tịch thường nói : không có cái gì dễ mà cũng không có cái gì khó. Nghĩa là có 

dễ đi nữa thì cũng phải phấn đấu mới thành công, còn khó đến mấy mà quyết tâm phấn 

đấu, phấn đấu có phương pháp, có kế hoạch thì cũng thắng lợi.  

(Từ ngữ khác)  (Phạm Văn Đồng) 

(10) Điều thứ nhất : theo ý tôi, thì Cảnh vẫn như thường, chẳng túng thiếu gì. Điều thứ 

hai, Cảnh có túng Đích cũng chẳng biết đấy là đâu. Điều thứ ba, Đích có biết Đích 

cũng lờ đi. Điều thứ tư : dù Đích quả có ý tốt, không muốn lờ đi thì nhà trường cũng 

thừa tiền trả Cảnh, chẳng để đến nỗi Oanh phải vì lo mà ốm !  

(Từ ngữ khác) (Nam Cao) 

2. Phân biệt câu đơn hai thành phần nêu đặc trưng và câu đơn hai 

thành phần chỉ quan hệ 

2.1. Câu đơn hai thành phần nêu đặc trưng 

Câu đơn hai thành phần nêu đặc trưng là câu đơn mà vị ngữ được dùng để nêu các đặc 

trưng là hành động, tư thế, quá trình, trạng thái (bao gồm cả tính chất), diễn đạt bằng động từ 

hoặc tính từ ở vị ngữ : 

Ví dụ : 

(1) Giáp đang trồng cây. (Hành động) 

(2) Cầu thủ chạy trên sân cỏ. (Hành động) 

(3) Giáp ngồi bên cạnh cửa sổ. (Tư thế) 

(4) Nước chảy, bèo trôi. (Quá trình) 

(5) Giáp ốm. (Trạng thái) 

(6) Bông hoa này đẹp quá. (Trạng thái / tính chất) 

2.2. Câu đơn hai thành phần chỉ quan hệ  

Câu đơn hai thành phần chỉ quan hệ là kiểu câu đơn mà thành phần vị ngữ chỉ ra mối quan 

hệ nào đó của vật nêu ở chủ ngữ với một vật khác nêu ở bổ ngữ nằm trong vị ngữ.  



 107 

Các mối quan hệ này phải được nêu lên bằng những từ chỉ quan hệ như là, bằng, do (tại), 

của, có, như (bằng, hơn, kém), trở thành (trở nên),... có khi không có từ chỉ quan hệ nhưng vẫn 

hàm ý chỉ quan hệ. 

Các ví dụ về các đặc tính nghĩa của các thực thể tham gia vào quan hệ : 

(1) Anh này thợ mộc. (Thể đồng nhất - thuộc tính) 

(2) Hôm qua chủ nhật. (Thể đồng nhất - thuộc tính) 

(3) Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam. (Câu đồng nhất) 

(Thể đồng nhất - Thể được dùng để đồng nhất) 

(4) Thủ đô nước Việt Nam là Hà Nội. (Câu đồng nhất) 

(Thể đồng nhất - Thể được dùng để đồng nhất) 

(5) Anh này là thợ mộc. (Câu định tính) 

(Thể đồng nhất - thuộc tính) 

(6) Cái ấm này bằng nhôm. (Câu định tính) 

(Thể đồng nhất - thuộc tính) 

(7) Việc này tại nó. (Câu nguyên nhân) 

(Thể kết quả - nguyên nhân) 

(8) Cái bút này của tôi. (Câu sở thuộc) 

(Thể sở thuộc - chủ sở hữu) 

(9) Tôi có một chiếc xe đua. (Câu sở hữu) 

(Chủ sở hữu - thể sở thuộc) 

(10) Anh ấy như người ốm. (Câu so sánh) 

(Thể so sánh - thể được so sánh) 

(11) Anh ấy bằng tuổi tôi. (Câu so sánh) 

(Thể so sánh - thể được so sánh và cảnh huống) 

(12) Anh ấy hơn tôi hai tuổi. (Câu so sánh) 

(Thể so sánh - thể được so sánh và cảnh huống - hai tuổi) 

(13) Anh ấy kém tôi hai tuổi. (Câu co sánh) 

(14) Anh Giáp đã trở thành kĩ sư. (Câu biến đổi) 

(Thể hành động - thuộc tính biến đổi) 

Về mặt cú pháp, các yếu tố đứng đầu câu trong các ví dụ nêu trên là chủ ngữ của câu, các yếu 

tố đứng sau từ chỉ quan hệ là bổ ngữ, ở các câu (11, 12, 13) có hai bổ ngữ. 

Khi phân tích câu cần phân biệt phương diện cú pháp với phương diện nghĩa. Tuy nhiên, 

để cho tiện thì có thể dùng cách gọi tên kép : tên gọi chức vụ cú pháp kết hợp với tên gọi vai 

nghĩa. 

Anh ấy hơn tôi hai tuổi 

Chủ ngữ Vị ngữ 

Chủ ngữ - thể so sánh Tính từ chỉ quan 

hệ so sánh 

Bổ ngữ - 

thể được 

so sánh 

Bổ ngữ - cảnh 

huống 

(Trường hợp 

không có từ 

chỉ quan hệ) 
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II - Câu đơn đặc biệt 

Câu đơn đặc biệt là câu đơn được làm thành từ một trung tâm cú pháp chính (có thể có 

thêm trung tâm cú pháp phụ), không chứa hay không hàm ẩn một trung tâm cú pháp chính thứ 

hai có quan hệ với trung tâm cú pháp chính nói trên như là quan hệ giữa chủ ngữ với vị ngữ(1). 

Câu đơn đặc biệt khác với câu đơn hai thành phần chính là ở chỗ nó là một cấu trúc kín, tự 

thân chứa một trung tâm cú pháp chính, không đòi hỏi phải thêm một trung tâm cú pháp chính 

nào khác ; hơn nữa, trong nó không cần và cũng không thể xác định đâu là chủ ngữ, đâu là vị 

ngữ. Đây là cơ sở để có thể dùng thuật ngữ câu không phân định thành phần như là tên gọi 

song song với câu đơn đặc biệt. Tồn tại trong hoàn cảnh sử dụng của mình, câu đơn đặc biệt tự 

nó đủ cho người ta hiểu nghĩa của nó, không cần viện đến những yếu tố nào khác bên ngoài 

nó; đây là chỗ câu đơn đặc biệt khác với câu đơn hai thành phần vắng chủ ngữ hay vắng vị 

ngữ.  

Sau đây là phần nói về cấu tạo và tác dụng ý nghĩa chủ yếu của câu đơn đặc biệt. 

1. Cấu tạo của câu đơn đặc biệt 

Câu đơn đặc biệt được làm thành từ một từ hoặc một cụm từ chính phụ hay cụm từ đẳng 

lập. Các từ thành tố chính thường gặp là danh từ hay động từ, tính từ (thường gọi gộp là vị từ). 

Trên cơ sở đó có thể phân biệt câu đặc biệt danh từ với câu đặc biệt vị từ.  

(1) Bom tạ. (Danh từ) (Nguyễn Đình Thi) 

(2) Một thứ im lặng ghê người. (Cụm danh từ chính phụ). (Nam Cao) 

(3) Nhiều sao quá. (Cụm tính từ) (Nguyễn Đình Thi) 

(4) ồn ào một hồi lâu. (Cụm tính từ) (Ngô Tất Tố) 

(5) Chửi, kêu, đấm, đá, thôi, bịch. (Động từ) (Nguyễn Công Hoan) 

(6) Năm hôm, mười hôm... Rồi nửa tháng, lại một tháng. (Cụm danh từ)  (Nguyễn Công 

Hoan) 

(7) Nhơ nháp, hôi hám, ngứa ngáy, bứt rứt, bực mình. Chửi tục, cạu nhạu, thở dài. (Câu 

đầu là 2 cụm từ đẳng lập gồm cụm tính từ đẳng lập - 3 từ đầu và cụm động từ trạng 

thái tâm lí - 2 từ sau ; câu sau là cụm từ đẳng lập) (Nam Cao) 

Câu đơn đặc biệt cũng có thể có một trung tâm cú pháp phụ đi kèm làm thành phần phụ 

trạng ngữ. 

Ví dụ (trạng ngữ in đậm) : 

(8) Chốc lại cốc một tiếng, boong một tiếng. (Nguyễn Đình Thi) 

(9) ở làng này, khó lắm. (Nam Cao) 

(10) Năm ấy, mất mùa. (Nam Cao) 

(l l) Trên tường treo một bức tranh. 

(12) Cơm, toàn một thứ gạo cuống rơm đã bốc hơi. (Đề ngữ) (Nam Cao) 

                                                 
(1) Hiện nay có chủ trương chỉ coi là câu đơn đặc biệt những câu được làm thành từ một vị từ đặc biệt, vị từ 

không có tham thể như ôi, oàng,... Theo đó, những câu như “Mưa !”, “Mùa thu !”, “Trên bàn để mấy quyển 

sách.”, đều được coi là câu đơn hai thành phần, trong đó có một thành phần ẩn hoặc nằm trong tình huống. 

Chúng tôi chủ trương ở bậc câu có đặc thù của nó, vị từ đặc biệt có thể là vật liệu để tạo câu đặc biệt, tuy 

nhiên, ngoài ra nó còn có những phương tiện đặc thù của bậc câu. Loại của vị từ không thể quyết định tất 

cả các kiểu câu. Và kiểu câu là thuộc về cú pháp, không chỉ có mặt nghĩa. 
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(13) Vịt còn hai con. (Đề ngữ) 

(14) Ra sân bay đón đoàn đại biểu quốc tế có các vị Chủ tịch, Phó chủ tịch thành phố và 

một số người cùng đi. (Đề ngữ) 

2. Kiểu loại, ý nghĩa và cách dùng câu đơn đặc biệt 

Câu đơn đặc biệt được phân loại theo bản tính từ loại của từ - thành tố chính thành câu đơn 

đặc biệt - danh từ và câu đơn đặc biệt - vị từ (vị từ bao gồm động từ, tính từ, thán từ).   

2.1. Câu đơn đặc biệt - danh từ 

Câu đơn đặc biệt - danh từ có trung tâm cú pháp chính là danh từ hay cụm danh từ (chính 

phụ và đẳng lập). 

Ví dụ : 

(l) Bom tạ. (Nguyễn Đình Thi) 

(2) ¥, mèo ! 

(3) Toàn những bản cáo thị... toàn những lệnh tản cư. (Nam Cao) 

(4) Nhà bà Hoà. (Học Phi) 

(5) 30 - 7 - 50 

Chân đèo Mã Phục. (Nam Cao) 

(6) Toàn những gánh đạn. (Nguyễn Đình Thi) 

(7) Trên trường kỉ, ngọn đèn con và cái điếu cũ kĩ. (Thạch Lam) 

(8) Giáp ! (Lời gọi) 

ý nghĩa khái quát nhất của câu đơn đặc biệt - danh từ là chỉ sự tồn tại của vật, tồn tại hiển 

hiện ngay trước mặt (các ví dụ từ l - 7) hay tồn tại một vị trí không gian nào đó (ví dụ 8).  

Với ý nghĩa khái quát nêu trên, câu đơn đặc biệt - danh từ thường được dùng trong những 

trường hợp sau đây : 

- Miêu tả, xác nhận sự tồn tại của vật, hiện tượng nhằm đưa người nghe, người đọc vào 

cương vị người chứng kiến vật, hiện tượng đó, nhờ vậy làm cho vật, hiện tượng được nói tới 

như đang hiện ra trước mắt người nghe, người đọc.  

- Nêu hoàn cảnh không gian, thời gian làm nền cho các sự kiện khác được nói đến gần đấy 

trong văn bản. 

- Dùng nêu thời gian, không gian, cảnh vật trong nhật kí, kịch bản, phóng sự,... 

- Dùng làm lời gọi. 

2.2. Câu đơn đặc biệt - vị từ 

Câu đơn đặc biệt - vị từ có trung tâm cú pháp chính là động từ, tính từ hay cụm động từ, 

tính từ (chính phụ và đẳng lập). 

Ví dụ : 

(1) Ngã ! 

(2) Cháy nhà ! 

(3) Còn tiền. 

(4) Im lặng quá. (Nam Cao) 
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(5) ồn ào một hồi lâu. (Ngô Tất Tố) 

(6) ở bên kia lục sục. (Nam Cao) 

(7) Trong nhà có khách. 

(8) Trên bàn bày hai lọ hoa. 

(9) Quân địch chết hai sĩ quan. (Quân địch là đề ngữ) 

ý nghĩa khái quát nhất của câu đặc biệt - vị từ là chỉ sự tồn tại, sự xuất hiện và sự tiêu biến 

của vật và hiện tượng. Khác với câu đơn đặc biệt - danh từ, trong câu đơn đặc biệt - vị từ, 

chính vị từ thành tố chính mang ý nghĩa tồn tại hay xuất hiện, tiêu biến. 

Với ý nghĩa khái quát đó, câu đơn đặc biệt - vị từ thường được dùng trong những trường 

hợp sau đây : 

Miêu tả, xác nhận sự tồn tại khái quát của vật, hiện tượng, tức là không chỉ ra vị trí hoặc 

thời gian vật, hiện tượng tồn tại (hoặc xuất hiện, tiêu biến). Khuôn hình câu sẽ là vị từ hoặc “vị 

từ (tồn tại) - danh từ”. Ví dụ : 

(1) Ngã ! 

(2) Cháy nhà ! 

(3) Còn tiền. 

(4) Nhiều sao quá. (Nguyễn Đình Thi) 

(5) Sổng mất một con gà. 

Chỉ sự tồn tại của vật, hiện tượng, tức là có chỉ ra vị trí hoặc thời gian vật, hiện tượng tồn 

tại (hoặc xuất hiện, tiêu biến). Khuôn hình câu sẽ là "giới từ + danh từ - vị từ (tồn tại) - danh 

từ".  

 Ví dụ : 

(1) Trên bàn có hai lọ hoa. 

(2) Trên trần nhà treo hai cái quạt. 

(3) Ngoài đường phố rất đông người. 

(4) Lom khom dưới núi tiều vài chú. (Bà Huyện Thanh Quan) 

(5) Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà. (Nguyễn Du) 

(6) Bên bờ rào mọc một cây chanh. 

(7) Từ xa đi lại một đoàn người. 

(8) Từ dưới nước nhô lên một cánh tay. 

(9) Bỗng ùng ục một tràng tiểu liên. 

3. Đặc tính cú pháp ý nghĩa các yếu tố ngôn ngữ tham gia cấu tạo câu 

đơn đặc biệt 

Theo định nghĩa, trong câu đơn đặc biệt không xác định được chủ ngữ và vị ngữ. Trong 

câu đơn đặc biệt chỉ có danh từ chỉ vật, hiện tượng tồn tại, xuất hiện, tiêu biến, có hoặc không 

có động từ, tính từ, từ hình ảnh và có thể có từ chỉ không gian, thời gian.  

a)  Về mặt cú pháp có thể xét riêng các trường hợp sau đây : 

- Danh từ (cụm danh từ) đứng một mình làm thành câu đơn đặc biệt sẽ không được xác 

định về cú pháp, vì nó không có quan hệ với từ nào cả. 
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- Trong câu có động từ hay tính từ hay từ hình ảnh đứng trước còn danh từ chỉ vật thể tồn 

tại đứng sau, thì danh từ đó có tư cách bổ ngữ (bổ ngữ chỉ thực thể tồn tại - trước đây chúng tôi 

gọi nó dưới cái tên khái quát là bổ ngữ - chủ thể, cũng là trong ý nghĩa ấy). 

- Trong câu nếu có thêm phần phụ chỉ không gian, thời gian thì đó cũng là trạng ngữ, nếu 

có từ nêu chủ đề thì đó là đề ngữ. 

Ví dụ (từ in đậm được chú giải trong ngoặc đơn sau mỗi câu) : 

(1) Trên bàn có hai lọ hoa. (Trạng ngữ) 

(2) Vịt còn hai con. (Đề ngữ) 

b) Về phương diện vai nghĩa, các danh từ chỉ vật, hiện tượng tồn tại là thể tồn tại (thực thể 

tồn tại). Nếu là danh từ chỉ vật, hiện tượng xuất hiện, tiêu biến thì giữ vai nghĩa tương đương : 

thể hành động.  

Ví dụ : 

(3) Trước sân trồng hai cây cam. (Thể tồn tại) 

(4) Từ xa đi lại mấy cô thiếu nữ. (Thể hành động) 

(5) Sổng mất một con gà. (Thể hành động) 

Các từ ở trạng ngữ giữ vai nghĩa của các cảnh huống như vị trí, thời gian, ... 

Ví dụ (xem thêrn các ví dụ 1, 4) : 

(6) Bỗng xuất hiện một người lạ mặt. 

Riêng trường hợp của đề ngữ ở câu đơn đặc biệt, vai nghĩa là hiện tượng. 

Ví dụ (xem thêm ví dụ 2) : 

(7) Ra sân bay đón đoàn X có các vị... 

Câu đơn đặc biệt có tính chất riêng về cú pháp là trong nó không xác định được chủ ngữ 

và vị ngữ, có tính chất riêng về nghĩa là chủ yếu chỉ sự tồn tại (hay xuất hiện, tiêu biến) của 

vật, hiện tượng và cũng có tính chất riêng về sử dụng là chủ yếu được dùng để miêu tả, xác 

nhận sự tồn tại (hay xuất hiện, tiêu biến) của vật, hiện tượng. Với những tính chất riêng đó, nó 

cần được phân biệt với câu tỉnh lược (rút gọn) thành phần. 

III - CÂU TỈNH LƯỢC 

Câu tỉnh lược không phải là một kiểu câu riêng. Trong phần lớn trường hợp, câu tỉnh lược 

gắn với câu đơn hai thành phần. 

Ví dụ (câu tỉnh lược in đậm) : 

Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười. (Nam Cao) 

Để giản đơn hóa vấn đề vẫn có thể dùng tên gọi câu tỉnh lược, tuy nhiên, cần phân biệt hai 

trường hợp : 

- Trường hợp tỉnh lược riêng chủ ngữ, hoặc riêng vị ngữ hoặc riêng bổ ngữ. 

- Trường hợp cùng một lúc tỉnh lược chủ ngữ và động từ thành tố chính của vị ngữ, tức là 

câu chỉ còn chứa bổ ngữ. 

Đối với trường hợp thứ nhất, việc căn cứ vào ngữ cảnh để phục hồi yếu tố bị tỉnh lược 

không làm cho câu được phục hồi khó chấp nhận do quá thừa dư. Đối với trường hợp thứ hai, 

sự phục hồi theo kiểu đó làm cho câu được phục hồi có vẻ "ngô nghê", khó chấp nhận do phần 

được phục hồi tỏ ra quá thừa dư. Thật vậy, ở trường hợp thứ hai, cái được gọi là câu tỉnh lược"  

thực ra là phần bổ sung vào câu đứng gần nó hơn là trong nó bị tỉnh lược đi cái đã có nằm 

trong câu đứng gần nó. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà ngôn ngữ học văn bản 
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đã quan tâm đến hiện tượng "tỉnh lược" thứ hai này, và không muốn gọi nó là câu tỉnh lược, 

mà đặt cho nó những cái tên khác nhau (tùy theo từng nhà nghiên cứu) : bán câu (semi-sentences), 

ngữ phụ gia (annexed phrases), biểu thức không phải câu (non-sentence expressions), phần tách biệt 

(obosoblenie) ; vị ngữ trực thuộc (Trần Ngọc Thêm) ; câu dưới bậc (Diệp Quang Ban). 

 Thử xem xét các ví dụ sau đây (câu tỉnh lược in đậm, chỗ tỉnh lược thay bằng 0) : 

(1) Của đáng mười Nhu chỉ bán được năm. Có khi (0) chẳng lấy được đồng tiền nào là 

khác nữa. (Nam Cao) 

(2) Tiếng hát ngừng. Cả tiếng cười (0). 

Trong hai ví dụ này, vị trí (0) của câu (1) có thể thay thế bằng Nhu, vị trí (0) của câu (2) có 

thể thay bằng cũng ngừng. Và cả hai câu đã được phục hồi đều có thể dễ dàng chấp nhận. 

(3) Tôi nghĩ đến sức mạnh của thơ. (0) Chức năng và vinh dự của thơ. (Phạm Hổ) 

Trong ví dụ (3) này, nếu tại vị trí (0) ta nhắc lại Tôi nghĩ đến thì có vẻ như là lặp thừa và 

có lẽ làm như thế không tốt bằng thay vì dấu chấm (.), ta dùng dấu phẩy (,) để biến hai “câu” 

thành một câu. Tuy nhiên làm như thế là mất đi tất cả ! Chỉ còn lại sự liệt kê trần trụi ! 

Cách tổ chức văn bản của tác giả ở câu (3) là sử dụng dấu chấm và việc ngắt câu như 

những biện pháp tu từ (với câu (1) và (2) cũng thế, nhưng không rõ bằng ở đây). Với cái dấu 

chấm bất thường này, tác giả đã thiết lập được mối tương quan theo tỉ lệ thuận giữa một bên là 

sức mạnh của thơ với một bên là chức năng và vinh dự của thơ : sức mạnh “lớn” hay “nhỏ” sẽ 

kéo theo chức năng (nhiệm vụ) và vinh dự (hưởng thụ) “lớn” hay “nhỏ”. Và hai cái sau đi liền 

với nhau : có làm có hưởng thụ. Thế nhưng, đồng thời ngoài việc làm nhiều thì được hưởng 

nhiều, còn làm cho “sức mạnh” lớn hơn. Như vậy, “sức mạnh” chi phối “chức năng và vinh 

dự”, và ngược lại, chính “chức năng và vinh dự” quyết định “sức mạnh”. Thế là một cái dấu 

chấm đã đổi được rất nhiều, nó là một dấu chấm thoả đáng ! Và chính cái dấu chấm này đã 

chuyển được cách trình bày các ý bắt buộc theo tuyến tính một chiều trước sau, thể hiện trên 

không gian một chiều của dòng chữ trên giấy thành cách sắp xếp theo không gian hai chiều mà có 

thể hình dung được như sau : 

... sức mạnh của thơ 

  

       Chức năng              và             vinh dự của thơ 

Cách phân tích tu từ học như vừa trình bày cũng thực hiện được cho cả những ví dụ (1, 2) 

trên đây. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp sử dụng sự tỉnh lược đều có thể giải 

thích theo lối tu từ học. Cũng phải thừa nhận rằng trong khá nhiều trường hợp, nhất là trong 

khẩu ngữ, hiện tượng tỉnh lược xuất hiện do những lí do khác như tính giản tiện, tránh cầu kì 

và tình huống giao tiếp cho phép. 

Tình trạng được phép sử dụng nhiều hiện tượng tỉnh lược còn có nguồn gốc ở loại hình 

tiếng Việt. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ không biến hình từ, các quan hệ cú pháp trong tiếng 

Việt ít hiển nhiên hơn so với các ngôn ngữ có biến hình từ, vì vậy có khi một vài từ nào đó bị 

tỉnh lược mà không làm mất ý nghĩa của phát ngôn trong tình huống sử dụng cụ thể thì cũng 

được chấp nhận. Tuy nhiên, trong văn viết là dạng ngôn ngữ có điều kiện gọt giũa, việc sử 

dụng tỉnh lược phải được ý thức rõ : cần cân nhắc giữa cái cho phép và cái không nên, nhất là 

giữa việc tạo ra sắc thái tu từ với việc làm tối nghĩa câu văn. 

Các ví dụ nêu dưới đây được phân chia theo hai trường hợp dùng nói trên, phần tỉnh lược 

được thay bằng kí hiệu (0) và được chú giải ở trong ngoặc đơn sau mỗi ví dụ : 
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- Ví dụ thuộc trường hợp tỉnh lược thứ nhất :   

(l) (0) Chúc các đồng chí thu nhiều thành tích trong công tác văn hoá và luôn luôn phấn 

khởi, vui vẻ. (Chủ ngữ) (Phạm Văn Đồng) 

(2) (0) Đóng cửa lại ! (Chủ ngữ) 

(3) Tóm lại là (0) phải học, phải học tập vốn văn hóa, văn nghệ của dân tộc ta và của thế 

giới. (Chủ ngữ) (Phạm Văn Đồng) 

(4) (0) Thi đua dạy tốt, học tốt. (Chủ ngữ) (Khẩu hiệu hành động) 

(5) Bước vào khỏi cổng thôn Đoài, (0) đã thấy nhà ông Nghị Quế. (Chủ ngữ) (Ngô Tất Tố) 

(6) TTXVN - Theo tin nước ngoài, ngày 21 - 7 tại Manila (thủ đô Philíppin) (0) đã khai 

mạc Hội nghị ủy ban thường trực ASEAN và cuộc họp các quan chức cấp caoASEAN, 

chuẩn bị cho Hội nghị hàng năm lần thứ 31 Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. (Chủ ngữ) 

(Báo Nhân dân, 22 - 7 - 1998, tr.8) 

(7)  [Ông có xe hơi, có nhà lầu, có đồn điền, lại có cả trang trại ở nhà quê. Vậy thì (0) 

chính là người giàu đứt đi rồi. (Chủ ngữ) (Nam Cao) 

(8)  [Tiếng hát ngừng] Cả tiếng cười (0). (Vị ngữ) (Nam Cao) 

- Ví dụ về trường hợp “tỉnh lược” thứ hai (hay là về câu dưới bậc) : 

(9) [Huấn đi về trạm máy.] Một mình, trong đêm. (Câu này tương đương bổ ngữ cảnh 

huống) (Nguyễn Thị Ngọc Tú) 

(10) [Tôi đứng dậy.] Dưới trời mưa. (Tương đương bổ ngữ cảnh huống) (Nguyễn Huy 

Tưởng) 

(11) [Anh mới mua được quyển sách.] Cho em. (Tương đương bổ ngữ gián tiếp chỉ thể tiếp 

nhận) (Báo Văn nghệ) 

hướng dẫn học tập chương 1 - Phần ba 

1. Câu đơn hai thành phần trong tiếng Việt là câu như thế nào ? Tại  sao phải dùng tên gọi 

nòng cốt câu trong việc xác định câu đơn ? 

2. Câu đơn hai thành phần có ba kiểu lớn, đó là những kiểu nào ? Nêu ví dụ và phân tích đối 

với từng kiểu. 

3. Trong câu đơn hai thành phần có những thành phần câu nào ? 

4. Trong câu có mấy loại bổ ngữ, xét khái quát ? Kể ra và cho ví dụ (chưa cần đi quá sâu vào 

chức năng của từng loại bổ ngữ nhỏ). 

5. Trong câu dùng hằng ngày, ngoài những thành phần câu (chức vụ cú pháp của câu như chủ 

ngữ, bổ ngữ, ...) còn có thể có mặt những bộ phận phụ không có tư cách thành phần câu 

nào nữa (những bộ phận phi cấu trúc tính trong câu) ? Kể ra và cho ví dụ. 

6. Câu đơn hai thành phần chỉ quan hệ thường sử dụng những từ chỉ quan hệ nào ở phần vị 

ngữ của câu ? 

7. Câu đơn đặc biệt có cấu tạo ngữ pháp như thế nào ? 
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8. Thế nào là câu đơn đặc biệt danh từ ? Nêu ví dụ. 

9. Thế nào là câu đơn đặc biệt vị từ ? Nêu ví dụ. 

10. Câu tỉnh lược là câu như thế nào ? 

11. Thử nêu ví dụ về câu dưới bậc (ngữ trực thuộc) và phân tích giá trị tu từ của nó (có thể lấy 

trong văn bản nghệ thuật). 
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Chương II : CÂU PHỨC 

 

i - Phân BIỆT CÂU Phức Với câu đơN Và câu GHÉP 

Câu phức cần được phân biệt với câu đơn và với câu ghép. Câu phức khác câu đơn ở chỗ trong 

câu phức có chứa hai hoặc hơn hai kết cấu chủ ngữ - vị ngữ (ở câu đơn, kết cấu này chỉ có một và 

nó đồng thời cũng là nòng cốt của câu). Câu phức giống câu ghép ở chỗ trong cả hai kiểu câu 

này đều có chứa hai hoặc hơn hai kết cấu chủ - vị, tuy nhiên chỗ khác nhau rất cơ bản giữa 

chúng là ở kiểu quan hệ giữa các kết cấu chủ - vị với nhau. Sự khác biệt này được diễn tả bằng 

các thuật ngữ bao nhau và không bao nhau của các kết cấu chủ - vị. 

ở câu phức, tuy có hai (hoặc hơn hai) kết cấu chủ - vị, nhưng trong số đó chỉ có một kết 

cấu chủ - vị “nằm ngoài cùng” và làm nòng cốt của câu, (các) kết cấu chủ - vị còn lại bị bao 

bên trong kết cấu chủ - vị làm nòng cốt câu đó, chứ không làm nòng cốt câu. 

Ví dụ : 

Nó bảo nó đi Đà Nẵng. 

Có thể minh hoạ cấu trúc của câu phức này thành lược đồ có hai hình  bao nhau như sau : 

 

 

 

 

 

 

Lược đồ cấu trúc một kiểu câu phức 

ở câu ghép, các kết cấu chủ - vị không bao nhau, và mỗi kết cấu chủ - vị vẫn giữ tư cách 

một nòng cốt của câu đơn và chúng “ghép” lại với nhau, chứ không “lồng” vào nhau (không 

bao nhau).  

Ví dụ : Trời mưa, đường trơn. 

Lược đồ của ví dụ này như sau : 

 

 

 

Lược đồ cấu trúc của câu ghép 

Tóm lại, câu phức là câu chứa hai (hoặc hơn hai) kết cấu chủ - vị, trong số đó chỉ có một 

kết cấu chủ - vị làm nòng cốt câu, (những kết cấu chủ vị còn lại bị bao bên trong kết cấu chủ - 

vị làm nòng cốt câu. 

II -  CÁC KiểU CÂU PHỨC 

1. Câu phức có chủ ngữ là kết cấu chủ  vị (in đậm trong ví dụ) 

Ví dụ :  Chuột chạy làm vỡ đèn. 

 

 

Nó bảo 

§ 

 

 

C  V 

 

nó        đi Đà Nẵng 

[C         V] 

Trời        mưa 

  C      V 

đường     trơn 

   C      V 
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Vai nghĩa của chủ ngữ ở đây là thể động, do một sự thể đảm nhận. 

2. Câu phức có vị ngữ là kết cấu chủ  vị (in đậm trong ví dụ) 

Ví dụ : Cây này lá vàng. 

  

 

 

 

 

 

3. Câu phức có bổ ngữ là kết cấu chủ - vị (in đậm trong ví dụ). 

Ví dụ (xem lược đồ minh hoạ ở điểm trên) :  

Nó bảo nó đi Đà Nẵng. 

Vai nghĩa của bổ ngữ ở đây là hiện tượng do một sự thể đảm nhiệm. 

Câu phức có bổ ngữ là câu ghép (in đậm trong ví dụ). 

Ví dụ : Nó nhắn anh vì xe hỏng nó không đến được. 

  

 

 

 

 

(Xem thêm chương III – Câu ghép) 

4. Câu phức có định ngữ là kết cấu chủ  vị (in đậm trong ví dụ). Cần nhắc 

lại rằng “định ngữ” không có tư cách thành phần câu. 

Ví dụ : 

Con mèo Giáp mua chạy mất rồi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

làm vỡ đèn 

C V 

 

Chuột    chạy 

          [C        V] 

 

Cây này 

 

 

C V 

 

lá              vàng 

[C                V] 

 

Nó 

 

nhắn anh 

 

 

C V 

 

   vì xe    hỏng     nó     không đến được 

    [C         V]        [C                 V]     

 

  Con mèo 

 

chạy mất rồi 

C V 

 

Giáp       mua 

        [C         V] 
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Giáp đọc quyển sách tôi cho mượn. 

 

 

 

 

 

 

5. Câu phức là câu bị động 

Câu bị động, về mặt cú pháp, thuộc kiểu câu phức ; về mặt ngữ nghĩa, thuộc loại câu diễn 

đạt sự thể hành động (với hai đặc trưng là [+Động] và [+Chủ động]). Vì là câu diễn đạt hành 

động nên động từ trong câu bị động là động từ chỉ hành động tác động (động từ ngoại động) 

và trong câu phải có mặt thể đối tượng hoặc có cả thể tiếp nhận để tạo ra một chủ ngữ bị động. 

Chủ ngữ ngữ pháp của câu bị động diễn đạt một trong hai vai nghĩa sau đây : 

- Thể đối tượng (đối thể) 

- Thể tiếp nhận. 

Dấu hiệu cú pháp của câu bị động là sự có mặt trong câu một trong hai từ bị, được với tư 

cách những tác tử tạo câu bị động, và sau từ bị, được là một kết cấu chủ - vị đầy đủ hoặc tỉnh 

lược chủ ngữ, trong vị ngữ có động từ chỉ hành động tác động đến thực thể nêu ở chủ ngữ. 

Điều kiện về vai nghĩa của chủ ngữ ngữ pháp, điều kiện về khả năng xuất hiện tác tử bị, 

được và kết cấu chủ - vị là những điều kiện có tác dụng đồng thời, nghĩa là không thể thiếu 

một trong những điều kiện đó khi tạo câu bị động tiếng Việt. 

Ví dụ (vai nghĩa của chủ ngữ được chú thích ở sau mỗi câu) : 

(1)  Thuyền được đẩy ra xa. (Thể đối tượng) 

(2) Thuyền được người lái đẩy ra xa. (Thể đối tượng) 

(3)  Giáp được tặng bằng khen. (Thể tiếp nhận) 

(4)  Giáp được nhà trường tặng bằng khen. (Thể tiếp nhận) 

(5)  Nó bị phạt. (Thể đối tượng) 

(6) Đá được chuyển lên xe. (Thể đối tượng) 

(7) Xe bị (kẻ xấu) ném đá. (Thể tiếp nhận) 

Nói một cách giản đơn, câu bị động là câu phức có chứa tác tử bị hoặc được và sau chúng 

là một kết cấu chủ - vị (có thể tỉnh lược chủ ngữ), trong đó có động từ ngoại động (chỉ hành 

động tác động). Chủ ngữ của câu bị động có vai nghĩa là thể đối tượng hoặc thể tiếp nhận. 

  

 

 

 

 

 

Bị chú : 

 

Giáp 

 

đọc quyển sách 

 

 

C  V 

 

tôi       cho mượn 

   [C              V] 

 

Thuyền 

 

được 

 

 

C V 

 

họ       đẩy ra xa 

      [C           V] 
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1) Những hình vẽ hai hình bao nhau trên đây cốt để minh hoạ hiện tượng bị bao của các 

kết cấu chủ vị không làm nòng cốt câu, chứ không phải là một phương pháp phân tích 

cú pháp. Khi phân tích cú pháp có thể dùng  phương pháp "hình cây" như trước đây. 

2)  Các kết cấu chủ - vị bị bao trong câu phức, về mặt nghĩa là những sự thể, do đó có thể 

tiếp tục phân tích chúng về phương diện nghĩa thành các vai nghĩa đi với các vị tố như 

ở câu đơn. 
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Chương III: CÂU GHÉP 

Chương III này sẽ đề cập đến những hiện tượng sau đây : 

1) Xác định câu ghép 

2) Phân loại câu ghép 

3) Nội dung các mối quan hệ nghĩa giữa các vế trong câu ghép và 

cách diễn đạt chúng (hay là những điểm cần lưu ý trong việc sử dụng và hiểu câu ghép). 

I - ĐỊNH NGHĨA CÂU GHÉP 

Câu ghép là câu chứa hai (hơn hai) kết cấu chủ - vị, trong số đó không kết cấu chủ - vị 

nào bao kết cấu chủ - vị nào ; mỗi kết cấu chủ - vị diễn đạt một sự việc (còn gọi là sự thể), và 

các sự việc này có quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào đó. 

Câu ghép "phân biệt" với câu phức không phải ở số lượng kết cấu chủ - vị  mà là ở hình 

thức quan hệ của các kết cấu chủ - vị đối với nhau : câu phức cũng có hai kết cấu chủ - vị trở 

lên, trong số đó có một kết cấu chủ - vị nằm ngoài cùng làm nòng cốt câu, bao kết cấu chủ - vị 

còn lại(1) ; còn ở câu ghép, các kết cấu chủ - vị nằm ngoài nhau, không kết cấu - chủ  vị nào 

bao kết cấu chủ - vị nào. Có thể hình dung mối quan hệ khác nhau của các kết cấu chủ - vị 

trong câu phức và trong câu ghép như sau : 

ở câu phức ở câu ghép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Xem thêm chương II, mục I : Phân biệt câu phức với câu đơn và câu ghép) 

Sự phân biệt câu đơn một bên với bên kia là câu phức và câu ghép, như đã quy ước, chủ 

yếu là dựa vào số lượng kết cấu chủ - vị. Còn sự phân biệt giữa câu phức với câu ghép lại căn 

cứ trên kiểu quan hệ khác nhau giữa các kết cấu chủ - vị trong từng kiểu câu. Trên cơ sở đó, 

khi nói về câu ghép thì trước hết trong câu phải chứa từ hai kết cấu chủ - vị trở lên và những  

kết cấu chủ - vị này không bao nhau. Cũng vì vậy mà phải bàn đến trường hợp tỉnh lược (rút 

gọn) chủ ngữ. Về hiện tượng này, cần có những quy ước nhất định để tránh lẫn lộn giữa câu 

đơn có thành phần phụ trạng ngữ với câu ghép.  

Quy ước chung là : 

                                                 
(1) Chính vì đặc trưng này mà có thể coi câu phức là câu đơn (vì chỉ có một kết cấu chủ vị làm nòng cốt câu), 

đó là theo quan điểm lấy nòng cốt câu làm cơ sở lí thuyết. Cũng có thể theo quan điểm lấy số lượng kết 

cấu chủ – vị làm cơ sở như ở đây, và nếu có chú ý đến phương diện sư phạm thì cách làm này thuận tiện 

hơn, vì đỡ gây những khó khăn không cần thiết cho học sinh ở những lớp dưới. 

 

C – V 

bao 

C – V 

bị 

bao 

C – V 

ngoài 

nhau 

C – V 

ngoài 

nhau 
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 Không coi là một vế của câu ghép đối với những kết cấu chủ - vị có từ khi, lúc, hồi, dạo 

chỉ thời gian, hoặc từ nơi, chốn, chỗ chỉ vị trí dẫn đầu. Những từ này vẫn còn đầy đủ tư cách 

của các thực từ, cụ thể là có thể thay các kết cấu chủ - vị đứng sau chúng bằng các đại từ chỉ 

định như đó, ấy..., thay khi, lúc, hồi bằng ngày, năm chẳng hạn. 

Khảo sát các ví dụ sau đây : 

 Khi chúng tôi đi làm, (thì) các anh còn đang đi học. (Có từ thì thì nói chung không 

cần dấu phẩy, từ thì ở đây là trợ từ nhấn mạnh, không phải quan hệ từ) 

 Năm chúng tôi đi làm, các anh còn đang đi học. 

 Khi ấy các anh còn đang đi học. 

 Chỗ người ta chưa xây dựng nhà ở, (thì) chúng tôi sẽ làm tạm một sân chơi cho học 

sinh. (Về từ thì, xem chú thích ở ví dụ đầu). 

Tổ hợp của một trong những từ này với  kết cấu chủ - vị đứng sau chúng được coi là thành 

phần phụ trạng ngữ (chỉ cảnh huống nói chung, chi tiết hơn sẽ là cảnh huống thời gian hoặc 

cảnh huống không gian tương ứng với từng loạt từ). 

(Xem chi tiết hơn về vấn đề này trong : Diệp Quang Ban, Câu đơn tiếng Việt, NXB Giáo 

dục 1897). 

 Trong các câu tục ngữ, cả hai vế câu có thể đều không có chủ ngữ, nhưng nếu giữa 

chúng có thể xác lập được một quan hệ như giữa hai vế của câu ghép thì câu đó được coi là 

câu ghép. 

Ví dụ : 

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. (Câu ghép chuỗi tức là câu ghép không sử dụng 

phương tiện hư từ để nối kết các vế câu với nhau). 

Khi sử dụng câu tục ngữ này thì phải tuỳ trường hợp mà xác định kiểu câu. Chẳng hạn khi 

cần dùng  câu tục ngữ trên dưới hình thức : 

- Vì đời cha ăn mặn, nên đời con khát nước mà. (Câu ghép chính phụ chỉ nguyên nhân) 

Hoặc dưới  hình thức : 

- Nếu đời cha ăn mặn thì đời con khát nước đấy. (Câu ghép chính phụ chỉ điều kiện) 

Phải thừa nhận rằng các quan hệ từ phụ thuộc có ý nghĩa khá xác định nên chúng chiếm 

ưu thế khi được sử dụng. Vì vậy, trong câu ghép, nếu có những quan hệ từ phụ thuộc đi kèm 

với các phương tiện nối kết khác thì kiểu câu trước hết phải được xác định theo quan hệ từ phụ 

thuộc. 

Ngoài ra, các câu tục ngữ và các câu ca dao cụ thể còn có những cách biểu hiện cụ thể 

khác nữa, nhiều khi rất phức tạp, không dễ gì quy thành những công thức, những quy tắc giải 

thuyết chung được. Phải tùy từng trường hợp mà xem xét và chỉ nên phân tích ngữ pháp những 

khi cần thiết. Điều này cũng nên áp dụng đối với ngôn ngữ thơ ca nói chung.  

II - CÁC KIỂU CÂU GHÉP 

Để tiện trình bày, mỗi kết cấu chủ - vị, hay còn gọi là mệnh đề, trong câu ghép được gọi là 

một vế câu. 

Việc phân loại câu ghép căn cứ vào cả các dấu hiệu hình thức lẫn các kiểu quan hệ ngữ 

pháp khái quát giữa các vế trong câu ghép. 
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Trước tiên, căn cứ vào các phương tiện nối kết các vế trong câu ghép, có thể chia toàn bộ 

câu ghép thành hai lớp lớn là : 

- Câu ghép có phương tiện nối kết 

- Câu ghép không sử dụng các phương tiện nối kết đó, lớp này có thể gọi là câu ghép 

chuỗi ; nội dung những mối quan hệ nghĩa giữa hai vế của câu ghép chuỗi khá phong phú.  

Tiếp theo, các câu ghép thuộc lớp lớn thứ nhất lại được chia thành các lớp nhỏ hơn căn cứ 

vào các loại phương tiện nối kết cụ thể. Chính các loại phương tiện nối kết này quyết định các 

kiểu quan hệ ngữ pháp khái quát giữa các vế của câu ghép mà ngữ pháp truyền thống đã sử 

dụng một cách có lí do từ trước. Các lớp nhỏ này gồm có : 

+ Câu ghép bình đẳng, sử dụng các quan hệ từ bình đẳng và, còn, mà, nhưng, rồi, hay diễn 

đạt những mối quan hệ nghĩa có nội dung xác định ; 

+ Câu ghép chính phụ hay là câu ghép có mệnh đề phụ, sử dụng các quan hệ từ phụ thuộc 

diễn đạt những quan hệ nghĩa có nội dung khác nhau ; 

+ Câu ghép qua lại, sử dụng các cặp phụ từ hô ứng, hoặc các cặp đại từ phiếm định xác 

định hô ứng, hoặc một phụ từ với một quan hệ từ, diễn đạt những quan hệ nghĩa có nội dung 

khác nhau. 

Có thể tóm tắt hai bước phân loại trên thành lược đồ : 

Câu ghép (CG) 

 

 

CG có từ nối kết     CG không có từ nối kết 

 

 

        CG bình đẳng  CG chính phụ      CG qua lại     CG chuỗi 

Sau đây là phần xem xét các lớp câu ghép cụ thể. Việc xem xét chúng chỉ có thể dừng lại 

ở những trường hợp thường gặp, sự chi tiết hoá cũng chỉ có chừng mực nhất định, khó lòng 

nêu cạn kiệt và giải thuyết cặn kẽ mọi trường hợp sử dụng đã, đang hoặc sẽ có thật. Nói cách 

khác, quy tắc số đông vẫn là quy tắc cần tuân thủ trong những công trình nghiên cứu ngôn ngữ 

nhất định, ngay cả khi đi vào lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ. 

1. Câu ghép bình đẳng 

Câu ghép bình đẳng là câu ghép trong đó có quan hệ từ bình đẳng về ngữ pháp nối các vế 

câu của câu ghép với nhau. Các quan hệ từ bình đẳng thường được nhắc đến trong câu ghép là 

và, mà, còn, nhưng, rồi, hay. Khi sử dụng câu ghép bình đẳng, người nói cho rằng hai sự việc 

nói ở hai vế câu là ngang hàng nhau. Việc lựa chọn trật  tự cho các vế câu tuỳ trường hợp mà 

có khi do hoàn cảnh khách quan quy định, có khi lệ thuộc vào cách nhìn nhận sự việc chủ 

quan của người nói. Nội dung các mối quan hệ giữa hai vế của câu ghép bình đẳng khá phong 

phú và do từng quan hệ quyết định. 

1.1. Câu ghép dùng quan hệ từ và 

Từ và trong câu ghép có thể diễn đạt những nội dung quan hệ sau đây: 

a) Quan hệ bổ sung 

Ví dụ : 

-  Giáp đi đá bóng và các bạn Giáp cũng đã đi cả rồi. 
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Để diễn đạt quan hệ bổ sung, trong những trường hợp như thế này, thay vì và còn có thể dùng 

quan hệ từ mà, có hàm ý đối chiếu (không nghịch đối). 

Ví dụ : 

-  Giáp đi đá bóng mà các bạn Giáp cũng đã đi cả rồi. 

-  Lốp xe nổ mà chiếc xe cũng đã kịp dừng lại rồi. 

Khi thay mà bằng và vào những câu này thì quan hệ bổ sung lộ hẳn ra, nhưng quan hệ đối 

chiếu không còn hiển lộ nữa. 

b) Quan hệ thời gian đồng thời hoặc thời gian nối tiếp  

Ví dụ : 

- Một người đọc và ba người ghi. (Đồng thời) 

- Một chiếc xe dừng lại và một chiếc khác đến đỗ bên cạnh. (Nối tiếp) 

c)  Quan hệ nguyên nhân 

Ví dụ : 

- Lốp xe nổ và chiếc xe dừng lại. 

- Một hòn đá khác ném lên và mấy quả nhãn rụng xuống. 

d) Quan hệ nghịch đối 

Ví dụ : 

- Lốp xe nổ và xe vẫn cứ chạy. 

Với quan hệ nguyên nhân, trật tự các vế trong câu có tầm quan trọng đáng kể. ở đây có 

hai trường hợp chính : 

+ Thay đổi trật tự vế câu làm mất đi quan hệ nguyên nhân. 

Ví dụ : 

- Mấy quả nhãn rụng xuống và một hòn đá ném lên. 

- Thay đổi trật tự vế câu làm thay đổi nguyên nhân. 

Ví dụ : 

- Cậu bé học kém lắm và cậu bé rất ngại làm bài tập. 

- Cậu bé rất ngại làm bài tập và cậu bé học kém lắm. 

Trong câu vừa dẫn, có thể coi sự việc nêu ở vế trước là nguyên nhân dẫn đến sự việc nêu ở 

vế sau (có thể thử bằng cách thêm các quan hệ từ vì và nên (thay cho và) vào trước mỗi vế 

câu). 

Tuy câu ghép bình đẳng dùng quan hệ từ và có thể diễn đạt những quan hệ khác nhau về 

nội dung như vậy, song quan hệ hiển lộ (được diễn đạt bằng từ và) vẫn là quan hệ cơ bản. 

Những mối quan hệ còn lại chỉ có thể coi là hàm ẩn và người nói có ngụ ý dùng  hay không là 

tuỳ trường hợp giao tiếp cụ thể. Nói cách khác, người nói có thể dùng đến những mối quan hệ 

đó theo lối ngụ ý (hàm ẩn) hoặc thực sự không muốn dùng đến chúng. Người nghe phải tuỳ 

hoàn cảnh mà đoán định, không được gán ép vô căn cứ. 

1.2. Câu ghép dùng quan hệ từ mà, còn, nhưng 

Câu ghép dùng các quan hệ mà, còn, nhưng nhìn chung là diễn đạt quan hệ nghịch đối. 
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Ví dụ : 

- Tôi thích bóng đá, mà bạn Giáp thì lại thích bóng chuyền. 

- Tôi làm bài tập, còn bạn Giáp thì đang viết thư. 

- Tôi rất thích bóng đá, còn bạn Giáp thì không. 

- Tôi thích bóng đá, nhưng bạn Giáp lại thích bóng chuyền. 

Câu ghép dùng quan hệ từ mà và nhưng có khi khác nhau rất tế nhị. Trước hết, nhìn chung 

có thể thấy rằng từ mà thường được dùng nhiều hơn với mức độ nghịch đối thấp (không kể 

trường hợp mà diễn đạt quan hệ bổ sung là chủ yếu, có thể thay được bằng và nói trên kia). Hệ 

quả là ở nơi nào cần có sự phân biệt thì từ mà thường được dùng nhiều hơn về cảm tính, còn từ 

nhưng thì thiên hơn về lí tính, mặc dù mức độ nghịch đối không khác nhau. 

Đối chiếu các ví dụ sau đây : 

- Trời tối rồi mà họ vẫn còn đá bóng. (Nghịch đối thấp) 

- Chúng tôi  khuyên bảo nhiều lần mà cháu vẫn không nghe. 

(Thiên hơn về cảm tính) 

- Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng người đó vẫn không nghe. (Thiên hơn về lí tính) 

1.3. Câu ghép dùng quan hệ từ rồi 

Câu ghép dùng quan hệ từ rồi được dùng để diễn đạt quan hệ thời gian nối tiếp (liên tục hoặc 

gián cách) của các sự việc nêu ở các vế trong câu ghép. 

Ví dụ :  

-  Anh đi thẳng, gặp một cái ngã ba rồi anh rẽ trái. (Liên tục) 

-  Bạn cứ làm như thế, rồi hôm nào rỗi tôi sẽ chỉ cho mà làm tiếp. 

(Gián cách) 

-  Bạn cứ làm như thế, rồi tôi sẽ chỉ cho mà làm tiếp. (Không rõ liên tiếp hay gián cách) 

1.4. Câu ghép dùng quan hệ từ hay 

Câu ghép dùng quan hệ từ hay được dùng để diễn đạt sự lựa chọn giữa các sự việc nêu ở 

các vế trong câu ghép, về thực chất quan hệ giữa hai vế ở đây là quan hệ bổ sung. Như vậy, có 

thể gọi quan hệ hai vế của câu ghép dùng quan hệ từ hay là quan hệ bổ sung - lựa chọn. 

Ví dụ : 

- Mình đọc hay tôi đọc ? (Nam Cao) 

- Tôi đi trước hay (là) anh đi trước đây ? 

2. Câu ghép chính phụ 

Câu ghép chính phụ là câu ghép chứa vế câu trong đó có quan hệ từ phụ thuộc dẫn đầu (để 

khỏi nhầm lẫn còn có thể nói : là câu ghép chứa vế câu có quan hệ từ phụ thuộc dẫn nhập). Vế 

chứa quan hệ từ phụ thuộc là vế phụ, vế còn lại là vế chính. Khi sử dụng câu ghép chính phụ, 

người nói cho rằng sự việc nêu ở vế phụ là cảnh huống của sự việc nêu ở vế chính, không coi 

hai sự việc là ngang hàng nhau như ở câu ghép bình đẳng. 
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Trong câu ghép chính phụ, ngoài quan hệ từ phụ thuộc đứng đầu vế phụ, còn có thể có 

(không bắt buộc phải có) một quan hệ từ khác đứng ở đầu vế chính, làm thành cặp quan hệ từ. 

Nội dung mối quan hệ giữa hai vế của câu ghép chính phụ là nội dung của các phép kéo theo 

lôgic, vì vậy trật tự vế phụ đứng trước, vế chính đứng sau được quy ước coi là ưu tiên ; nhưng 

về  

phương diện sử dụng thì hai trật tự đều bình đẳng với nhau, sử dụng trật tự nào là do ngữ cảnh 

và nhiệm vụ giao tiếp quy định. 

Ví dụ : 

      - Vì tên Dậu là thân nhân của hắn, cho nên chúng con bắt nộp thay. (Ngô Tất Tố) 

Khuôn hình khái quát quy ước của câu ghép chính phụ có chứa quan hệ từ phụ thuộc là 

như sau (vế phụ đứng trước ; qht = quan hệ từ ; dấu chéo (/) chỉ ranh giới giữa hai vế) : 

qht1 [CV] 1 /  qht2 [CV] 2 

Khuôn hình này được quy ước coi là dạng đầy đủ và có tính chất tiêu biểu của câu ghép 

chính phụ. 

Nếu trong câu ghép chính phụ, vế chính đứng trước vế phụ thì quan hệ từ dẫn đầu vế chính 

phải được xóa bỏ. Khuôn hình chung của trường hợp dùng này như sau : 

[CV] 2 / qht1 [CV] 1 

Về câu ghép chính phụ có mấy điều cần chú ý sau đây : 

Trong câu ghép chính phụ, vế phụ bao giờ cũng phải là một kết cấu  

chủ - vị đầy đủ. Nếu sau quan hệ từ phụ thuộc là một tổ hợp từ không phải chủ - vị, thì phần 

câu chứa quan hệ từ ấy là thành phần phụ trạng ngữ (chỉ cảnh huống nói chung) của câu. 

Đối chiếu các ví dụ sau đây : 

-  Vì trời mưa nên nước sông dâng cao. 

(Câu ghép chính phụ chỉ nguyên nhân) 

-  Vì mưa nên nước sông dâng cao. 

(Câu đơn có thành phần phụ trạng ngữ chỉ nguyên nhân) 

-  Vì ốm, nên hôm nay nó nghỉ việc. 

(Câu đơn có thành phần phụ trạng ngữ  chỉ nguyên nhân) 

 Nếu tổ hợp đứng sau quan hệ từ phụ thuộc không phải là một kết cấu chủ - vị và lại 

đứng sau một kết cấu chủ - vị khác, thì câu này là câu đơn có bổ ngữ nguyên nhân. Bổ ngữ 

nguyên nhân chính là tổ hợp từ không phải là kết cấu chủ - vị có quan hệ từ dẫn đầu đó. 

Ví dụ : 

-  Hôm nay nó nghỉ việc vì ốm. (Câu đơn có bổ ngữ nguyên nhân) 

 Trong câu ghép chính phụ (sử dụng các quan hệ từ phụ thuộc), khi ở vế chính chủ ngữ 

bị tỉnh lược, hoặc vế chính là một dạng câu đặc biệt thì câu đó vẫn được coi là câu ghép. 

Ví dụ : 

-  Vì nó ốm, nên hôm nay nghỉ việc. 

(Câu ghép chính phụ nguyên nhân) 
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–  Vì họ đến muộn nên hỏng việc. (Câu ghép chính phụ nguyên nhân có vế chính là dạng 

câu đặc biệt) 

Trong câu ghép chính phụ, nội dung mối quan hệ giữa các vế do quan hệ từ phụ thuộc 

định đoạt. Căn cứ vào các quan hệ từ này có thể chia câu ghép chính phụ thành những kiểu 

nhỏ hơn. Cụ thể có những kiểu câu ghép với những quan hệ từ thường gặp như sau : 

Kiểu câu  ghép Quan hệ từ, từ nối kết 

 Quan hệ từ 1 Quan hệ từ 2 

Nguyên nhân (–hệ quả) 

 (Bởi) vì ...  (cho)    nên   /    mà 

 (Tại) vì ...  (cho)    nên   /    mà 

 Do ...         (cho)    nên   /    mà 

 Bởi ...       (cho)    nên   /    mà 

 Tại ...        (cho)    nên   /    mà 

 Nhờ ...      (cho)    nên   /    mà 

 

 

Điều kiện/ giả thiết (–hệ quả)  

 Nếu ...   thì ... 

 Hễ ...    thì ... 

 Miễn (là) ...   thì ... 

 Giá (mà) ...   thì ... 

 Giả sử ...   thì ... 

Nghịch đối 

 Tuy ...   nhưng ... 

 Mặc dầu ...   nhưng ... 

 Dù ...    nhưng ...  

 Thà ...   chứ ... 

Mục đích  Để ...    thì ... 

Các kiểu câu ghép chính phụ cụ thể sẽ được xem xét dưới đây. 

2.1. Câu ghép nguyên nhân 

Câu ghép nguyên nhân là câu ghép chính phụ mà ở đầu vế phụ có chứa các quan hệ từ 

diễn đạt quan hệ nguyên nhân như vì, do, tại, bởi, nhờ, ... Trong câu ghép nguyên nhân, ở vế 

chính có thể xuất hiện các từ (cho) nên, mà diễn đạt quan hệ hệ quả, khi vế chính đứng sau. 

Ví dụ : 

- Nhờ thời tiết tốt (cho) nên mùa màng bội thu. 

- Nhờ thời tiết tốt mà mùa màng bội thu. 

- Nhờ thời tiết tốt, mùa màng bội thu. 

Đối với câu ghép nguyên nhân, cần lưu ý mấy điểm sau : 

 Trật tự của các vế trong câu ghép nguyên nhân có thể thay đổi, tạo thành quan hệ 

nguyên nhân - hệ quả (khi vế phụ đứng trước vế chính) như trong ví dụ nêu trên, hoặc quan hệ 

sự kiện - nguyên nhân (khi vế chính đứng trước). 

 Khi vế chính đứng trước vế phụ thì không được dùng các từ (cho) nên, mà đứng đầu vế 

chính nữa (ngoại trừ trường hợp dùng từ cổ sở dĩ). Chẳng hạn như trong ví dụ nêu trên, nếu 

đưa vế chính lên trước vế phụ thì câu sẽ có dạng : 
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- Mùa màng bội thu (là) nhờ thời tiết tốt. 

Với từ sở dĩ thì trật tự bao giờ cũng là vế chính đứng trước, vế phụ (đứng sau. Ví dụ : 

- Sở dĩ nó thi hỏng (là) vì nó không chăm học. 

 Từ ở đầu vế chính có thể là nên, cho nên, mà. Các từ (cho) nên thường được dùng khi cần 

diễn đạt mối quan hệ nặng về lí tính, từ mà thường được dùng khi cần diễn đạt mối quan hệ có màu 

sắc cảm tính, thường là sự đánh giá cái hệ quả cần diễn đạt (đánh giá tích cực hoặc tiêu cực). Ví dụ : 

- Vì con hư mà cha mẹ khổ. 

2.2. Câu ghép điều kiện/giả thiết 

Câu ghép điều kiện/giả thiết là câu ghép chính phụ mà ở đầu vế phụ có chứa các quan hệ từ 

diễn đạt quan hệ điều kiện/giả thiết như nếu, hễ, miễn (là), giá,... Trong câu ghép điều kiện/giả 

thiết, ở đầu vế chính thường xuất hiện từ thì diễn đạt quan hệ hệ quả, khi vế chính đứng sau. 

Ví dụ : 

- Nếu cụ chỉ cho một đồng, thì còn hơn một đồng nữa chúng con biết chạy vào đâu được. 

(Ngô Tất Tố) 

 - Nếu mai trời nắng, mình sẽ đến cậu chơi. 

Đối với câu ghép điều kiện/giả thiết, cần lưu ý mấy điểm sau : 

 Trật tự của hai vế câu nối kết với nhau bằng quan hệ từ có thể thay đổi, tạo thành kiểu 

quan hệ điều kiện/giả thiết - hệ quả (khi vế phụ đứng trước) như trong ví dụ nêu trên, hoặc kiểu 

quan hệ sự kiện - điều kiện/giả thiết (khi vế chính đứng trước). 

 Khi vế chính đứng trước vế phụ thì không được dùng từ thì ở đầu vế chính nữa. Chẳng 

hạn như trong ví dụ nêu trên, nếu vế chính được đưa lên trước vế phụ thì câu sẽ có dạng :  

Còn hơn một đồng nữa chúng con biết chạy vào đâu được, nếu cụ chỉ cho vay một đồng. 

 Các từ hễ... thì... thường được dùng khi sự việc là điều kiện được lặp đi lặp lại nhiều 

lần. 

Ví dụ : 

- Hễ trời mưa to thì con đường này ngập nước. 

  Ngoài cách biểu thị quan hệ điều kiện - hệ quả, kiểu câu ghép có quan hệ từ nếu... thì... 

với trật tự vế phụ (vế được dẫn nhập bằng nếu) đứng trước còn được dùng  diễn đạt quan hệ 

đối chiếu. 

Ví dụ : 

- Nếu tỉnh anh có nhiều mía thì tỉnh tôi có nhiều dừa. 

2.3. Câu ghép nghịch đối 

Câu ghép nghịch đối là câu ghép chính phụ mà ở đầu vế phụ có chứa các quan hệ từ phụ 

thuộc tuy, mặc dầu, dù,... chỉ sự việc làm cơ sở đối chiếu trong quan hệ với vế kia, khi vế phụ 

đứng trước. Trong câu ghép nghịch đối, ở đầu vế chính thường xuất hiện một trong những từ 

nhưng (mà), mà chỉ quan hệ nghịch đối, khi vế chính đứng sau. Quan hệ giữa hai vế câu này 

được gọi chung là quan hệ nghịch đối. Tuy nhiên, cần nói thêm rằng, vế câu đứng trước, dù đó 

là vế phụ hay vế chính, bao giờ cũng là vế câu nêu sự việc làm cơ sở cho thế đối, còn vế sau 
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bao giờ cũng nêu sự việc nghịch đối với sự việc nêu ở vế trước. Sự phân biệt vế phụ với vế 

chính ở đây là căn cứ vào kiểu quan hệ từ : các từ tuy, mặc dầu, dù được coi là những quan hệ từ 

phụ thuộc. 

Ví dụ : 

- Tuy tôi đã nói nhiều lần nhưng nó vẫn không nghe lời. 

- Tuy tôi đã nói nhiều lần mà nó vẫn không nghe lời. 

- Tuy tôi đã nói nhiều lần, nó vẫn không nghe lời. 

- Dù ai nói ngả, nói nghiêng, 

   Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. (Tố Hữu) 

Đối với câu ghép nghịch đối cần lưu ý những điểm sau : 

   Trật tự của hai vế câu có thể thay đổi cho nhau, nhưng quan hệ nghĩa giữa hai vế bao 

giờ cũng là quan hệ cơ sở - nghịch đối, vì vế sau bao giờ cũng nêu điều trái ngược với vế trước. 

   Khi vế chính đứng trước vế phụ thì không được dùng các từ chỉ quan hệ nghịch đối ở 

đầu vế chính nữa. Chẳng hạn như với ví dụ nêu trên, nếu vế chính được đưa lên trước vế phụ, 

thì câu sẽ có dạng : 

- Nó vẫn không nghe lời, tuy tôi đã nói nhiều lần. 

2.4. Câu ghép mục đích 

Câu ghép mục đích là câu ghép chính phụ mà ở đầu vế phụ có chứa quan hệ từ diễn đạt 

quan hệ mục đích để. Trong câu ghép mục đích, ở đầu vế chính thường xuất hiện từ thì, khi vế 

chính đứng sau. 

Ví dụ : 

- Để họ đến kịp giờ (thì) chúng tôi đưa xe đi đón. 

- Để họ đến kịp giờ, chúng tôi đưa xe đi đón vậy. 

Với câu ghép mục đích cần lưu ý những điểm sau : 

   Trật tự của hai vế câu có thể thay đổi cho nhau, tạo thành quan hệ mục đích - sự kiện 

(khi vế phụ đứng trước) như trong ví dụ vừa nêu, hoặc quan hệ sự kiện - mục đích (khi vế 

chính đứng trước). 

   Khi vế chính đứng trước vế phụ thì không được dùng từ thì ở đầu vế chính nữa (trong 

điều kiện dùng bình thường). Chẳng hạn trong ví dụ vừa nêu, nếu vế chính được đưa lên trước 

vế phụ thì câu sẽ có dạng : 

- Chúng ta đưa xe đi đón để họ đến kịp giờ. 

    Thay vì quan hệ từ để có thể dùng từ muốn, tuy nhiên từ muốn còn rõ nghĩa từ vựng 

của một động từ, nó không có tư cách một quan hệ từ. Vì  vậy, phần câu chứa muốn là thành 

phần trạng ngữ (chỉ cảnh huống nói chung của nòng cốt chủ - vị đứng sau chứ không phải là 

vế phụ trong câu ghép chính phụ. Khi chuyển phần câu chứa muốn về phía sau nòng cốt chủ - 

vị thì trong nhiều trường hợp phải thêm nếu vào trước muốn. Điều này khó thực hiện đối với từ 

để ở vị trí tương tự. 

Đối với các ví dụ sau đây : 

- Muốn họ đến kịp giờ thì chúng ta đưa xe đi đón. 
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- Chúng ta đưa xe đi đón, nếu muốn họ đến kịp giờ. 

(Phần câu nếu muốn họ đến kịp giờ cũng là thành phần phụ trạng ngữ của câu chứ không 

phải là một vế phụ trong câu ghép chính phụ, vì trước muốn không có từ làm chủ ngữ. Kết cấu 

chủ - vị họ đến kịp giờ là bổ ngữ của từ muốn). 

3. Câu ghép qua lại 

Câu ghép qua lại là câu ghép dùng các cặp phụ từ hô ứng ở mỗi vế để nối kết hai vế câu (ít có 

trường hợp hơn hai vế câu) lại với nhau ; ngoài ra cũng có trường hợp một vế câu chứa phụ từ 

đang và một vế câu chứa quan hệ từ thì. Khi sử dụng câu ghép qua lại, người nói cho rằng hai sự việc 

(sự thể) được diễn đạt trong hai vế câu có quan hệ qua lại hô ứng với nhau, tức là hai sự việc không 

hẳn là ngang hàng và tách bạch với nhau như ở câu ghép bình đẳng mà chúng không hẳn là lệ 

thuộc một chiều như ở câu ghép chính phụ. Có thể thấy đây là hiện tượng phụ thuộc hai chiều 

khiến cho mỗi vế câu vừa có tư cách vế này phụ thuộc vào vế kia, lại vừa có tư cách ngang 

hàng với vế kia. Do đó không sự việc nào là cảnh huống của sự việc nào, và hai sự việc cũng 

không giản đơn là ngang hàng nhau. Nội dung mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép qua lại 

khá phức tạp và nhìn chung gắn bó chặt chẽ với nội dung mệnh đề của các vế (tức là nội dung 

có được do các thực từ chứa trong mỗi vế câu).  

Các cặp phụ từ hô tương ứng thường được dùng là : 

ở vế trước : ở vế sau : 

(1) vừa ... vừa ... 

(2) vừa (mới)... đã... 

(3) mới (vừa)... đã... 

(4) chưa... đã... 

(5) đang... thì...(không có đã) 

(6) còn (đang/đang còn)... đã... 

(7) còn... còn... 

(8) càng... càng... 

(9) chẳng những.../đã (mà) còn... 

(10) đại từ phiếm định... đại từ xác định... 

 Đối với câu ghép qua lại, cần lưu ý mấy điểm sau đây : 

   Mỗi vế câu phải là một kết cấu chủ - vị. 

   Nếu cả hai phụ từ đều đứng sau chủ ngữ, thì coi là câu đơn có vị ngữ là tổ hợp từ có 

quan hệ qua lại. 

Ví dụ : 

- Họ vừa đi vừa hát. 

   Nếu có một tổ hợp từ không phải chủ - vị và có phụ từ vừa dẫn đầu và đứng đầu câu, thì 

tổ hợp từ chứa phụ từ đó là thành phần phụ trạng ngữ của câu. 

Ví dụ : 

- Vừa đi, họ vừa hát. 
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3.1. Câu ghép dùng cặp phụ từ vừa... vừa... 

Câu ghép dùng quan hệ từ vừa... vừa... diễn đạt hai kiểu quan hệ thời gian : 

a) Quan hệ thời gian đồng thời (cùng lúc), tức là hai sự việc nêu ở hai vế câu ghép cùng 

song song diễn ra trong thời gian : hoặc cùng tiếp diễn hoặc cùng kết thúc (cùng hoàn thành). 

Có thể hình dung mối quan hệ giữa hai sự việc như sau (đường kéo dài chỉ sự việc tiếp diễn, mũi 

tên chỉ sự kết thúc) : 

sự việc ở vế trước 

 

sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

- Họ vừa đi, họ vừa hát. 

- Chúng tôi vừa đến nơi (thì) họ cũng vừa đến nơi. 

b) Quan hệ thời gian nối tiếp đúng lúc, nghĩa là sự việc nêu ở vế trước kết thúc đúng vào 

lúc sự việc sau bắt đầu. (Trường hợp dùng này thoạt nhìn rất giống với trường hợp dùng cặp phụ 

từ mới... đã... : nhưng vẫn có khác - xem phần sau. 

Sự khác nhau giữa hai trường hợp dùng vừa... vừa... nói trên đây không phải chỉ trong 

cách diễn đạt thời gian đồng thời và thời gian nối tiếp đúng lúc, mà còn ở thể trạng của các sự 

việc (phạm trù ngữ pháp thể). Trong trường hợp thứ nhất, hai sự việc nêu ở hai vế câu đều 

(đồng thời) cùng tiếp diễn hoặc cùng (đồng thời) kết thúc ; trong trường hợp thứ hai, sự việc 

nêu ở vế câu thứ nhất đã kết thúc, sự việc ở vế câu thứ hai hoặc mới bắt đầu, nhưng chưa kết 

thúc hoặc mới bắt đầu và kết thúc ngay (đối với những sự việc không kéo dài trong thời gian 

như “vỡ”, “gãy", "nổ"...). Có thể hình dung mối quan hệ giữa hai sự việc trong trường hợp thứ 

hai như sau (đường kéo dài chỉ sự việc diễn ra trong thời gian trước - sau, dấu mũi tên chỉ sự kết 

thúc của sự việc : dấu sổ đứng () chỉ sự bắt đầu của sự việc, đường cung chấm chấm chỉ sự co 

giãn thời gian giữa điểm khởi đầu và điểm kết thúc của sự việc) : 

Sự việc ở vế trước 

    Sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

– Chúng tôi vừa đến, (thì) xe vừa chạy. 

– Tôi vừa ngồi xuống, (thì) cái ghế vừa gãy. 

– Bác sĩ thú y vừa đến, (thì) con vật vừa tắt thở. 

(Khi có thì thì không dùng  dấu phẩy) 

Kiểu câu ghép này có một dạng tương đương là trường hợp ở vế sau không dùng vừa. 

Trong trường hợp này sự có mặt của quan hệ từ thì nhìn chung là bắt buộc. Có thể coi dạng 

tương đương này là một biến thể song tồn với dạng trên : vừa... thì...  

Ví dụ : 

- Chúng tôi vừa đến thì xe chạy. 

- Tôi vừa ngồi xuống thì cái ghế gãy. 

- Bác sĩ thú y vừa đến thì con vật tắt thở. 
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3.2. Câu ghép dùng cặp phụ từ vừa (mới)... đã... 

Câu ghép dùng cặp phụ từ vừa (mới)... đã... diễn đạt quan hệ thời gian nối tiếp chập mối 

giữa hai vế câu theo kiểu sự việc nêu ở vế trước kết thúc nhưng sự việc nêu ở vế sau xuất hiện 

ngay trước khi sự việc nêu ở vế trước kết thúc. Do vậy, nhìn chung thực thể tham gia sự việc 

nêu ở vế trước không kịp tham dự vào hoặc đối xử với sự việc nêu ở vế sau. Từ đã ở đây hàm 

chứa sự đánh giá của người nói đối với sự việc nêu ở vế câu : cho là sự việc đó xảy ra “sớm” 

(hơn mong muốn hoặc dự kiến), một thứ thời gian tâm lí. Có thể hình dung mối quan hệ giữa 

hai sự việc nêu ở hai vế như sau (mũi tên chỉ sự việc kết thúc, dấu sổ đứng () chỉ sự việc bắt 

đầu, đường cung chấm chấm chỉ sự co giãn thời gian giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc của 

sự việc) : 

Sự việc ở vế trước 

 

Sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

-  Chúng tôi vừa (mới) đến, (thì) xe đã chạy. 

 (Khi có thì thì không dùng dấu phẩy) 

-  Bác sĩ thú y vừa đến, con vật đã chết. 

-  Các chiến sĩ phá mìn vừa đến nơi thì quả mìn đã nổ (không kịp phá nữa). 

3.3. Câu ghép dùng cặp phụ từ mới - đã 

Câu ghép dùng cặp phụ từ mới... đã... diễn đạt quan hệ thời gian (giữa hai sự việc nêu ở 

các vế câu theo kiểu sự việc ở vế câu trước đang bắt đầu (chưa kết thúc) thì sự việc nêu ở vế 

sau xuất hiện. Từ mới ở đây hiểu là “mới bắt đầu” còn từ đã thì hàm chứa sự đánh giá là sự 

việc nêu trong vế câu chứa nó xảy ra "sớm" (hơn mong muốn) của người nói (thời gian tâm lí). 

Quan hệ thời gian ở đây là quan hệ thời điểm bắt đầu - nối tiếp, tức là sự việc trước đang bắt 

đầu thì sự việc sau xuất hiện (có thể kết thúc hoặc chưa kết thúc), khiến cho sự việc nêu ở vế 

trước phải dừng lại (mặc dầu chưa kết thúc). Có thể hình dung mối quan hệ giữa hai sự việc ở 

hai vế câu như sau : 

 Sự việc ở vế trước 

 

   Sự việc ở vế sau 

 

Ví dụ : 

-  Người lạ mặt mới hỏi vài câu, cậu bé đã khóc. 

-  Họ mới đến thì xe đã chạy mất (Việc "đến" bắt đầu chưa lâu, chưa hoàn tất để có thể 

lên xe). 

-  Xe mới chạy đến đây đã nổ lốp. 

3.4. Câu ghép dùng cặp phụ từ chưa... đã... 

Câu ghép dùng cặp phụ từ chưa... đã... diễn đạt mối quan hệ thời gian giữa hai vế câu theo 

kiểu sự việc nêu ở vế trước không kịp bắt đầu thực hiện thì sự việc nêu ở vế sau xuất hiện rồi, 

và được người nói đánh giá là xuất hiện "sớm". Theo đó, mối quan hệ giữa hai vế ở đây là 
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quan hệ nghịch đối về thời gian, gọi tắt là quan hệ thời gian - nghịch đối (muộn - sớm). Có thể 

hình dung mối quan hệ của các sự việc ở hai vế câu như sau : 

Sự việc ở vế trước 

 

Sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

-  Tôi chưa nói gì, đứa bé đã khóc. 

-  Bọn trẻ chưa kịp xì hơi, quả bóng đã nổ. 

-  Quả chưa chín, trẻ con đã vặt sạch. 

3.5. Câu đùng phụ từ đang... và quan hệ từ thì 

Câu dùng phụ từ đang... và quan hệ từ thì... (không có đã ở vế sau ; nếu ở vế sau có đã thì 

xếp vào kiểu 3.6 nói dưới đây) diễn đạt quan hệ thời gian giữa hai vế theo kiểu sự việc nêu ở 

vế trước nằm trong quá trình tiếp diễn thì sự việc nêu ở vế sau bất ngờ xuất hiện và cắt ngang 

sự việc nêu ở vế trước. Theo đó, có thể gọi kiểu quan hệ thời gian này là quan hệ nối tiếp đột 

xuất cắt ngang. Và có thể hình dung mối quan hệ giữa hai sự việc trong hai vế câu như sau 

(đường cung chấm chấm trên sự việc nêu ở vế sau chỉ sự co giãn thời gian giữa điểm bắt đầu 

và điểm kết thúc sự việc) : 

Sự việc ở vế trước 

 

                 Sự việc ở vế sau 

Ví dụ :  

-  Tôi đang đứng chờ xe thì một cậu bạn chạy đến. 

-  Xe đang chạy thì lốp xe bị xẹp. 

-  Giáp đang ngồi thì (bỗng dưng) chiếc ghế gãy. 

3.6. Câu ghép dùng cặp phụ từ còn (đang)... đã... 

Câu ghép dùng cặp phụ từ còn (đang) ... đã... diễn đạt quan hệ giữa hai vế theo kiểu sự 

việc nêu ở vế trước chưa kết thúc thì sự việc nêu ở vế sau xuất hiện, nhưng không làm gián 

đoạn sự việc nêu ở vế trước. Cùng với còn đang, còn có thể dùng đang, đang còn. Mối quan hệ 

thời gian này có thể gọi là quan hệ nối tiếp đột xuất không cắt nhau. Có thể hình dung mối 

quan hệ giữa hai sự việc nêu ở hai vế như sau : 

Sự việc ở vế trước 

 

Sự việc ở vế sau 

-  Mọi người còn (đang) tắm dưới sông thì Giáp đã lên bờ. 

-  Mọi người còn (đang) tắm dưới  sông, Giáp đã lên bờ. 

-  Mọi người còn tắm dưới sông, Giáp đã lên bờ. 

-  Mọi người đang còn tắm dưới sông, Giáp đã lên bờ. 

Nếu thêm quan hệ từ mà vào đầu vế sau thì câu sẽ chứa quan hệ nghịch đối theo kiểu câu 

ghép bình đẳng có quan hệ từ mà, nhưng(xem mục 1 - Câu ghép bình đẳng). 



 132 

3.7. Câu ghép dùng cặp phụ từ còn…còn… 

Câu ghép dùng cặp phụ từ còn... còn... vừa diễn đạt quan hệ bổ sung, vừa diễn đạt quan hệ 

thời gian đồng thời, trên cơ sở đó tạo nên quan hệ song tồn (song song tồn tại) của các sự việc 

nêu ở các vế câu. Có thể hình dung mối quan hệ của hai sự việc nêu ở trong hai vế câu như sau 

: 

Sự việc ở vế trước 

 

Sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

-  Anh còn đánh nó, nó còn không sợ anh. 

-  Còn nước, còn tát. 

(Tục ngữ - cả hai vế câu đều không có chủ ngữ) 

-  Màu vẽ còn tươi, bức tranh còn đẹp. 

Giữa các vế câu này còn hàm chứa quan hệ nguyên nhân hoặc quan hệ điều kiện, và 

những quan hệ này có thể bộc lộ qua những trường hợp dùng cụ thể. Trong những trường hợp 

đó có thể dùng phép thử bằng cách cho những quan hệ từ tương ứng xuất hiện. 

Ví dụ : 

-  (Nếu) màu vẽ còn tươi (thì) bức tranh còn đẹp. 

-  (Vì) màu vẽ còn tươi (nên) bức tranh còn đẹp. 

Cần nhắc rằng tuy có thể hiểu trong những trường hợp như thế có chứa quan hệ nguyên 

nhân hay điều kiện, nhưng những câu đang bàn vẫn là câu ghép qua lại. Vì khi cố ý dùng câu 

ghép qua lại, người nói không muốn dùng các quan hệ từ tương ứng để làm hiển lộ những mối 

quan hệ đó, mặc dù rất có thể người nói vẫn có hàm ý nhắc đến chúng. 

Khi các quan hệ từ phụ thuộc xuất hiện thì những câu ghép chứa chúng được coi là câu 

ghép chính phụ. 

3.8. Câu ghép dùng cặp phụ từ càng...càng...  

Câu ghép dùng cặp phụ từ càng... càng... diễn đạt quan hệ bổ sung giữa các sự việc nêu ở 

các vế trong câu ghép theo kiểu sự việc nêu ở vế trước tiến triển bao nhiêu thì sự việc nêu ở vế 

thứ hai tiến triển theo bấy nhiêu. Sự tiến triển có thể là thuận chiều nhau (tích cực - tích cực, 

tiêu cực - tiêu cực) hoặc trái chiều nhau (tích cực - tiêu cực, tiêu cực - tích cực). Như vậy, một 

cách chi tiết hơn, mối quan hệ giữa hai vế câu của kiểu câu ghép này là quan hệ đồng tiến 

thuận/nghịch. Có thể hình dung mối quan hệ của hai sự việc nêu ở hai vế câu như sau : 

Sự việc   Sự việc 

ở     ở 

  vế trước        vế sau 

Ví dụ : 

-  Anh càng khoẻ, anh càng làm được nhiều việc. 

(Tích cực - tích cực : thuận) 

-  Anh càng tỏ ra thích mua, họ càng ép giá. 

(Tích cực - tiêu cực : nghịch) 
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Cũng giống như câu ghép qua lại chứa cặp phụ từ còn... còn..., câu ghép chứa càng... 

càng..., cũng có thể hàm chứa quan hệ nguyên nhân và quan hệ điều kiện.  

Ví dụ : 

-  (Vì) anh càng tỏ ra thích mua, (nên) họ càng ép giá. 

-  (Nếu) anh càng tỏ ra thích mua, (thì) họ càng ép giá. 

-  Anh càng tỏ ra thích mua, (nên) họ càng ép giá 

-  Anh càng tỏ ra thích mua, (thì) họ càng ép giá. 

Cách nhìn nhận hiện tượng này tương tự như trường hợp câu ghép qua lại chứa còn... còn... 

nói ở điểm trên. 

3.9. Câu ghép dùng cặp phụ từ chẳng những... mà còn... 

Câu ghép dùng cặp phụ từ chẳng những...(hoặc không những ..., hoặc đã... (mà/1ại/mà lại) 

còn... diễn đạt quan hệ bổ sung (bổ sung gia tăng hoặc bổ sung nghịch đối) giữa các sự việc 

nêu ở hai vế. Có thể hình dung mối quan hệ giữa hai sự việc nêu ở hai vế câu như sau : 

 

 

Sự việc ở vế trước         Sự việc ở vế sau 

Ví dụ : 

-  Cậu bé không những không bớt sốt, (mà) (lại) còn sốt cao hơn. (Gia tăng) 

-  Nó đã ốm đau, nó (lại) còn lười ăn. (Gia tăng) 

-  Lửa đã cháy, cậu (lại) còn đổ thêm dầu. (Gia tăng) 

-  Nó chẳng những không nghe lời, mà nó còn cãi lại. (Nghịch đối) 

Trong những trường hợp dùng cụ thể, kiểu câu này có thể hàm chứa quan hệ nguyên nhân 

hoặc quan hệ điều kiện giả thiết. Có thể dùng các quan hệ từ phụ thuộc tương ứng để thử như ở 

hai kiểu câu vừa nêu trên đây. Và cách nhìn nhận hiện tượng này cũng tương tự như ở hai kiểu câu 

vừa nêu trên. 

Ví dụ : 

-  Vì anh càng tỏ ra muốn mua, (nên) họ càng ép giá. 

-  Nếu anh càng tỏ ra thích mua, (thì) họ càng ép giá. 

-  Anh càng tỏ ra thích mua, (nên) họ càng ép giá. 

-  Anh càng tỏ ra thích mua, (thì) họ càng ép giá. 

3.10. Câu ghép dùng cặp đại từ phiếm định - xác định 

Câu ghép dùng cặp đại từ phiếm định - xác định hô ứng diễn đạt quan hệ bổ sung. Trật tự 

các vế là ổn định, vế trước chứa đại từ phiếm định, vế sau chứa đại từ xác định tương ứng. 

Trong nhiều trường hợp có thể nhận ra giữa hai vế có quan hệ điều kiện.  

Ví dụ : 

-  Ai làm, nấy (người ấy) chịu trách nhiệm. 

-  Rau nào, sâu ấy. (Tục ngữ) 

-  Anh cần gặp người nào, tôi mời cho anh người ấy. 

-  Ăn cây nào, rào cây nấy (ấy). 
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-  Giám đốc cần lúc nào, nhân viên có mặt lúc ấy. 

-  Giáp đi đâu, em Giáp theo đấy. 

-  Anh bảo sao, tôi làm vậy. 

-  Anh chỉ như thế nào, tôi làm như thế ấy. 

-  Công trình cần bao nhiêu xi măng, chúng tôi chở đến bấy nhiêu. 

Có thể sử dụng các quan hệ từ thích hợp để thử làm bộc lộ mối quan hệ điều kiện giữa các 

vế trong kiểu câu ghép này trong những trường hợp dùng cụ thể. Điều đó không có nghĩa là có 

thể tuỳ tiện cho các quan hệ từ xuất hiện. Cách nhìn nhận hiện tượng có và không có các quan 

hệ từ ở đây cũng tương tự như ở ba kiểu câu vừa nêu trên đây. 

Ví dụ : 

-  (Nếu) ai làm (thì) người đó chịu trách nhiệm. 

-  Ăn cây nào (thì) rào cây nấy. 

Câu ghép dùng cặp đại từ phiếm định - xác định hô ứng có nét riêng là khi vế chứa đại từ 

phiếm định được dùng làm một câu riêng thì nó là câu nghi vấn. 

Ví dụ : 

-  Ai làm ? 

-  Rau nào ? 

-  Anh cần gặp nguời nào ? 

-  Giáp đi đâu ? 

-  Anh bảo sao ? 

-   Công trình cần bao nhiêu xi măng ? 

4. Câu ghép chuỗi 

Câu ghép chuỗi là kiểu câu ghép không sử dụng các phương tiện ngôn ngữ nối kết các vế 

câu thuộc vào số những phương tiện được dùng trong các kiểu câu ghép nêu trên (câu ghép 

bình đẳng, câu ghép chính phụ, câu ghép qua lại). Phương tiện ngôn ngữ dùng để nối kết các 

vế câu ở câu ghép chuỗi là trật tự trước sau của các vế câu, còn được gọi là phương tiện tuyến 

tính. Sử dụng câu ghép chuỗi, người nói không muốn trực tiếp nêu ra bằng từ ngữ những mối 

quan hệ giữa các vế của câu, mặc dầu vẫn có thể ngụ ý nói đến chúng, vì vậy mối quan hệ 

chung nhất giữa các vế câu ở đây là quan hệ bổ sung, ngoài ra còn có những kiểu quan hệ hàm 

ẩn khác nữa (xem phần sau). 

   Những kiểu quan hệ thường gặp ở câu ghép chuỗi : 

Những quan hệ thường gặp hàm chứa giữa các vế câu ghép chuỗi có thể khái quát hoá 

thành những kiểu sau đây : 

a) Quan hệ bổ sung (bao gồm một phần quan hệ được gọi là “liệt kê” trước đây). 

Ví dụ : 

-  Trời quang mây, trăng trong và lạnh. 

-  Đường đá gồ ghề, cây hai bên đường xơ xác. 

b) Quan hệ nguyên nhân 

Ví dụ :  

-  Một hòn đá ném lên, mấy quả nhãn rụng xuống. 

c)  Quan hệ điều kiện 
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Ví dụ : 

-  Giáp không chịu nghe lời khuyên bảo, Giáp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

d)  Quan hệ nghịch đối 

Ví dụ : 

-  Giáp ốm, Giáp không chịu uống thuốc. 

-  Mọi người khuyên bảo, Giáp không chịu nghe. 

e)  Quan hệ thời gian 

Ví dụ : 

-  Thầy giáo say sưa giảng bài, học sinh chăm chú nghe lời thầy giảng. (Quan hệ thời 

gian đồng thời) 

-  Phó hội, thủ quỹ đối nhau với thư kí, chưởng bạ, mỗi người khoanh tay đứng tựa mỗi 

cột, dáng bộ len lét như rắn mồng năm. (Quan hệ thời gian đồng thời) (Ngô Tất Tố) 

-  Một chiếc xe đến đỗ ở bến, một chiếc xe khác đến đỗ bên cạnh. (Thời gian nối tiếp) 

-  Chiếc xe dừng lại, hành khách bước xuống xe. (Thời gian nối tiếp) 

5. Hiện tượng câu ghép nhiều bậc 

Phần trên đây chỉ bàn đến câu ghép trong một bậc. Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ có thể 

gặp những câu có cấu tạo rắc rối hơn. Về phương diện này, trước hết cần nhắc đến những câu 

trong đó tất cả các vế câu hoặc một trong số các vế câu lại là một cấu tạo có dạng câu ghép. 

Những câu thuộc loại vừa nói đó thường được gọi là câu ghép nhiều bậc. Về mặt lí thuyết, số 

lượng bậc câu trong câu ghép nhiều bậc là không hạn chế, nhưng trên thực tế sử dụng ngôn 

ngữ thì thông thường là câu ghép 2 bậc. Hiện tượng nhiều bậc trong những câu lớn như vậy 

không chỉ giản đơn là hiện tượng về cấu tạo ngữ pháp, mà trước hết là mối quan hệ giữa các 

vế câu ghép chứa nhiều vế. Chẳng hạn trong một câu ghép có nhiều vế và giữa các vế có cùng 

một kiểu quan hệ ngữ pháp, nhưng do quan hệ nghĩa giữa chúng, vẫn có thể chia ra được 

những bậc khác nhau (như có thể thấy trong các ví dụ sau đây). 

Như đã biết, nói đến câu ghép là nói về cách cấu tạo phức hợp của nó (gồm hai hoặc hơn 

hai kết cấu chủ - vị không bao nhau) và nói về những  mối quan hệ nghĩa giữa các vế câu, chứ 

không phải là nói về số lượng từ nhiều hay ít. Chẳng hạn, một câu chỉ có hai từ như câu sau 

đây vẫn là câu ghép : 

Khéo ngã ! 

Người thạo tiếng Việt đều biết câu vừa dẫn không cùng kiểu với tổ hợp từ khéo nói trong : 

Khéo nói thì ông ấy sẽ bằng lòng. 

Và từ khéo trong câu trên kia cũng không hàm ý mỉa mai như trong : 

Khéo vô duyên bấy là mình với ta. (Nguyễn Du) 

Dạng thường gặp khác của câu dẫn trên là : 

-  Khéo không thì ngã. 

-  Không khéo thì ngã. 

Và cũng gặp cách nói đầy đủ hơn là : 

Nếu không khéo (hay cẩn thận) thì ngã đấy. 

Câu cuối cùng này cho thấy câu dẫn đầu tiên chỉ là một trong những dạng rút ngắn có thể 

có của nó mà thôi. Và cả câu ở dạng đầy đủ vừa nêu lẫn những câu ở dạng rút gọn dẫn trên 

đều là câu ghép chỉ điều kiện. 

Trong lúc đó thì câu sau đây vẫn không phải là câu ghép (mà là câu phức trong cách hiểu 

trình bày trong sách này), hơn nữa, về phương diện ý nghĩa thì phức tạp hơn đáng kể : 
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Tôi dạo này con cái đứa nào cũng đi làm. 

Trong câu này tôi là chủ ngữ, phần còn lại là vị ngữ. Vị ngữ ở đây là một kết cấu chủ vị 

(một dạng câu đơn). Trong vị ngữ, dạo này là trạng ngữ, con cái là đề ngữ, đứa nào là chủ 

ngữ, cũng đi làm là vị ngữ. Giữa đề ngữ con cái với chủ ngữ đứa nào có quan hệ tập hợp - 

thành viên của tập hợp. 
Câu ghép nhiều bậc có thể chỉ có một kiểu quan hệ trong các bậc khác nhau và cũng có thể 

ở mỗi bậc có một kiểu quan hệ khác. Khi xem xét các bậc trong câu ghép, cần quan tâm đầy đủ 
đến ý nghĩa được diễn đạt trong từng vế câu. Chính các nội dung chứa trong các vế câu sẽ quyết 
định sự phân bậc. Còn sự phân bậc chỉ nhằm làm rõ thêm cách quan hệ giữa các vế câu về phương 
diện nghĩa. Sau đây là một số ví dụ và cách phân tích các ví dụ cụ thể đó (có đánh số thứ tự a, b, 
c... trong ngoặc đơn đầu mỗi vế câu để tiện phân tích). 

Ví dụ 1 : 

(a) Cách mạng là ở đó, (b) vĩ đại là ở đó, (c) khúc ca hùng tráng là ở đó (d) và giáo dục 

cũng chính là ở đó. (Phạm Văn Đồng) 

Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu này trước hết là câu ghép bình đẳng, sử dụng quan hệ từ bình 

đẳng và, sự phân tích các bậc quan hệ sau đây xác nhận thêm điều đó. Do nội dung của các 

mệnh đề (từng vế câu một) và các quan hệ nghĩa giữa chúng, cần phân tích nghĩa của toàn bộ câu 

này theo hai bậc. 

Bậc 1 : Các mệnh đề (a), (b), (c) làm thành một vế câu và có quan hệ với vế câu (d) còn lại 

theo kiểu quan hệ nghĩa bổ sung, vì các nội dung của cả (a), (b), (c) chính là nội dung của sự 

"giáo dục" nói ở vế câu (d). Nói cách khác, quan hệ từ và ở đây đánh dấu quan hệ bình đẳng 

bổ sung không phải cho cả chuỗi mệnh đề, mà chính là cho một bên là tất cả ba mệnh đề đầu 

cộng lại và một bên là vế cuối cùng, theo kiểu : (a, b  c) - (d). 

Bậc 2 : Các mệnh đề (a, b, c) trong vế đầu có quan hệ nghĩa bổ sung trực tiếp tho nhau 

trong dạng câu ghép chuỗi, theo kiểu: (a) - (b) - (c) Trình tự của (a),(b), (c) cũng là một trình 

tự có cơ sở nghĩa. 

Ví dụ 2 : 

(a) Tuy tôi đã nói nhiều lần, (b) nhưng nó không nghe lời tôi, (c) nên nó thi hỏng. 

Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu này là một câu ghép có cấu tạo hai bậc. 

Bậc 1 : Vế câu (a) một bên và hai mệnh đề (b),(c) làm thành một vế câu của một bên khác, 

cả hai vế câu này làm thành một câu ghép chính phụ nghịch đối sử dụng cặp quan hệ từ tuy... 

nhưng... dẫn đầu mỗi vế câu. 

Bậc 2 : Trong vế câu thứ hai, mệnh đề (b) và mệnh đề (c) làm thành hai vế câu có dạng 

một câu ghép chính phụ chỉ nguyên nhân với vế chỉ nguyên nhân dẫn đầu (có thể dễ dàng 

thêm quan hệ từ vì chỉ nguyên nhân vào trước từ nó ở mệnh đề thứ hai). 

Ví dụ 3 : 

(a) Hạc là hạc, (b) giá là xe, (c) tiên là cõi tiên, (d) du là chơi, (e) các ông hiểu chưa ? 

(Nguyễn Công Hoan) 

Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu này là câu ghép chuỗi, nhưng do ý nghĩa và cách cấu tạo 

riêng của các vế câu (vế cuối cùng là một dạng câu nghi vấn), nên về quan hệ nghĩa có thể 

chia câu ra thành hai bậc phân tích : 

Bậc 1 : Các mệnh đề (a, b, c, d) họp lại thành một vế câu trong quan hệ với vế câu (e) còn 

lại. Quan hệ nghĩa giữa hai vế câu này là quan hệ bổ sung, theo kiểu: (a, b, c, d) - (e). 

Bậc 2 : Các mệnh đề (a, b, c, d) trong vế đầu là những vế câu có quan hệ nghĩa bổ sung 

trực tiếp cho nhau trong dạng câu ghép chuỗi, theo kiểu : (a) - (b) - (c) - (d). (Về chức vụ ngữ 

pháp, vế câu gồm bốn vế câu nhỏ này là đề ngữ của vế câu sau). 
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Ví dụ 4 : 

(a) Mấy ông tiên sư nghề dạy học đã bảo thế là phải, (b) nếu các ngài không nghe, (c) thì, a lê 

mời các ngài về cái nhà bò. (Nguyễn Công Hoan) 

Xét về cấu tạo ngữ pháp, câu này là một câu ghép hai bậc. 

Bậc 1 : Vế câu (a) một bên và một bên là vế câu còn lại gồm hai mệnh đề (b, c) làm thành 

câu ghép chuỗi có quan hệ bổ sung giữa hai vế.  

Bậc 2 : Mệnh đề (b) và mệnh đề (c) làm thành câu ghép chính phụ nguyên nhân sử dụng 

cặp quan hệ từ nếu... thì... 

III - Nội DUNG Mối QUAN Hệ NGHĨA GIỮA CÁC Vế TRONG CÂU GHÉP Và 

CÁCH DIỄN ĐẠT CHÚNG 

Mục này có hai nhiệm vụ : 

 Tổng hợp khái quát những kiểu câu ghép đã được giới thiệu ở mục trên và những kiểu 

quan hệ giữa các vế trong từng kiểu câu. 

 Nhận xét chung về những quan hệ thường gặp giữa các vế trong từng kiểu câu ghép và 

khả năng diễn đạt chúng. 

1. Tổng hợp khái quát các kiểu câu ghép và các quan hệ trong chúng 

Mục II - Các kiểu câu ghép giới thiệu các kiểu câu ghép, các tiểu loại của chúng và những 

quan hệ chủ yếu với những nội dung khác nhau giữa các vế trong câu ghép của từng loại cụ 

thể. Trên cơ sở đó, trong mục này chúng ta thử tổng hợp xem trong tất cả các kiểu câu ghép đó 

tồn tại bao nhiêu kiểu quan hệ, và ngược lại, những kiểu quan hệ này được diễn đạt trong 

những kiểu câu ghép cụ thể nào. 

Điều vừa nêu có thể tóm lược trong bảng sau đây (và bảng này có thể đọc theo hai chiều : 

hoặc căn cứ vào kiểu câu ghép, xuất phát điểm là cột thứ nhất "Câu ghép" ; hoặc căn cứ vào 

kiểu quan hệ giữa các vế trong câu ghép, xuất phát từ dòng ngang "Quan hệ") (Xem bảng ở 

trang tiếp theo). 

Qua bảng tổng hợp có thể khẳng định thêm rằng cần thiết phải phân biệt một bên là các 

kiểu câu ghép về phương diện ngữ pháp với một bên khác là những quan hệ nghĩa phức tạp 

hơn tồn tại giữa các vế trong từng kiểu câu ghép cụ thể. Về phương diện ngữ pháp, câu ghép 

được phân loại vừa căn cứ vào tiêu chuẩn về hình thức (các phương tiện nối kết), vừa căn cứ 

vào những quan hệ có nội dung khác nhau do các phương tiện nối kết mách bảo. Tuy nhiên, 

những quan hệ có nội dung khác nhau đó chưa phải là tất cả những quan hệ nghĩa mà các kiểu 

câu ghép có thể diễn đạt. Các kiểu quan hệ có thể tồn tại giữa các vế của câu ghép phức tạp 

hơn nhiều, nhưng vẫn có thể xác định được như có thể thấy trong phần miêu tả trước đây và 

trong bảng tổng hợp bên dưới. 
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   Bảng các kiểu câu ghép và các kiểu quan hệ giữa các vế câu ghép 

 

 

 

Câu ghép Quan hệ 

Đẳng lập 
Nguyên 

nhân 

Điều 

kiện 

Nghịch 

đối 
Mục đích Bổ sung 

Thời gian 

đồng thời 

Thời gian 

nối tiếp 

Thời gian 

kiểu khác 

Chú 

giải 

và +  +  + + +   

nhưng   +      (1) 

rồi          

hay     +    (2) 

Chính phụ          

vì +        (3) 

nếu  +       (4) 

tuy   +      (5) 

để    +     (6) 

Qua lại          

vừa ... 

vừa ... 
     + + (đúng lúc)   

vừa ... đã ...       + (chập mối)  (7) 

mới ... 

đã ... 
       

thời điểm  

bắt đầu - 

nối tiếp 

(8) 

chưa ... 

đã ... 
       nghịch đối (9) 

đang ... 

thì ... 
      + (cắt ngang)  (10) 

còn ... 

đã ... 
      + (không cắt)  (11) 

còn ... 

còn ... 
    

+ 

 và 

+ (= song 

tồn) 
  (12) 

càng ... 

càng ... 
    

+ (đồng) 

tiến) 
   (13) 

chẳng 

những ... mà 

còn ... 

    +    (14) 

Đại từ 

phiếm chỉ -

xác định 

 +        

Chuỗi + + +  + + +   
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   Chú thích dùng cho bảng tổng hợp : 

(1) Cùng với nhưng còn dùng các quan hệ từ mà, còn. 

(2) Dùng trong câu diễn đạt sự lựa chọn. 

(3) Cùng với vì còn dùng các quan hệ từ do, tại, bởi, nhờ, bởi vì, tại vì. 

(4) Cùng với nếu còn dùng các quan hệ từ hễ, giá, miễn (là), giá mà, giá như, giả sử (như). 

(5) Cùng với từ tuy còn dùng các quan hệ từ mặc dầu, dù. 

(6) Thay vì từ để có thể dùng từ muốn, nhưng từ muốn không phải là quan hệ từ. 

(7) Quan hệ thời gian nối tiếp chập mối được hiểu là sự việc nêu ở vế trước kết thúc, 

nhưng sự việc nêu ở vế sau xuất hiện ngay trước khi sự việc nêu ở vế trước kết thúc, và 

nhìn chung thực thể tham gia sự việc nêu ở vế trước không kịp dự phần vào hoặc không 

kịp đối xử với sự việc nêu ở vế sau. 

(8) Quan hệ thời điểm bắt đầu - nối tiếp được hiểu là sự việc nêu ở vế trước bắt đầu nhưng 

chưa kết thúc thì sự việc nêu ở vế sau xuất hiện, nói cách khác là thời điểm bắt đầu của 

hai sự việc nêu ở hai vế nối tiếp nhau. 

(9) Quan hệ thời gian nghịch đối là trường hợp sự việc nêu ở vế sau xuất hiện “sớm” hơn 

sự việc nêu ở vế trước, trái với sự chờ đợi thông thường - một thứ thời gian tâm lí. 

(10) Gọi đầy đủ hơn là thời gian nối tiếp đột ngột cắt ngang, vì sự việc nêu ở vế sau xuất 

hiện vào lúc không chờ đợi và làm cho sự việc nêu ở vế trước gián đoạn (thường là 

ngừng hẳn, nếu nối tiếp thì phải có điều kiện). 

(11) Gọi đầy đủ hơn là thời gian nối tiếp đột xuất không cắt nhau trong ý nghĩa là sự việc 

nêu ở vế sau xuất hiện ngoài sự chờ đợi bình thường và không làm gián đoạn sự việc 

nêu ở vế trước. 

(12) Quan hệ song tồn xây dựng trên cơ sở phối hợp quan hệ bổ sung và quan hệ thời gian 

đồng thời. 

(13) Gọi đầy đủ hơn là quan hệ đồng tiến thuận/nghịch, hiểu là sự việc nêu ở hai vế đều 

gia tăng, và gia tăng hoặc cùng hướng với nhau (thuận : tích cực - tích cực, tiêu cực - 

tiêu cực) hoặc trái hướng nhau (nghịch : tích cực - tiêu cực, tiêu cực - tích cực). Gọi 

cách khác là đồng tiến thuận hoặc đồng tiến nghịch. 

(14) Cùng với chẳng những còn có không những hoặc đã, cùng với còn còn có mà còn, lại 

còn. Quan hệ bổ sung ở đây có thể theo chiều gia tăng hoặc theo hướng nghịch đối. 

(Ngoài những chú giải vắn tắt ở đây, có thể xem lại những kiểu câu tương ứng nêu ở phần 

trên.) 

2. Nhận xét chung về những quan hệ thường gặp giữa các vế trong từng 

kiểu câu ghép và khả năng diễn đạt chúng 

Bảng tổng hợp cho phép đi đến những kết luận sau đây : 

a) Câu ghép chính phụ sử dụng các quan hệ từ phụ thuộc là kiểu câu ghép có quan hệ giữa 

các vế rõ ràng và đơn nghĩa do chính nội dung của các quan hệ từ quyết định.  

b) Câu ghép qua lại dùng cặp phụ từ hô ứng chủ yếu diễn đạt quan hệ thời - thể giữa các 

sự việc diễn đạt trong hai vế câu (trừ kiểu câu sử dụng cặp phụ từ chẳng những... mà 

còn...).  
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c) Câu ghép qua lại sử dụng cặp đại từ phiếm định - xác định diễn đạt quan hệ bổ sung và 

thường hàm chỉ quan hệ điều kiện. 

d) Câu ghép bình đẳng sử dụng các quan hệ từ bình đẳng thì tuỳ thuộc từng quan hệ từ cụ 

thể mà có thể diễn đạt những quan hệ nguyên nhân, nghịch đối, bổ sung thời gian. Trong 

các quan hệ từ bình đẳng thì quan hệ từ và có khả năng diễn đạt tất cả những kiểu quan 

hệ vừa nêu. Do đó mà cách dùng của từ và chỉ nói riêng trong phạm vi câu ghép cũng đã 

tỏ ra là không giản đơn. 

e) Câu ghép chuỗi do không sử dụng các kiểu hư từ nối kết như ở những kiểu câu ghép 

khác, nên có khả năng diễn đạt nhiều kiểu quan hệ nhất trong số các kiểu câu ghép. Hệ 

quả là cách dùng câu ghép chuỗi chính lại là khó khăn hơn người ta thường nghĩ. 

Những điều tổng kết trên đây cho thấy cùng một kiểu quan hệ, giữa các vế của câu ghép có 

thể diễn đạt bằng những kiểu câu ghép khác nhau. Chẳng hạn có thể dùng những kiểu câu ghép sau 

đây để diễn đạt quan hệ nguyên nhân : 

-  Xe bị nổ lốp, xe phải dừng lại. 

-  Xe bị nổ lốp và xe phải dừng lại. 

-  Vì xe bị nổ lốp nên xe phải dừng lại. 

Vậy thì câu ghép chuỗi, câu ghép bình đẳng dùng quan hệ từ và và câu ghép chính phụ dùng 

quan hệ từ vì trong những ví dụ trên khác nhau như thế nào ?  

Trong những trường hợp dùng cụ thể, sự khác nhau giữa chúng có thể không giống nhau. 

Tuy nhiên, chỗ khác nhau chung nhất là ở cách nhìn nhận các sự việc và thể hiện ra ở cách 

chọn kiểu câu để diễn đạt. Với câu ghép chuỗi, người nói chỉ liệt kê các sự việc theo kiểu sự 

việc sau bổ sung vào sự việc trước, còn những kiểu quan hệ khác có thể có (như đã ghi ở bảng 

tổng kết) thì hoặc không được nói tới hoặc chỉ được ngụ ý. Với câu ghép bình đẳng, người nói 

coi hai sự việc trong câu ghép là ngang nhau, và trong trường hợp câu cụ thể này có thể nói 

đến hai sự việc diễn ra nối tiếp trong thời gian ; quan hệ nguyên nhân nếu có được quan tâm 

thì cũng chỉ được hàm chỉ mà thôi. Với câu ghép chính phụ, người nói cố ý dùng sự việc này 

làm nguyên nhân để giải thích cho sự việc kia bằng cách trực tiếp dùng (dùng hiển lộ) quan hệ 

từ chỉ nguyên nhân vì, và coi sự việc nêu ở vế phụ chỉ là cảnh huống của sự việc nêu ở vế 

chính. Trong trường hợp dùng kiểu câu ghép chuỗi và kiểu câu ghép bình đẳng, như đã phân 

tích, có thể hàm ẩn những quan hệ như quan hệ nguyên nhân (ở cả hai ví dụ), hoặc có thêm 

quan hệ thời gian (đối với ví dụ thứ nhất). Tuy không được nói ra, nhưng nếu người nói ngụ ý 

dùng thì ý nghĩa hàm ẩn đó lại cực kì quan trọng, vì chính quan hệ đó là cái mà người nói 

muốn người nghe hiểu. Tuy nhiên, đó lại là chuyện khác. 

Như vậy là đối với câu ghép, tiếng Việt cung cấp cho chúng ta những phương tiện khác 

nhau để diễn đạt, có khi là để diễn đạt chỉ cùng một nội dung quan hệ (như quan hệ nguyên 

nhân trong các ví dụ vừa nêu). Và người nói, người viết tuỳ nghi mà lựa chọn cách diễn đạt 

cho thích hợp. Còn việc gọi tên các kiểu câu là do chúng thực sự có những dấu hiệu khác 

nhau, và những tên gọi tương ứng là cần thiết cho việc miêu tả cách sử dụng ngôn ngữ trong 

quá trình dạy - học cũng như nghiên cứu ngôn ngữ. 
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hướng dẫn học tập  

Chương II, III - Phần ba 

1. Câu ghép khác với câu phức như thế nào ? Cho ví dụ minh hoạ chỗ khác nhau giữa 

chúng. 

2. Xét theo các phương tiện nối kết giữa các vế câu của câu ghép thì có thể chia câu  

ghép thành mấy loại lớn ? 

3. Câu ghép bình đẳng sử dụng những quan hệ từ nào để nối kết hai vế câu ? Giữa các vế 

của câu ghép bình đẳng có thể có những kiểu quan hệ nghĩa nào ? 

4. Câu ghép chính phụ sử dụng những quan hệ từ nào để nối kết hai vế câu ? Những quan 

hệ từ giữa các vế của câu ghép chính phụ diễn đạt những kiểu quan hệ nghĩa nào ? 

5. Câu ghép qua lại sử dụng những phương tiện nối kết nào ? Có thể chia những phương 

tiện nối kết này ra thành mấy loại lớn ? Giữa các vế của câu ghép qua lại có những 

kiểu quan hệ nghĩa nào ? 

6. Câu ghép chuỗi được hiểu như thế nào ? Giữa các vế của câu ghép chuỗi có thể có 

những kiểu quan hệ nghĩa nào ? 

7. Xem bảng tổng hợp về các kiểu câu ghép và các kiểu quan hệ giữa các vế của câu 

ghép và giải thích có kèm ví dụ minh hoạ. 
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Phần bốn: CÁC ThàNH Tố NGHĨA TRONG Câu 

i - KHÁI Quát về các thành Tố NGHĨA TRONG CÂU 

Trong câu trước hết cần tách ra hai thành tố (thành phần) nghĩa khái quát là : 

-  Nghĩa miêu tả (1) 

-  Nghĩa tình thái. (2) 

1. Nghĩa miêu tả 

Nghĩa miêu tả trong câu là thành tố nghĩa phản ánh sự việc, hiện tượng, vật cần được nói 

đến vào trong câu qua sự nhận thức của con người. 

Chẳng hạn chúng ta có một số câu nói như sau : 

(1) Xe sắp chạy rồi. 

(2) Đứa bé ốm hôm nay đã đỡ nhiều. 

(3) Chuột. 

(4) Chao ôi ! 

Nghĩa miêu tả ở câu (l) và ở câu (2) phản ánh sự việc, ở câu (3) phản ánh sự tồn tại của 

một vật (con vật). ở câu (4) không có nghĩa miêu tả hiển lộ (lộ rõ bằng từ ngữ).  

Khi xem xét nghĩa miêu tả của câu, chúng ta chưa quan tâm đến việc câu đó được dùng để làm 

gì, tức là được dùng  để thực hiện hành động ngôn ngữ nào. 

Nghĩa miêu tả cũng có thể có mặt trong những kiểu câu khác với kiểu câu tường thuật.  

Chẳng hạn trong một nghi vấn (dùng để hỏi) loại như : 

(5) Giáp về rồi µ ? 

thì thành tố nghĩa miêu tả là "Giáp về rồi", nó phản ánh sự việc “Giáp về rồi” và không nói gì 

đến việc câu này dùng để hỏi hay để bày tỏ sự ngạc nhiên... 

Trong một câu cảm thán loại như : 

(6) Vinh quang thay các vị anh hùng dân tộc ! 

thì thành tố nghĩa miêu tả là "sự vinh quang thuộc về các vị anh hùng dân tộc", phần cảm thán 

không thuộc vào nghĩa miêu tả của câu này. 

2. Nghĩa tình thái 

Nghĩa tình thái trong câu là thành tố nghĩa chỉ ý định (ý chí), ý muốn, thái độ, tình cảm 

của người nói (ở đây không tính đến cái gọi là tình thái khách quan, yếu tố nghĩa này đã được 

sáp nhập vào nghĩa miêu tả của câu, loại như số nhiều, số đơn của các vật ở danh từ, thời quá 

khứ, thời tương lai ở động từ). 

Trong câu nói phân biệt được hai thứ tình thái : 

-  Tình thái (của) hành động nói 

-  Tình thái (của) câu (phát ngôn). 

 

                                                 
(1) Nghĩa miêu tả còn được gọi là nghĩa quan niệm, nghĩa biểu hiện, nghĩa mệnh đề. 

(2) Nghĩa tình thái còn được gọi là nghĩa liên cá nhân, nghĩa biểu lộ. 
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a) Tình thái của hành động nói 

Nói ra một câu nào đó, nhìn chung, đều là nhằm thực hiện một hành động nào đó. Chẳng 

hạn như : 

-  Để (thực hiện hành động) chào, ta nói, ví dụ : 

(1) Chào bác. 

(2) Bác đi làm về ¹ ? 

-  Để (thực hiện hành động) cảm ơn : 

(3) Cảm ơn anh ! 

(4) Xin cảm ơn anh ! 

(5) Cho em xin ! (khi người đưa cho mình một vật gì) 

-    Để (thực hiện hành động) xin lỗi. 

(6) Xin lỗi ! 

(7) Xin lỗi anh ! 

(8) Cháu xin lỗi bác ¹ ! 

-  Để (thực hiện hành động) mời : 

(9) Mời ngồi ! 

(10) Xin mời bác ngồi ¹ ! 

-  Để (thực hiện hành động) thông báo : 

(l l) Trời sắp mưa đấy. 

(12) Hôm qua chỗ tôi mưa to lắm. 

-    Để (thực hiện hành động) hỏi : 

(13) Tàu đi Nam Định mấy giờ chạy hả bác ? 

-  Để (thực hiện hành động) cầu khiến : 

(14) Anh đưa giùm tôi cái mũ ! 

Ta dùng những câu trên để thực hiện các hành động chào, cảm ơn, xin lỗi, mời, thông báo, 

hỏi, cầu khiến, cho nên những hành động này được gọi là những hành động (bằng) ngôn ngữ. 

Những hành động này không phải được thực hiện một cách ngẫu nhiên hoặc tự phát, mà nhìn 

chung là  

chủ định (ý chí, ý muốn) của người nói - đó là tình thái của hành động ngôn ngữ (hiểu một 

cách giản đơn). Nói cách khác : 

Tình thái (của) hành động ngôn ngữ là chủ định (ý chí, ý muốn, còn gọi là cái đích, mục 

đích) của người nói trong việc thực hiện một hành động nào đó bằng (phương tiện) ngôn ngữ. 

b) Tình thái của câu 

Tình thái của câu phát ngôn là cách đánh giá, thái độ của người nói đối với sự việc, hiện 

tượng, vật được nói đến trong câu, và đối với người nghe. (Câu ở đây là câu trong sử dụng, còn 

được gọi là phát ngôn.) 

Chẳng hạn có câu hỏi sau đây (dùng không có ý gì khác) : 

Hình như Giáp về rồi µ ? 
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Tình thái của hành động ngôn ngữ ở câu này, như đã nói trên kia là tình thái hỏi, có thể 

nói : câu này diễn đạt hành động hỏi. Trong câu tiếng Việt này, tình thái hỏi được đánh dấu 

(được diễn đạt) bằng từ à. Tình thái của câu thể hiện ở : 

- Thái độ của người nói đối với việc "Giáp về rồi" được nói đến trong câu (xem Nghĩa 

miêu tả trên đây) là chưa tin chắc. Thái độ đó trong câu này được đánh dấu bằng từ “Hình 

như”) 

- Quan hệ của người nói đối với người nghe có thể luận ra được từ cách dùng câu "cộc", 

dùng từ à để đánh dấu hành động hỏi. Đó rất có thể là thứ quan hệ thân mật kiểu bạn bè. Nếu 

người nói là bề dưới và người nghe là bề trên thì người nói thường phải dùng thêm những từ 

đưa đẩy loại như thưa bác, xin lỗi bác ở đầu câu hỏi, dùng từ ạ hay tổ hợp từ phải không ¹ 

thay vì từ à ở cuối câu trong những trường hợp hỏi tương tự. 

Ngoài hai thành tố nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái, trong câu còn có một thành tố có quan 

hệ với mặt nghĩa nữa là thành tố văn bản.  

Thành tố văn bản của câu là thành tố thuộc về việc dùng câu trong ngữ cảnh. Có hai loại 

ngữ cảnh chính là : 

- Ngữ cảnh trong văn bản ; 

- Ngữ cảnh ngoài văn bản (tình huống ngoài văn bản). 

Ngữ cảnh trong văn bản của một câu là những câu, những từ đứng trước và đứng sau câu 

đang xét. Ngữ cảnh ngoài văn bản là hoàn cảnh thời gian, không gian và tình huống sự việc 

mà trong đó câu đang xét xuất hiện. 

Nghĩa văn bản của câu bao gồm trong một số hiện tượng chính sau đây : 

- Tại sao trong câu này phải đưa những từ ngữ này vào vị trí phần đề (điểm xuất phát) của 

câu ? (Vấn đề cấu trúc đề - thuyết của câu) 

- Trong câu này, phần tin nào là phần tin cũ (tin đã biết hoặc dễ nhận ra), phần nào là phần 

tin mới (vấn đề về cấu trúc tin của câu), và điểm nhấn (trọng điểm, tiêu điểm) rơi vào 

những từ ngữ nào (vấn đề tiêu điểm thông báo của câu) ? 

- Sự liên kết giữa câu với câu đặt trên cơ sở nghĩa của chúng (về liên kết câu với câu). 

(Những hiện tượng này được xem xét ở phần III – Câu trong hoạt động giao tiếp). 

II - NGHĨA MIêu Tả CỦA CÂU 

Nghĩa miêu tả của câu là thành tố nghĩa phản ánh sự việc, hiện tượng, vật được nói đến 

trong câu. Sự phản ánh này không phải theo kiểu hình chiếu qua gương soi, mà phản ánh qua 

nhận thức của con người, chịu sự chi phối của kinh nghiệm ở con người và sự chi phối của 

lôgic (tính hợp lí được thừa nhận). Nói cách khác, trong nghĩa miêu tả có yếu tố thuộc kinh 

nghiệm và yếu tố thuộc lôgic. Những hiện tượng lớn cần xem xét trước hết trong nghĩa miêu tả 

của câu gồm có : 

- Cấu trúc vị tố - tham thể 

- Tham thể và cảnh huống 

- Loại hình các sự thể. 
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1. Cấu trúc vị tố – tham thể 

a) Sự thể 

Xem xét nghĩa miêu tả là xem xét phần nghĩa phản ánh sự việc, hiện tượng, vật được nói 

đến trong câu. Sự việc, hiện tượng, vật được phản ánh trong câu được gọi chung là sự thể. 

Ví dụ : 

(1) Giáp về rồi. 

(2) Có lẽ ất ốm. 

Trong hai câu này, mỗi câu phản ánh một sự thể : “Giáp về rồi” ở câu (1) và “ất ốm ở 

câu” (2). 

b) Vị tố và tham thể 

Nhìn chung, mỗi sự thể gồm có : 

-  đặc trưng (hành động, tính chất trạng thái) hoặc quan hệ, và 

-  thực thể (con người, con vật, vật) tham gia vào sự thể đó. 

Trong mỗi câu đơn (hoặc mệnh đề trong câu ghép) diễn đạt sự thể, có yếu tố ngôn ngữ 

nêu đặc trưng hoặc quan hệ, yếu tố đó sẽ được gọi chung là vị tố (1) ; vị tố có thể là thuộc động 

từ, tính từ hoặc danh từ. 

Thực thể tham gia vào sự thể được gọi là tham thể (2). 

Ví dụ :   

Giáp học bài. 

Phân tích vị tố, tham thể của câu này (với tư cách một sự thể) như sau : 

Giáp học bài 

(tham thể) (vị tố) (tham thể) 

c) Cấu trúc vị tố - tham thể 

Mỗi vị tố do nội dung ý nghĩa của nó mà nó ấn định được những tham thể đi cùng với nó. 

Vị tố cùng với tham thể của nó làm thành cấu trúc vị tố tham thể. 

Những cấu trúc vị tố - tham thể thường gặp là : 

-  Cấu trúc một tham thể (in đậm): 

Ví dụ : 

  Con mèo đang ngủ. 

-  Cấu trúc hai tham thể : 

Ví dụ : 

                                                 
(1) ở đây tránh dùng vị từ (như trong Tiếng Việt 11, Ban Khoa học xã hội, từ năm 1994) vì trong nghiên cứu 

ngữ pháp tiếng Việt, vị từ đã quen được dùng như một phạm trù từ loại bao gộp động từ và tính từ. Vị tố là 

yếu tố ngôn ngữ chỉ đặc trưng và quan hệ với tư cách chức năng nghĩa trong quan hệ với tham thể. Vị tố 

có thể thuộc từ loại động từ, tính từ hoặc danh từ : "Trong ngữ pháp chức năng, toàn bộ các vị tố 

(predicates) chia thành 3 loại : thuộc động từ (verbal), thuộc tính từ (adjectival) hoặc thuộc danh từ 

(nominal) (Anna Siewierska, Functional Grammar, 1991, P. 22). 
(2) “Các tham thể (arguments) chỉ được nêu đặc trưng bằng chức năng nghĩa của chúng, chứ không căn cứ 

vào cương vị phạm trù [tức từ loại – DQB] ...” (Anna Siewierska, Sđd, P. 23 – 24). 
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Con mèo vồ con chuột. 

-  Cấu trúc ba tham thể : 

Ví dụ : 

Giáp gửi (cho) ất một lá thư. 

Những vị tố trong các câu trên đây là những động từ. Quan sát các câu ví dụ, có thể thấy 

rằng có động từ chỉ một tham thể (loại như ngủ), có động từ có hai tham thể (loại như vồ) có 

động từ có ba tham thể (loại như gửi). 

2. Các vai nghĩa : tham thể và cảnh huống 

Các vai nghĩa là các chức năng nghĩa trong mối quan hệ với vị tố. Các vai nghĩa được 

phân biệt thành các tham thể và các cảnh huống.   

a) Tham thể 

Như đã nói, tham thể là những thực thể có mặt trong cấu trúc vị tố – tham thể do nội dung 

ý nghĩa của vị tố ấn định. Các tham thể phân biệt với nhau do chức năng nghĩa của chúng 

trong quan hệ với vị tố quy định. Việc xác định các chức năng nghĩa của các tham thể vẫn còn 

có chỗ chưa thống nhất giữa các nhà nghiên cứu. Sau đây là những chức năng nghĩa hay gặp 

và dễ nhận biết của các tham thể. Trong số các tham thể, có những tham thể có tác dụng nhiều 

hơn đối với việc xác định loại hình các sự thể, những tham thể như vậy được gọi là những tham 

thể loại một (về loại hình sự thể, xem ở 3. Loại hình các sự thể). 

THAM THỂ 

(Các tiếng trong ngoặc đơn không cần đọc) 

(1) Thể hành động 

(2) Thể (trong) tư thế 

(3) Lực     Tham thể 

(4) Thể (chịu) quá trình  loại 1  

(5) Thể (trong) trạng thái    

(6) Thể cảm nghĩ  

(7) Thể nói năng  

(8) Thể đối tượng 

(9) Thể tiếp nhận 

(10) Thể vị trí 

(1) Thể đích (đến) 

Sau đây là các đặc tính của các tham thể và các ví dụ về chúng. 

[1] Thể hành động 

Thể hành động là thực thể gây ra hành động một cách chủ động. Ví dụ (thể đang xét được 

in đậm) : 

(1) Cậu bé đang víết thư. 

(2) Con cóc đang nhảy ngoài sân. 

(3) Con mèo đứng dậy. 

[2] Thể (trong) tư thế 
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Thể tư thế là thực thể ở trong một tư thế (không động và có chủ động). 

Ví dụ : 

(4) Con mèo nằm ở thềm nhà. 

(5) Người đứng im, người quỳ trước bàn thờ. 

(6) Cậu bé cầm chiếc vé xem bóng đá trong tay. 

[3] Lực 

Lực là một thực thể không chủ động mà gây ra một quá trình (biến động hoặc biến đổi). 

Ví dụ : 

(7) Gió đẩy cánh cửa. (Biến động) 

(8) Nước ngập đường đi. (Biến đổi) 

[4] Thể (chịu) quá trình 

Thể quá trình là thực thể nằm trong một sự vận động, nhưng chính nó lại không có khả 

năng tạo ra hành động ấy, tức là không có đặc tính chủ động. 

Ví dụ : 

(9) Nước chảy mạnh. (Biến động) 

(10) Cây này héo rồi. (Biến đổi) 

[5] Thể (trong) trạng thái 

Thể trạng thái là thực thể lâm vào hoặc chịu đựng một trạng thái, tức là nó không có đặc 

tính động và đặc tính chủ động.  

Ví dụ : 

(11) Hòn đá nằm giữa đường. 

(12) Bức tranh treo (có mặt) trên tường. 

(13) Cậu bé ốm nặng. 

(14) Con mèo ngủ ở thềm nhà. 

[6] Thể cảm nghĩ 

Thể cảm nghĩ là thực thể (người hoặc giống như người) có cảm giác hoặc ý nghĩ. Thể cảm 

nghĩ có thể được phân biệt tiếp bằng đặc tính có chủ động [+ chủ động] và không có chủ động 

[- chủ động]. (Thể cảm nghĩ còn được gọi là thể trải nghiệm hay nghiệm thể) 

Ví dụ : 

-  Thể cảm nghĩ [+ chủ động] 

(15) Cậu bé nhìn con mèo. 

(16) Học sinh đang nghe giảng bài. 

(17) Cậu bé nghĩ về bài tập toán. 

(18) Cậu bé đã hiểu được bài tập toán. 

-  Thể cảm nghĩ [- chủ động] 

(19) Mở ngăn tủ cậu bé thấy con gián. 

(20) Cậu bé nghe tiếng sấm (và giật mình). 

(21) Tôi thấy ngứa ở bả vai. 

(22) Tôi cảm thấy lạnh. 
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(23) Cậu bé sợ rắn. 

(24) Cậu bé thích bóng đá. 

[7] Thể nói năng(1) 

Thể nói năng là thực thể (người hoặc giống như người) có tiếng nói và sử dụng nó. 

Ví dụ : 

(25) Cậu bé bảo là không biết người ấy. 

(26) Ông giám đốc gọi anh đấy. 

[8] Thể đối tượng 

Thể đối tượng (đối thể) là thực thể chịu tác dụng của hành động nêu ở động từ làm (vị tố) 

hoặc được hình thành nên do hành động đó. 

Ví dụ : 

(27) Cậu bé đào đất. (Vật chịu tác động) 

(28) Cậu bé đào khoai. (Vật cần đạt đến) 

(29) Cậu bé đào mương. (Vật được hình thành) 

(30) Gió đẩy cánh cửa. (Vật chịu tác động) 

[9] Thể tiếp nhận 

Thể tiếp nhận là thực thể nhận vật trao. 

Ví dụ : 

(31) Giáp gửi thư cho bố mẹ. 

(32) Giáp tặng bạn một quyển sách. 

[10] Thể vị trí 

Thể vị trí là nơi một vật nào đó được định vị (tránh lẫn lộn với nơi xảy ra một sự việc). 

Ví dụ : 

(33) Trong tủ có nhiều sách. 

(34) Trên tường treo hai bức tranh. (Câu tồn tại) 

(35) Hai bức tranh treo trên tường. (Treo = đang tồn tại) 

[11] Thể đích (đến) 

Thể đích là cái thực thể mà một cái gì đó vận động đến.  

Ví dụ : 

(36) Mẹ đi chợ rồi. 

(37) Mai chúng ta đến câu lạc bộ nhé. 

(38) Xe này chạy Hải Phòng. 

b) Cảnh huống 

Cảnh huống là yếu tố xuất hiện trong sự thể và do tình huống, hoàn cảnh mách bảo chứ 

không phải do ý nghĩa của vị tố quy định. Tuy nhiên, cảnh huống cũng phải được vị tố thừa 

                                                 
(1) Việc tách thể nói năng ra khỏi thể hành động (M. A. K. Halliday, 1985) là có cơ sở lí luận và thực tiễn, hơn 

nữa, thuận tiện về mặt sư phạm. Hành động nói năng sử dụng một công cụ đặc biệt, đó là ngôn ngữ. Những đặc 

trưng riêng của loại hành động này được ghi nhận ở các động từ diễn đạt chúng và ở hành vi cú pháp của những 

động từ này. 
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nhận, chứ không phải có thể ghép cảnh huống vào sự thể một cách tuỳ tiện. Chẳng hạn, không 

thể đưa yếu tố bốn chân vào sự thể sau đây : 

* Con gà gáy bốn chân. 

Trong lúc đó dễ dàng nói : 

Con mèo chạy bốn chân. 

Con gà gáy rất to. 

Các cảnh huống được phân biệt theo các chức năng nghĩa của chúng trong sự thể (giống 

như sự phân biệt các tham thể nói trên đây) thành các nhóm như sau : 

1.  Cách thức, phương tiện 

2.  Tham thể phụ : thể được lợi, thể liên đới 

3.  Thời gian : thời điểm, thời hạn, tần số 

4.  Không gian : vị trí, hướng, đường đi 

5.  Nguyên nhân, mục đích, kết quả. 

Tên gọi cảnh huống trong từng nhóm tự nó đã đủ rõ, sau đây là những ví dụ cho từng 

nhóm. 

[1] Cách thức, phương tiện 

Ví dụ : 

(1) Họ làm việc rất vui vẻ. (Cách thức) 

(2) Họ làm việc rất tốt. (Cách thức) 

(3) Xe chạy rất nhanh. (Cách thức) 

(4) Giáp mở cửa bằng chìa khoá riêng. (Phương tiện) 

(5) Giáp gửi thư về nhà qua một người bạn. (Phương tiện) 

[2] Tham thể phụ : thể được lợi, thể liên đới 

Ví dụ : 

(6) Mẹ rửa chân cho con. (Thể được lợi) 

(7) Tôi chép bài (giúp) cho Giáp. (Thể được lợi) 

(8) Cậu bé đi chơi với tôi. (Thể liên đới) 

[3] Thời gian : thời điểm, thời hạn, tần số 

Ví dụ : 

(9) Họ đến đây lúc 5 giờ chiều. (Thời điểm) 

(10) Mai họ sẽ lên đường. (Thời điểm) 

(11) Họ học ở đại học bốn năm. (Thời hạn) 

(12) Họ dọn vệ sinh từ 6 giờ đến 8 giờ. (Thời hạn) 

(13) Nghỉ hè, Giáp đi bơi thường xuyên. (Tần số) 

[4] Không gian : vị trí, hướng, đường đi 

Ví dụ : 

(14) Con mèo ngủ ở thềm nhà. (Vị trí) 

(15) Xe chạy về phía thành phố. (Hướng) 

(16) Ông ấy từ Việt Nam đi máy bay sang Pháp qua đường Thái Lan. (Đường đi) 
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[5] Nguyên nhân, mục đích, kết quả 

(17) Họ đến muộn vì mưa. (Nguyên nhân) 

(18) Giáp ra sân bay để đón bạn. (Mục đích) 

(19) Giáp vừa thông minh, vừa chăm chỉ học tập nên đã đỗ cao. 

(Kết quả) 

3. Loại hình các sự thể 

Sự việc, hiện tượng, vật được phản ánh vào trong câu thông qua nhận thức của con người 

được gọi bằng một tên chung là sự thể. 

Ví dụ : 

(1) Con mèo vồ con chuột. 

(2) Con chuột chui vào tủ. 

(3) Nước chảy. 

(4) Con mèo ngồi trên ghế đệm. 

(5) Con mèo ngủ. 

(6) Con mèo ốm. 

Nội dung nghĩa miêu tả của những câu này diễn đạt những sự thể khác nhau.  

Sự phân biệt các sự thể dẫn đến việc phân bố các sự thể vào những loại khái quát khác 

nhau : Các loại hình của các sự thể.  

Các tiêu chuẩn dùng để phân định các loại hình sự thể cũng như cách áp dụng chúng vào 

việc phân định các loại hình sự thể chưa có một sự thống nhất tuyệt đối. Sau đây là cách phân 

loại giản đơn chỉ sử dụng hai đôi tiêu chuẩn và sử dụng theo hai bậc : 

Bậc 1 : áp dụng tiêu chuẩn [ Động] (động hoặc không động). 

Các sự thể [+Động] (động) được gọi chung là biến cố. 

Các sự thể [- Động] (không động) được gọi chung là tình thế. 

Bậc 2 : áp dụng tiêu chuẩn [ Chủ động] (chủ động hoặc không chủ động) vào tình thế và 

biến cố sẽ được : 

  [+ Chủ động] : tư thế 

 [– Chủ động] : trạng thái 

 
 [+ Chủ động] : hành động 

 [– Chủ động] : quá trình 

Có thể tổng kết bằng lược đồ cách phân loại sự thể theo hai cấp này  

như sau : 

sự thể 

     

[– Động] 

Tình thế 

 [+ Động] : 

Biến cố 

     

[+ Chủ Động]  

Tư thế 

[– Chủ động]  

Trạng thái 

 [+ Chủ Động]  

Hành động 

[– Chủ Động] 

Quá trình 

Tình thế 

Biến cố 
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Như vậy là có 4 loại hình sự thể lớn trong hai loại hình sự thể thuộc bậc khái quát cao hơn. 

Bốn loại hình sự thể này chưa phải là thuộc bậc cuối cùng của bảng phân loại (việc dừng lại ở 

đây chỉ là một sự lựa chọn trong trình bày). 

Sử dụng các tiêu chuẩn  ĐỘNG và  CHỦ ĐộNg, có thể mô tả bốn loại hình sự thể trên 

như sau : 

- Tư thế là sự thể [-  ĐỘNG] và [+ CHỦ ĐỘNG] 

(1) Con mèo ngồi ở thềm nhà. 

(2) Con sáo đậu trên cành cây. 

(3) Ông cả quỳ trước bàn thờ. 

(4) Con mèo đang rình chuột 

-  Trạng thái là sự thể [- ĐỘNG] và [- CHỦ ĐỘNG] 

(5) Sân vận động chiếm 1 ha đất. 

(6) Đài quan sát đặt (đứng) trên một đồi cao. 

(7) Cậu bé đói bụng. 

-  Hành động là sự thể [+ ĐỘNG] và [+ CHỦ ĐỘNG] 

(8) Con mèo vồ con chuột. 

(9) Con gà gáy. 

Có một loại nhỏ hành động là trường hợp : 

(10) Gió đẩy cánh cửa. 

Trong ví dụ (10), gió không phải là thể hành động, mà là lực (xem 2 - Các vai nghĩa : 

tham thể và cảnh huống). 

- Quá trình là sự thể [+ ĐỘNG] và [- CHỦ ĐỘNG] 

(11) Cậu bé trượt ngã. 

(12) Cái cây này héo rồi. 

(13) Nước chảy xiết. 

(14) Chiếc lá rơi. 

Để giảm bớt phức tạp, ở đây tránh bàn sâu những sự thể thuộc về lĩnh vực tâm lí như cảm 

nghĩ, thuộc về sự nói năng, không nhắc đến cái gọi là tính tức thời (cái bát vỡ rồi) trong việc 

định loại sự thể, không nhắc đến quan hệ tồn tại và một số quan hệ khác. 

III - NGHĨA TÌNH THÁI 

1. Sơ lược về tình thái 

Tình thái là thành tố nghĩa khá phức tạp trong câu. Những kiểu tình thái dễ quan sát và 

cần thiết phải nhận biết trong câu, bao gồm : 

1) Tình thái của hành động ngôn ngữ. 

2) Tình thái của câu (phát ngôn). 

Trong tình thái của câu có sự phân biệt : 

- Thái độ, cách đánh giá của người nói đối với cái được nói đến trong câu (tức là điều 

được diễn đạt ở phần nghĩa miêu tả của câu). 
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- Thái độ, quan hệ của người nói đối với người nghe. 

Nghĩa tình thái bao giờ cũng tồn tại trong câu (phát ngôn). Nó có thể được biểu đạt bằng 

các biểu thức ngôn từ, nhưng cũng có thể không được biểu đạt bằng ngôn từ mà chỉ được biểu 

đạt bằng ngữ điệu, trật tự từ, có khi lại là hàm ẩn. Biểu thức ngôn từ biểu đạt tình thái sẽ được 

gọi là biểu thức tình thái. Để dễ quan sát và nhận biết, các biểu thức tình thái sẽ được  

vận dụng nhiều hơn ở những chỗ cần thiết trong quá trình tìm hiểu nghĩa tình  thái của câu. 

2. Tình thái của hành động ngôn ngữ 

Tình thái của hành động ngôn ngữ là chủ định (ý chí, ý muốn, còn gọi là cái đích, mục 

đích) của người nói trong việc thực hiện một hành động nào đó bằng (phương tiện) ngôn ngữ 

(xem thêm mục III - Các thành tố nghĩa trong câu, điểm 2. Nghĩa tình thái). 

Hành động ngôn ngữ rất phong phú và đa dạng, cho nên tình thái của hành động ngôn ngữ 

cũng rất phong phú và đa dạng. Có thể tìm biết tình thái của hành động ngôn ngữ bằng cách 

trả lời câu hỏi : 

Người nói câu này ra để làm gì  hay với ý định gì ? Chẳng hạn : để chào, để xin lỗi, để 

cảm ơn, để thông báo, để kể, để giải thích, để bác bỏ, để hỏi, để sai khiến, để hứa, để biểu lộ 

một tâm trạng,... 

Việc diễn đạt hành động ngôn ngữ có thể được thực hiện theo hai cách sau đây : 

- Tự người nói nói rõ ý định của mình. 

-  Người nói không nói rõ ý định của mình. 

a) Người nói nói rõ ý định của mình 

Việc người nói nói rõ ý định của mình có thể diễn ra theo hai cách sau đây : 

Cách thứ nhất : Người nói sử dụng những động từ có nội dung chỉ hành động ngôn ngữ 

cần được thực hiện, và sử dụng nó ở ngôi thứ nhất (chỉ người nói) và trong câu nói không có 

dấu hiệu chỉ thời gian trong quá khứ hay trong tương lai đối với hành động đó, không dùng 

các phụ từ như vừa, mới, đang,... trước động từ đó. 

Ví dụ (động từ có nội dung chỉ hành động ngôn ngữ được in đậm) : 

-  Xin chào bác ¹. 

-  Cảm ơn anh. 

-  Xin lỗi chị. 

-  Xin mời quý vị nâng cốc. 

-  Tôi hứa sẽ đến đúng hẹn. 

-  Anh cho tôi hỏi đường ra bến xe đi lối nào? 

-  Tôi bác bỏ đề nghị của anh. 

-  Xin khẳng định với quý vị rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. 

-  Tôi xin thông báo để anh biết rằng đề nghị của anh đã được chấp thuận. 

-  Đề nghị ông cho biết họ tên. 

-  Tôi tuyên bố khai mạc hội nghị. 

Cách thứ hai : Người nói có thể sử dụng câu phân loại theo mục đích nói đúng theo mục 

đích nói vốn có của nó, chẳng hạn, dùng  kiểu câu trần thuật để kể, để thông báo, để nhận 

định... ; dùng kiểu câu nghi vấn để hỏi, dùng kiểu câu cầu khiến để đề nghị, yêu cầu, ra lệnh,... 

; dùng kiểu câu cảm thán để biểu lộ cảm xúc. ở đây cần lưu ý rằng số lượng hành động ngôn 
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ngữ khá lớn, số kiểu câu phân loại theo mục đích nói rất hữu hạn, vì vậy, chỉ có thể nói đến 

những lớp hành động ngôn ngữ đó mà thôi, và cũng không thể có sự tương ứng đầy đủ giữa 

câu phân loại theo mục đích nói với hành động ngôn ngữ được. 

+ Ví dụ về việc dùng kiểu câu trần thuật để diễn đạt lớp hành động ngôn ngữ BIỂU HIỆN : 

-  Trời sắp mưa đấy. (Thông báo) 

-  Trời có lẽ sắp mưa. (Nhận định) 

-  Hôm qua tôi gặp lại một người bạn cũ. (Kể) 

+ Ví dụ về việc dùng kiểu câu nghi vấn để Hỏi : 

-  Đường đến bến xe lối nào hở anh ? 

-  Anh đọc hay tôi đọc đây ? 

-  Anh có uống gì không ? 

-  Giáp về rồi hả ? 

+ Ví dụ về việc dùng kiểu câu cầu khiến để diễn đạt lớp hành động ngôn ngữ ĐIỀU KHIỂN : 

-  Em đi mua cái gì ăn đi ! (Sai khiến) 

-  Hãy chờ tôi một chút ! (Đề nghị) 

-  Ông không nên hút thuốc nữa. (Khuyên) 

-  Đừng có làm ồn lên thế ! (Ra lệnh) 

+ Ví dụ về việc dùng kiểu câu cảm thán để diễn đạt lớp hành động ngôn ngữ BIỂU lộ : 

-  Cám ơn anh. 

-  Xin lỗi anh. 

-  Vinh quang thay các vị anh hùng dân tộc. (Cảm phục) 

-  ôi tuyệt quá ! (Khen ngợi) 

-  Trời ơi, thế này có khổ tôi không ? than phiền) 

-  Chao ôi, buồn ! (Than thở) 

b) Người nói không nói rõ ý định của mình 

Vì nhiều lẽ, lắm khi người nói không muốn nói rõ ý định trong việc thực hiện hành động 

ngôn ngữ của mình. Trong trường hợp này, người nghe phải tự suy ra ý định đó từ lời người 

nói. Những căn cứ chính để suy đoán trong trường hợp này là những hiểu biết chung giữa hai 

bên, thái độ tình cảm giữa hai bên, tình huống sự việc dẫn tới lời nói đó, hoàn cảnh không 

gian, thời gian khi lời nói diễn ra. 

Ví dụ 1 : 

Chẳng hạn A và B cùng tham dự một cuộc họp của đơn vị nơi họ đang làm việc. Họp xong 

mọi người ra về. A có hẹn, đứng chờ một người bạn ở nơi khác đến tại cổng đơn vị làm việc. 

Khoảng vài mươi phút sau, A thấy B ra về. A nói với B : 

Bây giờ mới về µ ? 

Tuỳ thuộc vào những căn cứ nêu trên mà câu nói của A có thể là : 

- Hành động CHÀO (theo kiểu người Việt Nam vẫn thường dùng) ; 

- Hành động BIỂU lộ (bày tỏ điều hoài nghi : B có việc gì khuất tất mà bây giờ mới về, 

nếu B là con người như vậy thật). 
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(Ta không tính đến hành động Hỏi để biết việc vì nó thuộc về cách dùng thứ nhất đã nói 

trên đây.) 

Ví dụ 2 : 

A và B đang cùng làm việc. Bỗng A nói : 

- Gần 12 giờ (trưa) rồi kìa. 

Với câu nói này, A không chỉ giản đơn thực hiện hành động ngôn ngữ THÔNG BÁO, mà 

điều dễ suy ra nhất ở đây là A thực hiện hành động Đề NGHỊ ngừng làm việc. 

Trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ, việc người nói không nói rõ ý định của mình là việc 

khá phổ biến. Và, nhìn chung, người nghe vẫn thường suy đoán được tình thái của hành động 

ngôn ngữ đó, ý định của người nói qua câu nói đó, vì người nói bao giờ cũng nói ra điều cần 

nói, vào đúng lúc của nó, và nói theo cái cách mà người nghe hiểu được ý mình. Đôi khi người 

nghe không hiểu được ý định của người nói và để lại trong đầu mình một nỗi băn khoăn : 

Người ấy nói như vậy là hàm ý làm sao ? Chính cái ý làm sao này là cái mục đích quá ẩn kín 

của người nói trong việc thực hiện hành động bằng lời nói đó - một lời nói mà về mặt câu chữ 

thì đã đủ rõ đối với bất cứ người nghe nào biết thứ tiếng đó. 

3. Tình thái của câu 
Tình thái của câu là thái độ, cách đánh giá, quan hệ của người nói đi kèm trong câu. Trong 

câu, có thể phân biệt hai kiểu tình thái (của câu) sau đây : 

- Quan hệ, thái độ, cách đánh giá của người nói đối với điều được nói đến trong câu (tức là 

đối với phần nghĩa miêu tả của câu). 

- Thái độ, cách đánh giá, quan hệ của người nói đối với người nghe. 

a) Tình thái chỉ quan hệ, thái độ, cách đánh giá của người nói đối với điều được nói đến trong 

câu 

Việc, hiện tượng, vật được đưa vào lời nói không phải theo kiểu phản ánh vào gương soi 

(một cách bàng quan) mà bao giờ cũng thông qua nhận thức của người nói. 

Chẳng hạn như có hai chiếc xe, một xe tải và một xe con va chạm nhau trên đường. Tuỳ 

hiểu biết và thái độ của người nói mà việc đó có thể được nói ra ít nhất là theo 3 kiểu sau đây : 

- Chiếc xe tải đâm chiếc xe con. (Lên án chiếc xe tải) 

- Chiếc xe con đâm chiếc xe tải. (Lên án chiếc xe con) 

- Chiếc xe tải và chiếc xe con đâm nhau. (Hoặc là chưa biết rõ sự thể hoặc là chê trách cả 

đôi bên). 

Cách diễn đạt tình thái như trong ba ví dụ này bao gồm trong việc chọn cái gì làm xuất 

phát điểm của câu nói (làm phần đề của câu). Hiện tượng này sẽ được xem xét trong Phần III - 

Câu trong hoạt động giao tiếp. ở đây chủ yếu bàn đến những biểu thức tình thái đánh dấu tình 

thái của câu. 

Nội dung những tình thái kiểu này rất phức tạp, đa dạng và tinh tế, khó khái quát tất cả 

thành những kiểu loại phần nào xác định. Do đó, những nội dung tình thái này sẽ được khảo 

sát và nhận diện qua các ví dụ cụ thể. Các ví dụ này tạm xếp thành những loại sau đây : 

a1. Tình thái khẳng định 

Tình thái khẳng định nêu sự đánh giá, thái độ khẳng định của người nói đối với việc, hiện 

tượng, vật được nói đến. (Trong câu, những biểu thức tình thái loại này có trường hợp tác dụng 

lên toàn câu hay mệnh đề, có trường hợp tác dụng lên một từ hay một cụm từ). 
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–  Đúng (là) quyển sách này của tôi. 

-  Quyển sách này (là) của tôi, đúng thế. 

-  Quyển sách này (là) của tôi thật. 

-  Đúng (là) nó nói thế. 

-  Nó nói thế thật. 

-  Nó mượn quyển sách này của tôi, đúng thế thật. 

-  Gọi là có nhớ đến ông bà tổ tiên cho khỏi tội. (Nam Cao) 

-  Hôm qua cậu bé có đi học. 

a2. Tình thái phủ định - bác bỏ 

Tình thái phủ định - bác bỏ nêu thái độ không thừa nhận, phản bác một ý kiến, một nhận 

định nào đó. Vì vậy, nó cũng có thể là yếu tố đánh dấu tình thái của hành động bác bỏ diễn 

đạt bằng câu đó, nếu câu đó không diễn đạt một hành động ngôn ngữ khác mạnh hơn. 

Ví dụ về biểu thức tình thái có tầm tác dụng lên toàn câu : 

-  Không phải (là) quyển sách này của tôi. 

- Quyển sách này của tôi ? không phải.  

-  Chẳng phải (là) nó nói thế. 

-  Không phải là nó mượn sách của tôi, mà có người tặng nó. 

Ví dụ về biểu thức tình thái có tầm tác dụng lên từ (cụm từ) : 

-  Nó mượn của tôi không phải hai quyển sách mà là ba quyển. (Trả lời cho câu hỏi : Nó 

mượn của anh hai quyển sách phải không ?) 

-  Họ không phải hỏi tôi, mà là buộc tôi phải nói. (Trả lời cho câu hỏi : Họ hỏi anh 

những gì ?) 

a3. Tình thái độ tin cậy 

Tình thái độ tin cậy nêu lên thang độ nào đó trong niềm tin của người nói vào cái được nói 

đến trong câu. 

Ví dụ : 

- Chẳng lẽ nó nói thế. (Không tin) 

- Hình như nó nói thế. 

- Có lẽ nó nói thế. 

- Chắc hẳn nó nói thế. 

- Chắc là nó nói thế. 

- Chắc chắn nó nói thế. (Tin tuyệt đối - khẳng định) 

- Hùng như cũng đoán ra điều ấy, mỉm cười hỏi tôi : [...] 

- Chính anh Long hỏi tôi việc ấy. (Chứ không phải ai khác) 

Những biểu thức này thường đặt ở trước kết cấu chủ ngữ - vị ngữ, có khi chúng được đặt 

sau chủ ngữ. Một vài biểu thức có khả năng dùng ở cuối câu trong những trường hợp hạn chế. 

a4. Tình thái ý kiến 

Tình thái ý kiến diễn đạt thái độ, ý kiến của người nói đối với cái được nói đến trong câu. 
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Ví dụ : 

- Nói trộm bóng, từ ngày nó lên bốn, nó [... ] hãm đáo để. 

(Nguyễn Công Hoan) 

- Nói của đáng tội, mẹ con tôi cũng chẳng muốn đi [...]. 

(Nam Cao) 

- Theo chỗ tôi biết (thì) anh ấy đang bận một việc khác. 

- Cứ như ý ông ấy (thì) làm như vậy là được rồi. 

- Làm như vậy, theo ý tôi, là được rồi. 

- Kể người ta giàu cũng sướng.  (Nguyễn Công Hoan) 

- Nghĩ người ta cũng buồn cười !  (Nam Cao) 

- Những tưởng bây giờ chú đã là kĩ sư rồi. 

- Không, cháu không nên đi. 

- Đúng, nên làm như thế. 

- Phải, nghĩ như vậy là phải. 

- Chết thật, tôi không nhận ra.  (Nguyễn Đình Thi) 

- Tiếc thay nước đã đánh phèn [...]  (Nguyễn Du) 

- Đã nghe gió ngày mai thổi lại. 

- Đã nghe hồn thời đại bay cao...  (Tố Hữu) 

- Em bé này nom kháu quá. 

- Nó chỉ lấy một cái bánh. (Cho là ít, dưới “ngưỡng”) 

- Nó lấy những năm cái bánh. (Cho là nhiều, vượt “ngưỡng") 

- Ngày mai anh ấy mới đi. (Cho là muộn) 

- Ngày mai anh ấy đã đi rồi. (Cho là sớm) 

Không tính vào số này những (phụ) từ tình thái hãy, đừng, chớ chuyên dụng để tạo tình 

thái cho hành động ngôn ngữ cầu khiến như trong câu : 

- Con hãy nín đi. (Ngô Tất Tố) 

-  Anh đừng trách nó nữa. 

-  Hãy đoàn kết nhau, thống nhất hành động. (Hồ Chí Minh) 

Như đã nói, nghĩa tình thái rất phức tạp, phong phú, đa dạng và tinh tế, những kiểu loại 

khái quát trên đây chưa phải là tất cả, nhưng cũng đủ giúp nhận biết về tình thái. 

* 

*        * 
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hướng dẫn học tập Phần bốn 

1. Trong câu có những thành tố nghĩa nào ? Thành tố nghĩa nào phản ánh nội dung sự 

việc trong câu ? Nêu ví dụ về câu không chứa thành tố nghĩa này. 

2. Trong nghĩa miêu tả của câu có những hiện tượng lớn nào cần xem xét ? 

3. Thế nào là một “sự thể” ? Sự thể được diễn đạt trong câu bằng thành tố nghĩa nào của 

câu ? Thử nêu một vài câu làm ví dụ và chỉ ra những từ ngữ diễn đạt sự thể trong các 

câu đó. 

4. Nêu một vài câu làm ví dụ và phân tích nghĩa của nó theo cách : chỉ ra vị tố và chỉ ra 

các tham thể. 

5. Vai nghĩa là tham thể và vai nghĩa là cảnh huống khác nhau như thế nào ? Cho ví dụ 

phân biệt tham thể với cảnh huống. 

6. Cho ví dụ về các tham thể sau đây ở vị trí cú pháp chủ ngữ : 

- Thể hành động 

-  Thể (trong) tư thế 

-   Thể (chịu) quá trình 

-  Thể (trong) trạng thái. 

7.  Nêu một vài ví dụ về thể đối tượng và thể tiếp nhận. Trong câu, xét về mặt cú pháp thì 

thể đối tượng và thể tiếp nhận thường giữ những chức vụ cú pháp (thành phần câu) gì ? 

8. Cho một vài ví dụ về vai nghĩa cảnh huống ở vị trí cú pháp bổ ngữ cảnh huống trong 

câu. 

9. Các loại hình sự thể được phân loại theo các đặc trưng nghĩa cơ bản nào ? Đặc trưng 

cụ thể của từng loại trong số bốn loại hình sự thể hành động, tư thế, quá trình, trạng 

thái là những đặc trưng nào ? Nêu ví dụ (không cần phân tích). 

10. Sự thể hành động khác sự thể tư thế ở đặc trưng nghĩa nào ? 

11. Sự thể quá trình khác sự thể tư thế ở đặc trưng nghĩa nào ? 

12. Sự thể hành động khác sự thể trạng thái ở đặc trưng nghĩa nào ? 

13.  Sự thể tư thế khác sự thể trạng thái ở đặc trưng nghĩa nào ? 

14. Thế nào là tình thái của hành động nói và thế nào là tình thái của câu ? 

15. Có thể nói gì về mối quan hệ của tình thái hành động nói với câu phân loại theo mục 

đích nói ? 

16. Những tình thái của dạng (kiểu) câu nào thường gặp trong giao tiếp ngôn ngữ thường 

ngày ? 
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Phần năm: CÂU TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO TiếP 

Nội dung xem xét của phần năm này gồm những hiện tượng sau đây : 

- Câu và phát ngôn 

- Kiểu câu phân loại theo mục đích nói và cách thực hiện hành động nói. Câu phủ định và 

hành động phủ định. 

- Cấu trúc tin trong câu. 

A. SƠ LƯỢC VỀ CÂU VÀ PHÁT NGÔN 

Câu (hiểu trong nghĩa chặt chẽ) là đơn vị cấu trúc lớn nhất trong tổ chức ngữ pháp của 

một ngôn ngữ. Như vậy, việc xem xét câu theo cách hiểu này là chỉ dừng lại ở những đặc 

trưng về cấu trúc của nó. (Việc coi câu là đơn vị lớn nhất về cấu trúc ngữ pháp của một ngôn 

ngữ kéo theo sự thay đổi cách nhìn đối với cái gọi là ngữ pháp văn bản, cụ thể là không thừa 

nhận có ngữ pháp ở các cấu tạo ngôn ngữ lớn hơn câu, cũng tức là không nói đến ngữ pháp 

văn bản nữa). 

Phát ngôn (trong cách hiểu được dùng rộng rãi) là một đoạn lời nói do một cá thể người 

nói tạo ra và được đánh dấu bằng quãng im lặng ở phía trước và quãng im lặng ở phía sau 

trong phần lời của người nói. Nói cách khác, phát ngôn là một mảnh rời có một độ dài nào đó 

của hành vi ngôn ngữ, phát ngôn không được phân tích về mặt cấu trúc ngữ pháp, mà thường 

chỉ được dùng làm dữ liệu cho sự phân tích ngữ pháp mà thôi. 

Về phương diện lí thuyết, do khó xác định vị trí của quãng im lặng và khó phân biệt nó với 

chỗ ngừng giữa phát ngôn, nên ranh giới của phát ngôn trở thành một vấn đề với những cách giải 

thuyết khác nhau. Thậm chí có người cho rằng một phát ngôn có thể kéo dài như trong một 

quyển sách vài ba trăm trang, còn phát ngôn ngắn nhất thường được gắn với ranh giới của một 

câu. 

Trong công việc nghiên cứu ngôn ngữ học, sự phân biệt nêu trên là cần thiết và hữu ích. 

Tuy nhiên, trong việc dạy - học ngữ pháp trong nhà trường hiện nay, nói chung người ta không 

xem xét câu và phát ngôn theo cách tách bạch quá rạch ròi như vậy. Mặt khác, trên thực tế 

nghiên cứu ngôn ngữ, thông thường người ta cũng phải chọn những cấu tạo ngôn ngữ nhỏ nhất 

để tiện làm việc. Và về phương diện này thì độ dài của câu thích hợp đối với việc xem xét 

những cấu tạo ngôn ngữ nhỏ nhất được sử dụng bình thường trong đời sống hằng ngày, hay 

nói cách khác là thích hợp với việc phân tích phát ngôn nhỏ nhất. (Tất nhiên còn có nhiều vấn 

đề cần được nghiên cứu trong những cấu tạo ngôn ngữ lớn hơn câu, như hiện tượng liên kết 

câu  

với câu, mục đích cần đạt đến của một văn bản, giải thuyết cách hiểu một văn bản, cấu tạo 

chung của một văn bản...). 

Nghiên cứu câu trong hoạt động giao tiếp là nghiên cứu hoạt động hiện thực của ngôn ngữ 

trong phạm vi một câu (cấu trúc), nói cách khác là đối tượng nghiên cứu là phát ngôn có độ 

dài bằng câu, hay câu trong môi trường giao tiếp hiện thực của nó (tức là với tư cách một phát 

ngôn). Như vậy lẽ ra phải gọi là câu - phát ngôn hoặc phát ngôn - câu, nhưng để giản tiện vẫn 

có thể gọi bằng tên gọi câu quen thuộc và định rõ là "trong hoạt động giao tiếp" (việc xem xét 
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câu về phương diện cấu trúc cú pháp được thực hiện ở Phần thứ hai : Cấu tạo ngữ pháp của 

câu). 

B. KIỂU CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC đích Nói Và CÁCH thực HIỆN HÀNH 

ĐỘNG Nói. Câu phủ định và HÀNH ĐỘNG PHỦ ĐịNh 

i - KHÁI NIỆM “HÀNH ĐỘNG Nói” 

Hành động nói là thứ hành động được thực hiện bằng lời nói trong khi nói ra một cái gì(1). 

"Nói là hành động”. Khi gặp người quen biết ta nói "Chào chị !" hay “Chào bác !” là ta 

thực hiện hành động chào ngay trong lời nói đó. Cũng vậy, ta nói ra lời cảm ơn, lời xin lỗi, là 

ta thực hiện hành động cảm ơn, xin lỗi. Và cũng vậy, ta dùng lời nói để hỏi ai về một việc gì, 

để nhờ ai làm một việc gì, để hứa làm một việc gì, là ta thực hiện hành động hỏi, hành động 

sai khiến, hành động hứa. Ta dùng lời nói để bày tỏ một điều gì, để nhận xét về một cái gì, để 

phủ định một điều gì, là ta thực hiện hành động trình bày, nhận xét, phủ định. Hành động được 

thực hiện bằng lời nói, trong lời nói như vậy được gọi là hành động nói. Hành động nói mà 

con người thực hiện trong giao tiếp hằng ngày rất phong phú (về số lượng) và đa dạng (về hình 

thức biểu hiện). 

Cái gì giúp chúng ta nhận biết một hành động nói ? 

Cái chủ yếu giúp chúng ta nhận biết một hành động nói là ý định của người nói, hay mục 

đích nói (hiểu là cái mục đích trong khi thực hiện hành động nói mà người nói đặt ra cho bản 

thân mình, chứ không phải là cái mục đích cần đạt đến được ở người nghe !). Trong các cuộc 

giao tiếp bằng ngôn ngữ bình thường, người nói thường để lộ đủ rõ ý định trong hành động nói 

của mình để người nghe nắm bắt được. Việc này được thực hiện chủ yếu theo hai cách : 

- Dùng cách diễn đạt không che giấu ý định của mình. Có thể gọi cách diễn đạt như thế là 

cách trực tiếp hay cách dùng hình thức trực tiếp. Trong đời sống hằng ngày, cách nói như vậy 

thường được gọi là “nói thẳng”, “nói toạc” cái ý định của mình ra. 

Chẳng hạn khi cần nhờ người khác chuyển cho mình cái mũ thì có thể nói : Anh đưa giùm 

tôi cái mũ. Cần chú ý rằng trong văn hoá giao tiếp, không phải bao giờ cách nói bằng hình 

thức trực tiếp cũng là cách tốt. Vì hình thức này nếu dùng không đúng chỗ, đúng lúc thì có thể 

làm xúc phạm người nghe, hạ thấp tư cách cá nhân của người nghe, tức là làm giảm thể diện 

của người nghe : đồng thời làm bộc lộ sự thô thiển của bản thân người nói, tức là làm giảm cả 

thể diện của bản thân người nói. Kết quả là làm cho giao tiếp thiếu tính lịch sự, và hiệu quả 

giao tiếp thấp. 

Dùng cách diễn đạt che giấu ý định của mình. Có thể gọi cách diễn đạt như thế này là 

cách gián tiếp hay cách dùng hình thức gián tiếp. Cách diễn đạt che giấu ý định dễ nhận ra là 

khi cần thăm dò ý tứ của ai về việc gì, khi nói mỉa, nói cạnh, nói khóe. Tuy nhiên, cách diễn 

đạt gián tiếp không phải chỉ được dùng vào những trường hợp vừa kể, mà trong văn hóa giao 

tiếp, cách này ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Vì cách diễn đạt gián tiếp, với mục đích tốt 

và có mức độ (tránh giả dối) sẽ góp phần làm tăng thể diện của người nghe lẫn người nói, tức 

là làm cho giao tiếp có tính lịch sự và đạt hiệu quả giao tiếp cao hơn. 

                                                 
(1) Trong sách này dùng không phân biệt hành động nói (speech acts) với hành động tại lời – còn gọi là hành 

động ngôn trung (illocutionary acts). 

Hành động nói còn được gọi là hành vi ngôn ngữ, hành động ngôn ngữ, hành động phát ngôn. 
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Tuy rằng trong giao tiếp hằng ngày, người nói có trách nhiệm làm cho người nghe nhận 

biết ý định trong hành động nói của mình, nhưng vì nhiều lí do, có khi điều đó không thực 

hiện được. Chẳng hạn, có khi ta nghe một người nào đó nói mà ta không hiểu được ý định của 

người đó, và trong những trường hợp như vậy ta thường nói : “Anh ta nói như thế là ý làm sao 

nhỉ ?”, hoặc “Anh ta nói như vậy để làm gì nhỉ ?”. Đó chính là vì ta chưa biết được anh ta 

dùng câu nói đó để thực hiện mục đích gì, cũng tức là chưa biết ý định trong hành động nói 

của người nói. 

Sau đây là một vài điểm chung cho thấy hành động nói không phải là xa lạ : 

- Hành động là cái mà con người dùng ngôn ngữ đã thực hiện từ lâu, cổ xưa như sự ra đời 

của ngôn ngữ, chỉ có điều việc nhận biết về nó có phần muộn màng (chỉ từ những năm 30 của 

thế kỉ XX). 

- Số lượng hành động nói rất phong phú, hình thức diễn đạt chúng đa dạng (và có phần 

khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau, trong đó có yếu tố văn hoá dân tộc chi phối). 

- Nhờ kinh nghiệm giao tiếp bằng ngôn ngữ đã tích luỹ được từ thuở ấu thơ, nhìn chung 

con người thường hiểu được ý định trong giao tiếp của nhau, nhờ đó mà giao tiếp bình thường 

nhìn chung là đạt được hiệu quả. 

- Người nói cần biết tuỳ tình huống và hoàn cảnh giao tiếp mà lựa chọn cách diễn đạt sao 

cho người nghe đoán nhận ra được ý định trong hành động nói của mình. ở đây có cả việc 

người nói phải chịu trách nhiệm khi làm cho người nghe hiểu lầm. (Còn người nghe thì cố 

gắng hiểu đúng người nói và tránh áp đặt ý mình trong việc hiểu ý định của người nói). 

- Người nói nên cẩn trọng để tránh được càng nhiều càng tốt sự lỡ lời hoặc buột miệng, 

tức là cố gắng tránh việc thực hiện hành động nói ngoài ý định, và người nói cũng phải chịu 

trách nhiệm đối với lời nói của mình ngay cả trong những trường hợp này. 

– Hiểu biết về hành động nói và vận dụng những hiểu biết này vào thực tiễn giao tiếp là 

cách tốt nhất để trau dồi văn hoá giao tiếp, thực hiện tốt phương châm "nói lời hay".  

Các kiểu hành động ngôn ngữ cụ thể sẽ được tìm hiểu dần trong phần tiếp theo dưới đây. 

II - CÁC Kiểu CÂU PHÂN LOẠI THEO MỤC ĐÍCH NÓI 

Câu phân loại theo mục đích nói đã được ngôn ngữ học truyền thống đề cập đến từ lâu với 

sự quan tâm đến kiểu câu trong hoạt động giao tiếp hiện thực. Vấn đề là ở chỗ trước đây việc 

xem xét hoạt động của câu còn hạn chế trong khả năng cho phép của kiểu cấu tạo câu, tức là 

xem xét câu cô lập với cách cấu tạo vốn có trong bản thân nó, chưa tính đến hoạt động thực 

tiễn đa dạng của các kiểu câu này. Hiện nay mặt cấu tạo ngữ pháp của những kiểu câu này vẫn 

cần phải được quan tâm với tư cách là một trong những cái "thước đo" trong việc xem xét cách 

sử dụng câu để thực hiện các hành động nói(1). 

Câu phân loại theo mục đích nói là hiện tượng nằm trên đường biên giới của câu xét theo 

cấu tạo ngữ pháp (thuộc cấu trúc, kết học) và câu xét ở phương diện sử dụng (thuộc dụng học). 

Vì vậy, sự phân loại này phải cùng một lúc sử dụng hai loại tiêu chuẩn : 

-  Tiêu chuẩn về mục đích sử dụng câu. 

-  Tiêu chuẩn về hình thức, tức là các phương tiện ngữ pháp dùng để cấu tạo câu. 

                                                 
(1) Trong việc nghiên cứu cách diễn đạt các hành động nói, một số nhà nghiên cứu muốn tìm một “thước đo 

chuẩn” khác để làm căn cứ miêu tả mặt hình thức của hành động nói, nhưng cho đến nay vẫn chưa có 

kết quả được thừa nhận rộng rãi. 
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Vận dụng hai mặt này vào việc xem xét cách sử dụng các kiểu câu phân loại theo mục 

đích nói cần phân biệt hai trường hợp lớn sau đây : 

-  Câu đích thực : Là trường hợp câu có hình thức cấu tạo của một kiểu câu phân loại 

theo mục đích nói nào đó và được dùng phù hợp với mục đích nói vốn có ở nó. 

-  Câu không đích thực : Là trường hợp câu có hình thức của kiểu câu này nhưng lại được 

dùng với mục đích nói khác với mục đích nói vốn có của nó. 

Việc sử dụng câu phân loại theo mục đích nói theo lối dùng câu đích thực được coi là cách 

sử dụng trực tiếp, việc sử dụng câu phân loại theo mục đích nói theo lối dùng câu không đích 

thực được gọi là cách sử dụng gián tiếp. (Hai hiện tượng này sẽ được bàn kĩ hơn ở điểm tiếp 

theo). 

Lấy hình thức làm cơ sở phân loại và lấy mục đích nói làm tên gọi, câu xét theo mục đích 

nói được chia thành bốn kiểu sau đây(1) : 

-  Câu trình bày (hay còn gọi là câu trần thuật, câu tuyên bố) (declarative)  

-  Câu nghi vấn (interrogative) 

-  Câu cầu khiến hay câu mệnh lệnh (imperrative) 

-  Câu cảm thán (exclamative). 

Trong cách sử dụng trực tiếp (câu đích thực), câu trình bày ứng với chức năng trình bày 

(sự việc) ; câu nghi vấn ứng với chức năng hỏi ; câu cầu khiến ứng với chức năng điều khiển ; 

câu cảm thán ứng với chức năng biểu lộ cảm xúc, tâm trạng. Và tại thời điểm này, câu phân 

loại theo mục đích nói chỉ dừng lại ở cách cấu tạo chung trong cách dùng trực tiếp, chưa bàn 

đến cách sử dụng chúng trong thực tiễn giao tiếp. 

Câu phân loại theo mục đích nói có thể được diễn đạt dưới các hình thức câu đơn, câu 

phức, câu ghép (về những kiểu câu này, xem ở Phần hai : Cấu tạo ngữ pháp của câu). 

1. Câu trình bày 

Câu trình bày là câu có chức năng trình bày, tức là được dùng để kể, xác nhận, mô tả một 

vật, hiện tượng, sự việc với các đặc trưng (hành động, quá trình, tư thế, trạng thái, tính chất) và 

quan hệ của chúng. Câu trình bày là hình thức biểu hiện thường gặp của một phán đoán 

lôgic(1). Trong câu trình bày (ở tiếng Việt) ngoài các thực từ và các hư từ như phụ từ, giới từ, 

còn có các tiểu từ tình thái riêng được dùng để bày tỏ thái độ đối với nội dung câu nói, hoặc 

đối với người nghe, hoặc có khi chỉ nhằm hoàn chỉnh câu, giúp cho một tổ hợp từ trở thành 

câu. 

Chẳng hạn, trong tiếng Việt, hai từ sau đây đứng ngoài ngữ cảnh vẫn chưa làm thành một 

câu được : 

-  con đi 

                                                 
(1) Gần đây, theo ý kiến của L. Bloomfield, có người không tách câu cảm thán ra thành một kiểu riêng nằm 

trên cùng một bình diện với ba kiểu câu kia. Quan điểm này cho rằng ba kiểu câu kia đều có thể trở thành 

câu cảm thán nếu thêm vào cho chúng một ngữ điệu cảm thán. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, ngoài ngữ điệu 

(một hiện tượng không dễ dàng miêu tả trong tiếng Việt do ảnh hưởng quá lớn của thanh điệu),  

câu cảm thán còn có những tiểu từ tình thái, những phụ từ chuyên dụng, hoặc có thêm cách cấu tạo đặc 

thù phân biệt được câu cảm thán với những kiểu câu kia. 
(1) Trong số những kiểu câu này, lôgic học cổ điển coi kiểu câu trình bày là hình thức duy nhất có khả năng 

biểu thị một phán đoán lôgic với tính chân thực hay không chân thực. Ba kiểu câu còn lại không có khả 

năng này. 



 162 

Muốn cho tổ hợp từ này trở thành câu một cách tự nhiên (không cần nhờ vào ngữ cảnh), 

thì giản đơn nhất là thêm vào sau chúng một từ tình thái nào đó thích hợp. Những từ này 

không chỉ có tác dụng làm cho tổ hợp từ đang bàn trở thành câu mà trong nhiều trường hợp 

còn mang lại cho câu sắc thái kính trọng hoặc thân mật – suồng sã đối với người nghe. 

Ví dụ : 

-  Con đi ạ. (Kính trọng) 

-  Con đi nhá (hay : đây). (Thân mật) 

Có một số phụ từ trong một số trường hợp cũng được dùng với tác dụng làm cho một tổ 

hợp từ trở thành câu.  

Ví dụ : 

-  Em cừ lắm. 

-  Em rất cừ. 

Những từ lắm, rất trong cách dùng này không hẳn chỉ mức độ cao của tính chất, mà đúng 

hơn là giúp cho câu đứng được với tư cách là một câu. 

Người ta thường phân chia câu trình bày thành câu trình bày khẳng định và câu trình bày 

phủ định. Câu trình bày khẳng định được hiểu là câu trình bày không chứa các từ ngữ đem lại 

ý nghĩa phủ định cho câu, còn câu trình bày phủ định là câu có chứa những từ ngữ có năng lực 

tạo ra ý nghĩa đó. (Câu phủ định sẽ được bàn đến ở điểm sau). 

Việc miêu tả cấu tạo của câu trình bày trong tiếng Việt rất khó thực hiện vì động từ trong 

tiếng Việt không biến hình theo thức như trong các ngôn ngữ biến hình từ (chẳng hạn trong 

tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga,... có thể lấy thức trần thuật làm cơ sở để miêu tả câu trình 

bày). Để dễ hình dung, có thể nói rằng về phương diện cấu tạo chung, câu trình bày trong 

tiếng Việt là kiểu câu không chứa những dấu hiệu hình thức của những kiểu câu khác (câu 

nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán) được miêu tả sau đây. 

2. Câu nghi vấn 

Câu nghi vấn là câu có chức năng hỏi, tức là được dùng để nêu lên điều chưa biết hoặc còn hoài 

nghi và chờ đợi sự trả lời từ phía người tiếp nhận câu đó.  

Về mặt cấu tạo, câu nghi vấn thường sử dụng các phương tiện sau đây : 

-  Các đại từ nghi vấn (các đại từ phiếm định dùng vào chức năng hỏi) ; 

-  Quan hệ từ hay (chỉ sự lựa chọn) ; 

-  Các phụ từ (dùng vào chức năng hỏi) ; 

-  Các tiểu từ chuyên dụng (cho chức năng hỏi) ; 

-  Ngữ điệu (hỏi). 

2.1. Câu nghi vấn dùng đại từ nghi vấn 

Câu nghi vấn dùng đại từ nghi vấn được dùng để hỏi vào những điểm xác định trong câu, 

điểm hỏi là điểm chứa đại từ nghi vấn. Những đại từ nghi vấn thường gặp là : 

-  ai : hỏi về người ; 

-  gì : hỏi về con vật, cây cối, vật nói chung, và về tính chất (nội dung) của chúng ; 

-  nào : hỏi về tính chất (có thể có hàm ý lựa chọn) ; 
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-  (như) thế nào : hỏi tính chất (miêu tả) nói chung và về cách thức của đặc trưng (hành 

động), quá trình, tư thế, trạng thái, (tính chất) và  của quan hệ, cũng có khi được dùng 

để hỏi về nguyên nhân ; 

-  sao : hỏi về nguyên nhân (tương đương với vì sao, tại sao...), hỏi về cách thức (tương 

đương với thế nào), hỏi về nội dung (khi đi với động từ cảm nghĩ, nói năng) ; 

-  bao nhiêu : hỏi về số lượng (đi với cả danh từ đếm được lẫn danh từ không đếm được, 

số lượng vật được hỏi không hạn chế), và hỏi về khối lượng công việc, trong trường 

hợp này thì câu trả lời chứa “động từ + nhiều hay ít “; 

-  mấy : hỏi về số lượng (thường chỉ đi được với danh từ đếm được và thường hỏi về một 

số lượng vật không quá lớn, trên dưới 10) ; 

-  bao giờ : hỏi về thời điểm ; 

-  bao lâu : hỏi về thời hạn ; 

-  đâu : hỏi về vị trí và phương hướng. 

Trong câu nghi vấn tiếng Việt, vị trí của đại từ nghi vấn là vị trí của từ mà nó thay thế ở 

dạng câu trình bày (không bắt buộc phải đưa lên đầu câu như trong những ngôn ngữ biến hình 

từ, chẳng hạn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga,...). Nếu có trường hợp đại từ nghi vấn được 

đưa lên đầu câu thì trong câu trình bày tương ứng, từ mà đại từ nghi vấn thay thế cũng có thể 

đưa lên đầu câu để nhấn mạnh. 

Ví dụ : 

-  Ai anh chưa biết ? (- Người đứng cạnh chậu cây kia tôi chưa biết). 

Ngay cả với từ nghi vấn bao giờ cũng vậy. Việc từ này đứng trước động từ trong câu thì 

chỉ thời tương lai và đứng sau động từ chỉ thời quá khứ cũng có sự tương ứng ở câu trình bày 

trong những trường hợp nhất định. 

Chẳng hạn : 

-  Bao giờ anh đi ? (- Mai tôi đi. Không trả lời : Tôi đi mai). 

-  Anh đi đến đấy bao giờ ? (- Tôi đến hôm qua. Không trả lời : Hôm qua tôi đến.) 

Riêng đối với câu hỏi về nguyên nhân thì phần chứa ý cần hỏi thường đứng đầu câu đơn, 

nhưng cũng không bắt buộc. ý hỏi về nguyên nhân có thể được diễn đạt bằng từ sao hoặc 

bằng từ thế nào, mà cũng có thể dùng chúng kết hợp với quan hệ từ chỉ nguyên nhân (vì, do, 

tại, bởi) đứng trước chúng. 

Ví dụ : 

-  Sao (mà) họ vẫn chưa đến ? 

-  Vì sao (mà) họ vẫn chưa đến ? 

-  Thế nào (mà) họ vẫn chưa đến ? 

-  Vì thế nào (mà) họ vẫn chưa đến ? 

Từ mà trong các ví dụ trên có tác dụng không tách mỗi ví dụ trên ra thành hai câu nghi 

vấn, hoặc giúp khỏi hiểu mỗi ví dụ đó là một câu ghép gồm hai vế câu có dạng câu nghi vấn. 

Tình hình vừa nêu bộc lộ rõ nhất là ở câu dùng từ nghi vấn thế nào, vì vậy từ mà gần như là 

bắt buộc ở câu chứa thế nào.  

So sánh với : 

-  Thế nào, họ vẫn chưa đến ? 
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-  Thế nào ? Họ vẫn chưa đến ? 

Khi chuyển phần hỏi ra sau thì thường thấy xuất hiện trợ từ là :  

-  Họ vẫn chưa đến là vì sao ? (Là tại làm sao ?) 

-  Họ vẫn chưa đến là sao ? (Có sắc thái sốt ruột, gay gắt) 

-  Họ vẫn chưa đến là thế nào ? (Sắc thái như trên) 

Từ là dùng trong trường hợp này nhiều khi có tác dụng rất tinh tế. Cụ thể là khi không có 

nó, câu nghi vấn có thể được hiểu là câu nghi vấn lựa chọn chứa từ hay nhưng từ này bị tỉnh 

lược, không còn là câu nghi vấn hỏi về nguyên nhân nữa.  

So sánh với : 

-  Họ chưa đến (hay) sao ? (Một trong những cách hiểu của câu này là : "Hay là họ đến rồi mà 

bận một việc khác ?", không còn hỏi về nguyên nhân nữa). 

 Chú thích về các đại từ nghi vấn : 

a) Các đại từ kể trên, tuy có nội dung nghi vấn khá rõ rệt, nhưng thường kèm theo những 

sắc thái khá tế nhị, nhất là khi chúng thay đổi vị trí và khi chúng kết hợp với các từ khác 

(các từ mà, là dẫn trên là những ví dụ. Điều này không dễ phân tích gọn trong vài ba trang 

sách, vì vậy ở đây chỉ nhắc gợi mà không thể đi sâu hơn được. 

b) Trong sử dụng, câu nghi vấn chỉ chứa đại từ nghi vấn thường có nhược điểm là không 

“mềm mỏng”, chứ không hẳn là có tính chất trung hoà. Để “mềm hoá” kiểu câu nghi vấn 

này, người ta thường sử dụng kèm theo những tiểu từ tình thái thích hợp hoặc thêm vào 

những từ ngữ thích hợp khác. (Bản thân những tiểu từ tình thái này cũng có thể có tác 

dụng tạo câu nghi vấn, nhưng không phải tất cả chúng và không phải bao giờ chúng cũng 

có tác dụng đó). 

Chẳng hạn với hai câu có sắc thái gay gắt nêu trên, có thể làm dịu tính chất gay gắt bằng 

cách thêm như sau (không kể ngữ điệu là cái khó miêu tả chính xác) : 

-  Họ vẫn chưa đến là sao nhỉ (các bạn nhỉ) ? (Thân mật) 

-  Họ vẫn chưa đến là sao ¹ ? (Kính trọng) 

2.2. Câu nghi vấn dùng quan hệ từ hay 

Câu nghi vấn dùng quan hệ từ hay được dùng để hỏi có hạn chế trong việc lựa chọn một 

trong những khả năng được người hỏi đưa ra. Vì vậy, kiểu câu nghi vấn này có tên gọi là câu 

nghi vấn lựa chọn (tuyển trạch). Nếu những khả năng dẫn ra trong câu nghi vấn đều không 

được lựa chọn thì người nghe phải trả lời bằng cách bác bỏ chúng. 

Ví dụ : 

-  Anh lấy quyển sách này hay lấy quyển (sách) kia ? 

Khả năng trả lời : 

-  Tôi lấy quyển này. 

-  Tôi lấy quyển kia. 

-  Tôi lấy cả hai quyển. 

-  Tôi không (hoặc chẳng) lấy quyển nào cả. (Bác bỏ)  
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Nội dung điều được đưa ra lựa chọn trong câu nghi vấn là không hạn chế, miễn là đủ rõ 

nghĩa. Những điều được đưa ra lựa chọn tất cả phải khác nhau nhưng có quan hệ với nhau, và 

mức độ khác nhau cao nhất là hiện tượng trái nghĩa. Về hình thức diễn đạt, câu nghi vấn lựa 

chọn có thể là câu đơn, câu phức, hay câu ghép. 

Ví dụ : 

-  Mình đọc hay tôi đọc ? (Câu ghép) (Nam Cao) 

-  Mình đọc hay tôi ? (Câu ghép, tỉnh lược vị ngữ ở vế sau) 

-  Anh hỏi tôi hay (hỏi) người khác ? (Câu đơn) 

-  Con mèo ốm còn sống hay đã chết ? (Câu đơn) 

2.3. Câu nghi vấn dùng phụ từ 

Câu nghi vấn dùng phụ từ được dùng để hỏi những khả năng trái ngược nhau được đưa ra 

bởi các phụ từ trong từng câu. Về thực chất, đây cũng là kiểu câu nghi vấn lựa chọn dùng quan 

hệ từ hay, nhưng quan hệ từ hay không bắt buộc phải có mặt, do nội dung của các phụ từ cùng 

đi với nhau trái nghĩa nhau đủ rõ cho sự lựa chọn. Và người trả lời thường phải chọn một trong 

hai khả năng trái ngược nhau mà người hỏi đã nêu ra. 

Các phụ từ thường đi với nhau là : 

-  có... không (hỏi về sự tồn tại) 

-  có phải... không (hỏi về tính chân thực) 

-  đã... chưa (hỏi về sự bắt đầu hay sự thực hiện - không nói rõ về sự hoàn thành hay 

không hoàn thành) 

-  (đã) (hành động) xong (hoặc xong rồi) (hay) chưa (hỏi về sự hoàn thành ; từ đứng trước 

xong thường là động từ chỉ hành động với đặc trưng động và chủ động). 

a)  Các phụ từ có... không được dùng trong hai trường hợp chínhsau đây : 

-  Trường hợp thứ nhất : 

Nếu tại khoảng trống giữa hai phụ từ này (chỗ dấu ba chấm) là động từ hay tính từ, thì câu 

được dùng để hỏi về sự tồn tại hay không tồn tại sự việc nêu ở chỗ trống đó. Trong trường hợp 

này các từ có, không là các phụ từ, và đây là kiểu câu nghi vấn dùng cặp phụ từ hiển lộ. 

Ví dụ : 

Anh có tìm được cái bút không ? (Sự việc “tìm được bút”  có tồn tại hay không tồn tại ?) 

- Trường hợp thứ hai : 

Nếu tại khoảng trống giữa hai từ này là danh từ thì câu được dùng để hỏi về sự tồn tại của 

vật hoặc về sự sở hữu vật. Từ có trong trường hợp dùng này hoặc là động từ có với ý nghĩa tồn 

tại, hoặc là động từ có với ý nghĩa sở hữu. Phụ từ có có thể xuất hiện mà cũng có thể bị tỉnh 

lược (đặt trong ngoặc đơn trong các ví dụ sau đây). 

Ví dụ : 

-  (Có) có quyển sách trong ngăn kéo không ? (có là động từ tồn tại) 

-  Quyển sách (có) trong ngăn kéo không ? (có là động từ tồn tại) 

-  Bạn ấy (có) có quyển sách này không ? (có là động từ sở hữu) 
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Trong cách dùng này, từ có trong ngoặc đơn và từ không là các phụ từ. Và như vậy, khi từ 

có trong ngoặc đơn vắng mặt, thì chỉ còn lại một phụ từ không, có nghĩa là không được coi từ 

có (được gạch dưới) là phụ từ ! Những câu như thế này vẫn thuộc kiểu câu nghi vấn dùng các 

phụ từ, nhưng bị tỉnh lược một phụ từ. 

b)  Các phụ từ có phải... không được dùng để hỏi về tính chân thực của vật (khi dùng danh 

từ) hay của sự việc (khi dùng động từ, tính từ hay kết cấu chủ - vị) nêu tại khoảng trống ở giữa 

các phụ từ. Thực ra kiểu câu này cũng thuộc kiểu câu dùng các phụ từ có... không nêu trên 

đây, nhưng sự có mặt của phụ từ phải đem lại một ý nghĩa đặc thù để có thể coi đây là một 

kiểu riêng. Trong kiểu câu nghi vấn này, phụ từ có có thể vắng mặt. 

Ví dụ : 

-  (Có) phải anh này không ? 

-  (Có) phải người ta sẽ xây trường học ở đây không ? 

 Chú thích về tầm tác động của phụ từ nghi vấn : 

ở đây có sự phân biệt khá tinh tế giữa trường hợp lời hỏi tác động đến một từ và trường 

hợp lời hỏi tác động đến cả kết cấu chủ - vị đứng ở chỗ trống. Chẳng hạn như trong ví dụ sau 

đây có thể phân tích theo những phạm vi tác động khác nhau của lời hỏi. 

-  (Có) phải em định vẽ tranh phong cảnh không ? 

Có thể nhận biết phạm vi tác động của lời hỏi, tức là ứng với điểm nhấn (phần gạch dưới) 

trong lời hỏi qua các câu trả lời sau đây (dùng câu trả lời phủ định để dễ nhận diện) : 

-  Không ạ, em định vẽ tranh tĩnh vật cơ. (Tác động vào phong cảnh) 

-  Không ạ, bạn Giáp đấy ạ. (Tác động vào em) 

-  Không ạ, bạn Giáp chuẩn bi vẽ tranh tĩnh vật đấy ạ. (Tác động vào cả kết cấu chủ - vị 

em định vẽ tranh phong cảnh). 

c)  Các phụ từ đã... chưa được dùng để hỏi về sự bắt đầu (tức là hoàn thành việc chuyển 

vào giai đoạn mới) của trạng thái hay sự việc hoặc sự thực hiện sự việc, không nói rõ 

về sự hoàn thành hay không hoàn thành của sự việc. Trạng thái hay sự việc được nói 

đến có thể thuộc thời gian hiện tại, hay quá khứ, hay tương lai, hay mọi thời (tức không 

rõ thời gian nào, dùng vào thời gian nào cũng được) do các thực từ chỉ thời gian trong 

câu quyết định (thời gian này là thời gian hiện thực, không phải thời gian ngữ pháp). 

Khi nói về trạng thái hay sự việc trong tương lai thì có thêm sắc thái nghĩa “khả năng”. 

Ví dụ : 

-  Con mèo ốm đã khỏi chưa ? (Bắt đầu chuyển vào trạng thái 

"khỏi bệnh" ? - Trong hiện tại hoặc mọi thời, tức là gian nào cũng được 

-  Bạn đã có quyển sách này chưa ? (Bắt đầu chuyển vào trạng thái “có” ? - Trong hiện 

tại hoặc mọi thời  

-  Hồi ấy bạn đã có quyển sách này chưa ? (Trong quá khứ) 

-  Tuần tới (liệu) bạn đã có quyển sách này chưa ? (Trong tương lai) 

-  Tuần tới anh đã làm nhà chưa ? (Bắt đầu việc “làm nhà”? - Trong tương lai) 

-  Cậu đã làm bài tập toán chưa ? (Thực hiện việc “làm bài tập toán” ? - Trong hiện tại hoặc 

mọi thời) 

-  Tuần trước cậu đã gặp Giáp chưa ? (Thực hiện việc "gặp Giáp" ? - Trong quá khứ) 
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- Tuần sau (liệu) cậu đã gặp (được) Giáp chưa ? (Thực hiện việc "gặp Giáp" ? - Trong 

tương lai)  

d)  Các phụ từ xong chưa có những dạng thể hiện cụ thể trong câu nghi vấn như sau : 

-  (hành động) xong (rồi) chưa 

-  (hành động) xong (rồi) hay chưa 

-  đã (hành động) xong (rồi) chưa 

-  đã (hành động) xong (rồi) hay chưa 

Với các dạng thể hiện này, câu nghi vấn hỏi về sự hoàn thành của sự việc “hành động”, 

tức là sự việc có đặc trưng động (hay năng động, và chủ động. Về quan hệ với thời gian hiện 

thực, cách dùng cũng giống như trường hợp nêu ở điểm c trên đây.  

Ví dụ : 

-  Cậu (đã) làm bài xong (rồi) (hay) chưa ? 

-  Hôm qua cậu (đã) làm bài xong (rồi) (hay) chưa ? 

-  Mai (liệu) cậu (đã) làm bài xong (rồi) (hay) chưa ? 

(Chú ý rằng ở miền Trung Việt Nam nhiều nơi dùng hai từ rồi, trong đó có một từ rồi 

tương đương với từ xong. Do đó, có cách nói rồi rồi có nghĩa tương đương với xong rồi). 

 Chú thích chung về câu nghi vấn dùng cặp phụ từ : 

Nhìn chung, các kiểu câu nghi vấn dùng cặp phụ từ nói trên có thể có những biến dạng 

dồn (các phụ từ đứng liền nhau trong những trường hợp cho phép) và rút (rút gọn hay tỉnh 

lược), hoặc vừa dồn vừa rút. 

Ví dụ : 

-  Anh có tìm được cái bút không ? 

>  Anh tìm được cái bút không ? (Rút gọn) 

-  Bạn ấy (có) có quyển sách này không ? 

> Quyển sách này bạn ấy (có) có không ? (Dồn rút, nếu không dùng từ trong ngoặc 

đơn) 

-  Con mèo ốm đã khỏi chưa ? 

> Con mèo ốm khỏi chưa ? (Rút gọn) 

-  Có phải anh này không ? 

> Anh này (có) phải không ? 

-  (Có) phải người ta xây trường học ở đây không ? 

> Người ta xây trường học ở đây (có) phải không  ? (Dồn rút) 

-  Cậu đã làm bài tập toán chưa ? 

> Cậu làm bài tập toán chưa ? (Rút gọn) 

-  Cậu (đã) làm xong bài tập toán chưa ? 

> Cậu (đã) làm bài tập toán xong chưa ? (Dồn rút) 

Về phương diện sử dụng, các dạng đầy đủ và các dạng dồn rút là bình đẳng đối với nhau. 

Việc chọn dùng dạng nào chủ yếu là do hoàn cảnh và tình huống sử dụng quy định, chẳng hạn 

như các dạng dồn rút thường được dùng nhiều hơn trong hội thoại đời thường và trước hết là 

giữa những người ngang hàng nhau hoặc coi như ngang hàng nhau. 
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2.4. Câu nghi vấn dùng các tiểu từ chuyên dụng 

Câu nghi vấn dùng các tiểu từ chuyên dụng, nếu không được dùng kết hợp với các phương 

tiện nghi vấn khác thì điểm hỏi (còn gọi là tiêu điểm, điểm nhấn) trong câu sẽ rất mơ hồ, khi 

câu đứng riêng. 

Ví dụ : 

Hôm qua anh về quê (đấy) µ ? 

Bên ngoài ngữ cảnh có thể tồn tại những câu trả lời như sau (dùng câu trả lời phủ định để 

dễ phát hiện điểm hỏi) : 

-  Không, tôi về hôm chủ nhật tuần trước kia. (Điểm hỏi : Hôm qua) 

-  Không, cô em tôi về. (Điểm hỏi : anh) 

-  Không, tôi lại chỗ cậu bạn. (Điểm hỏi : về quê) 

Những tiểu từ chuyên dụng cho câu nghi vấn thường gặp là µ, ­, a, ạ, nhỉ, hả, hử, hở, chứ, 

chớ và một số dạng song tồn khác của chúng nữa. Những từ này ngoài khả năng tạo câu nghi 

vấn còn có thể kèm theo việc diễn đạt những sắc thái tình cảm khá tế nhị nữa. Những sắc thái 

tình cảm này được xét trong quan hệ với người nghe (người nhận lời hỏi), chứ không phải đối 

với người, vật, việc nói trong câu, trừ khi người được nói đến đồng thời cũng là người nghe. 

Về phương diện này có thể nói thêm về các từ này như sau : 

- Trong số các tiểu từ này, có lẽ chỉ có từ à là trung tính nhất (trong ý nghĩa là có thể dùng 

trong giao tiếp với mọi đối tượng) và có kèm sắc thái không chờ đợi, bất ngờ. 

Ví dụ : 

- Thưa thầy, thầy về µ ? (Thầy ở lại dự vui với chúng em) 

-  Bạn chưa về µ ? 

-  Chúng mày về µ ? 

-  Bọn trẻ con chưa về µ ? (Người nghe là người không được nói đến trong câu) 

- Từ ­ thường được dùng trong quan hệ thân mật và có kèm sắc thái bất ngờ, không chờ 

đợi. 

Ví dụ : 

Bố chưa về ­ ? (Anh hỏi em) 

-  Từ ạ mang sắc thái kính trọng, do đó thường được dùng trong giao tiếp với người bề 

trên. (Từ ạ cũng được dùng với sắc thái kính trọng trong câu không phải là câu nghi 

vấn). 

Ví dụ : 

Thưa thầy, thầy chưa về ¹ ? 

-  Từ ạ thường được dùng trong quan hệ thân mật và vừa có sắc thái bất ngờ, không chờ 

đợi, vừa có sắc thái hoài nghi, "khiếu nại" đối với điều được đưa ra trong lời hỏi. 

Ví dụ : 

-  Con phải đi đun nước ¹ ? 

-  Cậu mà không giúp được tớ µ ? 
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Từ nhỉ thường được dùng trong quan hệ thân mật. Câu nghi vấn với từ nhỉ thường được 

dùng trong lời hỏi có tính chất thăm dò hoặc tranh thủ sự đồng tình. Khi sự việc nêu trong câu 

chưa hay không thể thực hiện thì lời hỏi mang sắc thái mong ước. Và trong nhiều trường hợp, 

dùng chính những sắc thái ý nghĩa vừa nêu mới là ý định nói (mục đích nói) của người nói, 

chứ không phải hỏi là ý định chính. Các dạng song tồn với nhỉ là nhé, nhớ, hứ, hở, hả. Riêng 

ba từ cuối cùng trong những trường hợp dùng nhất định còn có thêm sắc thái sốt ruột hoặc 

không bằng lòng (gần gũi với từ µ, ­). 

Ví dụ : 

-  ông giám đốc chưa về nhẻ ? (Thăm dò) 

- ông giám đốc chưa về hả ? (Thăm dò) 

-  Đi thuyền trên sông thú vị nhỉ ? (Tranh thủ sự đồng tình) 

- (Được) đi thuyền trên sông thì thú vị nhỉ ? (Mong ước) 

- Bây giờ họ mới đến hả ? (Sốt ruột) 

-  Con đi đến mai mới về hử ? (Không vui) 

Từ chứ, chớ thường được dùng trong quan hệ thân mật. Câu nghi vấn dùng các từ chứ, chớ 

thường được dùng trong lời hỏi có sắc thái tin tưởng vào nội dung được đưa ra hỏi. 

Ví dụ : 

-  ông giám đốc chưa về chứ ? 

-  Mai cậu mới đi Hải Phòng chớ ? 

-  Con đi đến mai mới về chứ ? 

2.5. Câu nghi vấn dùng ngữ điệu nghi vấn 

Nói đến ngữ điệu cần phân biệt ngữ điệu với tư cách một phương thức ngữ pháp, mà ở đây 

được dùng vào việc phân biệt kiểu câu theo mục đích nói, và ngữ điệu cảm xúc do tình cảm 

của người nói chi phối trong khi nói, như ngữ điệu “bình thản”, “hồi hộp”, “lo âu”, “tức 

giận”... 

Tiếng Việt là ngôn ngữ đa thanh, vì vậy, việc sử dụng ngữ điệu để phân biệt câu theo mục 

đích nói khá là hạn chế. Với những câu nghi vấn sẵn chứa các phương tiện nghi vấn đã nêu 

trên đây, việc phân biệt ngữ điệu nghi vấn với ngữ điệu tường thuật thật không dễ dàng, vả lại, 

ngay đối với từng phương tiện nghi vấn cũng có thể có sự khác nhau về ngữ điệu. Riêng khi 

không có các phương tiện khác thì ngữ điệu đặc thù cho câu nghi vấn là một ngữ điệu cao và 

sắc (gọn và rõ, không kéo dài) dành cho tiêu điểm hỏi trong câu và tuỳ thuộc vào vị trí của 

tiêu điểm hỏi đó, đồng thời ở cuối câu không có hiện tượng hạ thấp giọng một cách rõ rệt. 

Việc miêu tả đủ rõ ngữ điệu nghi vấn (và ở những kiểu câu khác nữa) đòi hỏi phải có  

thực nghiệm ngữ âm học công phu. Trên đây chỉ là nhận xét khái quát thuộc cảm tính. 

Cách sử dụng câu nghi vấn chỉ thuần tuý dựa vào ngữ điệu được chấp nhận rộng rãi là 

trong câu hỏi có ý tương phản mở đầu bằng quan hệ từ còn. Đặc trưng ngữ điệu của kiểu câu 

này là sự nâng cao giọng ở phần cuối câu. 

Ví dụ trong một đoạn hội thoại : 

-  Anh trình bày rõ thêm về từng nguy cơ. 

-  Nguy cơ thứ nhất là... 
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-  Anh nói tiếp nguy cơ thứ hai. 

-  Đó là lực lượng... 

-  Còn nguy cơ thứ ba ? 

-  Nhiều đoàn thể quốc gia... (Hữu Mai) 

Đáng ghi nhận cho đến nay là có lẽ do hiện tượng đa thanh của tiếng Việt, việc sử dụng 

câu nghi vấn chỉ dùng ngữ điệu trong tiếng Việt không thấy phát triển, hình như chỉ dừng lại ở 

những trường hợp có dụng ý riêng, và phần lớn là trong văn viết. 

3. Câu cầu khiến 

Câu cầu khiến (còn được gọi là câu mệnh lệnh) có chức năng điều khiển, tức là người nói 

muốn bắt buộc hoặc nhờ người nghe thực hiện điều được nêu lên trong câu. Phạm vi bao quát 

của sự điều khiển khá rộng, kể từ việc ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, cho đến khuyên răn, khuyên 

nhủ, cho đến cầu xin, van nài... Trong tiếng Việt, câu cầu khiến đích thực thường dùng các 

phương tiện diễn đạt sau đây kèm với nội dung lệnh : 

- Các phụ từ (có tác dụng tạo ý cầu khiến) 

- Ngữ điệu (cầu khiến). 

3. 1. Câu cầu khiến dùng các phụ từ 

Các phụ từ có tác dụng tạo ý cầu khiến cho câu thuộc về hai nhóm nhỏ xét theo vị trí trước 

hoặc sau của chúng đối với động từ làm thành tố chính mà chúng phụ thuộc vào.  

a) Những phụ từ đứng trước động từ có tác dụng tạo ý cầu khiến thường gặp là : 

-  Hãy : có ý nghĩa "khích lệ" và có sắc thái trung hòa. 

Ví dụ : 

-  Hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB. 

-  Anh hãy để cho cháu nó tự làm lấy. 

- Đừng (đừng có, đừng có mà) ; chớ (chớ có, chớ có mà) : Có ý nghĩa "cản ngăn". Từ 

đừng có sắc thái trung hòa, từ chớ có sắc thái dịu hơn. Cũng gặp cách dùng không, 

không được, cấm với sắc thái thân mật - suồng sã, và mức độ "cản ngăn" tăng dần theo 

thứ tự sắp xếp ở trên. 

Ví dụ : 

-  Đừng nói thế ! 

-  Chớ nói thế ! 

-  Không nói thế ! 

-  Không được nói thế ! 

-  Cấm nói thế ! 

b)  Những phụ từ đứng sau động từ có tác dụng tạo ý cầu khiến thường gặp là : đi, thôi, 

nào, đi thôi, đi nào với sắc thái ý nghĩa thân mật - suồng sã. Những phụ từ này thường 

chiếm vị trí cuối câu. 

Ví dụ : 

-  Đi đi ! 

-  Đi thôi ! 

-  Đi nào ! 
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-  Đi đi thôi ! 

-  Đi đi nào ! 

-  Chúng ta đi đi thôi ! 

3.2. Câu cầu khiến dùng ngữ điệu 

Như đã biết, ngữ điệu trong tiếng Việt là một hiện tượng không dễ dàng xác định. Đối với 

câu cầu khiến tình hình cũng không sáng sủa hơn. Một ngữ điệu chung cho câu cầu khiến là 

sự nhấn giọng (độ mạnh lớn hơn) ở phần nội dung lệnh với mục đích làm rõ nội dung lệnh. 

Còn cuối câu hạ giọng hay lên giọng là hiện tượng ngữ điệu cảm xúc phản ánh sắc thái “mềm 

mỏng”, “dịu dàng”, “van vỉ” hay “dứt khoát”, “gắt gỏng”, “sốt ruột” trong tâm trạng người ra 

lệnh. Ngữ điệu cảm xúc không có tác dụng tạo câu cầu khiến, nhưng thường có mặt rõ nét ở 

câu cầu khiến. 

Ví dụ về câu cầu khiến dùng ngữ điệu : 

-  Đi đều... bước ! 

-  Im (mồm) ! 

-  Câm ngay ! 

Ngoài nội dung ý nghĩa từ vựng trong phần nêu nội dung của lệnh, có thể làm tăng sắc 

thái dịu dàng, mềm mỏng hay gắt gỏng, quyết liệt cho câu cầu khiến bằng cách thêm chủ ngữ 

ngữ pháp thích hợp hay lời gọi thích hợp vào trước phần nêu nội dung lệnh, hoặc thêm tiểu từ 

tình thái thích hợp hay lời gọi thích hợp vào sau phần nêu nội dung lệnh. 

Ví dụ : 

-  Con đi đi ! (Dịu dàng) 

-  Mày đi đi ! (Gắt gỏng) 

-  Đi đi, đồ khỉ ! (Không hài lòng) 

-  Đi đi nhá ! (Thân mật) 

-  Anh cứ trả lời thế đi ! (Thân mật) (Nam Cao) 

-  Hỡi anh em nhà nông tiến lên ! Tiến lên ! (Hồ Chí Minh) 

4. Câu cảm thán 

Câu cảm thán có chức năng diễn đạt một mức độ nhất định của cảm xúc, tâm trạng khác 

thường, thái độ, cách đánh giá đối với sự vật, sự việc nào đó của người nói. Vật, việc gây ra 

cảm xúc có thể được nói đến trong câu mà cũng có thể chỉ được nghĩ đến chứ không được đưa 

ra. 

Với tư cách một kiểu câu, câu cảm thán tiếng Việt mang những dấu hiệu hình thức nhất 

định. Các phương tiện hình thức thường được dùng là : 

- Thán từ ; 

- Tiểu từ thay đứng sau động từ, tính từ và tiểu từ nhỉ đứng cuối câu ;  

-  Phụ từ lạ, thật, quá, ghê, thế, dường nào, biết mấy,... thường đứng sau động từ, tính từ, 

và các phụ từ xiết bao, biết bao, nhường nào có thể đứng sau hay trước động từ, tính từ, 

tuỳ từng trường hợp ; 

-  Một vài tổ hợp từ có tính chất tình thái như sao mà đứng trước và chết đi được đứng 

sau động từ, tính từ ;  

-  Ngữ điệu. 
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4.1. Câu cảm thán dùng thán từ 

Thán từ có thể tự mình làm thành câu cảm thán. Trong trường hợp này, về mặt cấu tạo ngữ 

pháp, câu có cấu tạo của kiểu câu đơn đặc biệt. 

Ví dụ : 

¤ hay ! Bà cứ tưởng con đùa. (Nam Cao) 

Thán từ có thể đứng trong câu làm phần phụ cảm thán (biệt lập với nòng cốt câu đứng 

sau). Trong trường hợp này, nội dung nêu trong nòng cốt câu thường là sự việc hay hiện tượng 

gây ra cảm xúc. 

Ví dụ : 

-  ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp. (Tố Hữu) 

-  (Đời !...) ôi chao đời ! (Nam Cao) 

Lối kết hợp thực từ với thán từ có thể làm thành khuôn hình : 

“X ơi là X”. 

Ví dụ : 

-  Buồn (vui) ơi là buồn (vui) ! 

-  Con ơi là con ! (Tiếng than khóc) 

4.2. Câu cảm thán dùng tiểu từ thay, nhỉ 

Tiểu từ thay đứng sau động từ hay tính từ chỉ nội dung của sự việc gây cảm xúc. Cấu tạo 

của câu cảm thán dùng từ thay thường có động từ hay tính từ chỉ nội dung đánh giá đứng trước 

và tiếp theo là danh từ (cụm danh từ) chỉ đối tượng mà cảm xúc hướng đến, và từ cho dễ dàng 

xuất hiện trước danh từ đó khi không cần sắc thái trang trọng. Sau từ thay cũng có khi  

xuất hiện động từ hoặc kết cấu chủ vị. Khuôn hình chung của câu cảm thán dùng từ thay là 

(không nên coi danh từ trong khuôn hình này là chủ ngữ đảo) : 

Động từ / Tính từ + thay (cho) + Danh từ 

Ví dụ : 

-  Vinh quang thay các vị anh hùng dân tộc ! 

-  Thương thay cũng một kiếp người ! 

-  Hại thay mang lấy sắc tài làm chi ! (Nguyễn Du) 

-  Khốn khổ thay cho thằng bé ! 

-  Rủi thay những người cứu hộ đã đến quá muộn ! 

Tiểu từ nhỉ thường đứng cuối câu (và có thể dùng ở những kiểu câu phân loại theo mục 

đích nói khác. 

Ví dụ : 

-  Bố mày khôn nhỉ  ! (Nguyễn Công Hoan) 

4.3. Câu cảm thán dùng các phụ từ lạ, thật, quá, ghê, thế,... 

Các phụ từ lạ, thật, ghê, thế, dường nào, biết mấy,... (1) thường đứng sau động từ, tính từ ; 

các phụ từ quá, xiết bao, biết bao,... có thể đứng sau hay đứng trước động từ, tính từ tuỳ trường 

hợp dùng cụ thể. 

Ví dụ : 

-  Thế thì tốt quá ! (Nam Cao) 

                                                 
(1) Có thể kể vào đây những tổ hợp từ như hết sảy, cực kì, hết ý, hết cỡ,... của khẩu ngữ hiện đại. Ví dụ : Đẹp 

hết sảy ! Hay hết chỗ nói ! Vụng hết chỗ chê ! 
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-  Con này gớm thật ! (Nguyên Hồng) 

-  Cậu là người tỉnh mà chẳng hiểu học lỏm ở đâu được nhiều câu hát nhà quê thế ? 

(Nam Cao) 

-  Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao ! (Nguyễn Du) 

4.4. Câu cảm thán dùng tổ hợp từ tình thái tính 

Các tổ hợp từ có tính chất tình thái như sao mà đứng đầu câu, chết đi được đứng cuối câu 

cũng dùng được vào câu cảm thán (có thể thêm phương tiện cảm thán khác). 

Ví dụ : 

-  Sao mà cái đời nó tù túng, nó chật hẹp, nó bần tiện thế. (Nam Cao) 

–  Mừng chết đi được ! 

4.5. Câu cảm thán dùng ngữ điệu 

Ngữ điệu như đã biết rất khó xác định trong tiếng Việt. Tuy nhiên, cũng có người dùng 

ngữ điệu như một phương tiện biểu lộ cảm xúc. 

Ví dụ : 

-  Gặp ai, người ta chưa kịp trông thấy cậu, cậu đã chào người ta trước bô bô. Cậu hỏi 

người ta “Có phát tài không ?“, “Lúa có khá không“ “Cháu có chịu chơi không ?“. 

Con người nhũn nhặn ! (Nam Cao) 

III - CÁCH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG Nói 

Tại mục I - Về khái niệm “hành động nói“ có nhắc đến hai cách thực hiện hành động nói 

là cách dùng hình thức trực tiếp và cách dùng hình thức gián tiếp. Đó là xét từ phương diện 

hình thức diễn đạt. Còn xét về phương diện chức năng, một câu có thể diễn đạt hơn một hành 

động nói trong cùng một lúc. Trong những trường hợp này, việc chọn hành động nói  

chủ đạo là cần thiết để hiểu ý người nói. Còn người nói thì lại có thể lợi dụng khả năng diễn 

đạt đồng thời vài hành động nói trong một câu để giảm bớt trách nhiệm trong lời nói của 

mình. Đây là một trong những cái mà người xưa coi là "người khôn ăn nói nửa chừng" ! Điều 

đó chứng tỏ những điều nói ở đây không phải hoàn toàn mới mẻ. 

Khả năng diễn đạt đồng thời hơn một hành động nói trong một câu được thực hiện chủ 

yếu trong các hình thức gián tiếp và do đó hình thức này được chú ý nhiều hơn. 

1. Cách dùng hình thức trực tiếp 

Cách thực hiện hành động nói dưới hình thức trực tiếp được dùng nhiều trong quan hệ thân 

mật - suồng sã và trong quan hệ của người hàng trên đối với người hàng dưới. Trong giao tiếp 

quy thức và trong quan hệ kính trọng, cách dùng này có hạn chế hơn và thường có kèm theo 

những tiểu từ tình thái và cách xưng hô làm cho hình thức diễn đạt mềm dịu hơn và thêm sắc 

thái kính trọng. 

Ví dụ : 

-  Cháu mời bác ngồi ¹. 

- Thưa bác, đường ra ga đi lối nào ¹ ?  

-  Bác làm ơn đưa giùm cháu cái mũ trắng kia ¹. 
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Cách dùng hình thức trực tiếp gồm hai trường hợp lớn sau đây : 

-  Dùng câu có động từ chỉ hành động nói cụ thể (kiểu câu này được gọi là câu ngôn 

hành hay câu ngữ vị). 

-  Dùng câu phân loại theo mục đích nói theo lối  trực tiếp. 

1.1. Dùng câu có động từ chỉ hành động nói cụ thể 

Câu có chứa động từ chỉ hành động nói cụ thể (động từ ngôn ngữ, hay động từ ngữ vi) là 

câu được bản thân người nói dùng để thực hiện hành động nói do động từ đó diễn đạt trong khi 

nói ra câu đó (loại câu này được gọi là câu ngôn hành, hay câu ngữ vi). Vì vậy, điều kiện 

chung để thực hiện hành động nói bằng kiểu câu này là : 

-  Chủ ngữ của động từ phải chính là người nói (kể cả trường hợp chủ ngữ này vắng mặt). 

-  Trước động từ không dùng các phụ từ chỉ quan hệ thời -thể (như đã, đang, sẽ, vừa, mới, 

từng). 

Những động từ chỉ hành động nói cụ thể (động từ ngôn hành hay động từ ngữ vi) thường 

gặp trong tiếng Việt là : xin lỗi, cám ơn, mời, xin, đề nghị, yêu cầu, ra lệnh, hẹn, hứa, cam 

đoan, thề, mong, muốn, chúc, mừng, đố, thách, cược, ban bố, ban hành, quyết định, quyết 

nghị,... 

Ví dụ : 

-  (Tôi) xin lỗi anh. 

-  Xin cảm ơn anh. 

-  (Tôi) mời anh ngồi. 

-  (Tôi) xin anh bớt giận. 

-  (Tôi) đề nghị anh xem xét giúp chuyện này. 

-  (Tôi) yêu cầu các em làm bài tập đúng hạn. 

-  (Tôi) hẹn anh 3 giờ tôi quay lại. 

-  (Tôi) hứa sẽ đến đúng giờ mà. 

-  (Tôi) cam đoan những điều tôi vừa nói là đúng sự thực. 

-  (Tôi) nguyện làm tròn nghĩa vụ người công dân. 

-  (Tôi) mong các em cố gắng hơn nữa trong học tập. 

-  (Tôi) chúc mừng anh nhân ngày sinh nhật. 

-  (Tôi) đố anh : “Mồm bò nhưng không phải mồm bò mà lại là mồm bò“ là con gì ? 

-  Tôi thách anh nhảy qua được dây lần này. 

-  Tôi cược với anh rằng con gà ô sẽ thắng. 

- Ví dụ về từ nghị định trong văn bản quy thức : 
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CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 ; 

Căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành ngày 26 tháng 2 năm 1998 ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. 

NGHỊ ĐỊNH 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Công chức nói tại Nghị định này bao gồm những người đã được quy định tại khoản 3 và 

khoản 5 Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Cụ thể là : 

1.  Những người được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên, 

được phân loại theo trình độ đào tạo, ngành chuyên môn, được xếp vào một ngạch 

hành chính, sự nghiệp, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, làm việc 

trong các cơ quan sau đây : 

[...] 

(Nghị đinh số 95 - 1998/NQ - CP ngày 17 - 11 - 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lí công chức. Trong : Pháp lệnh cán bộ công chức và văn bản có liên 

quan. NXB Chính trị quốc gia, HN., 1998, tr.27- 28) 

Trong các văn bản công vụ, cách dùng những động từ chỉ hành động nói cụ thể thường có 

từ nay để quy chiếu hành động nói về thời điểm ban hành được ghi trong văn bản. 

 Chú thích về câu dùng động từ chỉ hành động nói cụ thể : 

Khi những động từ này dùng với chủ ngữ là ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ hai thì hành động 

nói sẽ là những hành động khác với ý nghĩa của các động từ này. 

Ví dụ : 

-  Anh đề nghị tôi xem xét việc này. (Hành động xác nhận, hoặc hành động hỏi nếu thay 

vào đó dấu chấm hỏi) 

-  Họ đề nghị anh xem xét việc này. (Hành động trình bày) 

-  Ông Giám đốc mời anh vào. (Hành động trình bày) 

-   Các bạn ấy  hẹn ba giờ sẽ đến. (Hành động trình bày) 

-  Anh hứa đến đúng giờ kia mà ? (Hành động trách móc, trong lớp hành động biểu lộ 

cảm xúc) 

-  Ai cũng mong các em cố gắng hơn nữa trong học tập. (Hành động trình bày) 

1.2. Dùng câu phân loại theo mục đích nói theo lối trực tiếp 

Như đã biết, câu phân loại theo mục đích nói có thể được dùng theo lối trực tiếp tức là 

được dùng đúng với chức năng vốn có của nó. Cụ thể là câu trình bày được dùng với chức 

năng trình bày, câu nghi vấn được dùng với chức năng hỏi, câu cầu khiến được dùng với chức 

năng điều khiển, câu cảm thán được dùng với chức năng biểu lộ cảm xúc. 

Ví dụ : 

-  Câu trình bày được dùng với mục đích trình bày : 
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Đêm nay gió mát, trăng tròn và sáng hơn đêm qua. 

-  Câu nghi vấn được dùng với mục đích hỏi : 

Đường ra ga lối nào hở anh ? 

-  Câu cầu khiến được dùng với mục đích điều khiển : 

Anh đưa giùm tôi cái mũ trắng kia. 

-  Câu cảm thán được dùng với mục đích biểu lộ cảm xúc : 

¤ hay ! (Bà cứ tưởng con đùa.) (Nam Cao) 

2. Cách dùng hình thức gián tiếp 
Cách thực hiện hành động nói dưới hình thức gián tiếp được dùng rộng rãi cả trong quan 

hệ kính trọng lẫn trong quan hệ thân mật - suồng sã, cả trong giao tiếp quy thức lẫn trong giao 

tiếp không quy thức. Cách dùng này có hai tác dụng trái ngược nhau : 

- Dùng để tạo tính lịch sự trong giao tiếp : văn hóa ngôn ngữ ngày càng được nâng cao và 

tính lich sự trong giao tiếp ngày nay càng được coi trọng một cách phổ biến. Diễn đạt 

hành động nói dưới hình thức gián tiếp là một trong những phương tiện giúp làm tăng tính  

lịch sự trong giao tiếp. Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng hình thức này đến mức làm 

cho sự giao tiếp thiếu tính thân mật và tính chân thành trong những trường hợp cần thiết, 

nhất là trong nền văn hóa Việt Nam. 

- Dùng để tạo những sắc thái tiêu cực như nói cạnh nói khoé, nói móc, châm chọc, xỏ 

xiên,... (Tất nhiên trong những trường hợp cần thiết thì không coi sắc thái được dùng là 

tiêu cực !) Thước đo dễ nhận biết để nói đến cách diễn đạt hành động nói bằng hình thức 

gián tiếp là kiểu câu phân loại theo mục đích nói. Đó là cách dùng kiểu câu phân loại theo 

mục đích nói không đúng với chức năng vốn có của chúng. Về phương diện lí thuyết, 

người ta đã bàn đến những mức độ gián tiếp khác nhau khá phức tạp. Trong thực tiễn sử 

dụng ngôn ngữ có thể nhận ra hiện tượng này qua một số ví dụ cụ thể. Những ví dụ loại 

này thường đòi hỏi những tình huống giao tiếp cụ thể, và sau đây chỉ nêu ra một kiểu dùng 

gián tiếp có thể có, không cố gắng nêu tất cả những cách dùng  có thể có đối với từng ví 

dụ. 

2.1. Dùng kiểu câu trình bày để diễn đạt hành động nói khác 

Trong quan hệ bạn bè, khi bạn A cần nhờ bạn B chỉ cho cách giải một bài toán khó, có thể 

dùng kiểu câu trình bày để thực hiện hành động cầu khiến thay vì một câu thuộc kiểu cầu 

khiến. 

Ví dụ : 

Bài toán này khó quá cậu ơi. 

Xét hình thức bên ngoài, câu này diễn đạt hành động nhận định (trong lớp hành động trình 

bày), nhưng thực ra ý định của người nói là thực hiện hành động cầu khiến “Hãy giảng cho tớ 

bài này với !”. 

2.2. Dùng kiểu câu nghi vấn để diễn đạt hành động nói khác 

Kiểu câu nghi vấn được dùng để diễn đạt khá nhiều hành động nói khác với hành động 

hỏi. 

Ví dụ : 

-  Cậu ngồi chờ mình một chút có được không ? (Yêu cầu) 

-  Bác chịu khó chờ cháu một chút được không ¹ ? (Đề nghị, xin phép) 
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-  Cậu có đi xem triển lãm với mình được không ? (Hành động rủ rê, mời mọc, trong lớp 

hành động cầu khiến) 

-  Sao mà ồn thế ? (Hành động ra lệnh, trong lớp hành động cầu khiến : Yêu cầu một 

đám đông trật tự) 

-  Thế này có chết tôi không ? (Hành động biểu lộ cảm xúc) 

-  Anh có làm sao không ¹ ? (Hành động xin lỗi, trong lớp hành động biểu lộ : Khi va 

chạm mạnh vào người khác) 

-  Bài toán này khó cậu nhỉ ? (Nhận định, trong lớp hành động trình bày) 

2.3. Dùng kiểu câu cảm thán để diễn đạt hành động nói khác 

Kiểu câu cảm thán chỉ dùng từ cảm thán thường không kèm theo những hành động nói 

khác ngoài hành động biểu lộ cảm xúc. Những câu cảm thán có chứa phần từ ngữ nêu vật, sự 

việc gây cảm xúc thường kèm theo hành động nhận định (thuộc lớp hành động trình bày). 

Ví dụ : 

-  ¤ hay ! (Bà cứ tưởng con đùa.) (Hành động biểu lộ cảm xúc) 

-  Buồn ơi là buồn ! (Hành động biểu lộ cảm xúc) 

-  ôi sức trẻ ! (Tố Hữu) (Hành động nhận định) 

-  ôi chao đời ! (Nam Cao) (Hành động nhận định) 

-  ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp. (Tố Hữu) (Hành động nhận định) 

-  Thương thay cũng một kiếp người ! (Nguyễn Du) (Hành động nhận định) 

-  Bố mày khôn nhỉ ! (Nguyễn Công Hoan) (Hành động nhận định) 

-  Con này gớm thật ! (Nguyên Hồng) (Hành động nhận định) 

-  Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao ! (Nguyễn Du) 

IV - CÂU PHỦ ĐỊNH VÀ HÀNH ĐỘNG PHỦ ĐỊNH 

1. Về câu phủ định trong tiếng Việt 

Ngữ pháp học truyền thống phân biệt câu phủ định với câu khẳng định trên cơ sở nghĩa và 

hình thức diễn đạt. Về phương diện nghĩa, câu phủ định ghi nhận sự vắng mặt (nêu lên tính 

âm) của vật hay sự vắng mặt đặc trưng của vật trong hiện thực hoặc trong tưởng tượng. Về 

phương diện hình thức, câu phủ định chứa những yếu tố ngôn ngữ đánh dấu sự phủ định. Cần 

phân biệt câu phủ định theo quan điểm của ngữ pháp như vừa nói với hành động phủ định là một 

thứ hành động nói (về hành động phủ định sẽ bàn đến ở mục  2. Hành động phủ định). 

Trong ngôn ngữ học, câu phủ định được đặt trong mối quan hệ với phán đoán phủ định. 

Và câu phủ định cũng được nêu ra trong quan hệ với câu khẳng định (còn câu khẳng định 

cũng được hiểu trên cái nền của phán đoán khẳng định). Vậy là vấn đề câu khẳng định và câu 

phủ định chỉ được xem xét trong kiểu câu trình bày (trong cách phân loại câu theo mục đích 

nói)(1). Hành vi của các yếu tố phủ định trong những kiểu câu không phải câu trình bày có thể 

suy ra từ kiểu câu trình bày được xem xét dưới đây. 

                                                 
(1) Chẳng hạn "Câu nghi vấn, câu cầu khiến là loại câu không khẳng định mà cũng không phủ định. Câu phức có 

quan hệ giả thiết và kết quả cũng như thế" (Nguyễn Kim Thản, Nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, tập II, Hà Nội, 

1964, tr.251). "Các cấu trúc cú pháp phủ định là các dạng ngôn ngữ biểu hiện các phán đoán phủ định" (Nguyễn Đức 
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Cho đến nay trong tiếng Việt có hai cách phân loại câu phủ định : 

-  Phân biệt câu phủ định toàn bộ với câu phủ định bộ phận ; 

-  Phân biệt câu phủ định chung với câu phủ định riêng. 

Câu phủ định toàn bộ là câu chứa phụ từ chỉ ý phủ định đứng trước vị ngữ hoặc trước nòng 

cốt câu ; còn trong câu phủ định bộ phận thì vị ngữ không bị đánh dấu phủ định, mà một bộ 

phận nào đó khác trong câu mang phụ từ phủ định. Cách nhìn này được gọi là phủ định ngôn 

ngữ.(1) 

Câu phủ định chung và câu phủ định riêng được xác định như sau : "Câu phủ định miêu tả 

sự kiện mọi phần tử của một tập hợp không có một thuộc tính nào đó được gọi là câu phủ định 

chung”, và “Câu phủ định miêu tả một hoặc một số phần tử của một tập hợp không có một 

thuộc tính nào đó được gọi là câu phủ định riêng”(2). Cách nhìn này được gọi là phủ định 

l«gic(3). 

Hai cách phân loại dựa trên hai cơ sở khác nhau, một bên căn cứ vào vị trí của từ phủ định, 

một bên căn cứ vào số lượng phần tử trong tập hợp tham gia vào phán đoán phủ định, tất yếu 

không cho ta một sự trùng hợp giản đơn. 

Bảng đối chiếu sau đây(4) cho thấy rõ điều vừa nói : 

 Phủ định chung Phủ định riêng 

Phủ định toàn bộ Mọi người (/ ai cũng) 

không biết việc đó. 

Một số (/ có) người 

không biết việc đó. 

Phủ định bộ phận Mọi người (/ ai cũng) 

nói không rõ. 

Một số người nói 

không rõ. 

Mặt khác, cần lưu ý thêm rằng nếu sự phân biệt câu phủ định chung và câu phủ định riêng 

này trong lôgic có quan hệ chặt chẽ với sự phân biệt câu khẳng định chung và câu khẳng định 

riêng, thì trong ngữ pháp không nên quan niệm rằng câu phủ định có cơ sở xuất phát từ câu 

khẳng định.  

Cách miêu tả câu phủ định căn cứ vào cấu tạo sẵn có của câu khẳng định chỉ là một phương 

pháp làm việc tiết kiệm và thuận tiện. Bởi vì không thiếu trường hợp trong ngôn ngữ tồn tại 

câu phủ định mà không thể có câu khẳng định tương ứng(1). 

Ví dụ : 

- Đó là một huyện Yên Phong ngập ngụa trong nước. Đồng không thấy bờ, không thấy 

lúa, chỉ như một biển nước mênh mông. (Đào Vũ) 

                                                                                                                                                         
Dân,  

Lôgic, ngữ nghĩa, cú pháp, NXB Đại học và THCN, Hà Nội, 1987 tr. 239. 
(1) Nguyễn Đức Dân, Lôgic và tiếng Việt, 1996, tr. 375. 
(2) Nguyễn Đức Dân (1987), Sđd, tr. 242. 
(3) Nguyễn Đức Dân (1996), Sđd, tr. 376. 
(4) Nguyễn Đức Dân (1996), Sđd, tr. 376. (Có hiệu chỉnh so với cùng tác giả năm 1987, tr. 243). 
(1) Về vấn đề này, xem thêm : Diệp Quang Ban : a) Cấu tạo của câu đơn tiếng Việt, 1984, tr. 66 – 70 ; và b) 

Câu đơn tiếng Việt, 1987, tr. 62 – 66. 
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Sự phân biệt câu phủ định chung với câu phủ định riêng một bên và câu phủ định toàn bộ 

với câu phủ định bộ phận một bên đều có căn cứ trong ý nghĩa của câu. Để nhận rõ mặt cấu 

tạo hình thức gắn liền với đặc thù của tiếng Việt (và do đó, đối chiếu được với những ngôn ngữ 

khác) thì có thể xem xét hiện tượng phủ định căn cứ vào vị trí và tác dụng của yếu tố phủ định 

trong câu. Có thể thấy là góc nhìn này có liên quan rõ hơn với sự phân biệt câu phủ định toàn 

bộ và câu phủ định bộ phận. Còn sự phân biệt câu phủ định riêng và câu phủ định chung đòi 

hỏi đi sâu hơn vào mặt nghĩa lôgic của câu, như có thể thấy trong bảng đối chiếu trên đây. 

Về mặt ngữ pháp và mặt nghĩa thông thường (không quá chặt chẽ như trong lôgic) trong 

câu phủ định, cần quan tâm đúng mức đến tầm tác động của yếu tố phủ định trong câu. 

2. Hiện tượng phủ định ngôn ngữ trong tiếng Việt 

Nếu chỉ xét từ giác độ ngôn ngữ, trong tiếng Việt có những phương tiện chuyên dụng dành 

cho việc cấu tạo câu phủ định là các phụ từ như không, chẳng, chưa. Muốn tạo sắc thái nhấn 

mạnh có thể thêm từ hề để có không hề, chẳng hề, chưa hề. Các tổ hợp chứa từ phải như không 

phải, chẳng phải, chưa phải, hoặc cùng các tổ hợp từ thành khuôn không trực tiếp chứa từ 

mang ý nghĩa phủ định như (không) có... đâu, nào có... đâu, làm gì có (...), có phải... đâu, đâu 

(có) phải... có nhiều khả năng tạo ý phủ định bác bỏ. (Về sự phủ định bác bỏ và sự phủ định 

miêu tả, xem mục 3 - Hành động phủ định dưới đây). Sự phủ định lôgic một cách chặt chẽ vừa 

có tính chất chuyên môn sâu, vừa khá phức tạp, vì vậy, tạm không bàn ở đây(1). 

2.1. Yếu tố phủ định làm câu đặc biệt  

Yếu tố phủ định có thể đứng một mình trong tình huống dùng cụ thể tạo thành câu đặc 

biệt. Cách dùng này thường gặp ở câu phủ định bác bỏ, để bác bỏ một ý kiến. 

Ví dụ : 

Nó lắc đầu : 

-  Em không sợ. Em làm ra tiền mà ăn. Không đi ăn mày. 

Đức bảo nó : 

- Thì tội gì mà khổ thân. Cứ ở nhà này. 

-  Không. 

- Thế thì tôi đi với mợ. 

Nó sợ hãi : 

-  Không. 

(Nam Cao) 

2.2. Câu có yếu tố tình thái phủ định toàn bộ nòng cốt câu 

Trong kiểu câu này, các yếu tố phủ định thường đứng trước nòng cốt câu và đóng vai trò 

phần phụ tình thái trong câu với tác dụng phủ định toàn bộ nòng cốt câu. Các yếu tố phủ định 

thường gặp là các phụ từ mang ý nghĩa phủ định, hoặc những khuôn gián đoạn chứa chúng. 

                                                 
(1) Về những phương diện này, xem Nguyễn Kim Thản, Vài nhận xét về cách bày tỏ ý phủ định trong tiếng 

Việt, tạp chí Ngôn ngữ, Hà Nội, số 2, 1972, tr. 12 – 20 ; Nguyễn Đức Dân (1987) và (1997) ; Hoàng Phê, Lôgic 

ngôn ngữ học, 1989. 
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Để xác định sự phủ định toàn bộ nòng cốt câu thì vai trò của tình huống cực kì quan trọng, 

nếu không có căn cứ tình huống thì khó phân biệt tầm tác động (phạm vi tác động) của yếu tố 

phủ định. Tình huống trong các ví dụ sau đây được xác định qua phần câu tiếp theo đặt trong 

ngoặc đơn. Tổ hợp từ phủ định thường chứa từ phải, và với từ phải, tổ hợp từ này có nhiều  

khả năng mang ý nghĩa phủ định bác bỏ. 

Ví dụ :  

-  Không phải mẹ bảo con đến đây (mà là con đi học về ghé qua thôi). 

-  Chẳng phải họ đến muộn (mà ta bắt đầu hơi sớm). 

Yếu tố tình thái phủ định cũng có thể đứng sau nòng cốt câu. Trong trường hợp này, phần 

câu đứng trước yếu tố tình thái được nêu lên như một điều nghi vấn (như là xác định lại điều ai 

đó đã khẳng định), do đó câu có tính chất bác bỏ rõ rệt. 

Ví dụ : 

- Họ đến muộn à, đâu phải. (Chẳng qua là vì chúng ta bắt đầu hơi sớm đó thôi.) 

Ví dụ về yếu tố tình thái là khuôn gián đoạn :  

Chẳng có ai việc gì đâu. (Trả lời câu hỏi : Có ai việc gì không ?) 

 2.3. Câu có yếu tố tình thái phủ định vị ngữ của câu 

Các yếu tố tình thái phủ định vị ngữ của câu bao gồm trong hai trường hợp lớn : 

a)  Yếu tố phủ định và vị trí trước hay sau nòng cốt câu của yếu tố đó giống hệt như ở 

trường hợp nêu ở mục 2.2 trên đây, nhưng tầm tác dụng của yếu tố phủ định ở đây rơi 

vào vị ngữ của câu. Trong trường hợp này, yếu tố phủ định giữ vai trò phần phụ tình 

thái trong câu. 

Ví dụ : 

-  Chẳng phải quyển sách này của tôi (mà của bạn kia). 

-  Quyển sách này của tôi à, đâu phải. (Nó là của bạn kia). 

b) Yếu tố phủ định là phụ từ phủ định đứng đầu bộ phận làm vị ngữ của câu. 

Ví dụ : 

-  Tôi không biết việc đó. 

-  Quyển sách này không phải của tôi. 

Ví dụ thứ hai ở đây là câu phủ định bác bỏ (trừ những trường hợp có những khống chế 

khắt khe), còn ví dụ thứ nhất có phải là câu phủ định bác bỏ hay không thì tuỳ vào tình huống 

sử dụng. 

Chẳng hạn, để trả lời câu hỏi sau đây thì câu ở ví dụ thứ  nhất sẽ là câu phủ định miêu tả : 

-  Anh có biết việc đó không ? 

-  (Không.) Tôi không biết việc đó. 

(Về hiện tượng này, xem thêm ở mục tiếp theo : 3 - Hành động phủ định) 

Một số ví dụ khác : 

-  Anh không tin ? (Nam Cao) 

-  Em chả dám. (Nam Cao) 

-  Tôi có biết chuyện đó đâu ? 

-  Anh ấy làm gì có ở nhà giờ này. 
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-  Tôi không nghi ngờ anh (mà là chưa tiện nói với anh). 

2.4. Câu có yếu tố tình thái phủ định chủ ngữ của câu 

Thông thường ở đây có hai kiểu cấu tạo bộ phận chủ ngữ : 

a)  “Không phải + danh từ (cụm danh từ) không phiếm định” 

Ví dụ : 

-  Không phải ông giám đốc cho mời anh (mà tôi mời anh có chút việc). 

-  Chẳng phải người đứng đằng kia tìm bác (mà người lúc nãy kia). 

Sự xuất hiện của từ phải, hoặc có phải... đâu, đâu (có) phải... ở trước danh từ là bắt buộc 

khi danh từ không phiếm định như ở các ví dụ vừa nêu. Và sự có mặt của phải rất dễ tạo sự 

phủ định bác bỏ. 

b)  “Không + danh từ (cụm danh từ) chứa yếu tố phiếm định" 

Ví dụ : 

-  Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết. (Nam Cao) 

-  Chẳng (có) người nào làm như thế cả. 

-  Không có gì quý hơn độc lập tự do. (Hồ Chí Minh) 

2.5. Câu có yếu tố tình thái phủ định thành phần phụ trạng ngữ của câu 

Thành phần phụ trạng ngữ của câu thường được phủ định bằng các yếu tố tình thái đặt 

trước chúng. 

Ví dụ : 

-  Sẽ không bao giờ chị được trở về miền Bắc, trở lại quê hương.  

(Hữu Mai) 

-  Chẳng ở đâu người ta làm như thế cả. 

2.6. Câu có yếu tố tình thái phủ định bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp 

Bổ ngữ gồm có bổ ngữ trực tiếp (còn gọi là tân ngữ trực tiếp), bổ ngữ gián tiếp (còn gọi là 

tân ngữ gián tiếp) và bổ ngữ cảnh huống. Tiếng Việt không ưa dùng cách phủ định danh từ 

làm bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp của động từ. Thay vì cách phủ định hai loại bổ ngữ 

này, người Việt thường dùng một cách rộng rãi cách phủ định động từ đứng trước chúng, tức 

là phủ định cả bộ phận vị ngữ của câu như đã nói ở mục 2.3 trên đây (đặc điểm này góp phần 

vào việc nên coi vị ngữ là thành phần câu bao gồm động từ và các kiểu bổ ngữ của động từ). 

Chẳng hạn không nói :  

* Tôi đọc không quyển sách này. 

* Tôi đưa quyển sách không cho nó. 

* Tôi đưa không (cho) nó quyển sách. 

mà nói : 

-  Tôi không đọc quyển sách này. 

-  Tôi không đưa quyển sách cho nó. 

-  Tôi không đưa cho nó quyển sách. 

Do đó, vấn đề tầm tác động của yếu tố phủ định trong những trường hợp này phải được 

chú ý đúng mức. Đôi khi cũng có thể gặp cách diễn đạt phủ định danh từ làm bổ ngữ trực tiếp 



 182 

và gián tiếp, trong trường hợp này có từ phải xuất hiện sau từ phủ định và thường có bộ phận 

tương phản về nghĩa tiếp theo. 

Ví dụ : 

-  Tôi đem theo không phải tất cả những quần áo sẵn có mà chỉ vẻn vẹn vài ba bộ. 

-  Tôi đưa quyển sách không phải cho nó. 

Dẫu sao cách dùng như ở ví dụ vừa nêu cũng không phải là phổ biến bằng những cách 

diễn đạt với yếu tố phủ định có tầm tác động vào bổ ngữ trực tiếp và gián tiếp sau đây : 

-  Tôi không đem theo tất cả quần áo sẵn có mà chỉ đem theo vẻn vẹn vài ba bộ. 

-  Tôi không đưa quyển sách cho nó mà đưa cho người khác. 

Hoặc : 

-  Không phải tôi đem theo tất cả quần áo sẵn có mà chỉ đem theo vẻn vẹn vài ba bộ. 

(Phủ định bác bỏ) 

-  Tôi không phải đem theo tất cả quần áo sẵn có mà... (Phủ định bác bỏ hoặc miêu tả) 

-  Không phải tôi đưa quyển sách cho nó mà là đưa cho người khác. (Phủ định bác bỏ). 

2.7. Câu có yếu tố tình thái phủ định bổ ngữ cảnh huống 

Khác với trường hợp của bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp, hiện tượng dùng yếu tố phủ 

định trước các kiểu bổ ngữ cảnh huống trong câu tiếng Việt nhìn chung không có gì khác 

thường, ngoại trừ những trường hợp nêu dưới đây. Đối với bổ ngữ cảnh huống, trong không ít 

trường hợp, nếu đưa yếu tố phủ định lên trước động từ thì có thể làm thay đổi ý nghĩa của câu. 

Ví dụ đối chiếu : 

-  Anh ta nói không rõ. (Nói khó nghe) (Phủ định bổ ngữ cảnh huống) 

-  Anh ta không nói rõ. (Nói mập mờ chẳng hạn) (Phủ định vị ngữ) 

-  Con ngựa này chạy không nhanh. (Bản chất) (Phủ định bổ ngữ cảnh huống) 

-  Con ngựa này (lúc đó) không chạy nhanh. (Chỉ trong tình huống cụ thể) (phủ định vị 

ngữ). 

Với ví dụ cuối cùng, khi yếu tố phủ định đứng trước động từ, muốn diễn đạt bản chất 

"không nhanh" của con ngựa thì phải thêm phụ từ được (chỉ khả năng) vào sau động từ : 

-  Con ngựa này không chạy nhanh được. 

Một số ví dụ khác về phủ định bổ ngữ cảnh huống : 

-  Tàu dừng lại không đến 10 phút. 

-  Họ gặp nhau chẳng vui vẻ gì. 

-  Anh ấy làm việc không hào hứng. 

Một số bổ ngữ cảnh huống chỉ chấp nhận yếu tố phủ định vào trước mình trong những 

điều kiện như đối với bổ ngữ trực tiếp và bổ ngữ gián tiếp nêu trên kia. 

Ví dụ : 

Không nói : 

*  Tôi đến không nhà bạn Giáp. 

Có thể nói tuy ít gặp : 

-  Tôi đến không phải nhà bạn Giáp mà là nhà bạn Bính kia. 

(Phủ định bác bỏ hoặc miêu tả) 
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Cách nói phổ biến hơn vẫn là : 

-  Không phải tôi đến nhà bạn Giáp mà là nhà bạn Bính kia. 

(Phủ định bác bỏ) 

2.8. Hiện tượng phủ định ở câu đơn đặc biệt 

Câu đơn đặc biệt được chia ra thành hai loại lớn là câu đặc biệt danh từ và câu đặc biệt 

động từ và tính từ, không kể những kiểu ít ỏi về số lượng như câu đặc biệt thán từ và câu đặc 

biệt là từ khẳng định, từ phủ định. 

Với câu đặc biệt danh từ, sự phủ định danh từ thành tố chính giống như cách phủ định 

danh từ - chủ ngữ nói ở mục 2.4 trên đây. 

Ví dụ : 

-  Trên trời không một vì sao. 

-  Không phải rắn. 

- Không ai cả. 

- Không một tiếng động. 

Với câu đặc biệt động từ, tính từ, sự phủ định các từ này ở vị trí thành tố chính của cụm 

động từ giống như sự phủ định vị ngữ nói ở mục 2.3trên đây. 

Ví dụ : 

-  Không có giường, chỉ có một cái chõng tre. (Nam Cao) 

-  Làm gì có mật mà ngọt. (Nam Cao) 

-  Trong nhà chẳng có người nào đâu. 

3. Hành động phủ định 

Hành động nói phủ định (hay là sự phủ định) được phân biệt thành hai kiểu : 

-  Phủ định miêu tả 

-  Phủ định bác bỏ (hay gọi gọn là bác bỏ). 

Sự phủ định miêu tả được thực hiện trong quá trình miêu tả, nhìn nhận tính âm của vật, 

đặc trưng của vật, sự việc. Chẳng hạn, khi thấy con mèo không có đuôi ta nói : "Con mèo này 

không có đuôi.", khi có vụ va chạm xe và không có ai bị hại ta nói : "Không có ai việc gì.". 

Khi ai đưa ra câu hỏi có/ không (tức câu hỏi mà khi trả lời thì có thể chỉ trả lời bằng từ có hoặc 

từ không cũng đủ) và ta trả lời phủ định thì câu trả lời đó cũng là câu phủ định miêu tả. 

Ví dụ thêm về phủ định miêu tả : 

-  Mấy hôm nay trời không mưa mà cũng không gió. (Oi bứcquá !) 

-   Mình không có quyển sách này. (Cho mình mượn đọc vài hôm nhé) 

-  A - Mai bạn có về quê chơi không ? 

B : - (Không). Mai mình không về. Mình còn phải học ôn thi. 

Sự bác bỏ chỉ diễn ra sau một sự khẳng định nào đó bằng lời hoặc bằng cử chỉ mà người ta 

nhận thức được, cũng có khi người ta dùng lời để bác bỏ một ý nghĩ khẳng định hình thành 

trong đầu ta trước đó. Khi ai đưa ra câu hỏi hàm ý khẳng định một điều gì và ta cần trả lời phủ 

định điều đó thì câu trả lời này là câu bác bỏ. 

Các kiểu cấu tạo câu phủ định trình bày trên đây tuỳ trường hợp mà có thể sử dụng vào 

phủ định miêu tả hay bác bỏ, tuy nhiên, có một số kiểu câu phủ định thường được dùng  hơn 

trong hành động bác bỏ. Đó là những trường hợp dùng các yếu tố phủ định sau đây : 
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Các kiểu phủ định dùng có kèm phụ từ (tình thái từ) phải như : không phải(1), chẳng phải, 

chả phải, có phải đâu, có phải... đâu, đâu phải. 

- Các kiểu phủ định dùng một số tổ hợp từ khác như : (không) có đâu (không) có... đâu, 

đâu có, thế nào được, và một số cách khác không dùng yếu tố tình thái phủ định, như mà, có 

mà chẳng hạn. 

Ví dụ về bác bỏ : 

A : - Anh biết việc này (sao không nói cho tôi hay) ? (Lời hỏi hàm ý khẳng định) 

B : - Nào tôi có biết đâu (mà nói). 

-  Tôi (có) biết đâu (mà nói). 

-  Ai biết đâu (mà nói). 

-  Tôi đâu có biết (mà nói). 

-  Tôi làm sao (mà) biết được (mà nói với anh). 

-  Tôi biết làm sao được (mà nói với anh). 

-  Thưa anh, tôi không biết ạ. (Người hàng dưới nói với ngườihàng trên) 

A : - Giáp sắp thi đại học đấy µ ? (Lời hỏi hàm ý khẳng định) 

B :  - Đâu có ! Cậu ấy có học hành gì đâu mà thi với cử. 

-  Có mà thi. Cậu ấy có học hành gì đâu. 

Để bác bỏ ý kiến cho rằng "Anh Ba cao"((2)) có thể dùng một số cách sau - 

-  Anh Ba không cao. 

-  Anh Ba đâu có cao. 

-  Anh Ba mà cao. 

-  Bảo anh Ba cao sao được. 

Tóm lại, câu phủ định với tư cách một hiện tượng ngữ pháp và hành động phủ định với tư 

cách một chức năng của ngôn ngữ là hai hiện tượng có liên quan nhưng khác nhau. 

Chỗ khác nhau trước hết là ở góc nhìn hiện tượng : góc nhìn ngữ pháp và góc nhìn chức 

năng. Góc nhìn ngữ pháp đòi hỏi việc xem xét phương diện cấu tạo hình thức (các yếu tố ngôn 

ngữ làm phương tiện cấu tạo và phương thức cấu tạo) trong mối liên hệ với ý nghĩa ngữ pháp 

khái quát. Từ giác độ ngữ pháp, có thể tìm ra những kiểu câu phủ định cụ thể với các từ ngữ cụ 

thể dùng vào câu phủ định, vị trí và tầm tác động của các yếu tố đó trong câu. Chính vì vậy, ở 

đây có thể tìm thấy những nét dị đồng giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ khác. Góc nhìn chức 

năng chỉ ra cách thức sử dụng câu phủ định ngữ pháp vào những tình huống cụ thể, và ở đây 

cần có sự phân biệt phủ định miêu tả và bác bỏ. Sự phân biệt phủ định miêu tả và bác bỏ là 

hiện tượng chung cho mọi ngôn ngữ. Chỗ quan trọng ở đây là những phương tiện nào được 

dùng và được dùng như thế nào, mà điều này không chỉ do ngôn ngữ cụ thể quy định mà còn có 

sự can thiệp của văn hoá dân tộc nữa. 

                                                 
(1) Trong khẩu ngữ cũng gặp một số từ thông tục như đếch, cóc... dùng thay cho từ không. 
(2) Ví dụ và đáp án của Nguyễn Đức Dân, Lôgích và tiếng Việt, 1996, tr. 380 – 381. 
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Cuối cùng, để hình dung mối quan hệ giữa mặt ngữ pháp và mặt chức năng cũng như tính 

chất phức tạp của mặt chức năng trong quan hệ với tình huống sử dụng, có thể lấy câu sau đây 

làm đối tượng xem xét : 

Không có gì quý hơn độc lập, tự do. (Hồ Chí Minh) 

Xét về mặt hình thức cấu tạo ngữ pháp thì đây là một câu phủ định. Xét ở phương diện 

chức năng trong sử dụng thì tình huống sẽ quy định chức năng đó. Nếu xét câu này ở tầng 

nghĩa bề mặt với tư cách một khẩu hiệu chính trị thì đây là một sự phủ định miêu tả. Nhưng 

nếu xét ở tầng nghĩa sâu xa hơn, thì đó lại là một điều khẳng định làm cơ sở cho niềm tin (Cái 

quý hơn tất cả là độc lập, tự do). Còn nếu đặt trong tình huống một cuộc tranh luận thì nó có 

thể dễ dàng là sự bác bỏ. 

V - CẤU TRÚC TiN TRONG CÂU 

Mục này dành cho việc xem xét những hiện tượng sau đây : 

- Phần đề của câu 

- Tin “cũ” và tin “mới” 

- Tiêu điểm 

- Nghĩa hàm ẩn. 

1. Phần đề 

1.1. Về khái niệm phần đề 

Đứng trước một sự việc, người nói phải lựa chọn và quyết định cần bắt đầu từ cái gì. 

Chẳng hạn, trước sự việc con chó cắn con mèo, người nói phải lựa chọn xem cần bắt đầu từ 

đâu : từ con chó, từ con mèo (và có thể từ việc con chó cắn con mèo). Giả sử trong tiếng Việt 

có thể có những cách nói sau đây : 

a)  Con chó nhà hàng xóm cắn con mèo nhà ta. 

b)  Con mèo nhà ta bị con chó nhà hàng xóm cắn. 

Việc người nói chọn "con chó nhà hàng xóm" hay chọn "con mèo nhà ta" làm xuất phát 

điểm của câu nói được gọi là lập đề (hay đề hóa) cho câu nói. Phần đó được gọi là phần đề 

của câu, phần câu còn lại đứng sau phần đề khi cần thiết thì có thể gọi là phần thuyết của câu. 

Phần thuyết được dùng  để giải thích cho vật, việc nêu ở phần đề. Mỗi thực từ trong câu, trước 

hết là các danh từ đều có khả năng được chọn làm phần đề cho câu tuỳ ngữ pháp của ngôn ngữ 

cụ thể cho phép. Việc chọn từ nào để làm phần đề cho câu góp phần phản ánh thái độ, cách 

nhìn nhận sự việc của người nói(1) (bên cạnh việc chọn phần đề còn có những yếu tố khác nữa 

tham gia vào việc phản ánh đó). Các phần đề của các câu trong một văn bản tập hợp lại sẽ tạo 

thành một hệ thống đề của văn bản. 

Ví dụ (phần đề được in đậm) : 

Em đi học 

Hôm qua em tới trường 

Mẹ dắt tay từng bước, 

                                                 
(1) Không phải vô cớ mà M. A. K. Halliday gọi đây là thành tố nghĩa quan niệm (so với nghĩa biểu hiện, 

nghĩa miêu tả, nghĩa mệnh đề ở các nhà nghiên cứu khác). 
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Hôm nay mẹ lên nương 

Một mình em tới lớp. 

Trường của em be bé 

Nằm lặng giữa rừng cây, 

Cô giáo em tre trẻ 

Dạy em hát rất hay. 

Hương rừng thơm đồi vắng 

Nước suối trong thầm thì... 

Cọ xoè ô che nắng 

Râm mát đường em đi. 

(Minh Chính) 

Hệ thống đề trong bài thơ trên đây được thành lập theo những tuyến liên tưởng hợp lí, và 

theo các tiêu chuẩn cần thiết và vừa đủ.  

Có thể hình dung các tuyến liên tưởng của phần đề trong bài thơ trên như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích sơ đồ trên, chúng ta có thể hình dung là nhân vật trung tâm em trước khi đi học 

chỉ có được tầm nhìn hẹp trong gia đình, họ hàng, khi được đến trường học, quan hệ của em 

dần rộng mở, đưa em vào những tầm nhìn xa hơn : tiếp xúc với những con người của xã hội 

(trong đúng nghĩa của từ xã hội) và tiếp xúc với những cảnh vật khác thường so với trước đây. 

Đó là một trong nhiều tác dụng của việc lựa chọn phần đề và đưa chúng vào thành một hệ 

thống cần và đủ, và bố trí hợp lí so với ý định diễn đạt. 

Phần đề hiểu theo cách trên cũng ứng dụng được vào việc xem xét quan hệ liên kết giữa 

câu đứng trước với câu đứng sau theo kiểu "móc xích" hay theo kiểu "song hành". Đây là kiểu 

liên kết theo cấu trúc tin của câu, không phải là một phương diện liên kết. 

1.2. Các loại đề 

Cách hiểu phần đề là phần được chọn làm điểm xuất phát cho câu nói như trên dẫn đến sự 

phân biệt những loại đề khác nhau (do các yếu tố được chọn có bản chất khác nhau). 

Trong thực tế sử dụng ngôn ngữ, người nói có thể xuất phát từ những nội dung cụ thể khác 

nhau, trên cơ sở đó, có thể nói đến những loại đề như sau : 

-  Đề - đề tài hay là đề sự việc, nằm trong mối quan hệ nghĩa trực tiếp với phần giải thích 

sự việc nêu ở phần thuyết tiếp theo. Đề - đề tài có thể ứng với chủ ngữ ngữ pháp hoặc 

đề ngữ của câu (được diễn đạt bằng từ ngữ làm chủ ngữ hoặc đề ngữ của câu). 

Mẹ em 

Em 

Trường 

(Rừng) Cô giáo 

Hương rừng Nước suối 

Cọ 
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-  Đề tình thái, nêu thái độ, cách đánh giá vật, việc nêu trong toàn bộ nghĩa miêu tả của 

câu. Đề tình thái không tham gia vào cấu trúc sự việc và cấu trúc cú pháp của câu. 

-  Đề văn bản, nêu mối quan hệ của nội dung nghĩa miêu tả của câu chứa nó với nội dung 

của những câu khác mà nó có liên quan. Đề văn bản cũng không tham gia vào cấu trúc 

sự việc và cấu trúc cú pháp của câu. 

Ví dụ (phần đề được in đậm) : 

-  Cai lệ tát vào mặt chị (= chị Dậu) một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh 

Dậu. 

Chị Dậu nghiến hai hàm răng : 

-  Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem ! (Đề - đề tài (Ngô Tất Tố) 

-  Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say nhìn lão, nhìn 

để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng 

dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng : Lão nói là nói để đó đấy thôi ; 

chẳng bao giờ lão bán đâu. Vả lại, có bán thật nữa thì đã sao ? Làm quái gì một con 

chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế ! (Thật ra : đề tình thái ; vả lại : đề văn bản) (Nam 

Cao) 

-  Nghe câu chuyện chú quyến Ván - Cách nói, ta cũng đã hiểu tại sao chú phải phạt rồi. 

Vì lỗi chú đi lâu quá đến nỗi thầy quản đồn một mình không giữ nổi cái con mẹ khôn 

ngoan mạnh khoẻ kia, để nó sổng mất. Nhưng tưởng thầy quản đồn cũng lực lưỡng 

nhanh trí lắm đấy chứ ? Tại sao lại để con đàn bà đánh tháo được cả người 

lẫn tang vật ? (Vì, nhưng : đề văn bản ; tưởng : đề tình thái) (Nguyễn Công Hoan) 

Qua những điều nói trên cần ghi nhận những ý sau đây : 

-  Xác định phần đề cho câu nằm trong chiến lược giao tiếp của người nói/ người viết. 

-  Phần đề cũng thuộc cấu trúc, nhưng thuộc về cấu trúc tin của câu, không thuộc cấu 

trúc cú pháp của câu. Đó là cách sắp xếp theo trật tự trước - sau các bộ phận có nghĩa 

trong câu mà người nói chọn. 

2. Tin "cũ" và "mới" 

Tin “cũ” là phần tin đã biết trong câu, tin "mới" là phần tin chưa biết trong câu. Thường 

phần tin cũ được chứa trong phần đề của câu, nhưng không phải bao giờ cũng vậy. Sự phân 

biệt tin cũ, tin mới và phần đề, phần thuyết là thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Hiện tượng tin cũ 

và phần đề cùng được diễn đạt dưới cùng một (một số) yếu tố ngôn ngữ trong một câu là  

hiện tượng có thể gặp, tuy nhiên, mỗi cái vẫn thuộc lĩnh vực riêng của mình, với những tác 

dụng riêng của mình. (1) 

Ví dụ (phần mang tin mới được in đậm) : 

-  Nghe chuyện Phù Đổng Thiên Vương, tôi tưởng tượng đến một trang nam nhi, sức vóc 

khác người, nhưng tâm hồn còn thô sơ giản dị, như tâm hồn tất cả mọi người thời xưa. Tráng 

sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đã xông pha ra trận, đem sức khoẻ mà đánh tan giặc, nhưng 

bị thương nặng. Tuy thế, người trai làng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm... 

-  Ai vẽ bức tranh này ? (Chú ý : Trong câu hỏi này không chứa tin mới). 

                                                 
(1)  Việc tách hai lĩnh vực này ra khỏi nhau là một bước phát triển đáng kể trong công cuộc nghiên cứu mặt 

sử dụng ngôn ngữ. 
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Câu hỏi này có thể được trả lời bằng các câu sau đây chẳng hạn, trong đó có phần tin mới 

(được in đậm) : 

-  ông Giáp vẽ bức tranh ấy đấy. 

-  Người vẽ bức tranh ấy là ông Giáp. 

-  Bức tranh ấy do ông Giáp vẽ. 

-  ông Giáp là người vẽ bức tranh ấy đấy. 

Như có thể thấy trong các câu trả lời, tin mới có thể nằm ở phần thuyết mà cũng có thể 

nằm ở phần đề. 

3. Tiêu điểm trong câu 

Tiêu điểm trong câu (còn được gọi là điểm nhấn) là nơi tập trung chú ý của người tạo lời 

(người nói, người viết). Tiêu điểm có khi được đánh dấu bằng cách nào đó, cũng có khi chỉ 

được nhận ra trong tình huống giao tiếp cụ thể. 

Chẳng hạn trong câu hỏi : "Ai vẽ bức tranh này ?” trên đây không chứa tin mới, nhưng 

tiêu điểm rất rõ - đó là từ nghi vấn ai.  

Theo đó, các câu trả lời có tiêu điểm chung là ông Giáp, và trong các câu trả lời đều có 

chứa tin mới - đó là ông Giáp, cũng tức là tin mới và tiêu điểm trong trường hợp này cùng 

được diễn đạt dưới một yếu tố ngôn ngữ. 

Trong một câu hỏi như câu sau đây thì tiêu điểm chỉ được nhận ra trong tình huống giao 

tiếp (hoặc bằng ngữ điệu ?), và người nói, người nghe thông thường đều có thể nhận ra đúng 

tiêu điểm (do vốn tiền giả định chung cụ thể mà hai người có trong tình huống giao tiếp đó) : 

-  Hôm qua bác về quê µ ? 

Để dễ nhận ra tiêu điểm, có thể sử dụng những câu trả lời bác bỏ sau đây : 

-  Không, hôm qua tôi không về quê, mà chỉ đến chơi chỗ người bạn cũ. (Tiêu điểm : về 

quê) 

-  Không, hôm qua tôi không về, mà bà nhà tôi về. (Tiêu điểm : bác) 

- Không, hôm qua tôi không về quê, mà về hôm chủ nhật tuần trước kia. (Tiêu điểm : 

hôm qua) 

Các câu trả lời cho thấy những tiêu điểm khác nhau có thể có ở lời hỏi nêu trước đó, và 

trong câu trả lời chúng cũng là những tiêu điểm. 

Tuy có thể trả lời bằng những câu khác nhau như vậy, nhưng trong giao tiếp hiện thực 

người ta thường chỉ cần chọn trả lời bằng một câu là đúng, ít khi người nói phải giải thích lại 

câu hỏi của mình do người trả lời không trả lời đúng tiêu điểm hỏi. Đó là nhờ những hiểu biết 

chung có trước đó giữa hai người (do vốn tiền giả định chung giữa hai người ; về hiện tượng 

này, xem điểm tiếp theo). 

4. Hàm ngôn trong câu 

Trong một câu nói, phần nghĩa của câu được diễn đạt rõ ra bằng câu chữ được gọi là nghĩa 

(của) hiển ngôn, nghĩa câu chữ của câu. Tuy nhiên, trong câu không phải bao giờ các ý nghĩa 

cũng đều bộc lộ rõ ra như vậy, mà còn có những phần nghĩa không được diễn đạt rõ ra bằng 
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câu chữ. Phần nghĩa không được diễn đạt ra bằng câu chữ được gọi là hàm ngôn(1) của câu. (ở 

đây chỉ bàn về hàm ngôn của câu, không bàn về hàm ngôn của từ, do đó khi không dùng các 

từ “của câu” thì mặc nhiên hiểu là hàm ngôn của câu. Hàm ngôn của câu bao gồm tiền giả 

định và hàm ý. 

4.1. Tiền giả định 

Tiền giả định là phần nghĩa mà cả người nói (người viết) lẫn người nghe (người đọc) đều 

đã biết trước, hoặc được coi như là đã biết trước (giả định rằng đã biết trước = tiền giả định). Câu 

nói nào cũng chứa tiền giả định. Tiền giả định đúng thì câu nói mới có nghĩa chuẩn xác, tiền giả 

định sai thì câu nói không chuẩn xác, không có nghĩa (chứ không phải không đúng). Do đó 

người ta nói rằng tiền giả định là cơ sở chuẩn xác của mọi câu nói. 

Thực vậy, khi nói ra một câu, không ai cần nói ra tất cả những hiểu biết liên quan đến câu 

nói đó. Chẳng hạn trong một cuộc họp vui của một lớp học nọ có người nói : 

-  Giáp đâu không thấy nhỉ ? 

Để câu ấy có nghĩa chuẩn xác thì điều cần được biết trước là trong lớp học đó có một bạn 

tên là Giáp, và điều này cả người nói và những người nghe ở đây đều đã biết. 

Do đó người nói không cần phải nói phần in đậm trong những câu sau đây : 

-  Lớp chúng ta có một bạn tên là Giáp, mà Giáp đâu không thấy nhỉ ? 

-  Giáp đâu không thấy nhỉ, lớp chúng ta có một bạn tên là Giápkia mà. 

Nội dung phần in đậm trong hai câu trên chính là phần (nghĩa) tiền giả định. Còn nếu như 

trong lớp đó không có bạn nào tên là Giáp cả thì người nói đã tiền giả định sai. Trong trường 

hợp như vậy rất dễ dàng xuất hiện câu hỏi sau đây từ một bạn khác trong lớp : 

- Cậu nói Giáp nào vậy ? 

Hoặc : 

- ở lớp mình làm gì có ai tên là Giáp ? 

Mỗi người có một vốn hiểu biết riêng và đó cũng là vốn tiền giả định để dùng trong giao 

tiếp. Khi nói ra một câu, khi thực hiện một cuộc hội thoại,... thì vốn tiền giả định của cả bên 

nói lẫn bên nghe phải ngang nhau, đó là vốn tiền giả định chung. Vốn tiền giả định chung là 

một trong những tiền đề để cho giao tiếp có hiệu quả. 

Một ví dụ khác về tiền giả định : 

Khi bạn đi học về, bạn thấy có mẩu giấy cài ở cửa, trong đó ghi : 

Mình mới về. Có người gửi quà cho cậu đấy. Nếu tiện thì đến mình nhé. 

Với một mẩu giấy như vậy người ngoài cuộc khó lòng hiểu nổi, nhưng bạn hiểu được tất 

cả và có thể lấy xe đi đến đúng địa chỉ để thăm bạn đi xa về và để nhận quà nữa chứ ! (ở đây 

không tính đến trường hợp trong mẩu giấy ấy có mật mã - những quy ước riêng). Sở dĩ bạn 

hiểu được tất cả vì giữa bạn với bạn của bạn có một vốn tiền giả định chung mà người nào 

không có nó thì không hiểu được (nếu như bố mẹ hay anh em của bạn chẳng hạn cũng có vốn 

tiền giả định chung đó, thì họ cũng có thể hiểu được). Nhưng tiền giả định ở đây có thể là : 

–  Bạn có một người bạn tên là A đi đến X, ở đó bạn chỉ có một người bạn khác là B. 

                                                 
(1)  Hàm ngôn còn được gọi là nghĩa hàm ẩn. Hàm ngôn bao gồm tiền giả định và hàm ý. Khi dùng nghĩa 

hàm ẩn thay hàm ngôn thì không coi tiền giả định là bộ phận trong hàm ngôn nữa. 
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-  Nét chữ của bạn A. 

-  Bạn đã biết nhà của A. 

Với những tiền giả định này bạn có thể biết chắc quà là của ai gửi. Còn nếu ở X bạn có vài 

ba người bạn thân như nhau thì bạn khó đoán trước được chính xác là quà từ ai đến với bạn. 

Trong giao tiếp hằng ngày, chúng ta thường không chú ý đến tiền giả định. Tuy nhiên, khi 

cần giải thuyết một hiện tượng giao tiếp nào đó thì có những trường hợp không thể bỏ qua tiền 

giả định, vì trong những trường hợp đó chính nó là nhân tố gây trở ngại hay tạo thuận lợi trong  

giao tiếp. Về thuận lợi do tiền giả định đem lại có thể thấy qua những ví dụ vừa nêu. Còn về 

trở ngại do không có vốn tiền giả định có thể nhận ra trong trường hợp sau đây. Chẳng hạn khi 

ta đọc một tài liệu chuyên môn ta không hiểu một số chỗ hoặc ta không hiểu gì cả, đó một 

phần là vì trong tài liệu này có những tiền giả định mà chỉ những người hiểu biết ngành 

chuyên môn đó nắm được, như nội dung của một số thuật ngữ chẳng hạn, hay một số cách 

diễn đạt có tính chất chuyên môn vốn quen thuộc đối với họ nhưng lại xa lạ đối với những 

người không chuyên. Theo đó, tích lũy kiến thức cũng có nghĩa là cố gắng làm cho vốn tiền 

giả định của mình phong phú thêm, giúp cho khi nghe và đọc có thể hiểu được rộng và sâu, 

giao lưu được trong nhiều lĩnh vực tri thức. 

Từ đó có thể rút ra được một kinh nghiệm thực tiễn là khi nói khi viết một cái gì đều phải 

"đo lường" vốn tiền giả định ở phía người nghe/người đọc. Chẳng hạn, cùng nói về một việc, 

nhưng nói với trẻ em còn ít tuổi và trình độ hiểu biết hạn hẹp hơn thì phải nói khác khi nói với 

bạn cùng tuổi, phải nói rõ ra những điều các em chưa biết so với người cùng trình độ hiểu biết 

với ta. Hoặc khi viết thư gửi điện báo (tức là khi giao tiếp mà không có tín hiệu phản hồi trực 

tiếp) cũng cần tính toán đến những tiền giả định có thể có ở người nhận thư, nhận điện báo. 

Trong truyện cười Việt Nam có câu chuyện về việc hiểu sai tiền giả định sau đây : 

MẤT Rồi 

Một người sắp đi chơi xa dặn con : 

-  ở nhà có ai hỏi thì bảo bố đi chơi vắng nhé ! 

Sợ con mải chơi quên mất, lại cẩn thận lấy bút viết vào giấy rồi bảo : 

-  Có ai hỏi thì con cứ đưa cái giấy này. 

Con cầm giấy bỏ vào túi áo. Cả ngày chẳng thấy ai hỏi. Tối đến, sẵn có ngọn đèn, nó lấy 

giấy ra xem, chẳng may vô ý để giấy cháy mất. 

Hôm sau có người đến chơi, hỏi : 

-   Thầy cháu có nhà không ? 

Nó ngẩn ngơ hồi lâu, sực nhớ ra, sờ vào túi không thấy giấy, liền nói : 

-  Mất rồi ! 

Khách giật mình hỏi : 

-  Mất bao giờ ? 

-  Tối hôm qua. 

-  Sao mà mất ? 

-  Cháy. 

(Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam, 1979) 
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Sự gây cười của câu chuyện này chính là ở chỗ ông khách hiểu sai tiền giả định ở câu nói 

của cậu bé. Khi nói ra câu "Mất rồi !", cậu bé tiền giả định tờ giấy bố đưa cho, trong lúc đó thì 

người khách đang hỏi về bố cậu bé nên đinh ninh rằng thực thể “mất” là bố cậu bé. Người đặt 

chuyện đã cố tình tạo ra sự nhầm lẫn về tiền giả định để gây cười, tạo ra cái thường được gọi 

là “ông nói gà bà nói vịt”. 

4.2. Hàm ý 

Hàm ý được phân biệt thành những kiểu khác nhau, ở đây chỉ bàn về cái gọi là hàm ý hội 

thoại, và sẽ được gọi giản đơn là hàm ý. Hàm ý được dùng trong trường hợp khi nói một điều 

này, thật ra chúng ta muốn nói tới một điều khác do tình huống giao tiếp không cho phép. Sử 

dụng hàm ý là nói mà coi như không nói, "nói một cái gì đó mà không vì thế nhận trách nhiệm 

là đã có nói, có nghĩa là vừa có được hiệu lực của nói năng, vừa có được sự vô can của im 

lặng”(1). Nói cách khác, hàm ý là những gì người nói muốn nói mà không trực tiếp nói ra. Hàm 

ý phải được suy ra từ những cái đã biết trong lời nói, tức là phải suy ra từ nghĩa của hiển ngôn, 

của tiền giả định. 

Hàm ý thường được dùng trong đời sống hằng ngày với nhiều mục đích khác nhau, có khi 

để tránh trách nhiệm về điều được nói ra bằng lời, có khi là đề nghị kín đáo, có khi lại là lời 

thiếu thiện chí... Hàm ý có khi dễ dàng suy ra, cũng có khi kín đáo phải suy qua vài ba ý khác. 

Những hàm ý có thể suy ra một cách giản đơn có thể thấy trong các ví dụ thường gặp như 

là hỏi giờ trong khi đang nói chuyện, ngụ ý rằng nên chấm dứt cuộc trò chuyện ; khen thời tiết 

đẹp để ngỏ lời đề nghị, mời, rủ bạn đi chơi ; kêu khát nước để đề nghị ngồi nghỉ uống nước... 

Có những lời nói phải suy ra thì mới hiểu hết "cơ chế" bên trong của cách dùng hàm ý, 

mặc dù theo thói quen chúng ta vẫn hiểu được ngay. 

Chẳng hạn : 

Tôi mà có biết chuyện đó thì tôi đi đầu xuống đất.  

Có lẽ cách “đi đầu xuống đất” được ám chỉ ở đây là cách đi của loài chó. 

Mà nào có ai lại muốn tự coi mình là chó ! Câu trên là một phép suy luận phức tạp, bao 

gồm : 

Tôi biết chuyện đó thì tôi là “con chó“. 

Tôi không phải (và tôi cũng không muốn) là con chó. (Ai cũng biết điều này) 

(Vậy là) tôi không biết chuyện đó. 

(Khi nhận ra bên trong lời nói có kiểu so sánh như ở câu vừa dẫn thì cố gắng tránh dùng). 

Câu trên thường được dùng như lời bác bỏ một ý kiến của người khác khẳng định rằng 

người nói câu này đã biết được chuyện đang được nói đến ở đây. 

Một ví dụ khác về việc dùng hàm ý trong truyện cười Việt Nam. 

CHIẾM HẾT CHỖ 

Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không 

cho, lại còn mắng : 

 Bước ngay ! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy ! 

Người ăn mày nghe nói, vội trả lời : 

  Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đấy ! 

                                                 
(1) O. Ducrot, theo Hoàng Phê (1989), Sđd, tr. 100. 
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Người nhà giàu nói :  

 Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt ? 

Người ăn mày đáp : 

-  Thế không ở được nên mới phải lên. ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi ! 

(Trương Chính - Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt nam, 1979) 

Với câu trả lời (in đậm) của mình, người ăn mày đã dùng một hàm ý suy được ra qua các 

bước sau đây : 

Địa ngục là chỗ của các nhà giàu (các nhà giàu chiếm hết chỗ ở dưới ấy rồi). 

ông là người nhà giàu. 

ông mới có thể xuống địa ngục được. 

Bằng hàm ý này, người ăn mày đã rủa lại (hay nói lịch sự hơn : trả lại lời người nhà giàu 

rủa ông ta) cho người nhà giàu. 

Những điều nói về tiền giả định và hàm ý trên đây có thể tổng kết lại trong bảng sau đây 

(dấu + là "có", dấu - là "không có") : 

Nội dung đối chiếu Tiền giả định Hàm ý 

Người nghe đã biết hoặc 

được coi như đã biết 
+ – 

Có chứa trong câu + – / + 

hướng dẫn học tập Phần năm 

1. Câu và phát ngôn khác nhau như thế nào ? Cần hiểu câu trong hoạt động giao tiếp là 

câu - cấu trúc hay câu - phát ngôn ? Vì sao ? 

2. Câu phân loại theo mục đích nói gồm có bao nhiêu kiểu ? 

3. Câu trình bày (còn gọi là câu trần thuật) của tiếng Việt được miêu tả bằng cách nào ? 

4. Câu nghi vấn tiếng Việt sử dụng những phương tiện nào để biểu hiện ý hỏi ? 

5. Câu cầu khiến tiếng Việt có những dấu hiệu hình thức nào ? 

6. Câu cảm thán của tiếng Việt có cấu tạo như thế nào ? 

7. Có thể diễn đạt hành động nói dưới hai hình thức, đó là những hình thức nào ? Kể ra 

và cho vài ví dụ minh hoạ. 

8. Diễn đạt hành động nói dưới hình thức trực tiếp có thể được thực hiện bằng những 

phương tiện nào ? Kể ra và cho ví dụ cụ thể. 

9. Hành động nói gián tiếp được diễn đạt như thế nào ? Cho các ví dụ cụ thể. 

10. Câu phủ định và hành động phủ định khác nhau như thế nào ? 
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11. Căn cứ vào vị trí của yếu tố phủ định trong câu và tầm tác động của yếu tố phủ định, 

có thể nêu ra những kiểu câu phủ định cụ thể nào trong tiếng Việt xét ở phương diện 

ngữ pháp ? 

12. Hành động phủ định được phân biệt thành phủ định miêu tả và (phủ định) bác bỏ. Thế 

nào là phủ định miêu tả và thế nào là bác bỏ ? Cho các ví dụ cụ thể. 

13. Sự phân biệt phần đề và phần thuyết được dùng ở lĩnh vực cú pháp hay ở lĩnh vực 

chiến lược giao tiếp của câu ? Vì sao? Cho ví dụ và phân tích. 

14. Vai trò quan trọng của phần đề là ở chỗ nào ? 

15. Trong câu có thể có những loại đề nào ? Cho ví dụ. 

16. Tin “cũ” và "mới" trong câu là gì ? Có phải câu nào cũng chứa tin mới hay không ? 

Cho ví dụ. 

17. Tiêu điểm trong câu là gì ? Làm sao để nhận ra tiêu điểm trong câu ? 

18. Hàm ngôn trong câu bao gồm những bộ phận nào ? 

19. Tiền giả định là gì ? Có phải câu nào cũng chứa tiền giả định không ? 

20. Hàm ý là gì ? Có phải câu nào cũng chứa hàm ý không ? 
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